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LỜI NÓI ĐẦU

((((
Bình Dương là một tỉnh nằm ở miền Đông Nam Bộ, gắn liền với mảnh đất Đồng Nai - Gia Định xưa. Nếu nhìn dưới góc độ lịch sử, thì địa tự nhiên, địa nhân văn, địa kinh tế, địa xã hội, địa văn hóa có quá trình lịch sử dài hơn nhiều so với địa lý hành chánh. Vốn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, nên ngay từ thời tiền - sơ sử, nơi đây đã có nhiều lớp dân cư đến tụ cư, lập nghiệp. Thời đại cuối đá cũ - đầu đá mới có lớp cư dân Vườn Dzũ; thời đại đá mới - đầu đồng, có lớp cư dân Cù Lao Rùa - Gò Đá; thời đại kim khí, có lớp cư dân Dốc Chùa, Phú Chánh... tất cả đã tạo nên sự nối tiếp, cộng hưởng, đồng điệu với sức lan tỏa mạnh mẽ của nền văn minh Sa Huỳnh, Óc Eo, Đông Sơn... nổi tiếng. 

Đến cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, cư dân xiêu tán người Việt, người Hoa đến vùng đất Thủ Dầu Một - Bình Dương xưa cùng cư dân bản địa Stiêng, Chro, Mạ… khai phá, lập làng rồi khắc sâu vào vùng đất này nền văn minh nông nghiệp lúa nước, tinh hoa văn hóa làng xã mà Tổ tiên họ đã xây dựng hàng ngàn năm trước. Tất cả được sàng lọc, lắng đọng rồi kết tinh và hòa quyện với tập tục, tín ngưỡng, tôn giáo để tạo thành những thành tố không thể thiếu trong cơ cấu văn hóa của người dân  Bình Dương. 

Lịch sử đã chứng minh, người dân Bình Dương không chỉ biết khai mở rồi dựng nên các nền văn minh, mà họ còn biết quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Do vậy, suốt 114 năm (1861 - 1975) khi đất nước bị xâm lăng, mảnh đất Bình Dương chưa bao giờ tắt ngọn lửa đấu tranh. Quân dân Bình Dương đã cùng cả nước vượt qua hết thảy khó khăn, bom đạn, lưỡi lê, máy chém của quân thù, để giành lại nền độc lập cho dân tộc. Tuy nhiên, để làm nên những chiến công oai tráng đó, hơn 13.650 người con ưu tú cùng hàng vạn đồng đội, đồng chí khác đã vĩnh viễn ngã xuống. Máu của họ và nước mắt của đông đảo bà mẹ Bình Dương – bà mẹ Việt Nam anh hùng đã nhuộm ướt từng vạt đất Bình Dương.

Sau tháng 4 năm 1975, khi vết thương còn rớm máu, nhân dân Bình Dương bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Bằng sự cần mẫn, trí tuệ, năng động và nghị lực đến phi thường, cộng đồng cư dân Bình Dương đã vượt qua muôn vàn khó khăn, từng bước biến Bình Dương - một mảnh đất chăng đầy vết sẹo chiến tranh thành một điểm sáng trong tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam của Tổ quốc. 

Dù được gọi là vùng đất trẻ, nhưng mảnh đất Bình Dương lại đầy ắp những sự kiện lịch sử trọng đại, nóng bỏng hơn những gì mà chúng đã biết và viết. Càng đi sâu tìm hiểu, sự thật lịch sử lại đòi hỏi chúng ta phải có những công trình nghiên cứu ngang tầm với qui mô và tầm vóc của nó. Đó cũng chính là lý do để công trình Địa chí Bình Dương được nghiên cứu, biên soạn, xuất bản. Đó là công trình viết về đất và người Bình Dương; sự tác động của con người Bình Dương đối với đất để tạo nên những thiết chế chính trị - xã hội, tạo nên nhiều loại hình hoạt động kinh tế và các dạng thức sinh hoạt văn hóa dưới sự chi phối, tác động của điều kiện tự nhiên, xã hội. Từ đó, phục dựng lại tiến trình lịch sử phát triển vùng đất và con người Bình Dương qua các giai đoạn lịch sử, định lượng tiềm năng và hướng phát triển của Bình Dương trong tương lai.

Hy vọng rằng, trong chính công trình này, người dân Bình Dương có quyền tự hào về truyền thống bất khuất của các thế hệ cha anh, đồng thời khơi thổi ngọn lửa thiêng trong thế hệ trẻ Bình Dương hôm nay và mai sau. Quan trọng hơn, chính công trình này, người Bình Dương có thể coi đó như một tấm gương để tự soi lại mình, xác định trách nhiệm của mình trước các thế hệ tiền nhân và tự khẳng định mình hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Dù còn có nhiều thiếu sót về hình thức, cấu trúc, tư liệu, cách thức thể hiện, bút pháp... nhưng có thể khẳng định rằng, công trình Địa chí Bình Dương được nghiên cứu, biên soạn một cách nghiêm túc, khoa học. Nội dung công trình vừa kế thừa những công trình chuyên khảo đã xuất bản; kế thừa nhiều kết quả nghiên cứu của những người đi trước, vừa có những đóng góp khoa học mới. Do vậy, chúng tôi xin giới thiệu Địa chí Bình Dương với bạn đọc. Rất mong được lượng thứ về những thiếu sót và mong bạn đọc gần, xa đóng góp ý kiến, phê bình để công trình Địa chí Bình Dương ngày một hoàn thiện hơn.

                                                               T/M. Ban Chủ nhiệm

PGS.TS. PHAN XUÂN BIÊN

CHƯƠNG I

ĐỊA HÌNH – ĐỊA MẠO – ĐỊA CHẤT

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÙNG ĐẤT 

Trên bản đồ Việt Nam, tỉnh Bình Dương nằm trong khu vực miền Đông Nam Bộ, có diện tích 2.716km2, chiếm 0,83% diện tích cả nước. 
Vị trí địa lý của tỉnh Bình Dương được giới hạn bởi các toạ độ:

10052’00’’  -  11030’00’’ vĩ độ Bắc.

106020’00’’  -   106057’00’’ kinh độ Đông

Phía bắc tiếp giáp tỉnh Bình Phước, phía đông tiếp giáp tỉnh Đồng Nai, phía nam tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh và phía tây tiếp giáp tỉnh Tây Ninh. 
Với những dấu ấn địa chất để lại cho thấy vùng đất  tỉnh Bình Dương được hình thành và phát triển trong một quá trình lâu dài, trải qua nhiều biến động địa chất phức tạp trong bối cảnh chung của•lãnh thổ miền Nam Việt Nam.
Thiên nhiên đã tạo cho tỉnh Bình Dương một địa thế rất thuận lợi đối với cuộc sống của con người, đó là bề mặt địa chất chủ yếu là đồng bằng và đồi núi thấp với mức chênh lệch độ cao giữa các vùng không quá lớn. Các đồi núi có độ cao không vượt quá 300m, phân bố trên 3 khu vực bao quanh lấy đồng bằng rộng lớn ở trung tâm. Về phía đông, những dải đồi thoải kéo dài dọc theo hữu ngạn sông Đồng Nai: núi Giồng Xoài, núi Kỳ Lân, núi Bà Cẩm, núi Lồ Ô; phía nam có núi Châu Thới; phía tây bắc có dải núi Tha La, núi Chùa, núi Đất. Cùng với núi là hệ thống sông ngòi chằng chịt: phía đông có sông Đồng Nai, phía tây được bao bọc bởi sông Sài Gòn, còn phần trung tâm thì phân cắt bởi con sông Thị Tính ở phía đông và sông Bé ở phía tây.  

Địa chất tỉnh Bình Dương có những nét đặc trưng của vùng chuyển tiếp giữa đới nâng bóc mòn Đà Lạt và đới sụt lún tích tụ của đồng bằng sông Cửu Long. 
Với các thành tạo trầm tích và trầm tích phun trào có tuổi cổ nhất hiện diện ở vùng Châu Thới, cho thấy vùng đất tỉnh Bình Dương và các vùng phụ cận được hình thành từ Trias giữa đến nay. Và trong lịch sử phát triển địa chất lâu dài đó, các hoạt động tân kiến tạo đóng vai trò quyết định sự hình thành nên các đường nét cơ bản của địa hình tỉnh Bình Dương như hiện nay. 


Từ thuở khai thiên lập địa, lãnh thổ miền Nam Việt Nam, trong đó có vùng đất Bình Dương nằm ở phần đông nam và nam của Minicraton Indosinia, được tách khỏi lục địa Gonvana vào đầu  Paleozoi sớm và tiếp tục phiêu di về phía lục địa Âu - Á vào Paleozoi giữa - muộn. 
Vào Paleozoi muộn, tác động của lực ép từ tây nam, do đó vỏ đại dương của mini mảng Sibumasu bị hút chìm dưới rìa Nam, Tây Nam mảng Âu - Á, sau đó ghép nối với Minicraton Indosinia vào Mesozoi sớm. 

Vào đầu Jura muộn, lãnh thổ Nam Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ lực ép từ tây nam hoặc từ đông bắc do quá trình hút chìm của miền vỏ đại dương Tetis và Kula dưới vỏ lục địa Đông Nam Á, hàng loạt đứt gãy nghịch phát sinh và phát triển. 
Vào Jura muộn - Creta, đới Đà Lạt (trong đó có tỉnh Bình Dương) xảy ra quá trình hoạt hoá magma - kiến tạo rất mạnh mẽ kiểu rìa lục địa tích cực. Hoạt động tạo núi trong giai đoạn này hình thành nên đới núi vòm - khối tảng của phức nếp lồi Đà Lạt.
Vào cuối Creta - đầu Paleogen, toàn vùng xảy ra các quá trình nâng lên và hoạt động bóc mòn mạnh mẽ, kết quả đã tạo nên bề mặt san bằng peneplen toàn Đông Dương (bề mặt san bằng Đông Dương). Trong phạm vi tỉnh Bình Dương, các di tích của bề mặt san bằng này đã bị phá huỷ hoàn toàn.

Từ cuối Miocen giữa đến cuối Miocen muộn, bề mặt san bằng Miocen giữa được nâng lên tiếp tục xảy ra sự bào mòn. Trên phạm vi đới Đà Lạt, đây là thời kỳ pedimen hoá mạnh, hình thành nên bề mặt Tây Nguyên rộng lớn. Trong phạm vi tỉnh Bình Dương, di tích của bề mặt san bằng này còn thể hiện trên các đường phân thuỷ của địa hình các đồi thấp phân bố ở Tân Uyên, Phú Giáo (núi Giồng Xoài, núi Kỳ Lân) và thể hiện trong “bất chỉnh hợp” địa tầng của các thành tạo trầm tích giữa Neogen ở phần tây nam tỉnh.
Vào thời kỳ Miocen muộn, trên diện tích tỉnh có hai vùng với các đặc điểm địa chất, địa mạo khác nhau. Khu vực đồi núi thấp vùng Phú Giáo, Tân Uyên, Dầu Tiếng (núi Tha La, núi Chùa, núi Ông, núi Đất), Dĩ An (núi Châu Thới, núi Nhỏ) ở đông bắc tỉnh bị quá trình bóc mòn rửa trôi mạnh mẽ. Phần lớn diện tích còn lại của tỉnh Bình Dương thuộc lưu vực hạ lưu sông Mê Kông cổ vẫn tiếp tục bị sụt lún tạo nên các bồn trũng gắn liền với phần lãnh thổ tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. 
Các vật liệu trầm tích được dòng sông Mê Kông cổ vận chuyển đến và quá trình bồi lắng xảy ra suốt thời kỳ Miocen muộn, thành tạo nên trầm tích hệ tầng Bình Trưng. Trong mặt cắt của hệ tầng với sự chuyển tiếp các vật liệu trầm tích thay đổi từ hạt thô (cuội, sạn, sỏi) chuyển dần lên hạt mịn (cát, bột, sét), chứng tỏ khu vực bắt đầu xảy ra một chu kỳ trầm tích mới, khởi đầu bằng sự hạ lún tân kiến tạo. Các tài liệu khoan khảo sát cho thấy mức độ sụt lún mạnh nhất ở vùng Bến Cát với bề dày trầm tích đến 40m. Quá trình sụt lún của khu vực tiếp tục kéo dài đến cuối Miocen muộn.
Thời kỳ Pliocen, phần diện tích phía đông nam tỉnh vẫn tiếp tục sụt lún mạnh hơn nữa. Các vật liệu trầm tích vẫn tiếp tục được sông Mê Kông cổ vận chuyển đến và bồi lắng thành tạo các trầm tích vũng, vịnh (cửa sông tam giác châu) thuộc hệ tầng Nhà Bè và hệ tầng Bà Miêu. Nơi sụt lún nhiều nhất có lẽ thuộc khu vực Bến Cát với chiều dày trầm tích theo tài liệu các lỗ khoan ở đây đạt đến 80m. Vào cuối Pliocen, vùng này được nâng lên, quá trình phong hóa bóc mòn xảy ra mạnh mẽ, san phẳng địa hình và dấu tích của nó và chỉ để lại là các mảnh sót của bề mặt san bằng ở độ cao 100-300m trên các đỉnh núi thuộc khu vực Châu Thới, Dầu Tiếng, Tân Uyên và bề mặt “bất chỉnh hợp” giữa các trầm tích Neogen và Đệ Tứ (thời Kỳ Tân Kiến tạo vỏ trái đất). 
Vào kỷ Đệ Tứ, các chuyển động tân kiến tạo trong vùng mang tính chất phân dị dẫn đến 3 đợt biển tiến lớn:

- Biển tiến thời kỳ Pleistocen giữa - đầu Pleistocen muộn.
- Biển tiến thời kỳ cuối Pleistocen muộn.

- Biển tiến thời kỳ Holocen sớm - giữa.

 
Tuy nhiên, biển chưa lấn sâu vào tới diện tích tỉnh Bình Dương, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Vào các đợt biển tiến này, một phần diện tích phía Tây của tỉnh Bình Dương thuộc vùng tam giác châu tiếp tục được bồi tụ trầm tích dẫn đến sự thành tạo hệ thống các thềm sông với  các mức độ cao khác nhau.

Trong kỷ Đệ Tứ, do sự bồi lắng trầm tích và các hoạt động tân kiến tạo đã phân cắt phần châu thổ hạ lưu sông Mê Kông cổ, hình thành hệ thống các sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. 
Sau đợt biển tiến cuối cùng (biển tiến Flaudria), toàn diện tích tỉnh Bình Dương có chế độ lục địa gần tương tự như ngày nay. 
Kết quả của quá trình hoạt động tân kiến tạo nâng hạ và xô đẩy kế tiếp (nội lực) cùng các tác nhân bên ngoài (ngoại lực) đã hình thành nên các ngọn núi Châu Thới, núi Ông, núi Tha La, núi Chùa, núi Đất, các dải đồi thấp vùng Tân Uyên, Phú Giáo cùng các đồng bằng phù sa cổ và phù sa trẻ với hệ thống sông ngòi rất phát triển như chúng ta đang thấy. 
Các hoạt động tích tụ (trầm tích) và phong hoá (dãi dầu mưa nắng) lâu dài suốt thời kỳ Neogen - Đệ Tứ đã• thành tạo nên nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào về cao lanh, sét gạch ngói, đá xây dựng, cát, cuội, sỏi, than bùn, laterit... trên đất Bình Dương. Do vậy, nhiều loại khoáng sản hiện đang được khai thác sử dụng rộng rãi, đáp ứng nhu cầu cho các ngành kinh tế - công nghiệp của tỉnh Bình Dương.
Ngoài khoáng sản, do tác động của các vận động tân kiến tạo trong lòng đất thuộctỉnh Bình Dương còn chôn vùi các di chỉ văn hoá của người tiền sử.  Những kết quả khai quật tại các khu vực Vườn Dzũ, Cù lao Rùa, Gò Đá, Dốc Chùa cho thấy các tầng văn hoá đã bị chôn vùi dưới các lớp đất phù sa của bồi tích sông Đồng Nai với độ sâu khoảng 0,5 đến 1,7 mét.

Ngoài tác động của hoạt động tân kiến tạo (quá trình tự nhiên), các hoạt động kinh tế của con người (nhân tạo) cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định đến môi trường địa chất. Điều đó diễn ra kể từ khi con người đến đây khai sơn lập ấp cho đến ngày nay. Do vậy, hầu như trên toàn bộ diện tích bề mặt thuộc tỉnh Bình Dương đã được khai phá để canh tác nông nghiệp, xây dựng hệ thống đường sá, các công trình thuỷ lợi với những hồ nước lớn nhỏ, các khu đô thị và khu công nghiệp hiện đại. Các hoạt động của con người đã làm cho diện mạo bề mặt địa hình của tỉnh Bình Dương thay đổi khá nhiều và nhanh chóng. Đặc biệt là sự tàn phá rừng nguyên sinh bao đời nay để lấy đất canh tác đã làm tăng thêm các hoạt động rửa trôi, tạo các rãnh xói làm thay đổi  bề mặt địa hình. Các hoạt động khai thác khoáng sản đã để lại những “hầm đất, hầm đá”, tạo thành những hố trũng sâu hàng chục mét. Hoạt động san lấp mặt bằng xây dựng các  khu đô thị, khu công nghiệp, đường giao thông và các hoạt động xây dựng khác làm thay đổi địa hình trên diện tích hàng trăm hàng ngàn hecta. Việc ngăn dòng chảy sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Bé để xây dựng các hồ chứa nước đã làm ảnh hưởng đến thuỷ chế của các dòng sông, dẫn đến thay đổi dòng chảy, gây ra hiện tượng xói lở bờ sông phần hạ lưu. Hoạt động khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất và sinh hoạt cũng đã làm hạ thấp mực nước dưới đất và có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn tài nguyên vô giá này.
 Hiện nay, dưới ảnh hưởng của các hoạt động tân kiến tạo của vỏ trái đất và hoạt động kinh tế của con người, trên bề mặt địa hình hiện tại, các quá trình địa mạo (bào mòn, tích tụ) vẫn tiếp tục xảy ra với mức độ khác nhau đối với từng vùng:
-  Phần lớn diện tích tỉnh tiếp tục chịu sự xâm thực bào mòn rửa trôi bề mặt với cường độ khác nhau làm cho bề mặt địa hình tiếp tục bị phân cắt. 
- Các vùng địa hình đồi núi sườn dốc bị quá trình bào mòn xâm thực rửa trôi mạnh mẽ hơn các vùng có địa hình bằng phẳng. 
- Sự hoạt động trở lại của các đứt gãy sâu gây ra hiện tượng sụt, võng, nứt  của mặt đất. 

Quá trình bồi tụ chỉ xảy ra cục bộ trên vùng địa hình trũng thấp ở các đầm lầy và trong các thung lũng sông, suối.
Như vậy, là vùng đất nằm ở đới tiếp xúc của đới nâng bóc mòn Đà Lạt và đới sụt võng tích tụ đồng bằng sông Cửu Long, trên diện tích của tỉnh Bình Dương có mặt nhiều yếu tố địa hình của miền trung du, đặc trưng cho hai đới trên: địa hình đồng bằng đồi núi thấp bóc mòn rìa miền nâng chiếm khoảng 40% diện tích và địa hình đồng bằng tích tụ và tích tụ bóc mòn rìa miền võng chiếm 60% diện tích. 
Sự hình thành và phát triển địa chất vùng đất Bình Dương xảy ra trong một tiến trình lịch sử lâu dài và vô cùng phức tạp. Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu từ trước đến nay, các nhà địa chất học đã và đang tiếp tục lý giải tiến trình vận động và phát triển trong quá khứ để  vạch, dựng, hình thành nên nền móng địa chất và địa hình mà ngày nay chúng ta đang sinh sống trên đó. 

Nghiên cứu và hiểu biết được bản chất các quá trình đó giúp chúng ta phòng tránh, chế ngự nhằm giảm thiểu tác hại của các tai biến địa chất có thể xảy ra trong tự nhiên, đồng thời hạn chế các tác động xấu đến môi trường do hoạt động kinh tế của con người gây ra. Với những tài liệu địa chất hiện có, có thể nói rằng diện tích tỉnh Bình Dương nằm trong khu vực có chế độ kiến tạo bình ổn, các tai biến địa chất nguy hiểm (động đất, núi lửa, sóng thần, trượt lở đất...) hầu như không thể xảy ra. Đó là một lợi thế của tỉnh để quy hoạch xây dựng một Bình Dương phát triển bền vững về mọi mặt.

II. ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO, ĐỊA CHẤT

Các tài liệu nghiên cứu về địa hình, địa mạo, vỏ phong hoá tỉnh Bình Dương đã được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu. Trước  năm 1975,  một số nhà địa chất Pháp và Việt Nam đã đề cập dù rất sơ lược về lĩnh vực này. Đặc biệt, sau năm 1975 cùng với việc đo vẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản, công tác nghiên cứu về địa hình, địa mạo, vỏ phong hoá trên diện tích tỉnh Bình Dương được đẩy mạnh. 
Bản đồ địa mạo Nam Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 do Lê Đức An chủ biên (1982) đã•phân chia địa hình vùng Đông Nam Bộ nói chung và Bình Dương nói riêng theo nguyên tắc kiến trúc hình thái.

Bản đồ địa mạo nhóm tờ Bến Khế - Đồng Nai và nhóm tờ đồng bằng Nam Bộ tỷ lệ 1/200.000, bản đồ địa mạo tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Đông Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm tờ Đồng Xoài được phân chia theo nguyên tắc bề mặt đồng nhất nguồn gốc, trong đó đã phân chia địa hình ra các bề mặt san bằng, các quá trình sườn và các bậc thềm, bãi bồi của sông, biển.
Các bản đồ vỏ phong hóa tỷ lệ 1/500.000 Nam Việt Nam (Nguyễn Thành Vạn, 1982); bản đồ vỏ phong hóa nhóm tỷ lệ 1/200.000  tờ Bến Khế - Đồng Nai (Bạch Văn Bình, 1988), bản đồ vỏ phong hóa nhóm tờ Đông Thành phố Hồ Chí Minh (Ma Công Cọ, Nguyễn Văn Hoan, 1992), bản đồ vỏ phong hoá nhóm tờ Đồng Xoài (Lê Minh Thuỷ, 2002) cũng được thành lập. Các tác giả đã phân ra các thành hệ và phụ thành hệ vỏ phong hóa hoặc kiểu và phụ kiểu vỏ phong hóa theo nguyên tắc địa hóa khoáng vật. 

Trong những năm gần đây, việc sử dụng các phương pháp phân tích giải đoán ảnh vệ tinh và ảnh máy bay được sử dụng rộng rãi cùng với việc áp dụng hệ thông tin địa lý (GIS) trong xử lý số liệu về nghiên cứu địa mạo đã đem lại những kết quả khả quan.

2.1.  ĐỊA HÌNH

Trên bản đồ kiến tạo Việt Nam, tỉnh Bình Dương nằm ở vị trí rìa tiếp xúc giữa đới nâng bóc mòn Đà Lạt và đới sụt lún tích tụ đồng bằng sông Cửu Long với hai hệ thống đứt gãy chính phân cắt, vì vậy địa hình mang tính phân bậc theo hướng thấp dần từ bắc xuống nam. 
Nhìn chung, địa hình tỉnh Bình Dương đặc trưng cho vùng trung du tiếp giáp giữa vùng núi cao nam Trường Sơn và đồng bằng thấp Nam Bộ. Trên diện tích tỉnh có sự chuyển tiếp từ từ giữa địa hình đồi núi thấp ở phía bắc sang địa hình đồng bằng thấp ở phía nam với sự chênh lệch độ cao không lớn. Độ cao tuyệt đối của các đồi núi ở Bình Dương không vượt quá 300m (đỉnh núi Ông cao nhất là 284m). Do sự vắng mặt các hoạt động núi lửa làm cho địa hình tỉnh Bình Dương mang tính đơn điệu hơn các tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, nhưng vẫn đa dạng hơn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long kế cận.
Trên cơ sở mối liên quan với các hoạt động kiến tạo và đặc điểm cấu trúc địa chất, địa hình hiện tại của tỉnh Bình Dương phản ánh các kiểu kiến trúc hình thái khá đặc trưng của vùng chuyển tiếp của hai đới kiến tạo.

Nhìn tổng thể, địa hình tỉnh Bình Dương có dạng thoải, thấp dần theo hướng từ bắc xuống nam. Bề mặt địa hình có độ cao trung bình từ 60m đến 40m ở phía bắc hạ thấp xuống 30m đến 10m ở phía nam. Dựa vào độ cao và đặc điểm hình thái, có thể chia diện tích tỉnh Bình Dương ra 4 kiểu địa hình chính.

2.1.1. Vùng địa hình núi sót

Kiểu địa hình này có diện phân bố hạn chế, phân bố rải rác trong diện tích tỉnh, gặp ở khu vực phía nam huyện Dĩ An và huyện Dầu Tiếng. Đặc trưng cơ bản của địa hình này là gồm các đỉnh núi đơn độc, nổi lên giữa bề mặt đồng bằng tạo nên các cảnh quan thiên nhiên khá thơ mộng. Các ngọn núi có độ cao không lớn, đỉnh bằng, sườn dốc: núi Ông (284m), núi Tha La (198m), núi Chùa (63m), núi Đất (115m), núi Châu Thới (?m). Kiểu địa hình này chiếm diện tích không đáng kể. 

Vùng địa hình đồi núi thấp có lượn sóng yếu, phân bố trên diện tích rộng lớn chủ yếu thuộc các huyện Phú Giáo, Tân Uyên ở phía đông đông bắc tỉnh Bình Dương, từ nông trường Phước Sang qua Phước Vĩnh đến Tân Thành, chiếm khoảng 40% diện tích toàn tỉnh. 

Đặc trưng của kiểu địa hình này được tạo bởi hệ thống các dải đồi thấp có xu hướng kéo dài từ bắc xuống nam với độ cao thay đổi từ 55m đến 90m và bị phân cắt bởi hệ thống sông Bé. Về hình thái, địa hình dạng dải đồi có bề mặt đỉnh rộng và lượn sóng thoải, sườn hai bên ngắn và khá dốc kéo dài theo thung lũng sông, suối chính trong vùng. Phần đỉnh đồi bị các suối nhánh và khe rãnh xâm thực chia cắt tạo nên bề mặt đỉnh các đồi có dạng lượn sóng yếu.
2.1.2. Vùng địa hình bằng phẳng

 Kiểu địa hình này chiếm phần lớn diện tích tỉnh Bình Dương (khoảng 55% diện tích tỉnh), phân bố chủ yếu ở các huyện Dầu Tiếng, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Dĩ An và một phần các huyện Phú Giáo, Tân Uyên, từ khu vực Minh Tân qua Bến Cát đến Dĩ An. Theo độ cao, kiểu địa hình này có thể chia ra 2 bậc:
Bậc địa hình có độ cao từ 40m đến 45m phân bố thành một dải có bề rộng thay đổi từ 11 - 12km đến 19 - 20km, kéo dài từ Minh Tân qua Lai Uyên đến Tân Uyên.
Bậc địa hình có độ cao từ 20m đến 35m phân bố thành dải kéo dài theo tả ngạn sông Sài Gòn, từ Dầu Tiếng đến Thuận An - Dĩ An. 
Bề mặt địa hình của cả hai bậc độ cao này có đặc điểm chung là khá bằng phẳng và hơi nằm ngang. Địa hình bị phân cắt mạnh bởi hệ thống các sông, suối và khe rãnh của các sông Sài Gòn, Thị Tính, suối Cái, tạo nên các sườn xâm thực ngắn, dốc kéo dài dọc thung lũng.

2.1.3. Vùng địa hình thung lũng bãi bồi
Kiểu địa hình này có diện phân bố hạn chế, chỉ chiếm khoảng 5% diện tích toàn tỉnh. Chúng tạo nên các dải hẹp dọc ven các sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn, sông Thị Tính và các suối lớn như suối Cái, rạch Rạt, Mã• Đà. Bề mặt các bãi bồi có chiều rộng từ vài chục mét  đến trên 1km, kéo dài từ 1km đến 3km và có độ cao tương đối từ 2m đến 4m so với mực nước của sông, suối. Tại các thung lũng sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Thị Tính và suối Cái phát triển các bãi bồi rộng lớn hơn so với các sông, suối khác. Các bề mặt bãi bồi thường bị ngập nước khi có lũ lớn. Một số khu vực ở phía Nam tỉnh dọc tả ngạn sông Sài Gòn (khu vực Lái Thiêu) thường bị ngập do hoạt động của thuỷ triều. Tại những vùng này, khi triều cường, nước theo hệ thống khe rạch chằng chịt gây ngập úng cho ruộng vườn ven sông trong một thời gian ngắn. 

2.2. ĐỊA MẠO

2.2.1. Đặc điểm kiến trúc hình thái

 Theo quan hệ với các chuyển động kiến tạo và đặc điểm kiến trúc địa chất liên quan cho thấy địa hình trên diện tích tỉnh Bình Dương phản ánh 2 kiến trúc hình thái bậc cao, gồm: 
- Đồng bằng đồi - núi thấp bóc mòn rìa miền nâng.
- Đồng bằng tích tụ - bóc mòn rìa miền võng. 
Trên nền các kiến trúc hình thái bậc cao có các kiến trúc hình thái bậc thấp, phản ánh quan hệ giữa hoạt động nâng và hạ với quá trình bóc mòn và tích tụ trên các vùng khác nhau. 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm hình thái địa hình, kiến trúc cấu tạo móng đá gốc, các biểu hiện vận động kiến tạo..., có thể phân chia địa mạo tỉnh Bình Dương thành các kiến trúc hình thái bậc thấp, gồm: 

- Đồi núi thấp bóc mòn với đá móng uốn nếp nâng cao thể hiện trên địa hình
Kiểu kiến trúc này được thể hiện ở dạng các đồi núi thấp kiểu núi sót khá đặc trưng (núi Châu Thới, núi Ông, núi Tha La, núi Chùa, núi Đất), có diện tích nhỏ hẹp (tổng diện tích khoảng vài km2), với độ cao địa hình từ 63m đến 284m. Hầu hết các đồi núi thấp kể trên có dạng đỉnh bằng, sườn dốc. Móng đá gốc thành tạo nên kiến trúc hình thái này là các đá có thành phần và tuổi thành tạo khác nhau. Các đá trầm tích gồm cát kết, bột kết, sét kết thuộc hệ tầng Dầu Tiếng hình thành nên núi Ông, núi Tha La, núi Chùa, núi Đất có cấu trúc đơn nghiêng. Các đá trầm tích hệ tầng Draylinh và trầm tích phun trào hệ tầng Châu Thới có tuổi thành tạo cổ hơn hình thành núi Châu Thới  với cấu trúc uốn nếp thoải. Hầu hết các đồi núi này đều lộ ra nền đá gốc và quá trình địa mạo diễn ra chủ yếu hoạt động bóc mòn tạo sườn đổ lở là chính. 
- Đồng bằng đồi bóc mòn với đá móng uốn nếp nâng cao thể hiện trên địa hình.
Đó là kiểu kiến trúc hình thái có diện phân bố rộng chủ yếu ở phía đông tỉnh Bình Dương, từ đông Phú Giáo đến đông Tân Uyên, bao gồm các dải đồng bằng dạng đồi có đỉnh bằng, sườn lồi thoải, độ cao tuyệt đối trung bình từ 50m đến 70m. Điều đặc biệt là, móng đá gốc thành tạo nên kiến trúc hình thái này gồm các đá có nguồn gốc thành tạo và tuổi địa chất khác nhau. Trong đó phần lớn diện tích phát triển trên các đá trầm tích lục nguyên cát kết xen bột kết và đá phiến sét thuộc hệ tầng Drâylinh và hệ tầng Mã Đà, bị uốn nếp mạnh mẽ. Ngoài ra, kiểu hình thái này còn phát triển trên các đá magma xâm nhập granodiorit phức hệ Định Quán. Đá gốc lộ ra chủ yếu dọc các khe rãnh sông suối và sườn đồi. Trên bề mặt địa hình của kiến trúc hình thái này hiện nay, quá trình địa mạo chủ yếu là xâm thực bóc mòn. Có thể nói đây là bề mặt địa hình được thành tạo do quá trình pediment khá điển hình. 

- Đồng bằng cao tích tụ và xâm thực tích tụ thành tạo trên móng đá gặp ở độ sâu khác nhau.
Đây là một phần của đồng bằng tam giác châu cổ hiện được nâng cao tạo nên các bậc thềm với độ cao và tuổi khác nhau. Kiểu kiến trúc hình thái trên có diện phân bố rộng lớn, kéo dài từ khu vực giáp hồ Dầu Tiếng qua Lai Nguyên - Bến Cát  - Thủ Dầu Một đến Tân Uyên - Dĩ An. Độ cao của đồng bằng dao động từ 5 - 10 mét đến trên 90 mét. Đó là dấu ấn của các bậc thềm sông với 4 mức độ cao khác nhau:
Mức 1 có độ cao từ 5 đến 10 mét.

Mức 2 có độ cao từ 20 đến 35 mét.

Mức 3 có độ cao từ 40 đến 50 mét.

Mức 4 có độ cao từ 55 đến 90 mét.

Trầm tích thành tạo nên các bậc thềm chủ yếu gồm cát bột, cát sét bột lẫn cuội sỏi sạn đôi khi chứa các thấu kính cao lanh. Các trầm tích này thuộc tướng trầm tích tam giác châu cổ (delta sông Mê Kông cổ). Đó chính là kiểu kiến trúc phân bố trên bề mặt móng đá gốc không bằng phẳng. Chiều dày các trầm tích phủ trên móng có xu hướng tăng dần từ đông - đông bắc đến tây nam. Phần diện tích phía đông - đông bắc gặp đá móng ở độ sâu từ 20 đến 30 mét. Phần diện tích phía tây nam đá móng chìm sâu đến 160 mét. Kiến trúc hình thái này được hình thành vào đầu kỷ Neogen và được củng cố hoàn thiện vào đầu kỷ Đệ Tứ. Và hiện đang xảy ra các quá trình địa mạo chủ yếu là rửa trôi và xâm thực kèm theo tích tụ trong các thung lũng sông suối và trong các phần trũng của địa hình.
2.2.2. Đặc điểm nguồn gốc địa hình
Trên diện tích tỉnh Bình Dương hầu hết các bề mặt địa hình được thành tạo do nguồn gốc ngoại sinh là chủ yếu, gồm 2 nhóm chính:
Nhóm địa hình thành tạo do bóc mòn chung (bao gồm 2 phụ nhóm) 
- Phụ nhóm bề mặt san bằng bóc mòn trên các đá trầm tích
Kiểu địa hình thuộc nhóm này phân bố chủ yếu trên vùng phát triển các đá trầm tích tuổi Jura và cả các trầm tích Neogen lộ ra, bao gồm toàn bộ các dải đồi thấp ở phía đông tỉnh. Chúng kéo dài từ bắc Phước Sang qua Phú Giáo đến Tân Thành - đông Tân Uyên và trên một số núi thấp ở phía tây và phía nam tỉnh (núi Châu Thới, núi Ông, núi Tha La, núi Chùa, núi Đất). 

Đối với các dải đồi thấp dọc thung lũng hạ lưu sông Bé từ bắc Phước Sang đến Phú Giáo (khu vực Rạch Rạt – Mã Đà đến cửa sông Bé) các bề mặt san bằng bóc mòn có độ cao trung bình từ 60 đến 90 mét. Bề mặt có dạng hơi bằng kéo dài không liên tục và lượn sóng thoải theo chiều kéo dài của dải đồi núi, hai bên là sườn xâm thực bóc mòn ngắn hơi dốc xuống thung lũng suối. Trên bề mặt của đỉnh thường gặp vỏ phong hoá laterit, đá gốc lộ ra ít.
Còn bề mặt san bằng bóc mòn trên các đỉnh núi Châu Thới, núi Ông, núi Tha La thì có diện tích nhỏ hẹp và dạng đẳng thước hơn, có đỉnh bằng với độ cao từ 63 mét đến 284 mét và thường lộ trơ đá gốc, tạo sườn đổ lở dốc, ngắn. Các bề mặt  san bằng bóc mòn này được định tuổi vào Pliocen muộn. Đây là bề mặt pediment phát triển rộng khắp ở khu vực cực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ vào cuối Pliocen muộn đến Pleistocen sớm. 
Trên bề mặt này trước đây được bao phủ bởi rừng nguyên sinh nhưng hiện nay phần lớn diện tích đã được khai phá trồng trọt cây công nghiệp và các loại cây ăn trái, hoa màu. Sự tàn phá thảm thực vật làm cho quá trình bóc mòn rửa trôi xảy ra ngày càng mạnh mẽ.
- Phụ nhóm địa hình thành tạo do quá trình sườn

Kết quả các quá trình sườn thành tạo nên các bề mặt sườn có hình thái khác nhau, phân bố xung quanh các khối núi, dải núi, các dải đồi núi thấp trong khu vực. Dựa vào các đặc điểm hình thái của sườn và quá trình địa mạo hiện tại, trong diện tích tỉnh Bình Dương có 3 kiểu nguồn gốc chính là sườn bóc mòn tổng hợp, sườn xâm thực và sườn đổ lở. 
 Sườn bóc mòn tổng hợp: quá trình tạo sườn do hoạt động rửa trôi - xâm thực bóc mòn là chính. Địa hình sườn bóc mòn tổng hợp phát triển chủ yếu trên các dải đồi núi thấp được cấu thành bởi các lớp đá uốn nếp của trầm tích Jura phân bố ở khu vực phía đông tỉnh. Đặc điểm chung là sườn ngắn, lồi, có độ dốc từ 5 - 100 đến 40 - 500, đôi chỗ tạo thành vách dốc trên 700. 

 Sườn xâm thực: địa hình sườn xâm thực đặc biệt phát triển dọc theo các thung lũng sông suối, chủ yếu dọc theo sông Bé và sông Sài Gòn với đặc trưng vách xâm thực thẳng, thấp nhưng rất dốc (> 700). 

Nhìn chung, các sườn bóc mòn tổng hợp và sườn vách xâm thực đang phát triển mạnh mẽ ở những địa hình có biểu hiện diễn ra quá trình nâng tân kiến tạo. 

 Sườn đổ lở: kiểu địa hình sườn đổ lở phát triển mạnh mẽ ở núi Châu Thới và ở dải núi Ông, núi Tha La, núi Chùa. Các sườn này có độ dốc trung bình 40 - 600, có nơi > 700. Trắc diện dọc của sườn có dạng thẳng hoặc lồi. Trên mặt địa hình sườn lộ đá gốc và các tảng đá đổ lở, ở chân sườn thường có vạt gấu tích tụ. 

Nhóm địa hình tích tụ và tích tụ xâm thực

Kiểu địa hình tích tụ và tích tụ xâm thực phân bố rộng rãi, chiếm gần hết diện tích tỉnh Bình Dương. Đây là nhóm địa hình được thành tạo do quá trình hoạt động bồi lắng lâu dài của dòng sông cổ (sông Mê Kông) và của các sông suối hiện đại. 
Dựa vào độ cao phân bố do hoạt động tân kiến tạo phân ra các dạng địa hình thềm và bãi bồi (theo bậc độ cao từ cao xuống thấp):  

- Thềm xâm thực - tích tụ bậc V
Thềm bậc V là thềm có độ cao lớn nhất  (độ cao  tuyệt đối từ 55 đến 90 mét). Độ cao tương đối của thềm so với mực nước sông hiện đại (sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn, sông Thị Tính) từ 35 đến 70 mét.  Bề mặt thềm phân bố thành dải kéo dài gần liên tục gần như theo hướng bắc -  từ An Bình qua Phú Giáo đến Tân Thành.  
Thành phần trầm tích thành tạo thềm lộ ra trên bề mặt gồm cuội, sạn, cát, bột, sét thuộc hệ tầng Bà Miêu, nguồn gốc châu thổ cửa sông (bồi tích của sông cổ Mê Kông), có chiều dày 10 đến 45 mét. Thềm bậc V nằm phủ trực tiếp lên bề mặt bóc mòn các đá gốc của trầm tích hệ  tầng Draylinh. Thềm bậc V hiện đang bị xâm thực và bóc mòn, có xu hướng nghiêng thoải từ đông bắc đến tây nam. Mức độ phân cắt trung bình, phía tây nam bị thềm bậc IV phủ gối lên. Tuổi thềm được xác định dựa trên quan hệ địa chất - địa mạo vào giai đoạn Pleistocen sớm. 

- Thềm xâm thực - tích tụ bậc IV
Bậc thềm này có độ cao 45 - 50m. Độ cao tương đối của thềm so với mực nước sông hiện đại (sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn, sông Thị Tính) từ 20 đến 30 mét. Bề mặt thềm phân bố thành dải kéo dài gần liên tục theo hướng tây bắc đông nam từ Minh Tân qua Bàu Bàng đến bắc Tân Uyên. Thành phần trầm tích thành tạo thềm gồm cuội, sỏi, cát, bột, sét thuộc hệ tầng Đất Cuốc, có chiều dày 10 đến 50 mét. Thềm bậc IV nằm phủ lên bề mặt bóc mòn trầm tích hệ  tầng Bà Miêu. 
Thềm bậc IV bị quá trình  xâm thực rửa trôi khá mạnh làm cho bề mặt thềm có dạng đồi hoặc dải đồi lồi lõm, thoải rộng và kéo dài theo xu hướng từ tây bắc đến đông nam. Ngoài xâm thực bề mặt, các thềm bậc IV còn bị xâm thực chia cắt sâu tạo ra các vách xâm thực có độ sâu từ 5 đến 10 mét dọc theo các thung lũng sông suối hiện nay. Phía ngoài thềm (phía bờ sông) bị các trầm tích thềm III phủ gối lên.
 Dựa vào tuổi trầm tích tạo thềm và quan hệ địa chất - địa mạo, thềm bậc IV được hình thành vào giai đoạn đầu Pleistosen giữa. Hiện nay, trên bề mặt thềm đang được sử dụng trồng cây công nghiệp (cao su, điều, hồ tiêu...). 
- Thềm tích tụ - xâm thực bậc III
Bậc thềm này có diện phân bố khá rộng rãi tương đương với thềm IV, kéo dài từ Dầu Tiếng qua Bến Cát đến Dĩ An. Thềm III có độ cao tuyệt đối từ 35 đến 40 mét, bề mặt thềm nằm ngang, khá bằng phẳng. Các vật liệu trầm tích cấu tạo thềm là cuội, sỏi, cát, bột, sét của hệ tầng Thủ Đức, nguồn gốc sông cổ (sông Mê Kông trước đây), hình thành tầng “đất xám” trên mặt dày từ 1 đến 3 mét và bị quá trình phong hoá laterit mạnh mẽ, tạo ra tầng “đá ong Biên Hoà” rất phổ biến.
Trong các trầm tích của thềm này do sự cách nước của tầng laterit phía trên nhân dân ba xã An Điền, An Tây, Phú An  ở nam Bến Cát đã đào hệ thống địa đạo nổi tiếng với tổng chiều dài đến 70km trong lòng đất kiên cường bám trụ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 
Hiện nay, quá trình địa mạo của thềm III chủ yếu xảy ra sự rửa trôi bóc mòn ở phần đỉnh và bị xâm thực phân cắt bởi các khe rãnh ở phần rìa. Đặc biệt phần rìa phía tây của thềm từ Bến Cát đến Thủ Dầu Một thềm bị xâm thực phân cắt mạnh làm lộ ra phần chân của thềm. 
Về quan hệ địa tầng, các trầm tích tạo thềm phủ chồng gối lên bề mặt bóc mòn của các trầm tích hệ tầng Đất Cuốc và hệ tầng Bà Miêu hoặc phủ trực tiếp trên đá gốc (khu vực Dầu Tiếng, Dĩ An). Rìa phía ngoài thềm thường bị phủ  bởi các trầm tích hệ tầng Củ Chi hoặc các trầm tích Holocen. Dựa vào các quan hệ trên, tuổi hình thành thềm bậc III được xác định vào cuối Pleistocen giữa. 
Trên bề mặt thềm bậc III hiện nay đang được con người sử dụng trồng cây công nghiệp, cây ăn trái và hoa màu. 

- Thềm tích tụ  -  xâm thực bậc II
Thềm bậc II có độ cao từ 10 đến 15 mét, được hình thành do hoạt động bồi lắng của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Bề mặt thềm dạng dải hẹp có chiều rộng từ vài chục đến vài trăm mét và kéo dài nhiều kilomét. Các thềm này quan sát thấy rõ ở bờ phải sông Đồng Nai (từ Thường Tân đến Thái Hòa) và bờ trái sông Sài Gòn (từ  Thanh Tuyền đến Thuận An). 

Bề mặt thềm có độ cao tương đối so với mực nước sông hiện nay từ 8 đến 14 mét. Vật liệu trầm tích thành tạo thềm chủ yếu gồm cuội, cát, sét nguồn gốc sông thuộc hệ tầng Củ Chi, có chiều dày thay đổi từ 1 - 3 mét đến 4 - 5 mét. Tại một số khu vực (khu vực Thường Tân ven sông Đồng Nai), thềm bậc II có dạng thềm “sôcôn” với đặc trưng chân thềm lộ ra các đá gốc trầm tích Jura, độ cao từ 2 đến 5 mét. Tại các khu vực khác trầm tích của thềm II phủ chồng gối lên thềm III và bị phủ bởi các trầm tích Holocen. 
Trên cơ sở các đặc điểm trầm tích tạo thềm và quan hệ địa tầng, tuổi của thềm bậc II được xác định vào đầu Holocen. Hiện nay, bề mặt thềm bậc II xảy ra hoạt động rửa trôi và quá trình phong hoá tạo kết vón laterit loang lổ vàng nâu. Điều đặc biệt là, bề mặt thềm bậc II đang được sử dụng trồng cây lương thực, cây công nghiệp ngắn và dài ngày.
 - Thềm tích tụ bậc I
 Thềm bậc I có độ cao tuyệt đối từ 4 đến 6 mét, có nguồn gốc tích tụ do hoạt động của các sông suối hiện đại trong trong khu vực tạo nên. Bề mặt thềm có độ cao tương đối so với mực nước sông từ 2 đến 4 mét, đôi chỗ từ 5 đến 6 mét, do đó thềm bậc I có diện tích không lớn, chiều rộng từ vài mét đến vài chục mét, ít khi đạt đến hàng trăm mét, phân bố kéo dài không liên tục trong khoảng vài kilomét. Thành phần vật liệu cấu tạo thềm chủ yếu gồm cát, bột, sét nguồn gốc sông hiện đại tuổi Holocen sớm giữa, chiều dày trung bình 4 đến 5 mét. 
Các trầm tích tạo thềm bậc I phủ trực tiếp trên vỏ phong hoá của đá gốc hoặc trên các trầm tích cổ hơn. Sự thành tạo thềm bậc I có liên quan đến giai đoạn biển tiến Flandri trong thời kỳ Holocen sớm - giữa. Do vậy, tuổi thành tạo thềm được xác định là Holocen sớm - giữa. Hiện nay, bề mặt thềm bậc I đang được sử dụng trồng lúa, hoa màu và cây ăn trái. 
Bãi bồi cao và các trũng tích tụ nguồn gốc  sông - đầm lầy (QIV2-3)
- Các bãi bồi có độ cao tuyệt đối từ 0 đến 2 mét, phát triển dọc theo thung lũng các sông suối, trong đó phổ biến nhất dọc sông Sài Gòn, sông Thị Tính, sông Đồng Nai (Cù Lao Rùa, Cù Lao Bình Chánh) và suối Cái. Bề mặt các bãi bồi khá bằng phẳng hơi nghiêng về phía lòng sông. Bãi bồi thường kéo dài từ 100 - 200 mét đến 400 - 500 mét, đôi khi trên 2km với chiều rộng trung bình 40 - 50 mét đến 200 - 300 mét. Độ cao tương đối của bãi bồi so với mực nước sông hiện đại từ 0 - 1 mét đến 1 - 2 mét. Thành phần trầm tích cấu tạo nên các bãi bồi chủ yếu gồm cát lẫn bột, sét đôi chỗ lẫn sạn, nguồn gốc sông của trầm tích hiện đại. Hiện nay, trên bề mặt các bãi bồi được sử dụng trồng lúa, hoa màu. Do địa hình thấp nên hầu hết các bãi bồi thường bị ngập nước khi có lũ, quá trình bồi tích vẫn tiếp tục diễn ra.
- Các trũng tích tụ nguồn gốc sông - đầm lầy phân bố trên những diện tích nhỏ hẹp dọc thung lũng sông Sài Gòn, sông Thị Tính và vùng địa hình bằng phẳng thoát nước kém ở phía bắc Tân Uyên. Các trũng có dạng lòng chảo thường ngập nước, ẩm ướt quanh năm. Thành phần trầm tích chủ yếu là sét, bột lẫn mùn hữu cơ, đôi chỗ còn tạo nên các ổ than bùn mỏng. Trên cơ sở thành phần trầm tích và quan hệ địa tầng, tuổi bãi bồi cao và các trũng tích tụ nguồn gốc đầm lầy được xác định là Holocen. Các trũng thường ngập nước nên đất chua phèn, không thích hợp cho trồng trọt nên hiện nay những vùng này thường là đất hoang hoá, quá trình đầm lầy hoá vẫn tiếp tục diễn ra.
Các trầm tích Đệ Tứ không phân chia (dQ)
Các thành tạo này phân bố ở chân núi Tha La, núi Ông, núi Chùa và núi Đất, có diện phân bố hẹp bao quanh chân núi. Thành phần trầm tích chủ yếu là cuội sỏi, tảng lăn, kích thước khác nhau, sắp xếp hỗn độn. Địa hình đồi núi tỉnh Bình Dương có độ cao không lớn (dưới 300m), chênh lệch độ cao địa hình giữa các vùng không đáng kể, ít vùng bị ngập nước. Hầu hết các dạng địa hình trong tỉnh đều phân bố trên các thành tạo địa chất ổn định. 

Nhìn chung, thiên nhiên đã tạo cho Bình Dương một bề mặt địa hình rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau: 
- Về nông nghiệp, tất cả các vùng đất Bình Dương đều thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp. Tuy Bình Dương không có những đồng ruộng cò bay thẳng cánh để phát triển cây lúa nước nhưng lại rất thuận lợi cho canh tác các loại cây công nghiệp và cây ăn trái. Những vùng đất xám trên phù sa cổ đã hình thành nên những cánh rừng cao su bạt ngàn ở Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên. Ngoài cao su, vùng đất này còn rất phù hợp với nhiều loại cây trồng khác như điều, hồ tiêu, đậu phộng, mía... Các vùng đất phù sa trẻ ven sông Đồng Nai, Sài Gòn, Thị Tính là vùng đất trù phú bởi các loại cây ăn trái nổi tiếng ở Lái Thiêu (sầu riêng, măng cụt, mít tố nữ), Tân Uyên (bưởi). Vùng đất đồi gò thấp trên vỏ phong hoá các đá cổ thuận lợi cho trồng cây lưu niên, cây lấy gỗ.
- Về xây dựng và giao thông, với địa hình ít bị phân cắt sâu và phân bố trên nền móng vững chắc là điều kiện rất thuận lợi trong xây dựng hệ thống đường giao thông, các khu công nghiệp và  các khu đô thị tập trung. Trừ sông Bé, các sông lớn trong tỉnh hầu như không có thác ghềnh, có dòng chảy hiền hoà, ổn định rất thuận lợi cho tàu bè đi lại.
- Về du lịch, địa hình tỉnh Bình Dương cũng tạo nên các ngọn núi nhỏ hiếm hoi nổi cao lên giữa đồng bằng đơn điệu vùng Châu Thới, Dầu Tiếng là những cảnh quan nên thơ đang được khai thác làm du lịch.

Như vậy, địa hình đồi núi tỉnh Bình Dương có độ cao không lớn (dưới 300m), chênh lệch độ cao địa hình giữa các vùng không đáng kể, ít vùng bị ngập nước. Hầu hết các dạng địa hình trong tỉnh đều phân bố trên các thành tạo địa chất ổn định. Trên cơ sở đó, có thể nhận định rằng, thiên nhiên đã tạo cho Bình Dương một bề mặt địa hình rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, các hoạt động của con người trong xây dựng phát triển kinh tế đang tiếp tục làm biến dạng bề mặt địa hình với tốc độ nhanh. Hoạt động khai thác đá, caolanh, sét gạch ngói, sỏi laterit... và việc xây dựng đường sá, san lấp mặt bằng các khu đô thị, khu công nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ. Hậu quả làm cho bề mặt địa hình nhiều khu vực trở nên nham nhở bởi các khu vực bị đào bới, làm tăng nhanh sự xói mòn lớp đất mặt. Việc xây dựng nhiều  hồ chứa nước trên các dòng sông (hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng, các hồ trên sông Bé) và hoạt động khai thác cát trong những năm gần đây đang làm giảm đáng kể quá trình bồi lắng cho phần hạ lưu của các sông lớn trong tỉnh, gây nên hiện tượng sạt lở khá phổ biến do sự thay đổi dòng chảy.

Hiện nay, trên toàn diện tích bề mặt địa hình tỉnh Bình Dương đang tiếp tục xảy ra các hoạt động rửa trôi bóc mòn là chủ yếu. Do diện tích rừng thu hẹp, thảm thực vật bị tàn phá nặng nề, vì vậy các tác động xâm thực ven sông suối, các rãnh xói trên bề mặt địa hình đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trên các vùng có hoạt động kinh tế của con người.

2.3. ĐỊA CHẤT 

2.3.1. Địa tầng

Từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975, trong các công trình nghiên cứu của các nhà địa chất người Pháp và miền Nam Việt Nam đã đề cập đến các tầng đất đá lộ ra trên diện tích tỉnh Bình Dương. 

Đó là, năm 1933, nhà địa chất người Pháp A. Lacroix lần đầu tiên tiến hành nghiên cứu thành phần vật chất các tầng đá tại khu vực núi Châu Thới. Đến năm 1935, E. Saurin đã xuất bản cuốn "Nghiên cứu địa chất ở Đông Nam Đông Dương” lần đầu tiên đề cập đến các thành tạo trầm tích phù sa cổ và phù sa trẻ ở miền Đông Nam Bộ. Các trầm tích phù sa cổ phân bố trên các mức địa hình cao 50 - 70m, 10 - 15m, trong đó phát triển laterit chứa tectit. Phù sa cổ có tuổi thành tạo trẻ hơn tuổi của bán bình nguyên cao 100m và phần lớn được hình thành sau hoạt động phun trào bazan. Phù sa trẻ phân bố ở các vùng có địa hình thấp. Năm 1941, J.Fromaget trong cuốn "Đông Dương: cấu trúc địa chất, đá, mỏ và sự liên quan của địa kiến tạo" đã đề cập đến mối liên quan giữa các chuyển động tân kiến tạo với các thành tạo trẻ và phân ra 6 chu kỳ trầm tích từ Miocen đến hiện đại, trong đó phù sa cổ thuộc chu kỳ thứ  5 và phù sa trẻ thuộc chu kỳ 6.
Về các đá lộ ra ở vùng Bửu Long và Châu Thới cũng được nhiều nhà địa chất nghiên cứu từ lâu: A.Bourret (1924), A. Lacroix (1933), E.Saurin (1935, 1959, 1962), E.Saurin (1959), Tạ Trần Tấn (1963, 1964), Nguyễn Văn Vân (1966). Các công trình trên, chia ra 3 loại cuội (thể tù) có thành phần khác nhau: biến chất (gneis, granitogneis...), đá phun trào (diorit, andesit...) và cuội là các đá trầm tích biến chất yếu (phiến vôi, phiến sét vôi...). Đến năm 1968, trên cơ sở phát hiện được hoá thạch Ammonites ở vùng Bình An, Tạ Trần Tấn đã xếp các trầm tích ở đây có tuổi Jura bậc Sinemuri. Năm 1971, H.Fontain và Hoàng Thị Thân cho rằng phù sa cổ ở miền Đông Nam Bộ có tuổi cổ hơn 700.000 năm và đã• thành lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1/25.000 các vùng Phú Cường, Biên Hòa, Thủ Đức, Nhà Bè, Sài Gòn. Trong những công trình này, các tác giả đã phân chia các trầm tích bở rời vùng Đông Nam Bộ thành phù sa cổ và phù sa trẻ tương tự như cách chia của E.Saurin. Các đá trầm tích, phun trào, biến chất trước Kainozoi được mô tả khá đầy đủ, đồng thời xác nhận móng của Kainozoi có bề mặt không bằng phẳng.  
Sau năm 1975, công tác nghiên cứu địa chất và tìm kiếm khoáng sản phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế trong tỉnh được đẩy mạnh. Bản đồ địa chất miền Nam Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 do Nguyễn Xuân Bao chủ biên (1976-1982) đã phân chia các phân vị địa tầng hiện diện ở Bình Dương gồm: hệ tầng Châu Thới (T2ct), loạt Bản Đôn (J1-2bđ), hệ tầng Đơn Dương (J3-K1đd), hệ tầng Bà Miêu. Công trình đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 nhóm tờ Bến Khế - Đồng Nai do Nguyễn Đức Thắng chủ biên (1982 - 1991) đã phân chia các trầm tích Jura của loạt Bản Đôn thành 2 điệp Draylinh (J1đl) và La Ngà (J2ln). Các trầm tích xen phun trào Jura thượng - Creta được chia ra 2 hệ tầng Long Bình (J3-K1lb) và hệ tầng Đapren (K2đp). Báo cáo địa chất khoáng sản đồng bằng Nam Bộ tỷ lệ 1/200.000 do Nguyễn Ngọc Hoa chủ biên đã phân chia các phân vị địa tầng phù sa cổ vùng Đông Nam Bộ gồm chủ yếu là trầm tích Pleistocen sớm và Pleistocen giữa - muộn. Trong các bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000 đã có những phát hiện mới về địa chất và khoáng sản của Bình Dương.
Phần lớn diện tích phía nam tỉnh Bình Dương trong Báo cáo địa chất khoáng sản nhóm tờ Đông Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 1/50.000 do Ma Công Cọ chủ biên, các tác giả đã phân chia các thành tạo trầm tích hệ tầng Bà Miêu trên diện tích tỉnh Bình Dương có tuổi N2-QI thành hai hệ tầng: Bà Miêu có tuổi N22 và Đất Cuốc có tuổi QI3. Phần diện tích còn lại phía bắc tỉnh đã được đo vẽ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 trong những năm gần đây trong nhóm tờ Đồng Xoài do Lê Minh Thuỷ chủ biên đã có những phát hiện mới về địa chất và khoáng sản.
Theo các tài liệu nghiên cứu địa chất mới nhất hiện nay, trên phạm vi diện tích tỉnh Bình Dương có mặt 13 phân vị địa tầng tuổi từ Trias giữa đến Holocen thuộc giới Mesozoi và Kainozoi. 
Giới Mesozoi: các thành tạo địa chất Mesozoi lộ ra rải rác ở các khu vực Châu Thới (Dĩ An), Tân Uyên, Dầu Tiếng gồm các thành hệ trầm tích lục nguyên và phun trào. Ranh giới dưới của các thành tạo Mesozoi hiện nay chưa quan sát được. Theo các tài liệu địa vật lý (Tăng Mười, 1990) phản ánh móng kết tinh trong vùng Đông Nam Bộ có độ sâu từ 2000-3000m. Ranh giới trên của giới Mesozoi bị phủ bởi các trầm tích Kainozoi.
Theo đặc điểm về cấu trúc, thạch học và cổ sinh, các thành tạo địa chất giới Mesozoi gồm ba hệ: Trias, Jura, Creta và được phân chia ra 5 phân vị địa tầng. Hệ Trias chỉ có một phân vị địa tầng duy nhất là hệ tầng Châu Thới tuổi Jura giữa (T2act). Trong đó Hệ Jura  và hệ Creta gồm 4 phân vị, bao gồm:
- Hệ Jura - Thống ha - hệ tầng Draylinh (J1dl)
- Hệ Jura - Thống trung - hệ tầng La Ngà (J2ln)
- Hệ Jura, thống trung - thượng - hệ tầng Dầu Tiếng (J2-3dt).
- Hệ Jura - Thống thượng - hệ tầng Long Bình (J3-K1lb)
 Giới Kainozoi: các thành tạo trầm tích Kainozoi phân bố rộng rãi trên phần lớn diện tích tỉnh Bình Dương. Các trầm tích Kainozoi chủ yếu là các tích tụ đồng bằng tam giác châu thuộc vùng gần cửa sông (châu thổ nội địa) và vùng cửa sông (châu thổ thực thụ), phần còn lại là các trầm tích bãi bồi và thềm sông của hai hệ thống sông Mê Kông và Đồng Nai. Các trầm tích Kainozoi phủ trực tiếp lên bề mặt bóc mòn của các thành tạo cổ hơn (từ Trias giữa đến Paleogen). Chiều dày tổng cộng của trầm tích trên 100m. 
Theo đặc điểm về cấu trúc, thạch học và cổ sinh, giới Kainozoi gồm hai hệ Neogen và Đệ Tứ. Trên cơ sở tướng trầm tích, nguồn gốc và thời gian thành tạo cũng như quan hệ địa chất, địa mạo, các thành tạo Neogen và Đệ Tứ được chia ra các phân vị địa tầng khác nhau. 
Các trầm tích Neogen phân bố ở khu vực Tân Uyên, Bến Cát tạo nên các gò, đồi cao 60 - 90m và dọc bờ sông Đồng Nai, Sài Gòn, sông Bé, Thị Tính, ngoài ra còn  gặp trong hầu hết các lỗ khoan sâu. Kết quả nghiên cứu về tướng trầm tích và cổ sinh cho thấy các trầm tích Neogen trong tỉnh Bình Dương được thành tạo gần như liên tục từ Miocen thượng đến Plioocen thượng. Hiện nay, các trầm tích Neogen được phân ra ba hệ tầng: Bình Trưng (N13bt), Nhà Bè (N21nb) và Bà Miêu (N22bm). 
Các trầm tích hệ Đệ Tứ phân bố rộng rãi ở miền Đông Nam Bộ nói chung và trên diện tích tỉnh Bình Dương nói riêng. Các trầm tích Đệ Tứ phát triển đa dạng cả về thành phần vật chất lẫn điều kiện thành tạo và nguồn gốc, hiện nay được phân chia thành 13 phân vị (hệ tầng Đất Cuốc). 
HệTrias, thống trung, bậc Anizi. Hệ tầng Châu Thới (T2act)
Hệ tầng Châu Thới do Bùi Phú Mỹ, Vũ Khúc xác lập năm 1979 trên cơ sở các phát hiện hóa thạch ở núi Châu Thới định tuổi Trias giữa và chia thành 3 tập.

Năm 1982, các tác giả báo cáo địa chất khoáng sản nhóm tờ Đông Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 1:50.000 đã nghiên cứu chi tiết các mặt cắt và thành phần thạch học của các thành tạo này.        
Hệ tầng Châu Thới lộ ra những diện tích nhỏ rải rác với diện tích không lớn ở khu vực núi Châu Thới, Bửu Long, Nhơn Trạch, Lộc Ninh, Bình Long thuộc địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai. 
Đặc điểm chung của hệ tầng là diện phân bố lộ ra rất hạn chế (khoảng 1km2). Các lớp đá có thế nằm thoải với góc dốc từ 150 đến 300. Thành phần trầm tích thay đổi từ hạt thô đến hạt mịn. Chiều dày của hệ tầng từ 350 đến 400 mét.
Hệ tầng này bao gồm ba tập, thứ tự từ dưới lên như sau:
- Tập 1: Tập này chưa thấy xuất lộ trên diện tích tỉnh Bình Dương, chỉ mới phát hiện chúng lộ ra ở  các khu vực núi  Bửu Long, Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) và Lộc Ninh, Bình Long (tỉnh Bình Phước). 
Thành phần thạch học của tập gồm chủ yếu là cuội kết đa khoáng: diorit, ryolit giàu ban tinh, ryolit, cát kết tuf, tuf riolit, đá phiến thạch anh felspat, biotit, granit, granitogneis, granitogneis bị biến đổi, granodioritogneis, cát sạn kết tuf, ryolit porfyr giàu ban tinh, đá phiến thạch anh mica. Kích thước cuội rất không đồng đều, từ 2 - 3cm đến 30 -40cm, cá biệt có tầng đạt đến 70cm. Độ mài tròn và chọn lọc kém. Xi măng gắn kết là cát kết tuf, cát sạn kết tuf, đôi khi có chứa carbonat. Chiều dày của tập này thay đổi từ 50 đến 100 mét.
- Tập 2: Các đá thuộc tập này lộ ra phía đông Cầu Hang, ở sườn đông và sườn tây núi Châu Thới.
Thành phần thạch học của tập gồm chủ yếu là cát kết arkor hạt vừa đến lớn, màu xám lục nhạt, xám sáng, phân lớp dày tới dạng khối. Xen trong cát kết ở phần thấp có cuội kết, tuf riodacit và ở phần cao có vài lớp hoặc thấu kính phiến sét, bột kết xám đen. 
Về quan hệ địa tầng tập này chuyển tiếp từ cuội kết cơ sở của tập 1 bên dưới và đá phiến sét ở tập 3 phía trên. Chiều dày của tập này từ 80 đến 100 mét.
- Tập 3: Tập này lộ ra trên một dải hẹp chủ yếu ở sườn đông bắc núi Châu Thới kéo dài đến Cầu Hang. 

Thành phần thạch học của tập này chủ yếu gồm đá phiến sét, sét bột kết, cát bột kết, có chứa carbonat, màu xám đen, nằm xen kẽ nhau. Trong các  lớp đá của tập này có chứa hoá thạch chân rìu Pelecypoda tuổi Anizi. 
Về quan hệ tiếp xúc tập này nằm chuyển tiếp trên cát kết arkor của tập 2 và bị phủ bất chỉnh hợp bởi các đá tảng cuội kết cơ sở của hệ tầng Draylinh. Chiều dày của tập này thay đổi từ 100 đến 150 mét.
Khoáng sản liên quan, các lớp đá cát kết arkor và đá phiến sét của hệ tầng đã được khai thác làm vật liệu xây dựng, đá tạc tượng hoặc lát tường trang trí  các công trình xây dựng. 
Tuổi của hệ tầng Châu Thới dựa vào các hóa thạch động vật biển gồm các loài thuộc lớp Cúc đá và Chân rìu:

Cúc đá: Balatonites cf. Balatonicus Mojs., Bulogites multinodosus (Hauer) Gymnotoceras cf. blakei (Gabb).

Chân rìu: Daonella Lindstroemi Moji. 

Hệ Jura, thống hạ - Hệ tầng Draylinh (J1đl)
Các thành tạo trầm tích tuổi Jura phân bố rộng rãi ở Bình Dương và được xếp vào điệp Draylinh (Nguyễn Xuân Bao) đặt theo tên thác Draylinh nằm ở tây nam Buôn Mê Thuột 7km, nơi có mặt cắt Jura hạ lộ ra đẹp nhất trên lòng sông Srepoc.

Năm 1983, điệp Draylinh được Nguyễn Đức Thắng phân chia thành điệp Draylinh và điệp La Ngà. 

Trong báo cáo địa chất khoáng sản nhóm tờ Đông Thành phố Hồ Chí Minh, Ma Công Cọ dùng tên gọi hệ tầng Draylinh và phân chia ra 3 phụ hệ tầng (tập) trên cơ sở thành phần thạch học và các hoá thạch phong phú. 
Trên diện tích tỉnh Bình Dương, các đá trầm tích hệ tầng Đraylinh đã được phát hiện lộ ra ở khu vực Bình An, Châu Thới, gò Cây Xoài (Dĩ An) và rải rác dọc theo thung lũng sông Đồng Nai, sông Bé, đông bắc Tân Uyên, Phú Giáo và gặp trong các lỗ khoan sâu trên địa bàn tỉnh. 
Thành phần thạch học của hệ tầng này gồm cuội kết cơ sở xen các trầm tích lục địa có hóa đá thực vật, chuyển dần lên các trầm tích biển nông cát kết, đá phiến sét xen bột kết có chứa carbonat, rất phong phú các hoá thạch động vật tuổi Sinemur -Toaxi. 
Quan hệ địa tầng, ranh giới dưới của hệ tầng phủ bất chỉnh hợp lên các trầm tích của hệ tầng Châu Thới (T2ct), ranh giới trên tiếp xúc kiến tạo với hệ tầng La Ngà (J2ln). Chiều dày của hệ tầng này thay đổi từ 400 mét đến 550 mét.
Dựa vào đặc điểm trầm tích, thành phần thạch học và hóa thạch, hệ tầng này được phân chia thành ba tập theo thứ tự từ dưới lên như sau: 

- Tập 1: Tập này chỉ xuất lộ một diện tích nhỏ hẹp tại khu vực ở đỉnh và sườn đông núi Châu Thới trên diện tích khoảng 0,5km2.

Thành phần thạch học của tập này gồm:
Phần thấp, cuội kết, sạn kết đa khoáng, màu nâu nhạt. Cuội kết phân lớp dày, sạn kết phân lớp vừa đến mỏng. Cuội có kích thước không đồng nhất, từ 1 - 2cm đến 5 - 6cm, có khi đến gần 10cm, độ mài tròn không đồng đều. Thành phần thạch học của cuội gồm: cát bột kết, sét bột kết, cát kết thạch anh, cát kết đa khoáng, cát sạn kết đa khoáng bị biến chất, cát sạn kết tuf của phun trào acit, đá sừng thạch anh sericit hóa, đá phiến thạch anh sericit-clorit, đá phiến thạch anh felspat, sạn kết xi măng carbonat, sạn kết tuf thành phần ryolit. Xi măng gắn kết là cát bột kết tuf. 
Phần trên gồm: sạn kết tuf, đá phiến sét, bột kết, cát bột kết, sét bột kết biến chất yếu, màu xám nhạt, chứa hóa thạch thực vật bo tồn xấu. 
Cát sạn kết tuf có kiến trúc mảnh vụn với nền xi măng tiếp xúc lấp đầy, cấu tạo khối. Thành phần khoáng vật: mảnh vụn 75% gồm felspat 28 - 30%, thạch anh 35 - 40%, mảnh đá phun trào acit 3 - 5%, vụn đá silic 3 - 4%. Nền 25%: carbonat 1 - 12%, sét sericit, silic 10 - 13%.
Bột cát kết có thành phần đá phun trào. Đá có kiến trúc mảnh vụn với nền vi ẩn tinh, cấu tạo khối. Thành phần khoáng vật mảnh vụn 55% gồm: thạch anh 17 - 20%, plagioclas 29 - 30%, vụn silic 3 - 4%, vụn đá phun trào acit 2%. Nền chiếm tỷ lệ 45% gồm: thạch anh, silic, felspat, sericit, carbonat (43%), quặng 1 - 2%.
Các đá của tập có thế nằm cắm về đông nam với góc dốc 20 - 300, chuyển tiếp lên các đá cát bột kết, phiến sét xám đen chứa vôi có hóa đá ammonit và hóa thạch thực vật của tập 2. Tổng bề dày của tậïp 1 khoảng 100m.
- Tập 2: Tập này lộ ra ở sườn tây nam núi Châu Thới kéo dài đến gò Cây Xoài (Dĩ An) và khu vực đông Tân Uyên. Thành phần thạch học chủ yếu là các trầm tích lục nguyên gồm đá phiến sét xen ít lớp bột kết chứa carbonat, màu xám đen. Trong bột kết, phiến sét thường có kết hạch silic hình bầu dục dẹt với kích thước từ vài decimet đến hơn một mét, sắp xếp dạng chuỗi (cấu tạo khúc dồi hoặc giả cuội). Các lớp đá của tập này phân lớp từ trung bình đến dày có thế nằm dốc thoải từ 150 đến 500 và bị uốn nếp mạnh. Mặt cắt gồm 3 phần:
Phần thấp: cát bột kết có chứa vật liệu núi lửa xen với cát bột kết có chứa vôi, màu xám đen phân lớp trung bình tới dày. 
Phần giữa: cát bột kết xen đá phiến sét bột kết màu xám đen phân lớp trung bình tới dày, chứa phong phú hóa thạch thực vật bảo tồn kém và hóa thạch ammonit kích thước nhỏ. 
Phần trên: đá phiến màu đen xen với cát kết, chứa carbonat, phân lớp dày màu xám đen. Trong các đá này chứa phong phú hóa thạch ammonit: Coroniceras rotifornue (Sowerby), Arnioceras sp. Các hóa đá này cho tuổi Jura sớm, bậc Sinemuri. Chiều dày của tập từ  100 đến 150 mét. 
- Tập 3: Tập này lộ ra diện rộng tạo nên các đồi thấp ở đông Tân Uyên và dọc bờ các sông suối của hệ thống sông Đồng Nai, sông Bé, sông Mã Đà thuộc khu vực các huyện Tân Uyên, Phú Giáo. 
Tập 3 gồm có hai phần: 
Phần thấp là cát kết, bột kết chứa carbonat  phân lớp dày xen các lớp mỏng đá phiến sét chứa carbonat, màu xám đen. Trong các lớp bột kết màu xám chứa hóa thạch ammonit: Arieticeras cf. algoriamun (oppel); Fontanelliceras sp., Renziceras aff nausi Laar (Renz), định tuổi  Toaxi sớm (J1t1).   

Phần cao gồm chủ yếu là bột kết phân lớp dày xen phiến sét chứa carbonat, màu xám đen, phân lớp dày, bị vò nhàu uốn nếp mạnh, thường có thớ chẻ vuông góc mặt lớp. Trong đá phiến và bột kết chứa hóa thạch cúc đá: Gramneoceras cf Lodncensis Sato, Dumortieria Lantenoisi (Mansuy), Crassiceras sp.  Catulloceras cf. decmortieri (Thiollier) và hoá thạch chân rìu: Parramussium donaiense (Mansuy), Integricartium ef. Subglobosum Hayami. Những hóa thạch này định tuổi Jura hạ, bậc Toaxi muộn (J1t2).

Khoáng sản liên quan: các đá cát kết, bột kết và phiến sét của hệ tầng này đang được khai thác sử dụng làm vật liệu xây dựng ở khu vực Bình An (Dĩ An) và núi Lồ Ồ (Tân Uyên). Các đá phiến sét giàu carbonat của hệ tầng này có thể sử dụng làm vật liệu keramzit. Các sản phẩm phong hoá từ các đá của hệ tầng này tạo thành kaolin, sét gạch ngói và laterit ở một số khu vực. 

Hệ Jura, thống trung. Hệ tầng La Ngà (J2ln) 
Các thành tạo trầm tích Jura thượng trong phạm vi tỉnh trước đây được Nguyễn Đức Thắng xếp vào điệp La Ngà (tên điệp gọi theo sông La Ngà nơi có mặt cắt chuẩn) và chia ra 2 phụ điệp. Trong báo cáo địa chất khoáng sản nhóm tờ Đông Thành phố Hồ Chí Minh, Ma Công Cọ dùng tên gọi hệ tầng La Ngà. 
Hệ tầng La Ngà lộ ra trên diện tích khá rộng ở lưu vực suối Mã Đà phía đông huyện Phú Giáo tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai. Về thành phần thạch học chủ yếu gồm cát bột kết, cát kết xen ít bột kết, đá phiến sét màu xám đến xám nhạt có chứa carbonat và hoá thạch động vật biển tuổi Jura giữa. Các lớp đá phân lớp trung bình, thế nằm dốc thoải từ 200 đến 500 và bị uốn nếp dập vỡ mạnh.

Quan hệ địa tầng, quan hệ tiếp xúc dưới là quan hệ kiến tạo, còn quan hệ trên không rõ ràng. Chiều dày của hệ tầng đạt trên 200 mét.
Khoáng sản liên quan, các đá của hệ tầng này có đặc điểm tưng tự các đá của hệ tầng Dray linh, có thể khai thác làm vật liệu xây dựng. 
Hệ Jura, thống trung - thượng. Hệ tầng Dầu Tiếng (J2-3dt)
Hệ tầng Dầu Tiếng phân bố ở khu vực núi Tha La, núi Ông, núi Chùa (Dầu Tiếng) và núi Đất, phía nam núi Châu Thới (Dĩ An). Ngoài ra, còn gặp trong một số lỗ khoan trên địa bàn tỉnh. 
Thành phần thạch học chủ yếu gồm cát bột kết xen cát kết, bột kết màu xám nhạt, xám sáng đến nâu đỏ. Các lớp đá có cấu tạo phân lớp trung bình đến dày và có thế nằm thoải từ 150 đến 200.


Về quan hệ tiếp xúc địa tầng trên và dưới không rõ ràng. Chiều dày của hệ tầng đạt trên 150 mét. 

Khoáng sản liên quan: các đá cát kết của hệ tầng này có thể khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường. 
Hệ Jura, thống thượng - hệ Creta, thống hạ. Hệ tầng Long Bình (J3-K1 lb) 
Hệ tầng Long Bình do Bùi Phú Mỹ (1983) xác lập khi  mô tả các trầm tích núi lửa trước Kainozoi vùng Long Bình (Thành phố Hồ Chí Minh).
Các tác giả báo cáo địa chất Thành phố Hồ Chí Minh (Hà Quang Hải và nnk), trên cơ sở phân tích địa tầng lỗ khoan khu vực Long Bình đã phân chia hệ tầng Long Bình thành hai tập: tập dưới gồm 6 nhịp phun trào andesit. Tập trên gồm đá phiến sét đen phân dải, cát bột kết chứa tuf.
Trong báo cáo địa chất Nam Bộ (1990), Dưng Văn Cầu mô tả hệ tầng Long Bình với 3 giai đoạn hoạt động núi lửa. Mỗi giai đoạn có sự phân dị liên tục từ bazan tới dacit - riodacit.

Bùi Phú Mỹ và Dương Văn Cầu (1991) đã• phân chia hệ tầng Long Bình (J3-Klb) thành 4 tập với tổng chiều dày 420m.
Trong phạm vi tỉnh Bình Dương, hệ tầng Long Bình chỉ xuất lộ ở khu vực Đông Hoà, Bình An kéo dài từ phía nam núi Châu Thới đến làng Đại học Thủ Đức (Dĩ An) trên diện tích không lớn. Các đá lộ ra không liên tục tạo nên các gò đồi thấp, nhiều nơi đang được khai thác làm đá xây dựng. Ngoài ra, còn gặp chúng trong một số lỗ khoan trên diện tích tỉnh. 

Hệ tầng này chủ yếu gồm các đá phun trào xen kẽ với các đá trầm tích. Thành phần thạch học của hệ tầng bao gồm: đá phun trào bazanporphyrit, andezitobazan, andezit, andezitodacit gồm dăm, tảng kết dung nham với các mảnh vụn sắc cạnh, kích cỡ khác nhau từ dưới 1cm tới vài centimet, cá biệt tới 10 - 15cm. Nền gắn kết là dung nham andesit. Đá kết cấu rắn chắc, màu xám đen, bị biến đổi lục hóa mạnh. Đôi khi có xen các lớp mỏng sét bột kết tuf, cát kết tuf màu xám nhạt đến xám nâu. Trong bột kết tuf đã• phát hiện các hoá thạch cá được định tuổi Jura muộn. 

Theo thành phần và đặc điểm thạch học - khoáng vật, có thể phân chia phun trào thuộc hệ tầng Long Bình ra các tướng đá sau:
- Các thành tạo trầm tích - phun trào, các đá tuf. 
- Các thành tạo đá núi lửa: các đá giàu ban tinh, độ kết tinh cao, kiến trúc dạng porphyr.

- Các thành tạo phun trào thực sự, thể hiện qua kiến trúc porphyr rõ rệt, kiến trúc thủy tinh và cấu tạo dòng chảy.

Các quá trình biến chất trao đổi sau magma thể hiện trong diện rộng và khá rõ. Tổ hợp khoáng vật cộng sinh trong đá biến đổi đặc trưng cho kiểu propylit hóa gồm tập hợp clorit, epidot, calcit, thạch anh, adular, pyrit.
Về quan hệ tiếp xúc: các đá của hệ tầng này phủ bất chỉnh hợp lên các đá hệ tầng Châu Thới (T2act) và trầm tích hệ tầng Đraylinh (J1đl) và bị phủ bởi các thành tạo trầm tích Neogen - Đệ Tứ. Các phun trào ở đây thuộc tướng họng, chúng xuyên qua thành tạo trầm tích Jura sớm của hệ tầng Đraylinh (J1đl) gây biến đổi sừng hóa mạnh. Hiện nay tuổi của hệ tầng được xếp vào Jura muộn - Creta sớm. Chiều dày của hệ tầng thay đổi từ vài chục mét đến 300 mét.

Khoáng sản liên quan: các đá của hệ tầng này đã được khai thác sử dụng làm vật liệu xây dựng có chất lượng tốt. Trong đới biến đổi nhiệt dịch propilit hoá các đá của hệ tầng này có biểu hiện khoáng hoá vàng hàm lượng thấp.

Hệ Neogen, thống Miocen. Hệ tầng Bình Trưng (N13 bt)
Các trầm tích hệ tầng Bình Trưng chỉ gặp trong các lỗ khoan tại khu vực từ tây nam Bến Cát đến Phú Cường.  


 
Tại lỗ khoan LK.605 ở xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé mặt cắt trầm tích của hệ tầng Bình Trưng phân bố ở độ sâu từ 131m đến 143,8m
Tập1: Từ 139 đến 143,8m: cát, sạn, sỏi màu xám vàng, phân dải thanh gắn kết vừa. Phần đáy nhiều sạn sỏi và ít cuội nhỏ. Kết quả phân tích độ hạt: cát, sạn - sỏi 80%, bột 20%, hệ số chọn lọc khá. Thành phần khoáng vật: thạch anh 50%, mảnh vụn đá 20, ngoài ra còn gặp ít sericit, biotit, mảnh silic. Khoáng vật nặng gặp ít ilmenit, turmalin.
Tập 2: Từ 133,4 đến 139m: thành phần thạch học gồm cát, bột, sét, màu xám trắng phân dải mờ. Kết quả phân tích: cát gần 60%, bột sét 40%, hệ số chọn lọc kém. Khoáng vật tạo đá: thạch anh 45 - 48%, mảnh vụn đá 3 - 4%, felspat 2 - 3%, siderit khoảng 3%, ít mica sericit. Khoáng vật nặng gặp ít ilmenit, leucoxen, andalusit.

Tập 3: Từ 131 đến 133,4m. Thành phần gồm sét, bột lẫn ít cát màu trắng, nâu vàng đỏ loang lổ. 
Chiều dày tổng cộng của hệ tầng tại lỗ khoan LK.605 là 12,8m. Tại đây, trầm tích của hệ tầng bị phủ bởi các thành tạo Pliocen sớm của hệ tầng Nhà Bè. 
Dựa vào quan hệ bất chỉnh hợp với tập đá trầm tích nằm trên chứa di tích bào tử phấn hoa có tuổi Pleistocen sớm và so sánh địa tầng thấy các trầm tích ở đây có đặc điểm giống mặt cắt chuẩn của hệ tầng Bình Trưng tại LK.820 (Thủ Đức), các trầm tích này được xếp vào hệ tầng Bình Trưng có tuổi Miocen muộn. 
Thống Pliocen. Hệ tầng Nhà Bè (N21nb)
Trong phạm vi tỉnh Bình Dương, các trầm tích của hệ tầng Nhà Bè chỉ gặp trong một số lỗ khoan sâu ở khu vực Bến Cát, Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu (thuộc bồn trũng Phú Cường). 
Thành phần thạch học gồm các cát pha bột chứa sạn xen kẽ với sét bột, ở phần cao xen nhiều sét bột hơn. Trầm tích có màu xám, gắn kết yếu, các tập sét bột có tính phân lớp hoặc phân dải mỏng; trong cát bột chứa các thấu kính sét lẫn mùn thực vật hoặc thân cây hóa than. Trầm tích có độ ổn định, chọn lọc trung bình đến khá, độ hạt mịn đến trung bình. Phần đáy có ít cuội sạn.
Tại LK.605 ở bồn trũng Phú Cường các trầm tích của hệ tầng Nhà Bè phân bố ở độ sâu 100 m đến 131m, mặt cắt từ dưới lên như sau:  

Tập 1 : Từ 118m đến 131m. Thành phần gồm cát sét chứa ít sạn sỏi phần đáy, màu xám phớt xanh, rải rác lẫn mùn thực vật hóa than màu đen, mảnh vụn than nâu. Phần trên của tập lẫn nhiều mùn thực vật hơn. Tập này phủ bất chỉnh hợp lên các trầm tích của hệ tầng Bình Trưng. 
Kết quả phân tích độ hạt: sạn sỏi 15%, cát 50%, bột sét 25%. Độ chọn lọc trung bình đến kém. Khoáng vật tạo đá chủ yếu là thạch anh, ít felspat (2 - 3%), phần đất mảnh vụn đá cao (4 - 6%), ít mảnh vụn thực vật, mica, sericit, silic.

Tập 2 : Từ 108,7m đến 118m. Từ dưới lên gồm các lớp:
- Bột pha sét màu xám trắng phớt vàng, phân dải (lớp thanh) nằm ngang. Dày 0,9m.

- Cát chứa bột lẫn ít mùn thực vật hóa than màu xám tro, xám vàng phớt xanh. Dày 7,1m.

- Sét pha bột vi phân lớp nằm ngang màu xám trắng. Dày 1,3m.

Kết quả phân tích độ hạt: cát 80% phần còn lại là sét, bột rất ít sạn nhỏ. Độ chọn lọc tốt, hệ số So = 1,6; hệ số không đối xứng Sk = 0,8 - 1. Khoáng vật tạo đá chủ yếu là thạch anh, ít felspat (5 - 6%). Ngoài ra, còn có silic, marcasit và siderit, mảnh đá không đáng kể.

Tập 3: Từ 100,0m đến 108,7m. Gồm cát bột và sét xen các lớp sét bột và cát, phần đáy có lớp cát pha sạn sỏi, màu xám trắng, xám tro phớt xanh lục. Bề dày tập: 8,7m.
Kết quả phân tích độ hạt: Nhìn chung độ hạt biến đổi không đều, sạn sỏi tập trung ở phần dưới và phần trên tập, phần giữa là sét, bột. Sạn sỏi: 20 - 30%, cát 50 - 60%, bột sét: 20 - 30%. Độ chọn lọc trung bình đến khá, hệ số So khoảng 3 - 6. Khoáng vật tạo đá chủ yếu là thạch anh, ít felspat (2%) và sederit, mảnh đá, mica với lượng không đáng kể. Khoáng vật nặng gặp ít ilmenit, turmalin với số lượng vài ba hạt, đặc biệt có andalusit với tỷ lệ khá cao? phần hạt thô khoáng vật nặng khá đa dạng gặp cả zircon, leucoxen, granat.
Cả ba tập của mặt cắt đều có chứa phong phú bào tử phấn hoa. Các dạng đặc trưng thường gặp là Polypodiaceae gen sp., Tsuga sp., Pinus sp., Podocarpu sp., Quercees sp., Nyrica sp., Solix sp., và Betula sp., ở phần trên còn có Graminac gen sp., Gleichenia sp. Phức hệ bào tử phấn hoa này định tuổi của hệ tầng là Pliocen sớm (N21).
Từ các đặc điểm về thạch học, khoáng vật tạo đá, di tích cổ sinh có thể nhận định: trầm tích của hệ tầng Nhà Bè thuộc kiểu tướng châu thổ cửa sông tương ứng với thời kỳ biển tiến đầu Pliocen. Trong thời gian đầu của chu kỳ trầm tích liên quan đến một số đầm hồ nhiễm mặn với môi trường khử thành tạo nhiều khoáng vật chứa lưu huỳnh (marcasit). Vào thời kỳ cuối biển dừng và bắt đầu có dao động mặt cắt trầm tích, ở một số nơi có sự biến đổi nhanh về độ hạt, xen kẽ giữa các lớp hạt thô với các lớp hạt mịn. Vì vậy trầm tích hệ tầng Nhà Bè thuộc kiểu tướng châu thổ cửa sông, có tuổi Pliocen sớm (N21nb).
Hệ Neogen, thống Pliocen. Hệ tầng Bà Miêu ( N2 2bm)
Hệ tầng Bà Miêu do Lê Đức An (1976 - 1981) xác lập mặt cắt đặc trưng tại vết lộ xóm Bà Miêu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gồm hai phần: 
Phần trên: cát, bột lẫn cuội sỏi, không phân lớp. 

Phần dưới: bột sét phân lớp mỏng xen các lớp, thấu kính cuội nhỏ, chứa di tích thực vật lá cây và thân cây hóa than.
Hệ tầng được định tuổi Pliocen-Pliestocen sớm (N2-QI) dựa theo kết quả phân tích bào tử phấn thực vật của Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Đức Tùng, Trịnh Dánh.

Sau này, trong quá trình biên hội bản đồ địa chất Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 1/50.000 hệ tầng Bà Miêu lại được khẳng định bằng loạt mẫu về bào tử phấn và tảo diatome lấy tại khu vực Bà Miêu (R.D. Rodnikova, Bùi Phú Mỹ,... 1985).

Trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chất Thành phố Hồ Chí Minh  tỷ lệ 1/50.000, và biên hội bản đồ địa chất tỉnh Đồng Nai tỉ lệ 1/100.000, các tác giả (Hà Quang Hải và nnk) đã tách phần trên ra, chỉ giữ lại phần dưới và xây dựng thành điệp Bà Miêu có tuổi Pliocen muộn (N2 2bm). 
Các tác giả báo cáo địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Đông Thành phố Hồ Chí Minh (Ma Công Cọ và nnk) cũng xác nhận quan điểm này.

Trên diện tích tỉnh Bình Dương, các thành tạo của hệ tầng Bà Miêu lộ rải rác trên các địa hình đồi cao 60 - 91m ở khu Tân Thành (Tân Uyên) và dọc sông Thị Tính (đoạn Bến Cát - Thủ Dầu Một) sông Đồng Nai (đoạn Tân Uyên - Hóa An). Ngoài ra gặp trong lỗ khoan sâu ở khu vực Bến Cát, Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu ở độ sâu 10 - 20m đến 50 - 60m.
Thành phần thạch học của hệ tầng gồm hai phần khá rõ ràng: 
Phần dưới: chủ yếu trầm tích hạt thô, gồm các cát chứa sạn sỏi xen cát chứa bột hoặc sét bột, màu vàng nhạt đến xám vàng, xám trắng, chiều dày thay đổi từ 7m đến 30m.
Phần trên: chủ yếu trầm tích hạt mịn, gồm các tập sét, sét bột phân lớp mỏng và sét dạng khối, màu nâu đỏ, tím đỏ, vàng nâu, chiều dày thay đổi từ 10 đến 13m.
Quan hệ địa tầng: tại khu vực Bến Cát, Thủ Dầu Một, các trầm tích của hệ tầng Bà Miêu bị trầm tích của hệ tầng Trảng Bom (QI3tb) hoặc tầng Thủ Đức (QII-III1tđ) phủ bất chỉnh hợp. Tại khu vực Tân Uyên, các trầm tích hệ tầng Bà Miêu phủ bất chỉnh hợp lên các đá trước Kainozoi và bị phủ bất chỉnh hợp bởi trầm tích hệ tầng Đất Cuốc hoặc hệ tầng Thủ Đức.
Trong các trầm tích của hệ tầng chứa di tích thực vật hóa than, mùn thực vật, bào tử phấn hoa rất phong phú. 
Tại khu vực ấp Lò Rèn (Khánh Bình - Tân Uyên), trong thấu kính sét chứa mùn thực vật rất phong phú bào tử phấn hoa gồm các giống loài dương xỉ: Parkeriaceae, Blechnaceae sp.,  Sp., Cystopteris sp., Stenochlaena palustros, Polypodiaceae gen indet; các phấn thực vật hạt trần: Ginkgeaceae và phấn hoa hạt lớn: Euphorbiaceae, Palmae, Fagaceae. 

Tại LK.505 vùng Bến Cát, bào tử phấn hoa chỉ gặp một số loài với số lượng không nhiều, gồm: Polypodium sp., Lygodium sp., Osmunda sp., Dicksonia sp., Taxodium sp., Pinus sp., Castanopsis sp., Larix sp., Carya sp., Compositas gen sp., Euphonbia sp. 

Phức hệ bào tử phấn hoa trên định tuổi N2-QI. Vì vậy, tuổi của các trầm tích hệ tầng Bà Miêu được xếp là Pliocen muộn. Chiều dày của hệ tầng thay đổi từ 5m đến gần 50m.
Khoáng sản liên quan: đây là tầng trầm tích giàu sét gạch ngói, ngoài ra còn có laterit trong vỏ phong hoá. Đây cũng là tầng phong phú nước ngầm thuộc tầng chứa nước Pliocen.
Hệ Đệ Tứ, thống Pleistocen hạ. Hệ tầng Đất Cuốc (Q1 1đc)
Các thành tạo trầm tích hệ tầng Đất Cuốc tạo thành bậc thềm cao 45 - 50 mét, phân bố thành dải kéo dài từ khu vực Minh Tân qua Bàu Bàng, Tân Hưng đến Tân Uyên. Ngoài ra, còn gặp chúng trong các lỗ khoan ở khu vực tây - tây nam tỉnh ở độ sâu từ 2 - 5 mét đến 20 - 30 mét. 

Về thành phần thạch học của hệ tầng thứ tự từ dưới lên gồm cuội, sỏi, cát sạn, cát bột, cát sét, sét bột màu xám, xám nhạt, vàng nhạt. Trầm tích của hệ tầng có mức độ gắn kết trung bình đến yếu và không phân lớp. Trên bề mặt thường bị laterit hoá  tạo nên đới laterit kết vón đến kết tảng với tầng thổ nhưỡng “đất xám” màu xám nhạt đặc trưng của miền Đông Nam Bộ. Trầm tích của hệ tầng nghèo bào tử phấn hoa được định tuổi Pleistocen, nguồn gốc sông. Tại LK.606 vùng Chánh Phú Hoà (Bến Cát), mặt cắt trầm tích của hệ tầng Đất Cuốc từ trên xuống như sau:  
- Từ 18,4 đến 21,6 mét: cát lẫn sạn sỏi màu nâu đỏ - nâu đất, phần dưới nâu vàng, trong khoảng 19,2 - 20,0 mét chứa nhiều sỏi cuội. Bề dày 3,2 mét.
- Từ 21,6 đến 22,6 mét: cát chứa bột màu nâu vàng nhạt. Dày 1 mét.

- Từ 22,6 đến 25,8 mét: cát sạn sỏi lẫn cuội, gắn kết yếu bởi bột sét, màu vàng phớt nâu hồng. Bề dày 3,2 mét.
Toàn bộ trầm tích dày 7,4 mét, bên trên bị phủ bất chỉnh hợp bởi lớp cát bột chọn lọc khá tốt của hệ tầng Thủ Đức, bên dưới chúng phủ bất chỉnh hợp trên tầng sét dày phân lớp mỏng của hệ tầng Bà Miêu.
Kết quả phân tích độ hạt cho thấy trầm tích của hệ tầng chủ yếu hạt thô: cát 40 - 75%, sỏi cuội không đều từ 5 đến 30 - 40%, bột sét chiếm khoảng 20%. Khoáng vật tạo đá ngoài bột sét còn lại cát sỏi cuội chủ yếu là thạch anh (70 - 80%) lẫn nhiều mảnh vụn đá (2 - 6%) và felspat (2 - 3%), ở phần đáy gặp ít vụn silic (khoảng 1%). Khoáng vật nặng gặp chủ yếu là andalusit (40 - 60%),  ilmenit (40 - 50%), ít turmalin (20%) và zircon (10 - 15%). Tuổi của trầm tích được xác định qua quan hệ bất chỉnh hợp với các phân vị nằm trên và nằm dưới.
Hệ Đệ Tứ, thống Pleistocen trung – thượng. Hệ tầng Thủ Đức (QII-III 1tđ)
Các tài liệu hiện tại cho thấy trầm tích hệ tầng Thủ Đức phân bố rộng rãi ở Bình Dương, phổ biến trên các bề mặt 20 - 45m ở Dầu Tiếng, An Tây, Bến Cát, Thủ Dầu Một, tây nam Tân Uyên, Tân Đông Hiệp tạo nên bề mặt lượn sóng thoải. Ngoài ra còn gặp trong các lỗ khoan sâu ở bậc địa hình thấp hơn. 

Trầm tích hệ tầng Thủ Đức gồm 2 phần:
 - Phần dưới chủ yếu trầm tích hạt mịn (bột, sét, cát) độ chọn lọc khá, tỷ lệ hạt mịn cao.
- Phần trên của mặt cắt gặp bột sét, bột cát xen kẽ cả cát, sạn, sỏi, màu xám trắng, xám vàng, nâu đỏ xen ít loang lổ không đều.
Trong các lỗ khoan quan sát đầy đủ cả hai phần của mặt cắt, còn ở các vùng địa hình  cao thường chỉ tồn tại kiểu mặt cắt đơn giản của phần dưới. 
Bề dày trầm tích biến thiên không đều, thường phổ biến từ 10 đến 20 mét, nhưng có thể tới 30 - 50 mét đối với các mặt cắt đầy đủ. Trong trầm tích thường chỉ gặp hạn chế di tích cổ sinh, chủ yếu là bào tử phấn hoa.

Tại lỗ khoan khu vực xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé, trầm tích hệ tầng Thủ Đức phân bố từ trên mặt tới độ sâu 50,7 mét, có chứa phức hệ bào tử phấn hoa nghèo, chủ yếu là tập hợp Lycopodium sp., Tsuga sp., Taxodium sp., Sequria sp., Rutia sp., Quercus sp., Malvaceae gen sp., Graminae gen sp., được xác định tuổi Pleistocen muộn (QIII) và tập hợp Leiosporites sp., Gleichenia sp., Polypodium sp., Tsuga sp., Taxus sp., Cryptomeria sp., Sequria sp., Carya sp., Rubia sp., Rhus sp., được định tuổi Pleistocen giữa (QII).

Trầm tích hệ tầng Thủ Đức tại khu vực này cho thấy phần dưới tương ứng với thời kỳ biển tiến, và phần trên là thời kỳ biển thoái với thành tạo lòng sông - bãi bồi vùng châu thổ nội địa. 
Các trầm tích hệ tầng Thủ Đức thường phủ trên bề mặt bóc mòn xâm thực của trầm tích hệ tầng Đất Cuốc và hệ tầng Bà Miêu, đôi khi chúng phủ trực tiếp trên bề mặt đá gốc tuổi Mesozoi và bị phủ dạng chồng gối bởi các thành tạo trầm tích trẻ hơn. 
Khoáng sản liên quan: cuội, sỏi, cát, cao lanh, sét gạch ngói và laterit trong vỏ phong hoá, quy mô nhỏ. Đây cũng là tầng phong phú nước ngầm thuộc tầng chứa nước Pleistocen.
Hệ Đệ Tứ, thống Pleistocen thượng. Hệ tầng Củ Chi (QIII 3cc)
Trầm tích hệ tầng Củ Chi phân bố thành các dải hẹp tạo nên bậc thềm có độ cao từ 10 mét đến 15 mét, tạo thành những dải hẹp, kéo dài không liên tục ở hai bờ thung lũng sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Các thềm có bề mặt phẳng hơi nghiêng về phía lòng sông hoặc nằm ngang, chiều rộng từ vài mét đến vài trăm mét, kéo dài vài trăm mét đến vài kilomet, bề mặt cao hơn mực nước sông 5 - 14m, có chỗ đến 15 - 20m.
Thành phần trầm tích chuyển tiếp từ cuội sạn lên cát, cát pha bột ở phần trên, chiều dày thay đổi từ 1,50 đến 7,0m.
Các trầm tích sông của hệ tầng Củ Chi hầu như không thấy có di tích cổ sinh. Theo quan hệ địa chất: chúng phủ lên các trầm tích của hệ tầng Thủ Đức và bị phủ bởi các trầm tích Holocen sớm - giữa, vì vậy tuổi của các trầm tích sông rìa châu thổ của hệ tầng Củ Chi được xếp vào Pleistocen muộn, phần muộn (QIII 3).
Khoáng sản liên quan: cuội, sỏi, cát, sét gạch ngói, quy mô nhỏ. Đây cũng là địa tầng phong phú nước ngầm thuộc tầng chứa nước Pleistocen. 
- Hệ Đệ Tứ, thống Holocen hạ - trung

Các trầm tích thềm sông bậc I (QIV 1-2)
 
Các trầm tích này phân bố thành các dải hẹp, kéo dài không liên tục tạo nên các thềm sông bậc I dọc thung lũng các sông Đồng Nai, Sài Gòn và Thị Tính, có độ cao tương đối so với mực nước sông từ 2 - 4 mét đến 5 -   6 mét.

Thành phần trầm tích chủ yếu gồm cuội, sỏi, cát , bột, sét màu xám nhạt, đôi chỗ chứa các thấu kính than bùn mỏng. Trầm tích có mức độ gắn kết yếu. Chiều dày trầm tích nhỏ từ 3 đến 5 mét. 

Trong trầm tích có chứa bào tử phấn và ít to nước ngọt và nước lợ, được xác định tuổi Holocen. Trong lỗ khoan tại Phú An (Bến Cát) gặp tập hợp bào tử phấn hoa với một số dạng đơn điệu: Pteris sp., Quercus sp., Cyathea sp., Polypodium sp., Taxodium sp., Quercus sp., được định tuổi Holocen không phân chia.

Các loại khoáng sản liên quan nghèo nàn chỉ có ít than bùn quy mô nhỏ, chất lượng thấp.




Các trầm tích Holocen trung - thượng (QIV 2-3)
Các trầm tích Holocen trung - thượng có hai kiểu nguồn gốc thành tạo: nguồn gốc sông và đầm lầy - sông.
Các trầm tích nguồn gốc sông: Các thành tạo này có diện tích phân bố hạn chế trong các thung lũng sông Đồng Nai, sông Bé, sông Thị Tính, sông Sài Gòn, tạo nên dạng bãi bồi cao hoặc các dải trũng của khúc uốn lòng sông cổ. Bãi bồi có chiều rộng từ vài mét đến hai, ba trăm mét, đoạn kéo dài liên tục tới hai, ba kilomet. Bề mặt bãi bồi nằm ngang hoặc hơi nghiêng về phía lòng hay nghiêng từ phía lòng sông ra. Bề mặt vẫn bị ngập nước khi lũ to. Trong dải trũng thường có các thấu kính than bùn. 
Trong phần trầm tích gồm chủ yếu là bột pha cát mịn và ít sét, có màu nâu vàng, nâu xám hoặc xám nhạt, trong đó khá nhiều xác mùn thực vật phân hủy kém và các lớp than bùn mỏng. Trầm tích liên quan với chu kỳ biển thoái vào cuối Holocen giữa đến đầu Holocen muộn. 
Các trầm tích này chứa khá phong phú các di tích cổ sinh, cho thấy trầm tích có liên quan với nhiều kiểu nguồn gốc. Tổng bề dày của trầm tích Holocen giữa - muộn thay đổi từ vài mét đến 10 - 15m. Trầm tích bãi bồi sông này thường phủ không chỉnh hợp lên đá móng trước Kainozoi, đôi nơi phủ lên các trầm tích thềm I hoặc thềm II. Bề dày của trầm tích bãi bồi thay đổi từ 1,5 đến 5 mét. 
Các trầm tích hỗn hợp sông - đầm lầy: Các trầm tích hỗn hợp sông, đầm lầy phân bố không đáng kể, tạo thành những  dải không liên tục dọc các bãi bồi ven sông Thị Tính, sông Sài Gòn thuộc địa phận tây nam Bến Cát - Thủ Dầu Một - Lái Thiêu và một diện nhỏ thuộc bãi bồi hữu ngạn sông Đồng Nai ở khu vực Tân Ba (Tân Uyên). Ngoài ra, các trầm tích này còn gặp ở vùng cao phía bắc Tân Uyên, tạo thành các bàu trũng sình lầy trên vùng địa hình bằng phẳng.  Nhìn chung, các trũng đầm lầy ven sông thường hẹp, chiều rộng từ vài chục đến vài trăm mét, kéo dài vài kilomet. Một số nơi các trũng sình lầy chính là di tích lòng sông cổ với hình dáng uốn cong, trong đó thường chứa các thấu kính than bùn. Còn các bàu trũng trên vùng đất cao, bằng phẳng thường có dạng đẳng thước, rộng từ vài hecta đến vài chục hecta.

Thành phần trầm tích gồm: bột sét chứa mùn thực vật, đôi khi là sét cát chứa di tích mảnh vụn thân cây, một số nơi gặp thấu kính than bùn với kích thước nhỏ. Trầm tích thường có màu xám đen, nâu đen, đôi khi xám nâu vàng. 

        Di tích cổ sinh gặp hạn chế, chủ yếu là bào tử phấn hoa, chủ yếu gồm các loài:  Polypodium sp., Cyathea sp., Osmunda sp., Taxodium sp., Rubia  sp., Cyathea sp., Polypodium sp., Osmunda sp., Typha sp., Graminae gen sp. Ngoài ra, còn có ít to nước ngọt. Phức hệ bào tử phấn hoa trên được định tuổi Holocen giữa - muộn. Bề dày trầm tích không lớn, thường thay đổi từ 1 đến 3 mét.
- Hệ Đệ Tứ, thống Holocen thượng (QIV3)

Các trầm tích bãi  bồi sông, suối: Phân bố thành các dải nhỏ hẹp kéo dài không liên tục dọc theo ven bờ và trong lòng các sông Đồng Nai, Sài Gòn, Thị Tính. Các bãi bồi có độ cao tương đối so với mực nước sông từ 1 đến 2 mét, thường bị ngập khi có lũ. Còn các trầm tích lòng hầu như thường xuyên bị ngập nước.  
Các trầm tích bãi bồi thấp: Các bãi bồi hiện đại thường có diện tích hẹp, chiều rộng từ vài mét đến vài chục mét, đôi khi tới đến trên trăm mét, kéo dài từ vài trăm mét tới vài kilomet. Đáng kể nhất là các trầm tích bãi bồi dọc sông Đồng Nai đoạn từ Hiếu Liêm đến Cù lao Rùa.
Thành phần trầm tích là cát bột, cát sét và bột sét màu xám nhạt, vàng nâu, xám vàng. Trong lòng thường có cuội, sạn, sỏi, cát. Thành phần cuội, sạn sỏi, cát chủ yếu là thạch anh (> 90%), ngoài ra có silic, limonit, felspat, mảnh đá khác với tỷ lệ thấp.  
Di tích cổ sinh trong trầm tích hạn chế, hầu như chỉ gặp ít bào tử phấn hoa hiện đại. Bề dày trầm tích bãi bồi và lòng sông đạt khoảng 1 - 3m ủoõi chỗ đến 5 - 10m.
Các bồi tích lòng sông: Các trầm tích lòng sông thường tập trung ở các khúc uốn của sông với chiều rộng 200 - 400m, dài 500m đến vài kilomet. Đáng chú ý nhất là các dải cát ngầm thuộc sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và hạ lưu sông Bé. 
Thành phần trầm tích chủ yếu là cát lẫn ít sạn sỏi thạch anh. Kết quả phân tích độ hạt cát một số khu vực như sau: 

- Tại Đại An: sạn sỏi = 5,8%, cát trung – thô - mịn = 92,7%, bột - sét = 1,7%. Thành phần: thạch anh = 93% felspat, mảnh vụn đá và limonit 7%. 
 - Tại Bình Hòa: sạn sỏi 1%, cát mịn-thô 94,85%, bột sét 4,2%. Thành phần: thạch anh 95%, felspat, mica, limonit 5%. 
 - Tại Tân Ba: sạn sỏi 3,7%, cát min-thô 92,7%, bột sét 3,6%. Thành phần: thạch anh 88%, felspat, limonit, mảnh đá 10,2%. 
- Hệ Đệ Tứ  không phân chia. Các trầm tích nguồn gốc deluvi 
Các trầm tích deluvi phát triển không nhiều và phân bố rải rác viền quanh các khối núi sót ở khu vực các dải núi Tha La, núi Ông, núi Đất.  Trầm tích deluvi thường có thành phần hỗn tạp: cát, sạn, bột, sét và mnh vụn đá. Trầm tích có màu vàng xám, nâu nhạt với thành phần phức tạp: thạch anh, felspat, limonit, độ chọn lọc rất kém. Trong trầm tích hầu như không chứa di tích cổ sinh. Bề dày của trầm tích thay đổi lớn từ 0,3m đến 4 - 5m. 

Xét về quan hệ địa chất, địa mạo, các trầm tích deluvi nêu trên được hình thành một cách liên tục đồng thời với các thành tạo trầm tích khác và các bậc địa hình trong giai đoạn Đệ Tứ. 
2.3.2. Magma xâm nhập 

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các đá magma xâm nhập lộ ra rải rác với diện tích nhỏ hẹp dọc theo sông Bé và suối rạch Rạt thuộc các xã• An Bình, Phước Vĩnh, Phước Hoà (Tân Uyên) đến Phú Giáo. Ngoài ra, còn gặp chúng lộ ra ở khu vực suối Linh, suối Bà Hào (Đồng Nai) và dọc rạch Rạt thuộc địa phận Bình Phước kế cận.
Theo thành phần thạch học và quan hệ xuyên cắt, các đá magma xâm nhập ở khu vực này được chia thành ba pha như sau:
 - Pha 1: bao gồm các đá diorit hornblend biotit, diorit thạch anh, gabrodiorit màu xám đen, hạt trung, cấu tạo khối đặc sít, rắn chắc. Các đá xâm nhập thuộc pha 1 có hàm lượng SiO2: 50 - 60%, Na2O+K2O: 6,8 - 8%.
- Pha 2: là pha xâm nhập chính bao gồm các đá granodiorit biotit-hornblend, tonalit biotit - hornblend, hạt vừa, màu xám trắng lốm đốm đen. Đá có cấu tạo khối đặc sít, rắn chắc, kiến trúc nửa tự hình.
Thành phần khoáng vật: Plagioclaz: 31 - 48 trung bình 38%. Felspas kali (Orthoclaz): 10 - 31 trung bình 24%, thạch anh: 12-22 trung bình 17%, amfibol (hornblend): 5 - 15 trung bình 9%, biotit: 4 - 15 trung bình 8,5%, piroxen xiên: 0 - 4 trung bình 0,3%. Khoáng vật phụ có sfen, zircon  chiếm 1 - 2%.

Thành phần hoá học: SiO2: 61,24 - 68,96 trung bình 54,79%, TiO3: 0,31 - 0,86 trung bình 0,64%, Al2O3: 14,68 - 16,06 trung bình 15,47%, Fe2O3: 1,16 - 2,52 trung bình 2,01%, FeO: 2,33 - 3,13 trung bình 2,68, MnO: 0,02 - 0,05 trung bình 0,54%, CaO: 3,91 - 4,61 trung bình 4,53, MgO: 0,78 - 3,14 trung bình 1,87, Na2O: 2,75 - 3,90 trung bình 2,99%, K2O: 2,63 -3,82 trung bình 3,20%, P2O5: 0,09 - 0,22 trung bình 0,14%, MKN: 0,33 - 0,78 trung bình 0,45%. Đá  thuộc dãy vôi kiềm.
- Pha đá mạch: chủ yếu gồm các đá mạch có thành phần diorit porphyrit, specxatit, granit aplit màu xám nhạt, xám trắng, hạt nhỏ, cấu tạo khối. 
Các nguyên tố vi lượng: Mn 0,005%, Sr 0,01%, Ba 0,05%, Ni 0,001%, Cu 0,003%, Pb 0,001%, Ga 0,002%, Zr 0,01%.

Về quan hệ địa tầng: các đá xâm nhập phức hệ Định Quán xuyên cắt các đá trầm tích hệ tầng Đraylinh, gây biến đổi sừng hoá các đá trầm tích của hệ tầng này và bị các trầm tích trẻ Neogen - Đệ Tứ phủ lên. Hiện nay, các đá xâm nhập này được xếp vào phức hệ Định Quán. 

Một số khu vực thuộc địa phận Phú Giáo và Tân Uyên, các đá xâm nhập granitoit pha 2 đã được thăm dò khai thác làm đá xây dựng.

2.3.3. Kiến tạo

Vị trí kiến tạo của tỉnh Bình Dương 

Vùng đất tỉnh Bình Dương nằm ở phần rìa tây nam đới nâng kiến tạo Đà Lạt tiếp giáp với đới sụt võng đồng bằng sông Cửu Long. Vào Kainozoi sớm (có thể ngay cả trong Kainozoi muộn) lãnh thổ Nam Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung bị tác động bởi các trường ứng suất kiến tạo phức tạp do sự ép nén, căng giãn, hút chìm, va mảng... Kết quả là hàng loạt đứt gãy thuận -trượt bằng khu vực và nghịch cục bộ có tuổi Kainozoi được hình thành, phân cắt lãnh thổ thành nhiều khối. Các đứt gãy này thể hiện rõ khi phân tích các mặt cắt địa chấn, trường từ và trường trọng lực cũng như giải đoán ảnh vệ tinh.
Đới Đà Lạt là một khối lục địa tiền Cambri bị sụt lún trong kỷ Jura sớm - giữa kiểu bồn nội lục. Vào Jura muộn - Creta, đới Đà Lạt (trong đó có tỉnh Bình Dương) xảy ra quá trình hoạt hoá magma - kiến tạo rất mạnh mẽ kiểu rìa lục địa tích cực.
Trong đại Kainozoi, toàn đới chịu ảnh hưởng của quá trình hoạt hoá magma kiểu điểm nóng.  Kết quả dẫn đến sự hoạt động mạnh mẽ của phun trào bazan trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam, sự nâng lên của đới Đà Lạt và sự sụt võng của đồng bằng sông Cửu Long.
Kiến trúc sâu 

Theo tài liệu địa vật lý độ sâu bề mặt Moho trong khu vực từ 30 đến 32,5km, nghiêng thoải từ tây nam đến đông bắc. Mặt Konrad sâu từ 11km đến 16km cũng nghiêng từ tây nam đến đông bắc. Độ sâu bề mặt móng kết tinh thay đổi từ 2 đến 5 km. 

Theo độ sâu móng kết tinh, khu vực Châu Thới đến Tân Uyên nhô cao, thuộc cánh tây nam của cấu trúc đới Đà Lạt và khu vực Dầu Tiếng là cánh tây bắc của cấu tạo lõm Dầu Tiếng.
Các khu vực còn lại có lớp phủ trầm tích Neogen - Đệ Tứ với bề mặt đáy có dạng phân bậc, thấp dần từ đông bắc đến tây nam, độ sâu thay đổi từ 30 - 50 mét đến 100 - 150 mét.
Các tổ hợp thạch kiến trúc  

Tham gia vào kiến trúc tỉnh Bình Dương có 4 tổ hợp thạch kiến trúc: tổ hợp thạch kiến trúc Trias trung, tổ hợp thạch kiến trúc Jura, tổ hợp thạch kiến trúc Jura thượng - Creta, tổ hợp thạch kiến trúc Neogen - Đệ Tứ.

- Tổ hợp thạch kiến trúc Trias trung 

Tổ hợp thạch kiến trúc Trias trung bao gồm các thành tạo trầm tích phun trào hệ tầng Châu Thới, lộ ra ở khu vực núi Châu Thới và một phần bị phủ bởi các thành tạo trẻ hơn. Đây là các thành tạo lục nguyên và các phun trào thành phần axit, có chiều dày 350 đến 400 mét. Các thành tạo này có đường phương đông bắc - tây nam và cắm về hướng đông nam, với góc dốc thoải từ 15 đến 30o. 
- Tổ hợp thạch kiến trúc Jura

Tổ hợp thạch kiến trúc Jura hạ - trung bao gồm các thành tạo lục nguyên chứa carbonat hệ tầng Draylinh (J1 dl), các trầm tích lục nguyên hệ tầng La Ngà (J2 ln) và hệ tầng Dầu Tiếng (J2-3 dt). Tổ hợp này có diện phân bố rộng rãi trong phạm vi tỉnh, lộ  ra ở Châu Thới, Tân Uyên, dọc sông Bé, Phú Giáo, Dầu Tiếng và quan sát thấy trong nhiều lỗ khoan nằm dưới lớp phủ của các trầm tích Neogen - Đệ Tứ.
Các thành tạo trầm tích  Jura  có đặc tính chung là phân lớp mỏng và bị uốn nếp mạnh mẽ. Trục các nếp uốn có phương chung là á kinh tuyến. Thế nằm của hai cánh nếp uốn có góc dốc từ 20 - 300 đến 50 - 600. 

- Tổ hợp thạch kiến trúc Jurathượng - Creta 

Tổ hợp thạch kiến trúc Jura thượng - Creta hạ bao gồm các thành tạo trầm tích - phun trào vôi kiềm thuộc hệ tầng Long Bình (J3-K1lb) và các thành tạo magma xâm nhập kiềm vôi kiểu phức hệ Định Quán lộ ra ở khu vực đông bắc tỉnh. Ngoài ra còn gặp trong các lỗ khoan nằm dưới lớp phủ Neogen - Đệ Tứ. 

- Tổ hợp thạch kiến trúc Neogen-Đệ Tứ

Tổ hợp thạch kiến trúc Neogen - Đệ Tứ có diện phân bố rộng lớn, bao gồm các thành hệ lục nguyên, bao gồm các trầm tích sông lấp đầy các bồn trũng và các thung lũng, có tuổi từ Miocen muộn đến Holocen. 

Khe nứt

Khe nứt phát triển trong tất cả các loại đá có tuổi trước Kainozoi theo 4 phương: đông bắc - tây nam, tây bắc - đông nam, á kinh tuyến và á vĩ tuyến, trong đó hệ thống khe nứt phát triển nhất theo các phương tây bắc - đông nam, đông bắc - tây nam và á kinh tuyến. 

Hiện tượng trên có thể do kết quả của quá trình căng kéo và nén ép kiến tạo theo các phương đứt gãy chính xảy ra trong phạm vi đới Đà Lạt vào giai đoạn Kainozoi muộn. Quá trình này có thể còn tái diễn  trong giai đoạn hiện đại gây ra các hiện tượng nứt đất ở khu vực Tân Uyên, nam Bến Cát  (Bình Dương) và các tỉnh lân cận: Lộc Ninh (Bình Phước), Cẩm Mỹ (Đồng Nai), Xà Bang (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đứt gãy

Các đứt gãy kiến tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã• được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu. Các đứt gãy phát triển theo hai phương chính: tây bắc - đông nam và á kinh tuyến.

Các đứt gãy phương tây bắc - đông nam: Hệ thống đứt gãy này thuộc đới đứt gãy Vàm Cỏ Đông-Sông Sài Gòn, đóng vai trò phân đới kiến trúc giữa đới nâng Đà Lạt và đới sụt võng đồng bằng sông Cửu Long. Các đứt gãy phát triển theo phương tây bắc - đông nam tạo nên địa hình dạng bậc thấp dần theo hướng từ đông bắc tới tây nam.
Các đứt gãy phương tây bắc - đông nam (gồm đứt gãy sông Sài Gòn, đứt gãy sông Bé, đứt gãy núi Đất-Cù lao Rùa)  có những đặc điểm chính như sau: 
- Đứt gãy sông Sài Gòn: kéo dài dọc theo thung lũng sông Sài Gòn, biểu hiện rõ nét trên dị thường trọng lực Bouguer và dị thường từ. Đây là đứt gãy thuận - bằng trái, có cấu trúc dạng bậc với mặt trượt hơi nghiêng về phía tây nam. Độ sâu ảnh hưởng của đứt gãy khoảng 20km và còn kéo dài về hai phía. Đứt gãy này hoạt động chủ yếu vào Kainozoi muộn. 
- Đứt gãy núi Đất - Cù lao Rùa: phát triển kéo dài của đứt gãy Long Thành - Bửu Long. Đứt gãy này phát triển theo phương tây bắc - đông nam. Biểu hiện hoạt động của đứt gãy này nhìn chung yếu. Theo tài liệu đo sâu địa vật lý cho thấy đây cũng là đứt gãy thuận - bằng trái, với mặt trượt nghiêng về phía tây nam.
- Đứt gãy sông Bé: trong phạm vi tỉnh Bình Dương, đứt gãy này kéo dài từ cửa sông Bé qua Phước Vĩnh đến Chơn Thành (Bình Phước) và còn phát triển kéo dài về hai phía. 
Đây cũng là đứt gãy thuận bằng trái, với mặt trượt nghiêng về phía tây nam. Các đứt gãy phát triển theo phương á kinh tuyến: trong phạm vi tỉnh, chỉ có đứt gãy Lộc Ninh - Thủ Dầu Một phát triển theo phương này. Đứt gãy này thực chất là đới đứt gãy Lộc Ninh - Thủ Dầu Một (Phạm Huy Long), phát triển theo phương á kinh tuyến kéo dài từ Thủ Dầu Một qua Bến Cát đến Chơn Thành - Bình Long - Lộc Ninh (Bình Phước) và tiếp tục kéo dài sang đất Campuchia khoảng 200km, có bề rộng 20km. Về phía nam đứt gãy này còn kéo dài ra ngoài biển đến phía đông Côn Đảo. Đới đứt gãy này trùng với đới dị thường photolineament theo hướng bắc nam rộng 25 đến 30km và đới gradient ngang dị thường trọng lực. Theo tài liệu đo trọng lực Bouguer thì độ sâu ảnh hưởng của đứt gãy đạt tới 60km (dưới vỏ trái đất). Mặt trượt cắm về phía đông với góc dốc 70o. Dọc theo đứt gãy này khí Radon và Thoron thoát ra mạnh mẽ, đặc biệt tại những nơi xảy ra hiện tượng nứt đất vào các năm 1992, 1993, 1995 ở Lộc Ninh, Bình Long, Thới Hoà, Đức Hạnh, Tân Uyên. Điều đó chứng tỏ đứt gãy có biểu hiện hoạt động trở lại vào giai đoạn Holocen.
Tiến trình hình thành và phát triển địa chất tỉnh Bình Dương có thể tóm tắt sơ lược trong bảng địa niên biểu sau:

Sơ lược tiến trình lịch sử địa chất tỉnh Bình Dương
	Nguyên đại
	Kỷ
	Thế
	Các sự kiện địa chất

	Kainozoi
	ÑeäTöù
	Holocen (QIV)

	Holocen muộn: trầm tích bãi bồi sông và trong các trũng đầm lầy.

Khoáng sản liên quan có cát xây dựng, than bùn.
Biển tiến Holocen sớm - giữa, thành tạo các trầm tích sông thềm bậc I (QIV1-2) và các trầm tích bãi bồi (QIV3).

	
	
	Pleistocen muộn (QIII)
	Biển tiến cuối Pleistocen muộn, thành tạo trầm tích hệ tầng Củ Chi (QIII3cc). Khoáng sản có ít sét gạch ngói.

	
	
	Pleistocen giữa (QII)
	Biển tiến Pleistocen giữa đến đầu Pleistocen muộn, thành tạo trầm tích hệ tầng Thủ Đức (QII-III tđ). Khoáng sản có cao lanh, sét gạch ngói, cuội, sỏi.

	
	
	Pleistocen sớm (QI)
	Thành tạo trầm tích hệ tầng Đất Cuốc (Q11đc). Khoáng sản có cao lanh, sét gạch ngói, cuội, sỏi.

	
	Neogen
	Pliocen (N2)
	Thành tạo trầm tích hệ tầng Bà Miêu (N22bm).

Khoáng sản có sét gạch ngói.

Thành tạo trầm tích hệ tầng Nhà Bè (N21 nb)

	
	
	Miocen (N1)
	Thành tạo trầm tích hệ tầng Bình Trưng (N13 bt)

	
	Paleogen
	Oligocen (Pg3)
	Vùng nâng kiến tạo hình thành bề mặt san bằng peneplen toàn lãnh thổ Đông Dương,  vắng mặt các trầm tích.

	
	
	Eocen (Pg2)

	

	
	
	Paleocen (Pg1)
	

	Mesozoi
	Creta
	Creta muộn (K2)

	

	
	
	Creta sớm (K1)
	Hoạt động tạo núi, phun trào andezit hệ tầng Long Bình (J3-K1 lb).

Thành tạo trầm tích lục nguyên ven bờ hệ tầng Dầu Tiếng (J2-3 dt).

Thành tạo trầm tích lục nguyên ven bờ hệ tầng La Ngà (J2 ln).

	
	Jura
	Jura muộn (J3)
	

	
	
	Jura giữa (J2)

	

	
	
	Jura sớm (J1)
	Thành tạo trầm tích lục nguyên, biển nông hệ tầng Draylinh (J1 dl).

	
	Trias
	Trias muộn

	

	
	
	Trias giữa
	Thành tạo trầm tích hệ tầng Châu Thới (T2 ct).

	
	
	Trias sớm

	Từ Trias sớm trở về trước vắng mặt các thành tạo địa chất trên diện tích Bình Dương.






 Bảng thống kê các mỏ khoáng sản
	Loại khoáng sản
	Vị trí
	Quy mô
	Trữ lượng (Q)

Tài nguyên dự báo (R)

	I - Nhóm nhiên liệu:

Than bùn
	An Lập (Tân Uyên)

Bến Cát (Bến Cát)

Tưng An (TDM)

Rạch Nai (TBM)

Khánh Bình (Tân Uyên)

Bình Đông (Tân Uyên)

Tân Ba (Tân Uyên)

	Nhỏ

“

“

“

“

“

“û
	R = 250.000 T

R = 30.000 T

R = 133.950T

R = 16.000 T

R = 25.000 T

R = 275.000 T

Q = 705.600 T



	Tổng cộng
	
	Q = 705.600 T

R = 729.000 T

	II - Nhóm kim loại:

Vàng
	Điểm vàng Bình An -Đông Hoà (Dĩ An)
	Điểm khoáng hoá
	Không có triển vọng

	III-Nhóm phi kim loại

1 - Cao lanh
	Minh Thạnh (Dầu Tiếng)
Định Hiệp (Dầu Tiếng)
Suối Thôn (Bến Cát)

Long Nguyên (Bến Cát)

Bến Tượng (Bến Cát)

Đông Bến Cát (Bến Cát)

Hoà Định (Bến Cát)

Chánh Lưu (Bến Cát)

Phước Vĩnh (Phú Giáo)

Vĩnh Tân (Tân Uyên)

Tân Lập (Tân Uyên)

Suối Đỉa (Tân Uyên)

Đất Cuốc (Tân Uyên)

Suối Đá Bàn (Tân Uyên)

Bắc Đất Cuốc (T.Uyên)

Suối Voi (Tân Uyên)

Bến Sắn (Tân Uyên)

Bắc Tân Uyên (T. Uyên)

Tân Phước Khánh (T.Uyên)

Xóm Ông Quế (TDM)

Chánh Trung (TDM)

Phú Hoà (TDM)

Bình Hoà (Thuận An)

Thuận Giao (Thuận An)

Gò Đình (Thuận An)

	Nhỏ

“

TB

TB

TB

TB

Lớn

“

Nhỏ

Lớn

TB

Nhỏ

Lớn

TB

TB

Nhỏ

TB

TB

TB

Lớn

TB

Lớn

TB

TB

TB
	Q = 207.000 T, 

R = 400.000 T

R = 1.500.000 T

Q = 4.800.000T, 

R  = 0.400.000 T

Q = 2.750.000T, 

R = 6.000.000 T

Q = 2.400.000T, 

R = 4.800.000 T

Q = 2.500.000T, 

R = 13.000.000 T

Q=8.000.000T, 

R = 20.000.000 T

Q=9.000.000T, 

R = 18.000.000 T

Q=700000 T, 

R =  2.000.000 T

R = 18.000.000 T

Q =  4.800.000  T

R = 1.600.000 T

Q=18.000.000T, 

R = 38.000.000T 

R = 4.000.000 T

Q=1.400.000T, 

R = 4.000.000 T

R = 400.000 T

Q=300.000T, 

R= 2.000.000 T

R = 5.000.000 T

R = 5.000.000 T

R = 37.000.000 T

R = 5.000.000 T

R = 13.000.000 T

R = 4.000.000 T

R = 3.000.000 T

R = 5.000.000 T

	Tổng cộng
	
	R = 58.300.000 T

R = 211.000.000T

	2 - Sét gạch ngói
	Minh Thạnh (Dầu Tiếng)
Định Hiệp (Dầu Tiếng)
Lai Khê (Bến Cát)

Mỹ Phước (Bến Cát)

Bến Tranh (Bến Cát) 

Mỹ Thạnh (Bến Cát) 

Đông Bến Cát (Bến Cát) 

Chánh Lưu (Bến Cát) 

Vĩnh Tân (Tân Uyên)

Đất Cuốc (Tân Uyên) 

Tân Phước Khánh (T.Uyên) 

Khánh Bình (Tân Uyên)

Khánh Vân  (Tân Uyên) 

Lạc An (Tân Uyên) 

Phước Thành

Phước Thái (Tân Uyên)

Thái Hoà (Tân Uyên) 

Tân Ba (Tân Uyên)

Đồng Chính (Phú Giáo)
Chánh Hiệp (TDM)

Phú Cường (TDM)

Phú Lợi (TDM)

Tân Bình (Thuận An)


	Nhỏ

“

“

Lớn

TB

Lớn

“

“

“

“

“

TB

Lớn

“

Nhỏ

Nhỏ

“

“

“

TB

TB

Lớn

“

Nhỏ


	Q = 2.250.000m3
R = 500.000m3
R= 1.000.000m3
R = 11.000.000m3
R = 3.000.000m3
R = 24.000.000m3
Q = 10.600.000m3
R = 25.000.000m3
Q = 113.331.000m3
R = 270.000.000m3
Q = 67.500.000m3
R = 150.000.000m3
Q = 16.500.000m3
R = 20.000.000m3
R = 5.000.000m3
Q = 16.000.000m3
R = 40.000.000m3
R = 25.000.000m3
Q = 600.000m3
R = 2.000.000m3
Q = 3.350.000m3
R = 3.500.000m3
R = 4.000.000m3

R = 1.600.000m3
Q = 4.500.000m3
R = 10.000.000m3
R = 5.000.000m3
R = 15.000.000m3
R = 14.500.000m3
R = 150.000m3


	Tổng cộng
	
	Q = 234.631.000m3
R = 630.250.000m3

	3 - Cuội, sỏi
	Suối Voi (Bến Cát)

Cầu Trắc (Bến Cát)
Bưng Đìa (Bến Cát)

Suối Măng (Bến Cát)

Bến Sắn (Tân Uyên)

An Thạnh (Thuận an) 
	Nhỏ

“

“

“

“

“
	R = 25.000m3
Q = 78.000m3
R = 30.000m3
R = 20.000m3
Q = 388.000m3
R = 10.000m3

	Tổng cộng
	
	Q = 456.000m3
R = 85.000m3

	4 - Cát

	Sông Đồng Nai (HL-TU)
Sông Đồng Nai (Cù lao BC) 
Sông Sài Gòn (BL-AP)

Sông Sài Gòn AP- đập DT))

Sông Sài Gòn (hồ D.Tiếng)
Sông Bé

Các sông suối khác

Cát trong trầm tích 
	Nhỏ

“

“

“

“

“

“

“
	Q = 1.230.000 m3
Q = 1.185.000 m3
Q = 600.000 m3
Q = 1.440.000 m3
Q = 200.000 m3
Q = 40.750 m3
R = 200.000 m3
R  =  20.000.000m3

	Tổng cộng
	
	Q = 4.695.750 m3
R = 20.200.000m3

	5- Đá xây dựng
	Thường Tân (Trung Thành)

Thường Tân (Cty XD BD)

Thường Tân (Trung Thành)

Thường Tân (Minh Thịnh) 

Thường Tân (Long Sản)

Giốc Cầy
Kỳ Lân

Dầu Tiếng
Tân Đông Hiệp

Đông Hoà (Cty 621)

Bình Thung

Núi Nhỏ

Cựa Gà (Cty 710)

Phước Vĩnh (Cty Becamex)

Vĩnh Hoà (Cty KS và XD)

	Lớn

“

“

“

“

“

“

“

“

“

T.bình

Nhỏ

Lớn

“

“
	Q = 10.600.000m3
Q = 12.110.000m3
Q = 10.600.000m3
Q = 10.175.000m3

Q = 25.705.000.m3
R = 20.000.000m3
R = 10.000.000m3
R = 10.000.000m3
Q = 10.589.000m3
Q = 12.116.000m3
Q = 4.400.000m3
Q = 1.846.000m3
Q = 10.600.000m3
Q = 14.782.000m3
Q = 14.782.000m3


	Tổng cộng
	
	Q = 233.705.000 m3
R = 40.000.000m3

	6-Laterit
	Minh Hoà (Dầu Tiếng)
Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)
An Tây (Bến Cát)

Mỹ Phước (Bến Cát)

Chánh Hiệp (Bến Cát)

Thới Hoà (Bến Cát)

Chánh Mỹ (TDM)

Bình Nhâm (Thuận An)

Thanh Bình (Thuận An)
	Nhỏ

“

”

”

”

”

”

”

”
	R = 250.000m3
R = 270.000m3
R = 600.000m3
Q = 700.000m3
R = 300.000m3
Q = 700.000m3
R = 500.000m3

R = 400.000m3
R = 900.000m3

	Tổng cộng
	
	Q = 1.400.000m3
R = 3.250.000m3


*

*        *

Lãnh thổ Bình Dương nằm trong đới kiến tạo Đà Lạt, là một phần của vỏ lục địa Tiền Cambri, đã trải qua lịch sử phát triển địa chất lâu dài, phức tạp. Trong nguyên đại Mesozoi vùng chịu tác động của sự sụt lún và bồi lắng trầm tích cùng với các quá trình hoạt động magma, kiến tạo mạnh mẽ. Sự hiện diện của các thành tạo trầm tích lục nguyên và trầm tích phun trào thành phần acit tuổi Trias giữa còn lại đến ngày nay ở vùng núi  Châu Thới là dấu ấn của các hoạt động địa chất xảy ra thời kỳ đó. Trong giai đoạn đầu kỷ Jura, toàn lãnh thổ tỉnh Bình Dương nằm trong bồn nội lục Đà Lạt tiếp tục bị sụt lún mạnh mẽ với sự lắng đọng các trầm tích lục nguyên biển nông của hệ tầng Draylinh có diện phân bố rộng rãi vùng đông bắc tỉnh. Vào giữa kỷ Jura cường độ sụt lún giảm dần, tiếp tục xảy ra quá trình lắng đọng các trầm tích lục nguyên biển nông hệ tầng La Ngà. Vào giai đoạn cuối kỷ Jura đầu kỷ Creta toàn đới, Đà Lạt diễn ra quá trình tạo núi với các hoạt động magma xâm nhập mạnh mẽ loạt kiềm vôi. Sản phẩm của các hoạt động tạo núi trong giai đoạn này là thành tạo các đá phun trào andezit hệ tầng Long Bình  hiện diện vùng đông Hoà - Bình An và các đá magma xâm nhập phức hệ Định Quán phân bố phía đông Phú Giáo, bắc Tân Uyên. Trong giai đoạn Paleogen – Miocen, toàn lãnh thổ Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng chịu ảnh hưởng của sự nâng lên khối tảng, nâng vòm. Trong giai đoạn này kèm theo các quá trình xâm thực bóc mòn rất mạnh mẽ, hình thành các bề mặt san bằng, địa hình đồi núi ở phần đông bắc tỉnh, khu vực Dầu Tiếng, khu vực Châu Thới và các tích tụ trầm tích trong các bồn trũng phía tây nam thành tạo nên hệ tầng Bình Trưng. Trong giai đoạn Pliocen - Đệ Tứ, do ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo toàn vùng được nâng hạ phân dị. Khu vực phía đông - đông bắc tỉnh có xu hướng nâng cao và xảy ra hoạt động bóc mòn. Còn khu vực phía tây-tây nam tỉnh địa hình có xu hướng hạ lún, xảy ra quá trình bồi lắng, tích tụ và sự nâng lên tương đối tạo ra các thềm của các thành tạo hệ tầng Bà Miêu, Đất Cuốc, Thủ Đức, Củ Chi và các bãi bồi hiện đại. Các đứt gãy trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát triển mạnh tạo nên các đới đứt gãy theo hai phương chính tây bắc - đông nam và á kinh tuyến. Các đới đứt gãy sông Sài Gòn và đới đứt gãy sông Bé kéo dài theo  phương tây bắc - đông nam thuộc kiểu đứt gãy thuận - bằng trái, có tính chất phân đới và phân bậc địa hình lãnh thổ tỉnh Bình Dương. Còn đới đứt gãy phương á kinh tuyến Lộc Ninh - Thủ Dầu Một là các đứt gãy có độ sâu ảnh hưởng lớn đến 60km (dưới vỏ trái đất) có biểu hiện hoạt động trở lại vào Holocen. Dấu hiệu của quá trình tái hoạt động của đứt gãy thể hiện qua các hiện tượng nứt đất khá phổ biến ở khu vực Đông Nam Bộ trong những năm gần đây (từ 1992 đến 1995).

Lịch sử hình thành vùng đất Bình Dương xảy ra trong một tiến trình kiến tạo lâu dài, phức tạp. Kết quả của quá trình lịch sử tự nhiên đó đã mang lại cho Bình Dương một diên cách hoàn hảo. Có thể nói rằng, địa hình, địa mạo, địa chất tỉnh Bình Dương nằm trong khu vực có chế độ kiến tạo bình ổn, với địa hình, địa mạo, địa chất đa dạng, tươi tốt, phù hợp cho sự sống sinh tồn, phát triển, đặc biệt là cuộc sống của con người. Đó chính là một lợi thế lớn mà thiên nhiên đã ban tặng cho nhân dân Bình Dương trong quá trình quy hoạch, xây dựng, phát triển  Bình Dương thành một tỉnh hùng cường và bền vững về mọi mặt.

CHƯƠNG II

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 

I. TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 

Khoáng sản là khoáng vật tự nhiên ở thể rắn, lỏng hoặc khí, có thể sử dụng trực tiếp hay từ đó thu hồi các kim loại hoặc các khoáng vật để sử dụng trong nền kinh tế quốc dân. Ở Bình Dương, khoáng sản đã được nhân dân địa phương khai thác sử dụng từ lâu đời. Các hiện vật tại di tích khảo cổ Vườn Dzũ bên bờ sông Đồng Nai cách đây trên 10.000 năm, người tiền sử đã• biết sử dụng các hòn đá cuội thạch anh ghè đẽo để làm công cụ sản xuất. Đồ đá chế tác thành rìu, cuốc, dao, bàn mài và đồ gốm thô đã• được phát hiện trong các di tích khảo cổ Gò Đá, Cù Lao Rùa. Các đồ thủ công và đồ trang sức bằng đồng gặp ở di tích Dốc Chùa có mặt cách đây khoảng 2.500 đến 3.000 năm.
Đất sét trắng (cao lanh) là nguồn nguyên liệu đã được sử dụng phổ biến ở Bình Dương xưa và nay. Các mỏ đất sét Đất Cuốc, Chánh Lưu từ lâu đã• được khai thác sản xuất nên các loại đồ gốm nổi tiếng ở khu vực Lái Thiêu. Đất sét dẻo vùng Thủ Dầu Một được khai thác nung gạch ngói. Cát vàng bồi tụ trong lòng các sông suối được dùng xây dựng nhà cửa. Đá xanh Châu Thới dùng tạc tượng và làm vật liệu xây dựng. Đá ong (laterit) được sử dụng rộng rãi làm bia mộ, rải đường.

Trước năm 1975, công tác điều tra thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản tỉnh Bình Dương chưa được chú ý đúng mức, các tài liệu nghiên cứu rất ít ỏi và sơ lược. Hầu hết các mỏ được khai thác tự phát theo kinh nghiệm, bằng phương pháp đào bới thủ công, quy mô nhỏ. Tuy nhiên, năm 1954, nhà địa chất Pháp E. Benoit đã có một số nghiên cứu đánh giá đầu tiên về sự phân bố và khả năng sử dụng của các loại đất sét trắng (sét cao lanh) vùng Thủ Dầu Một. Năm 1971, H.Fontaine và Hoàng Thị Thân phát hiện khoáng hóa pyrit, calcopyrit, chì - kẽm, bạc trong đá dacit và trong các mạch thạch anh vùng Hóa An - Châu Thới. Năm 1974, Hoàng Thị Thân đã sử dụng phương pháp Rơngen xác định thành phần khoáng vật của sét cao lanh trong khu vực tỉnh Bình Dương. 
Sau năm 1975, các công trình nghiên cứu về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã• được quan tâm và có hệ thống hơn. Cùng với công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất, công tác tìm kiếm khoáng sản đã• được đẩy mạnh. Trong giai đoạn này, nhiều phương pháp nghiên cứu (hoá nghiệm, quang phổ bán định lượng, quang phổ hấp thụ nguyên tử, x quang, nhiệt vi sai, cơ lý...) đã• được áp dụng để xác định thành phần vật chất, kiến trúc cấu tạo và khả năng sử dụng khoáng sản. 
Năm 1980, Hoàng Thanh Cảnh đã nghiên cứu đánh giá triển vọng sét bentonit và than bùn trong trầm tích Đệ Tứ miền Đông Nam Bộ đã phát hiện một số khu vực phân bố than bùn và sét chứa montmorilonit trong phù sa trẻ. Năm 1981-1982, bản đồ khoáng sản vật liệu xây dựng vùng Đồng Nai-Sông Bé tỷ lệ 1/200.000 do Trưng Quang Dị chủ biên đã nêu lên một số tiền đề tìm kiếm và một số loại hình khoáng sản vật liệu và nguyên liệu, trong đó đáng chú ý là tiền đề về đất sét cao lanh và marchalit. Năm 1981-1983, trong Báo cáo tìm kiếm đánh giá vật liệu xây dựng vùng Bến Cát, Tân Uyên, Phú Cường, Biên Hòa, Long Thành tỉ lệ 1/50.000 do Nguyễn Xuân Hồng chủ biên đã phát hiện và tìm kiếm đánh giá một số mỏ sét gạch ngói và cao lanh trên địa bàn tỉnh. Các khu vực có triển vọng về sét gạch ngói, sét cao lanh ở Đất Cuốc, Khánh Vân, Khánh Bình, đông Bến Cát, Vĩnh Tân về cơ bản đã• được khoanh định bằng mạng lưới các công trình khoan khống chế chiều sâu và diện phân bố. 

Hiện nay, công tác phổ tra tìm kiếm khoáng sản được tiến hành ở tỷ lệ 1:50.000 theo chuẩn quốc gia trên toàn bộ diện tích tỉnh, kết quả  nhiều loại khoáng sản khác nhau đã• được phát hiện. Một số khu vực khoáng sản có triển vọng đã tiến hành tìm kiếm chi tiết và thăm dò đánh giá trữ lượng theo quy chế của ngành mỏ - địa chất: Cao lanh Chánh Lưu, cao lanh Đất Cuốc, cao lanh Tân Lập; sét gạch ngói đông Bến Cát, Khánh Bình, Đồng Chinh, Chánh Lưu; đá xây dựng Tân Đông Hiệp, núi Nhỏ, Phú Giáo, cát sông Đồng Nai, sông Sài Gòn...
Về công tác quản lý, tỉnh Bình Dương đã•tiến hành lập quy hoạch tổng thể về công tác hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2010.  Bằng kết quả nghiên cứu của nhiều nhà địa chất trong và ngoài nước thuộc nhiều thế hệ, về cơ bản đã làm sáng tỏ tiềm năng khoáng sản đất nước Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng. Các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, các kết quả khảo sát, tìm kiếm, thăm dò là cơ sở xây dựng quy hoạch đầu tư phát triển ngành công nghiệp khai khoáng của tỉnh nhà.
Đến nay, trên diện tích của tỉnh đã• đăng ký hàng trăm khu vực phân bố khoáng sản. Tuy nhiên, trong lòng đất Bình Dương vẫn còn ẩn chứa những bí mật chưa được khám phá, vì vậy trong thời gian tới vẫn phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu để có thêm những phát hiện mới về khoáng sản. So với nhiều tỉnh khác trong nước, khoáng sản tỉnh Bình Dương nhìn chung tương đối hạn chế về chủng loại và loại hình nguồn gốc thành tạo.
Khoáng sản nhóm nhiên liệu chỉ có một số tích tụ than bùn phân bố rải rác, không tập trung, quy mô không đáng kể. Các khoáng sản nhóm kim loại mới phát hiện một số biểu hiện khoáng hóa nhỏ, hàm lượng quặng nghèo, không có triển vọng khai thác công nghiệp,

Phổ biến nhất là các loại khoáng sản có nguồn gốc ngoại sinh, trong đó có tiềm năng lớn nhất là cao lanh và nhóm vật liệu xây dựng (cát cuội sỏi, đá xây dựng, laterit rải đường, sét gạch ngói). Có thể nói đây là thế mạnh của tỉnh để phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến đồ gốm sứ và sản xuất vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn phát triển công nghiệp và đô thị hoá với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm” của tỉnh và khu vực. Thực tế trong nhiều năm qua ngành khai thác chế biến khoáng sản tỉnh Bình Dương đã phát triển nhanh chóng. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 32 doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực này, trên 50 mỏ được đưa vào khai thác. Sản lượng các loại khoáng sản khai thác trong năm 2003 như sau:


Loại khoáng sản và sản lượng khai thác
	Số TT
	Loại khoáng sản
	Sản lượng khai thác

	1
	Đá xây dựng các loại
	5.041.446

	2
	Cát xây dựng
	851.790

	3
	Cao lanh
	254.866

	4
	Sét gạch ngói
	1.085.512

	5
	Đất sỏi đỏ laterit
	32.239

	Tổng cộng
	7.265.853


II. CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN

2.1. Nhóm nhiên liệu

Trên diện tích tỉnh, khoáng sản nhóm nhiên liệu có sự phân bố rất hạn chế, triển vọng không đáng kể. Hiện nay chỉ phát hiện một số điểm than bùn trong các trầm tích hiện đại nguồn gốc đầm lầy, đầm lầy sông trong thành tạo phù sa trẻ và một số biểu hiện than nâu trong trầm tích Neogen  trong các lỗ khoan.  
2.1.1. Than bùn

Theo các số liệu thống kê, hiện nay trên diện tích tỉnh Bình Dương đã phát hiện 7 khu vực có than bùn, phân bố rải rác trên địa bàn các huyện Bến Cát (An Điền, Tân An, An Lập), Tân Uyên (Khánh Bình, Tân Ba, Suối Đỉa), Thuận An (Bình Đông), Rạch Nai, Trường An (Thủ Dầu Một).
Các tích tụ than bùn phân bố chủ yếu trong các trũng đầm lầy hiện đại thuộc thung lũng sông Sài Gòn và sông Thị Tính. Các điểm than bùn hầu hết có quy mô nhỏ với diện tích từ 0,5 đến vài chục hecta. Các lớp than bùn thường là những lớp dạng thấu kính, chiều dày thay đổi từ 0,5 đến 2 mét, hiếm  khi có chiều dày đạt từ 3 đến 5 mét. Lớp than thường nằm lộ thiên hoặc dưới lớp đất phủ dày 0,2 đến 3 mét. Trên bề mặt dễ dàng phát hiện sự phân bố của lớp than, chúng thường hình thành nên các đầm lầy nhỏ trên đó mọc đầy cây cỏ.
Đặc tính chung của than bùn ở Bình Dương là đều có quy mô nhỏ, chất lượng thấp. Than bùn có màu xám đen, xám nâu lẫn nhiều sét, mức độ phân huỷ thấp đến trung bình, trong đó còn sót lại nhiều di tích thân cây chưa phân huỷ hết. Than bùn nhìn chung có hàm lượng hữu cơ thấp, độ tro cao, kém xốp, lượng chất bốc nhỏ, lượng lưu huỳnh lớn, nhiệt lượng khí đốt cháy không cao.

Tính năng kỹ thuật của than
	TT
	Vị trí phân bố than
	Các thông số

	
	
	Độ tro (%)
	Chất bốc (%)
	Nhiệt lượng (kclo/kg)
	Lưu huỳnh (%)
	Cacbon

	1
	An Điền (Bến Cát)
	55,66
	29,76
	2037
	4,95
	19,33

	2
	Rạch Nai (Thủ Dầu Một)
	79,67
	14,79
	906
	2,12
	8,07

	3
	Khánh Bình (Tân Uyên)
	77,24
	16,06
	1148
	1,02
	9,99

	4
	Tân Ba (Tân Uyên)
	48,80
	20,55
	1930
	2,30
	12,05



Về quy mô trữ lượng: nhìn chung các mỏ than bùn có quy mô nhỏ, trữ lượng từ vài chục đến vài trăm nghìn tấn. Tổng trữ lượng tài nguyên dự báo toàn tỉnh là 1,426 triệu tấn. Nguồn gốc thành tạo: than bùn chủ yếu được thành tạo liên quan đến các trầm tích nguồn gốc đầm lầy và đầm lầy - sông tuổi Holocen. Trước đây, than bùn được sử dụng rộng rãi cho mục đích làm nhiên liệu. Tuy vậy, do than có lẫn nhiều bùn sét có độ tro cao, khi đốt than nhiệt lượng toả ra thấp và đặc biệt trong than bùn luôn luôn có chứa khá nhiều lưu huỳnh nên việc sử dụng than bùn trong lĩnh vực làm nhiên liệu hiệu quả không cao, gây ô nhiễm môi trường. 

Trên thế giới hiện nay, từ than bùn người ta có thể chế tạo ra hàng loạt chế phẩm khác nhau như hoạt chất hấp phụ, sản phẩm tổng hợp, dược phẩm, chất kích thích sinh trưởng, phân bón... Riêng ở nước ta hiện nay, than bùn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất phân bón vi sinh và chất kích thích tăng trưởng cây trồng đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp.

Để sản xuất chất kích thích sinh trưởng từ than bùn các axit humic được tách ra và chuyển sang dạng hoà tan (các muối của Na, K hoặc NH4). Quy trình thường sử dụng bằng phản ứng thuỷ phân oxy hoá than bùn bằng oxy không khí hoặc bằng HNO3. Các muối hoà tan của acit humic đều có hoạt tính sinh học có tác dụng kích thích quáù trình sinh trưởng và hoạt hoá các quá trình sinh lý quan trọng nhất của thực vật (quang hợp, trao đổi chất...), do đó làm tăng hiệu quả sử dụng khoáng chất dinh dưỡng. Khi dùng muối hoà tan của axit humic để xử lý hạt giống hoặc phun vào lá thì khả năng chịu hạn, chịu rét, chịu mặn của cây cao hơn. Đối với động vật các muối hoà tan của axit humic cũng có tác dụng kích thích và điều hoà sinh trưởng (thúc đẩy quáù trình trao đổi chất, chống bệnh đường ruột...
Để sản xuất phân bón dạng lỏng từ các muối humat Na, K, NH4, người ta bổ sung thêm các nguyên tố N, P, K và các nguyên tố vi lượng như  Zn, Cu, B, N, Mo. Thông thường lượng humat 0,8 - 1%, N: 13 - 14%, P2O5 :10 -11%, K2O5: 6% và vài phần nghìn các nguyên tố vi lượng. Để sản xuất phân bón dạng khô (dạng bột hoặc hạt) người ta lợi dụng tính xốp, khả năng giữ nước, khả năng trao đổi cation, độ chứa humic của than bùn và bổ sung thêm N, P, K. Phân bón này có tính ưu việt là tăng độ xốp, độ thoáng khí, giữ ẩm, tăng khả năng trao đổi cation, điều chỉnh độ chua cải tạo tính tan của lân khó tan và hoạt hoá các nguyên tố vi lượng trong đất, tăng tốc độ phát triển mô tế bào, kích thích sự phát triển nảy mầm và phát triển bộ rễ. Thông thường, loại phân này chứa 10 - 20% humat, 10 - 13% N, 5 - 10% P2O3, 10 - 15% K2O, sử dụng thích hợp cho cây ăn trái, phong lan, cây kiểng.

Dây chuyền sản xuất phân bón vi sinh từ than bùn khá đơn giản, một số khu vực có than bùn trong tỉnh (An Lập, An Điền) đang được khai thác sử dụng cho mục đích này.
2.1.2. Than nâu

Than nâu có mức độ phân huỷ các thực vật (quáù trình tạo than) cao hơn so với than bùn vì vậy than có nhiệt lượng cháy khá cao.

Các lớp mỏng than nâu đã được phát hiện trong một vài lỗ khoan trong vùng Thủ Dầu Một. Than có màu nâu, nâu đen, khá mềm. Chiều dày lớp than mỏng vài chục centimet. Than nâu phân bố trong các trầm tích hệ tầng Bình Trưng tuổi Neogen. Nhìn chung, các biểu hiện than nâu chỉ có ý nghĩa định tầng, không có giá trị công nghiệp.
2.2. Nhóm kim loại

Khoáng sản nhóm kim loại trên địa bàn tỉnh Bình Dương rất nghèo nàn, quy mô và diện phân bố rất hạn chế.

Các tài liệu nghiên cứu từ trước đến nay chỉ phát hiện duy nhất một biểu hiện khoáng hoá vàng tại khu vực Đông Hoà, huyện Dĩ An. Ngoài ra, kết quả đãi mẫu trọng sa trong quáù trình đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 do Liên đoàn bản đồ địa chất miền Nam thực hiện những năm gần đây cũng đã phát hiện một số vành phân tán vàng, casiterit (quặng thiếc), monazit với hàm lượng thấp trong bồi tích lòng  các khe suối ở đông bắc tỉnh.
2.2.1. Khoáng hoá vàng núi Châu Thới 

Vàng là kim loại quýù hiếm, có giá trị kinh tế cao. Trong tự nhiên vàng tồn tại chủ yếu ở dạng vàng tự sinh gồm các hạt nhỏ li ti xâm tán vào trong các mạch đá. Hàm lượng vàng trong quặng nói chung có tỷ lệ rất thấp. Đối với quặng gốc, hàm lượng vàng trung bình cỡ 4g/tấn đá (nghĩa là khi nghiền 1 tấn đá qua xử lý thu hồi được 4 gam vàng) là có thể đạt chỉ tiêu công nghiệp và khai thác có hiệu quả kinh tế. 
Cách đơn giản nhất để gom các hạt vàng là người ta thường sử dụng thuỷ ngân để tạo nên cái gọi là “hỗn hỗng” dựa trên nguyên lý sức căng bề mặt khi hai kim loại này kết hợp với nhau. Còn muốn thu được những hạt vàng nhỏ hơn nữa, người ta phải áp dụng phương pháp sianuya để hoà tan chúng. Việc sử dụng thủy ngân và sianuya là những chất cực kỳ độc hại trong quáù trình thu hồi vàng, gây ô nhiễm môi trường nước và có hại cho sức khoẻ con người.

Ở khu vực miền Đông Nam Bộ, các mỏ vàng đã• được phát hiện và khai thác nhiều năm trước đây ở các khu vực suối Linh, Vĩnh An, Cát Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai. Trong phạm vi tỉnh Bình Dương, đến nay chỉ phát hiện biểu hiện quặng vàng ở khu vực hầm đá vùng Đông Hoà - Bình An (Dĩ An). 
Năm 1971, H.Fontaine và Hoàng Thị Thân là những người đầu tiên phát hiện khoáng hóa pyrit, calcopyrit, chì - kẽm, vàng, bạc trong đá đacit, trong mạch thạch anh vùng Hóa An - Châu Thới. Trên cơ sở đó, năm 1985 Nguyễn Huy Đểnh, Hoàng Trọng Mai đã• tiến hành khảo sát tìm kiếm vàng khu vực Hóa An - Châu Thới - Bình An. Kết quả phân tích 220 mẫu bằng phương pháp kích hoạt neutron và một số mẫu đơn khoáng pyrit bằng phương pháp microzol cho thấy tại các mỏ khai thác đá ở vùng Bình An - Đông Hoà có các  biểu hiện khoáng hoá vàng, bạc với đặc điểm như sau:   

Quặng chứa vàng thường xâm tán trong đới biến đổi nhiệt dịch các đá vụn núi lửa dọc theo các đới đứt gãy dập vỡ kéo dài theo phương đông bắc tây nam. Đới khoáng hoá có chiều dài hàng trăm mét, rộng 30 đến 50 mét. Tổ hợp khoáng vật cộng sinh trong đá biến đổi đặc trưng cho kiểu propylit hóa gồm tập hợp clorit, epidot, calcit, thạch anh, adular, pyrit. Quặng vàng tồn tại ở dạng vàng tự sinh, calaverit và thay thế đồng hình trong ô mạng của khoáng vật pyrit, thuộc thành hệ vàng - sulfur liên quan với quá trình biến đổi nhiệt dịch (kiểu viễn nhiệt) các đá tuf tướng họng núi lửa cổ của hệ tầng Long Bình. Quặng vàng có hàm lượng nghèo dưới 0,2g/t, ít khi đạt 0,8 đến 1,2g/t. Trong đơn khoáng pyrit có hàm lượng vàng tăng cao có mẫu đạt đến 124g/tấn. Nhìn chung, điểm khoáng hoá này có hàm lượng thấp không đạt giá trị công nghiệp.

2.2.2. Các vành phân tán trọng sa

Quáù trình phong hoá lâu dài của các loại đá chứa quặng làm cho khoáng vật quặng bị dòng nước rửa trôi và được vận chuyển đi xa. Các loại khoáng vật bền vững về mặt hoá học và có tỷ trọng lớn thường lắng đọng lại ở lòng khe suối, bãi bồi. Khoáng vật quặng thường gặp trong mẫu trọng sa là vàng, casiterit, seelit, volframit, ilmenit...  tạo thành các vành phân tán trọng sa, đôi khi tập trung tạo thành các mỏ sa khoáng có giá trị công nghiệp. Sự hiện diện của các vành phân tán trọng sa là cơ sở để đánh giá triển vọng của các loại quặng gốc phát sinh ra chúng.

Bằng phương pháp đãi mẫu theo các tuyến lộ trình dọc theo khe suối, các nhà địa chất Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam trong nhiều năm qua đã• lập nên các bản đồ trọng sa làm cơ sở cho công tác tìm kiếm khoáng sản kim loại. Trên toàn diện tích tỉnh Bình Dương hiện nay đã• thành lập bản đồ trọng sa tỷ lệ 1:50.000. Kết quả đã phát hiện một số vành phân tán trọng sa vàng tự sinh, casiterit, monazit  trong các khe suối ở khu vực đông bắc tỉnh thuộc khu vực suối Mã• Đà, suối Nước Vàng xung quanh khu vực khối xâm nhập granodiorit phức hệ Định Quán. 

2.2.3. Các vành phân tán trọng sa vàng

Trong tự nhiên, vàng chủ yếu tồn tại ở dạng các hạt vàng tự sinh kích thước nhỏ rất bền vững về mặt hoá học. Khi bị phong hoá rửa trôi khỏi thân quặng gốc, các hạt vàng được dòng nước vận chuyển và do có tỷ trọng lớn nên các hạt vàng nhỏ li ti được lắng đọng lại trong lòng suối cùng với cát cuội sỏi thạch anh và các khoáng vật khác. Vì vậy, việc tìm vàng thật đơn giản, chỉ cần đãi cát là ta thu được vàng lắng đọng lại trong máng đãi.
Hiện nay, đã• xác định phát hiện có một số vành phân tán trọng sa ở khu vực suối Mã• Đà, suối Nước Vàng. Hàm lượng vàng trong các mẫu đãi từ 2 đến 6 hạt/10dm3. Các hạt vàng có dạng vảy mỏng, kích thước nhỏ hơn 0,1mm. Vành phân tán trọng sa suối Mã• Đà nằm cách khu vực mỏ vàng suối Linh thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai khoảng 10km về phía thượng nguồn sông Bé, là khu vực có triển vọng phát hiện các thân quặng vàng gốc đạt hàm lượng công nghiệp. Ngoài ra, một số tài liệu nghiên cứu của Trần Kim Thạch cho thấy có dấu hiệu vàng tích tụ trong đới laterit trên vỏ phong hoá các đá cổ trong vùng với hàm lượng thấp.

2.2.4. Các vành phân tán trọng sa khoáng vật casiterit

Khoáng vật casiterit có công thức hoá học (SnO2), là một loại quặng thiếc quan trọng nhất. Do bền vững về mặt hoá học và có tỷ trọng lớn nên chúng thường gặp trong mẫu đãi trọng sa. Kết quả đãi mẫu đã•phát hiện  trong một số khu vực có khoáng vật casiterit, hàm lượng thấp.

2.2.5. Các vành phân tán trọng sa khoáng vật monazit 

Trong tự nhiên, monazit rất hay gặp trong các mẫu đãi trọng sa. Phạm vi tỉnh Bình Dương, monazit gặp rải rác trong các suối vùng đông bắc Phú Giáo, Tân Uyên với hàm lượng thấp. Nhìn chung, các vành phân tán trên chỉ có ý nghĩa nghiên cứu khoa học, không có triển vọng công nghiệp.

2.3. Nhóm phi kim loại

Khoáng sản thuộc nhóm phi kim loại ở Bình Dương khá phong phú, có tiềm năng lớn và phân bố rộng rãi. Chúng liên quan đến các nguồn gốc thành tạo khác nhau (magma, trầm tích, phong hoá) và có tuổi địa chất khác nhau. Triển vọng nhất là cao lanh (đất sét trắng) và các khoáng sản nhóm vật liệu xây dựng thông thường.
2.3.1. Cao lanh

Cao lanh là loại đất sét màu trắng, một trong những nguồn nguyên liệu khoáng có giá trị của tỉnh Bình Dương. Từ lâu, nguồn nguyên liệu sét Cao lanh đã• được nhân dân địa phương khai thác sử dụng sản xuất đồ gốm và đã• hình thành nên những làng gốm nổi tiếng trong vùng. Khu vực Lái Thiêu - Thủ Dầu Một là một trong hai trung tâm gốm sứ nổi tiếng ở vùng đất Nam Bộ có lẽ đã• tồn tại từ hàng trăm năm nay. 
Hiện nay, ngành công nghiệp gốm sứ tỉnh Bình Dương rất phát triển với trên 500 cơ sở lớn nhỏ đang hoạt động. Nhiều sản phẩm gốm sứ dân dụng được ưa chuộng trong và ngoài nước. Tuy vậy, công nghệ sản xuất đồ gốm sứ tại Bình Dương nói chung còn nhỏ bé mang tính chất thủ công là chính. Trừ một vài xí nghiệp đã đầu tư các thiết bị hiện đại như máy hút chân không, đa phần các lò gốm ở Bình Dương chủ yếu vẫn sản xuất theo phương pháp truyền thống. Để làm gốm, người ta phải lọc đất khai thác từ trong tự nhiên qua một hệ thống bể lọc để thu hồi loại đất cao lanh mịn đồng nhất. Cao lanh dạng hồ lỏng được rót vào khuôn thạch cao để tạo hình theo ý muốn. Khi cao lanh trong khuôn đã• đông cứng, mở khuôn ra và để khô tự nhiên. Sản phẩm được đưa lên bàn xoay chỉnh sửa cho hoàn chỉnh và đem sấy ở nhiệt độ 40 - 500 cho thật khô. Tiếp theo là công đoạn trang trí bên ngoài bằng các hoạ tiết bằng cách vẽ, khắc lên bề mặt sản phẩm và tráng men. Khi men khô đưa sản phẩm vào lò nung ở nhiệt độ khoảng 12500 trong thời gian 10 - 12 giờ. Khi sản phẩm đã• chín, tắt lò, để nguội và đưa sản phẩm ra ngoài, phân loại và đưa đi tiêu thụ.

Ngoài việc sử dụng làm đồ gốm, cao lanh còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau: chất độn trong sản xuất giấy, trong sản xuất cao su, phân bón, dược phẩm v.v…
Để đánh giá chất lượng cao lanh thường phải tiến hành phân tích thí nghiệm các loại mẫu khác nhau tuỳ mục đích sử dụng: độ hạt cao lanh nguyên khai, độ thu hồi qua các cỡ rây, thành phần hoá cơ bản SiO2, Al2O3, Fe2O3, thành phần khoáng vật, độ trắng v.v… Công tác điều tra địa chất từ trước đến nay đã phát hiện trên hàng loạt mỏ cao lanh với sự  phân bố rộng rãi ở hầu hết các huyện trong tỉnh, nhưng tập trung nhiều nhất ở vùng Tân Uyên và Bến Cát. 
Các mỏ cao lanh hiện đã biết gồm các mỏ Đất Cuốc, Tân Lập, Tân Thành, Suối Voi, Bến Sắn, Phước Vĩnh (Tân Uyên), Chánh Lưu, Hoà Định, Bến Cát, Bến Tượng, Suối Thôn (Bến Cát), Định Hiệp, Minh Thạnh (Dầu Tiếng), Chánh Trung, Phú Hoà, Ông Quế (Thủ Dầu Một), Bình Hoà, Thuận Giao, Gò Đinh (Thuận An), Phước Vĩnh (Phú Giáo).

Về nguồn gốc thành tạo cao lanh ở Bình Dương có hai nguồn gốc: cao lanh phong hoá và cao lanh tái trầm tích.
Cao lanh nguồn gốc phong hoá. 

Trong phạm vi tỉnh, các tích tụ cao lanh có nguồn gốc phong hoá ít phổ biến hơn. Cao lanh là sản phẩm của quá trình phong hoá tẩy màu từ các đá gốc có thành phần khác nhau. Cao lanh phong hoá từ đá xâm nhập grandiorit tuổi Creta gặp ở khu vực Phú Giáo. Cao lanh phong hoá từ các đá trầm tích lục nguyên tuổi Jura  thường gặp ở khu vực Tân Thành (Tân Uyên).
Các thân khoáng cao lanh kiểu nguồn gốc này thường có dạng ổ, dạng thấu kính nhỏ trong đới phong hoá với chiều dày từ 1  đến 2  mét.  Cao lanh có màu trắng, đôi chỗ xen các đốm màu vàng nâu không đồng nhất. Cao lanh khá mịn, tỷ lệ thu hồi cao lanh qua rây 0,1mm trung bình 56%. Cao lanh loại này có quy mô trữ lượng nhỏ, ít triển vọng khai thác công nghiệp.

Cao lanh nguồn gốc tái trầm tích

 Hầu hết các tích tụ cao lanh ở tỉnh Bình Dương đều thuộc kiểu nguồn gốc này. Cao lanh phân bố trong các thành tạo trầm tích phù sa cổ tuổi Pliocen đến Pleistoxen. Các thân khoáng cao lanh có dạng lớp, dạng thấu kính nằm ngang, thường nằm dưới lớp phủ dày từ 2 đến 10 mét, đôi nơi lộ ra dọc suối. Chiều dày lớp cao lanh thay đổi từ 1 - 2 đến 8 - 10 mét. Trong cao lanh kiểu nguồn gốc này thường chứa một lượng cát đáng kể, thỉnh thoảng có xen kẹp các lớp mỏng cuội sỏi thạch anh. Tỷ lệ thu hồi phần cao lanh có cỡ hạt nhỏ hơn 0,1mm rất không ổn định, thay đổi từ 25 đến 96%. Cao lanh có độ trắng trung bình 70 đến 73%, hàm lượng Fe2O3 trung bình 1 - 1,5% và thường có lượng Si02 cao (từ 60 đến 75%) và Al2O3 thấp (trung bình 18 đến 20%). Cao lanh kiểu này tập trung chủ yếu ở khu vực Tân Uyên và Bến Cát. 

Về quy mô các mỏ cao lanh ở tỉnh Bình Dương có trữ lượng rất thay đổi từ vài trăm nghìn tấn đến trên 5 triệu tấn. Một số mỏ cao lanh đã• được đầu tư  thăm dò đánh giá chất lượng, trữ lượng như mỏ Đất Cuốc, Chánh Lưu, Tân Lập. Chất lượng cao lanh ở Bình Dương có thành phần khoáng vật chủ yếu là caolinit và ít hydromica (illit). Thành phần hoá học trung bình của cao lanh đã lọc qua cỡ rây 0,1mm không ổn định. 

Thành phần các chất hoá học trong cao lanh

	Các chất hóa học
	Hàm lượng (%)

	
	Cao lanh  Bình Dương
	Cao lanh Lâm Đồng

	SiO2
	45,98 - 89,80
	46,30

	Al2O3
	16,19 - 28,29
	37,31

	Fe2O3
	0,70 - 2,54
	0,70

	TiO2
	0,44 - 1,56
	0,30

	MgO
	0,11 - 0,56
	0,20

	CaO
	0,05 - 0,08
	0,02

	Na2O
	0,04 - 0,10
	0,10

	K2O
	0,08 - 3,65
	0,80

	MKN
	3,5 - 5,37
	14,7


Cao lanh Bình Dương thường có hàm lượng SiO2 cao và Al2O3 thấp so với cao lanh vùng Bảo Lộc và Đà Lạt (Lâm Đồng), vì vậy lĩnh vực sử dụng có phần hạn chế. Sở dĩ hàm lượng SiO2 cao vì trong cao lanh vùng Bình Dương nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung thường chứa một lượng marchalit (thạch anh hạt rất mịn) đáng kể. Trong thực tế sản xuất đồ gốm tại Bình Dương, người ta thường phối liệu với cao lanh Lâm Đồng để sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Theo kết quả thăm dò, một số mỏ cao lanh ở Bình Dương như sau:

- Mỏ cao lanh Chánh Lưu

Khu mỏ này đã được nhà nước đầu tư thăm dò từ những năm sau giải phóng. Thân khoáng cao lanh phân bố trong trầm tích hệ tầng Đất Cuốc. Tầng đất phủ là cát, sét cát sẫm màu, chiều dày từ 3 đến 10 mét. Thân khoáng cao lanh dạng thấu kính có chiều dày thay đổi từ 0,5 đến 8m trung bình 3 mét (một vài lỗ khoan đạt 10 - 15m). Cao lanh màu trắng đục, đôi khi phớt vàng, thường lẫn nhiều cát, độ thu hồi qua rây 0,1mm từ 25 đến 90% trung bình 40%. Thành phần hoá học: SiO2 58,10 - 88,62% trung bình là 75,02%,  Al2O3  14,33 - 24,08 trung bình là 19,00%,  Fe2O3  0,65 - 2,48, trung bình là 1,40%, MKN 1,95 - 8,14, trung bình là 5,35%, hàm lượng kiềm thấp trung bình là 0,16%. Độ chịu lửa >12500C. Trữ lượng thăm dò theo báo cáo từ năm 1980, cấp C1 + C2 đạt  7.197.950 tấn. Khu mỏ được khai thác từ trước năm 1975 và tiếp tục đến ngày nay với quy mô khai thác nhỏ, chủ yếu do nhân dân tự khai thác theo phương pháp thủ công. Hiện nay trữ lượng cao lanh còn lại không đáng kể.

- Mỏ cao lanh Tân Lập

Khu mỏ do Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đầu tư thăm dò và khai thác. Kết quả thăm dò cho thấy mỏ có cấu trúc địa chất như sau: tầng đất phủ là cát, sét cát sẫm màu, chiều dày từ 3 đến 10 mét. Thân khoáng cao lanh dạng thấu kính có chiều dày thay đổi từ 1 đến 10 trung bình là 4,5 mét. Cao lanh khá trắng, thường lẫn nhiều cát, độ thu hồi qua rây 0,1mm từ 30 đến 87 trung bình là 52%. Thành phần hoá học: SiO2 trung bình là 68,18%,  Al2O3 trung bình là 22,70%,  Fe2O3 trung bình là 1,37%, MKN  trung bình là 4,71%. Trữ lượng  cấp C1 + C2 đạt  4.780.000 tấn

- Mỏ cao lanh Đất Cuốc

Mỏ cao lanh Đất Cuốc được khai thác từ trước năm 1975.  Hiện nay, Công ty Khai thác chế biến Khoáng sản Tân Uyên đã• đầu tư  thăm dò và khai thác. Cao lanh phân bố trong trầm tích hệ tầng Đất Cuốc. Tầng đất phủ là cát bột sét màu xám nhạt, chiều dày từ 3 đến 8 mét. Thân khoáng cao lanh có chiều dày trung bình là 4,5 mét. Cao lanh màu trắng đục, thường lẫn nhiều cát, độ thu hồi qua rây 0,1mm từ 27,20 đến 92,00, trung bình là 57,50%. Thành phần hoá học: SiO2 trung bình là 60,50%,  Al2O3 trung bình là 26,30%;  Fe2O3 trung bình là 1,40%; MKN trung bình là 9,58%. Trữ lượng thăm dò cấp C1 + C2 đạt  4.200.000 tấn. Hiện nay, khu mỏ đang được khai thác quy mô công nghiệp.

Chất lượng mỏ cao lanh ở Bình Dương

	TT
	Vị trí
	Đặc tính của cao lanh (%)
	Quy mô

	
	
	Tỷ lệ thu hồi Cao lanh
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	

	1
	Chánh Lưu
	40,00
	75,02
	19,00
	1,40
	Lớn

	2
	Đất Cuốc
	57,50
	60,50
	26,30
	1,40
	Lớn

	3
	Tân Lập
	52,00
	68,18
	22,70
	1,37
	Trung bình


Các kết quả điều tra cho thấy trong toàn tỉnh, tổng trữ lượng địa chất đã đánh giá các cấp là 51,7 triệu tấn và trữ lượng tài nguyên dự báo là 260 triệu tấn. Việc khai thác cao lanh ở Bình Dương chủ yếu cung cấp cho các ngành công nghiệp gốm sứ, gạch ceramit, chất độn trong các ngành sản xuất cao su, phân bón, giấy v.v... Hiện nay, nhiều mỏ cao lanh đang được khai thác (Đất Cuốc, Chánh Lưu, Tân Lập, Tân Thành, Tân Mỹ, Lai Hưng, Suối Đỉa, Định Hiệp...), trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Tân Uyên. Các mỏ cao lanh đang được khai thác với hình thức và quy mô khác nhau. Trừ các mỏ lớn như Đất Cuốc, Tân Lập được đầu tư khai thác quy mô công nghiệp, hầu hết các mỏ được khai thác theo hình thức tận thu. 



Việc khai thác cao lanh hiện nay chưa có quy chế bắt buộc, vì vậy nhà đầu tư thường chỉ khai thác những nơi cao lanh có chất lượng tốt, độ thu hồi cao (cao lanh ròng). Còn loại cao lanh chứa cát thường bị loại bỏ do hiệu quả kinh tế không cao, gây lãng phí tài nguyên khoáng sản. Để thu hồi cao lanh loại này cần phải có hệ thống các bể chứa liên hoàn để tuyển lọc cao lanh (phương pháp tuyển trọng lực). Sản lượng khai thác cao lanh của tỉnh trong những năm gần đây đạt hàng trăm ngàn tấn/năm (năm 2003 là 254.866m3 tương ứng 407.785 tấn, năm 2004 là 195.152m3 tương ứng 312.243 tấn).

Sản lượng khai thác cao lanh

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Khu vực khai thác
	Sản lượng (m3/năm)

	
	
	
	Năm 2003
	Năm 2004

	1
	Cty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
	Tân Lập, Tân Uyên
	96.000
	110.000

	2
	Cty Khai thác chế biến Khoáng sản Tân Uyên
	Đất Cuốc, Tân Uyên
	72.000
	117.200

	3
	Cty Đức Tâm
	Tân Mỹ, Tân Uyên
	4.923
	

	4
	HTX Thắng Lợi
	Chánh Lưu, Bến Cát
	36.740
	28.752

	5
	Cty Chấn Anh
	Suối Đỉa, Tân Uyên
	5.760
	

	6
	Xí nghiệp Khai thác chế biến Khoáng sản
	Lai Hưng, Bến Cát
	5.982
	

	7
	Cty Cao su Dầu Tiếng
	Định Hiệp, Dầu Tiếng
	4.300

	

	8
	Cty Tân Quang
	Tân Lập
	14.900
	

	9
	Xí nghiêp Chín Viên
	Tân Thành, Tân Uyên
	2.295
	

	10
	HTX Thuận Lợi
	Bình Hoà, Thủ Dầu Một
	
	

	Tổng cộng
	254.866
	195.152


2.3.2. Sét gạch ngói

Nguồn nguyên liệu đất sét để sản xuất gạch ngói phân bố khá rộng rãi trên địa bàn các huyện trong tỉnh. Hiện nay, có nhiều mỏ đang được khai thác với sản lượng khá lớn. Hình thành nên 3 cụm công nghiệp chế biến gạch ngói tập trung ở Khánh Bình (Tân Uyên), Đồng Chính (Phú Giáo), Mỹ Phước (Bến Cát). Sản lượng khai thác hàng năm trên  một triệu mét khối, sản xuất ra hàng trăm triệu viên gạch các loại.

Trong những năm gần đây, ngoài kiểu lò gạch truyền thống một số doanh nghiệp đã• đầu tư công nghệ lò tuynel. Ngoài ưu thế hoạt động liên tục có công suất lớn, gạch đảm bảo quy chuẩn có chất lượng cao, loại lò này sử dụng nhiên liệu khí gaz làm giảm lượng khí thải độc hại so với lò đốt bằng củi và than. Cùng với gạch ngói Đồng Nai, với nhiều sản phẩm đa dạng (gạch xây, ngói, gạch ceramit, gạch trang trí...), gạch ngói Bình Dương đang ngày càng được ưa chuộng trên thị trường trong tỉnh và khu vực.
Trong diện tích tỉnh Bình Dương đến nay đã• phát hiện 31 mỏ, trong đó có một số mỏ có trữ lượng lớn như  Đất Cuốc, Vĩnh Tân, Khánh Vân, Khánh Bình (Tân Uyên), Chánh Lưu, Mỹ Phước, Đông Bến Cát (Bến Cát), Bình Khánh, Phước Thái (Thuận An),  Đồng Chính (Phú Giáo) và Tân Phước Khánh, Phú Cường (thị xã Thủ Dầu Một).
Cũng như cao lanh, sét gạch ngói có 2 kiểu nguồn gốc thành tạo: đất sét phong hoá và đất sét trầm tích.
Sét gạch ngói nguồn gốc phong hoá
Lớp sét được hình thành do quá trình phong hoá từ các tầng đá phiến sét, bột kết tuổi Jura khu vực đông bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Thân khoáng sét dạng ổ nhỏ không ổn định, chiều dày thay đổi từ 1 đến 3 mét. Lớp sét màu vàng nhạt loang lổ trắng không đồng nhất. Thành phần cỡ hạt kém mịn, thường lẫn các vón cục của đá bán phong hoá. Sét có độ dẻo trung bình. Do trong sét có thành phần khoáng caolinit khá cao do đó thuộc loại nặng lửa, tiêu hao nhiều năng lượng khi nung. Sét gạch ngói nguồn gốc phong hoá có diện phân bố hạn chế, quy mô nhỏ, ít triển vọng.

Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích
Sét gạch ngói kiểu nguồn gốc trầm tích rất phổ biến, có diện phân bố rộng, hiện nay là nguồn cung cấp chính cho các lò gạch trong tỉnh. Các mỏ sét loại này phân bố trong các thành tạo trầm tích tuổi Pliocen, Pleistocen đến Holocen.
Sét trầm tích Holocen phân bố rải rác ở khu vực tây nam tỉnh. Thân khoáng sét thường lộ ra trên mặt hoặc dưới lớp phủ mỏng 0,2 đến 0,5 mét, ít khi đến 1 mét. Chiều dày lớp sét không lớn, trung bình 1 đến 2 mét. Sét thuờng có màu xám nhạt, vàng nhạt, độ dẻo cao.  Sản phẩm gạch sau khi nung có màu sắc đẹp, cường độ kháng nén khá cao và độ hút nước không lớn. Do trong sét có thành phần khoáng montmrilonit, thuộc loại nhẹ lửa, tiêu hao ít năng lượng khi nung. Thuộc kiểu này thường có quy mô nhỏ, ít triển vọng. Sét trầm tích Pleistocen phân bố ở khu vực các huyện phía tây nam tỉnh trong các trầm tích hệ tầng Đất Cuốc và Thủ Đức.  Lớp sét thường nằm dưới lớp phủ dày 2 - 3  mét. Chiều dày lớp sét trung bình 3 mét. Sét thuờng có màu xám vàng nhạt, vàng nâu dạng loang lổ yếu, độ dẻo khá cao. Thuộc kiểu này sét có diện phân bố hạn chế, quy mô nhỏ.

Sét trầm tích Pliocen: nằm trong các thành tạo trầm tích hệ tầng Bà Miêu, có diện phân bố rộng rãi nhất với tiềm năng trữ lượng rất lớn. Thân khoáng sét thường nằm dưới lớp phủ khá lớn, từ 3 đến 10 mét, ít khi lộ ra trên mặt. Lớp sét có chiều dày lớn,  từ  4 đến 16  mét trung bình 8 mét. Sét thường có màu vàng nâu, nâu sẫm xen các dải trắng dạng loang lổ. Sét chứa ít tạp chất độ dẻo cao. Sản phẩm gạch sau khi nung có cường độ chịu lực rất tốt và độ hút nước nhỏ. Sau đây là kết quả thăm dò một số mỏ sét gạch ngói:

- Mỏ sét gạch ngói đông Bến Cát

Khu mỏ này do Nhà nước đầu tư thăm dò năm 1983. Thân khoáng sét nằm trong trầm tích hệ tầng Bà Miêu, phân bố dưới tầng phủ thành phần cát pha sét sẫm màu, chiều dày trung bình 4 mét. Thân khoáng sét có dạng lớp dày 2,8 đến 19,0 mét trung bình 8 mét. Sét màu vàng nâu, mịn, dẻo, có chất lượng rất tốt. 

Thành phần hoá học của mỏ bao gồm: SiO2: 65,70 - 79,58 trung bình là 70,57%, Al2O3: 9,93 - 16,94 trung bình là 14,00%;  Fe2O3: 2,62 - 5,75 trung bình là 4,12%, MKN: 4,0 - 6,33 trung bình  là 5,93%. Thành phần cỡ hạt của sét là > 0,25mm 0,5 - 15 trung bình là 2,87%; 0,25 - 0,05mm 5,00 - 63,81 trung bình là 31,46%; < 0,05mm 31, 0 - 87,50 trung bình là 66,05%. 

Sét có độ dẻo rất cao từ 10,3 đến 45,50 trung bình 19,04%. Độ ẩm tạo hình từ 17,18 đến 24,50%. Độ co không khí là 7,23 - 9,60%. Độ co nun là 0,32 - 3,16%. Sản phẩm gạch nung ở 9500C có cường độ kháng nén từ 161 đến 824 trung bình là 262,18 kg/cm2. Độ hút nước 6,81 - 19,2 trung bình là 13,99%, độ rỗng 17,85 - 28,8%; cường độ kháng uốn là 49,0 - 128,5kg/cm2. Trữ lượng: cấp B + C1 = 113.331.000 m3.

- Mỏ sét gạch ngói ấp 1, Thới Hoà (Bến Cát)

Khu mỏ này do Hợp tác xã Khai thác chế biến Khoáng sản Thành Lợi đầu tư thăm dò và khai thác. Thân khoáng sét nằm trong trầm tích hệ tầng Bà Miêu, có chiều dày lớp phủ trung bình 4,9 mét. Thân khoáng sét có dạng lớp dày 8,9 đến 11 mét. Sét màu vàng nâu, nâu sẫm, mịn, dẻo, có chất lượng  tốt. 

Thành phần độ hạt của sét là: 0,5 - 2mm: 1,1 - 3,3 trung bình là 0,9%, 0,25 - 0,5mm: 23,8 - 32,6 trung bình là 28,4%, 0,005 - 0,25mm: 22,9 - 34,5 trung bình là 30,4%, < 0,005mm: 34,0 - 48,9 trung bình là 40,30%. Thành phần hoá học: SiO2: 63,60 - 67,34 trung bình là 65,76%; Al2O3: 16,54 - 18,87 trung bình là 17,50%; TiO2 0,80 - 0,90 trung bình là 60,86%; Fe2O3: 5,32 - 6,32 trung bình  là 6,20%, MKN: 5,99 - 6,61 trung bình  là 6,22%.

Sét có độ dẻo cao từ 16,67 đến 28,84, trung bình 25,6%.  Sản phẩm gạch nung ở 9500 C có cường độ kháng nén từ 142 đến 235 kg/cm2, độ co nung 1,10 - 1,12 %, độ hút nước 11,76 - 15,38 %, độ rỗng 26,67 - 30,70%. Trữ lượng:  cấp B + C1 = 2.215.000m3
- Mỏ sét gạch ngói ấp 5, Khánh Bình (Tân Uyên)

Khu mỏ này do Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đầu tư thăm dò và khai thác. Thân khoáng sét nằm trong trầm tích hệ tầng Bà Miêu, có chiều dày lớp phủ trung bình 5 mét. Thân khoáng sét có dạng lớp dày 4 đến 9 trung bình 7 mét. Sét màu vàng nâu, nâu sẫm, mịn, dẻo, có chất lượng  tốt. 


Thành phần hoá học: SiO2: trung bình 68,00%; Al2O3: trung bình là 16,43%;  Fe2O3: trung bình là 5,80%, MKN: trung bình  là 5,82%. Sét có độ dẻo cao từ 16,67 đến 28,84, trung bình là 25,6%. Sản phẩm gạch nung ở 9500C có cường độ kháng nén từ 250 đến 352 trung bình là 282 kg/cm2, độ co nung 1,01 - 1,68 trung bình là 1,16%, độ hút nước 16,59 - 19,14 trung bình 17,65%, độ rỗng 32,85 - 35,64 trung bình 30,89%. Trữ lượng:  cấp C1 + C2 = 1.082.000 m3.

- Mỏ sét gạch ngói Phước Thành (Tân Uyên) 

Khu mỏ này do Công ty Trung Thành đầu tư thăm dò và khai thác. Thân khoáng sét nằm trong trầm tích hệ tầng Bà Miêu, với chiều dày tầng đất  phủ trung bình 4,7 mét. Thân khoáng sét có dạng lớp dày 1,5 đến 12,0 trung bình 6,4 mét. Sét màu vàng nâu, mịn, dẻo, có chất lượng tốt. 


Thành phần hoá học: SiO2: trung bình 67,22%;  Al2O3: trung bình là 16,56%;  Fe2O3: trung bình là 6,67%; MKN: trung bình  là 6,28%. Sét có độ dẻo cao từ 24,69 đến 29,85 trung bình là 27,13%. Sản phẩm gạch nung ở 9500C có cường độ kháng nén từ 150 đến 276 trung bình là 205,6 kg/cm2, độ co nung 1,02 - 1,47 trung bình là 1,13%, độ hút nước là 11,76 - 18,57  trung bình là 14,82%, độ rỗng 26,67 - 34,07 trung bình là 30,01%. Trữ lượng:  cấp B + C1 = 3.347.700m3.

- Mỏ sét gạch ngói Đồng Chính (Phú Giáo) 
Khu mỏ này do Hợp tác xã• Thuận Lợi đầu tư thăm dò năm 2003. Thân khoáng sét nằm trong trầm tích hệ tầng Bà Miêu, bị phủ bởi lớp cát pha sét sẫm màu, chiều dày 4 đến 7 trung bình là 4,8 mét. Thân khoáng sét có dạng lớp chiều dày khá lớn trung bình là 15 mét. Sét màu vàng nâu, nâu đỏ, mịn, dẻo, có chất lượng rất tốt. 

Thành phần hoá học: SiO2: trung bình là 71,46%; Al2O3: trung bình là 14,29%;  Fe2O3: trung bình là 6,36%, MKN: trung bình  là 4,49%. Sét có độ dẻo cao từ 28,4 đến 44,1 trung bình là 35,8%. Sản phẩm gạch nung ở 9500C có cường độ kháng nén từ 116 đến 235 kg/cm2, độ co nung 1,02 -1,12%; độ hút nước là 12,00 - 18,57 %, độ rỗng là 26,67 - 34,07%. Trữ lượng:  cấp B + C1 = 4.508.075m3.

Chất lượng một số mỏ sét gạch ngói

	STT
	Vùng phân bố

sét gạch ngói
	Chỉ tiêu chất lượng sét (%)
	Chỉ tiêu chất lượng gạch

	
	
	Độ dẻo
	Độ hạt
	Độ hút nước (%)
	Cường độ kháng nén (kg/cm2)

	
	
	
	>0.25
	0,25 - 0,005
	<0,05
	
	

	1
	Khánh Bình
	15,67
	3,81
	30,57
	66,51
	17,65
	282

	2
	Phước Thành
	17,13
	3,11
	32,18
	64,02
	14,82
	205,6

	3
	Bến Cát
	19,04
	2,87
	31,46
	66,05
	19,99
	262,18

	4
	Thới Hoà
	21,75
	0,90
	58,8
	40,30
	
	

	5
	Phú Giáo
	35,80
	0,57
	30,12
	68,77
	12,0 -18,27
	116 - 235

	6
	Gò Tre
	23,39
	7,72
	41,23
	49,69
	13,23
	197


Các mỏ sét gạch ngói có quy mô trữ lượng khác nhau, từ 0,5 đến hàng chục triệu m3. Tổng tài nguyên dự báo là 890 triệu m3, trong đó trữ lượng địa chất đã khảo sát tìm kiếm và thăm dò đánh giá là 227 triệu m3. 

Hiện nay, việc khai thác sét gạch ngói đã được cơ giới hoá từ công đoạn xúc bốc đến vận chuyển, nhào trộn và đùn ép gạch mộc. Công đoạn nung gạch ngói hầu hết bằng các lò thủ công truyền thống, đốt bằng củi hoặc than đá, vì vậy sản lượng thấp, tốn nhiên liệu và sản phẩm gạch ngói có chất lượng không cao. Trong những năm gần đây, một số cơ sở đã• đầu tư dây chuyền công nghệ lò tuynel đốt bằng khí gaz có công suất lớn hàng chục triệu viên/năm. Sản phẩm gạch ngói có chất lượng cao, ổn định, đúng quy chuẩn, đáp ứng được yêu cầu xây dựng các công trình lớn.
Sản lượng khai thác sét gạch ngói
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Khu vực khai thác
	Sản lượng (m3)

	
	
	
	Năm 2003
	Năm 2004

	1
	Cty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
	Khánh Bình, Tân Uyên
	150.000 –

154.08
	232.000



	2
	Cty Xây dựng Bình Dương
	Khánh Bình, Tân Uyên
	202.890
	233.430

	3
	Cty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
	Bến Cát
	-
	5.600

	4
	Cty Trung Thành
	Khánh Bình, Tân Uyên
	
	

	5
	Cty Khai thác Chế biến Khoáng sản Tân Uyên
	Khánh Bình, Tân Uyên
	200.000
	370.000

	6
	Cty Lâm sản XNK Bình Dương
	Khánh Bình, Tân Uyên
	91.361
	121.616

	7
	Cty Xây dựng miền Đông
	Khánh Bình, Tân Uyên
	93.652
	98.000

	8
	Cty Đức Dũng
	Khánh Bình, Tân Uyên
	79.551
	

	9
	Xưởng gạch Tỉnh đội
	T.T Bến Cát
	5.000
	

	10
	Xưởng gạch Thanh Hải
	T.T Bến Cát
	12.000
	17.109

	11
	DNTN gạch By Luật
	T.T Bến Cát
	4.959
	4.70

	12
	Cty Phương Tài
	T.T Bến Cát
	5.000
	5.000

	13
	DNTN Thành Công
	T.T Bến Cát
	4.959
	5.084

	14
	Cty Tân Quan
	Khánh Bình
	-
	98.694

	15
	HTX Thuận  Lợi
	Khánh Bình
	-
	143.176

	16
	Cty Cao su Dầu Tiến
	Định Hiệp
	-
	4.300

	17
	HTX Thắng Lợi
	Đồng Chinh, Phú Giáo
	83.052
	130.528

	Tổng cộng
	1.085.512
	1.4540637


2.3.3. Laterit

Laterit (thường gọi là sỏi đỏ, đất phún hay đá ong Biên Hoà), là nguồn nguyên liệu khá phong phú, có diện phân bố rộng rãi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đây là sản phẩm phong hoá từ các đất đá có thành phần và tuổi khác nhau, từ các đá trầm tích tuổi Jura đến các đá trầm tích Pliocen - Pleistocen. Hiện nay đã phát hiện 18 khu vực có phân bố laterit, tập trung chủ yếu ở huyện Bến Cát, Tân Uyên và thị xã Thủ Dầu Một.
Đới laterit phân bố gần mặt đất, đôi khi lộ ra ngoài trời. Laterit có màu nâu vàng, nâu đỏ, thường kết cấu thành khối tảng rắn chắc, đôi khi dạng khung tổ ong, có các lỗ hổng hình dạng phức tạp. Một số nơi gặp đới laterit có dạng kết vón rời rạc lẫn nhiều bột sét. Thành phần chủ yếu của laterit là keo sắt (hydroxyt sắt). Với khí hậu hàng năm có 2 mùa mưa nắng làm cho mực nước ngầm trong lòng đất thay đổi theo mùa. Dưới tác động nước ngầm các keo sắt được giải phóng khỏi các đất đá ở dưới sâu và do quá trình mao dẫn sắt được đưa lên trên mặt, tạo nên đới laterit rất phổ biến ở vùng Đông Nam Bộ.  Hàm lượng Fe2O3 trong đới laterit ở Bình Dương thay đổi từ  20 đến 37,5%.

Các tích tụ laterit ở Bình Dương có quy mô nhỏ phân bố trên diện tích từ vài hecta đến vài chục hecta, chiều dày từ 1 đến 3m và trữ lượng không lớn. Tổng trữ lượng tài nguyên dự báo đạt trên 3 triệu m3, hầu hết các khu vực phân bố laterit chưa được đánh giá đầy đủ. Từ lâu đời, laterit đã• được khai thác để làm gạch xây nhà, làm bia mộ. Laterit được khai thác ở tầng sâu dưới đất, do ẩm ướt nên đới này khá mềm, có thể cắt thành từng viên gạch có kích thước khác nhau. Khi để ra ngoài không khí, laterit bị mất nước dần và làm cho viên gạch càng ngày càng trở nên rắn chắc. Đây là loại gạch không nung có thể dùng để xây tường nhà rất tốt. Ngoài ra, người ta thường cắt những khối lớn để xây bia mộ. Trên vùng đất Bình Dương rất phổ biến các ngôi mộ được xây dựng và trang trí khá công phu bằng loại gạch đá ong độc đáo này. 

Hiện nay, laterit đang được khai thác chủ yếu làm vật liệu rải đường và san lấp mặt bằng xây dựng rất tốt. Những con đường sỏi đỏ ở nông thôn vùng miền Đông Nam Bộ thường được làm từ loại vật liệu rẻ tiền này. Laterit còn được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất xi măng để làm chất phụ gia điều chỉnh sắt. Theo chỉ tiêu của Nhà máy Xi măng Hà Tiên, loại  laterit có hàm lượng Fe2O3 từ 35% trở lên và modul Fe2O3/Al2O3 > 3 có thể sử dụng cho mục đích này. Ngoài ra, Laterit đang được khai thác rộng rãi phục vụ rải đường cấp phối ở nông thôn và san lấp mặt bằng các khu công nghiệp. Quy mô khai thác nhỏ, mang tính chất phục vụ tại chỗ là chủ yếu.

2.3.4. Cát, cuội, sỏi

Cát, cuội, sỏi là các vật liệu xây dựng tự nhiên đã được sử dụng từ lâu đời. Cát chủ yếu sử dụng làm vữa xây trát và đổ bê tông và trong một số lĩnh vực khác. Cuội sỏi dùng để đổ bê tông, dùng trong lọc nước, làm đá rửa và sử dụng để trang trí. Trong phạm vi tỉnh Bình Dương cát, cuội, sỏi phân bố chủ yếu dọc thung lũng sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Thị Tính, liên quan với các thành tạo trầm tích bở rời tuổi Pliocen đến Holocen.
- Cát

Cát trong trầm tích Holocen: cát bồi tích phân bố chủ yếu trong các lòng sông hiện đại (sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Bé). Các tích tụ cát thường tạo thành các dải có dạng kéo dài, uốn lượn theo địa hình đáy sông và hoàn toàn bị ngập nước, chỉ lộ ra khi nước ròng. Trong những năm qua, công tác khảo sát, thăm dò đánh giá trữ lượng cát trên các dòng sông lớn đã được nhiều công ty đầu tư.
Để thăm dò các dải cát ngầm, người ta sử dụng phương pháp sóng siêu âm bằng máy đo hồi âm điện tử chuyên dụng nhằm xác định độ sâu mực nước, địa hình đáy sông. Sau đó dùng phương pháp khoan thổi cát bằng máy ép hơi để xác định chiều dày và lấy mẫu nghiên cứu chất lượng cát. Việc thăm dò đánh giá trữ lượng cát trên các sông Đồng Nai và Sài Gòn có sự liên kết với các tỉnh lân cận. Xét về quy mô trữ lượng và chất lượng, đáng chú ý nhất là nguồn cát ở sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các sông khác trữ lượng không đáng kể.

 Cát sông Đồng Nai
Sông Đồng Nai là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Với lưu vực rộng chảy qua nhiều thành tạo địa chất khác nhau nên nguồn cát bồi lắng hàng năm của sông là rất lớn. Phần hạ lưu của sông từ cửa sông Bé (Hiếu Liêm) trở xuống được mở rộng và chảy trên bề mặt địa hình bằng phẳng rất thuận lợi cho sự tích tụ các bãi cát ngầm. Các kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng cát sông Đồng Nai cho thấy trên đoạn sông này có  nhiều dải cát ngầm với quy mô và chất lượng như sau:
- Đoạn từ Hiếu Liêm đến Tân Uyên: năm 1997 Công ty Khai thác cát Đồng Nai đầu tư thăm dò bằng các công trình khoan đã• phát hiện có 4 dải cát với tổng trữ lượng cấp C1 + C2 đạt 1.230.684 m3. Các dải cát có chiều dài thay đổi từ 1 đến 2,7km, chiều rộng từ 70 đến 200 mét. Chiều dày lớp cát thay đổi từ  0,5 đến 2,5 mét. 
Cát khu vực này thường có màu vàng, vàng nâu, chủ yếu hạt lớn đến vừa có lẫn ít cuội sỏi, hầu như không lẫn bột sét. Cỡ hạt cuội sỏi > 2mm trung bình 6,8%, 2-0,5mm trung bình 63,63%, 0,5-0,25mm trung bình 23,66%, 0,25 - 0,1mm trung bình 4,7%, < 0,1mm trung bình 0,77%.  Thành phần khoáng vật: thạch anh chiếm chủ yếu từ 80 -82%, ngoài ra có felspat, mảnh vụn đá, laterit. Thành phần hoá học của cát (%): SiO2: 89,55 - 73,82 trung bình 86,02; TiO2: 43 - 1,16 trung bình 0,29%; Al2O3: 5,39 - 3,73 trung bình 4,19%; Fe2O3: 13,18 - 1,27 trung bình 4,09%; FeO: 2,57 - 1,98 trung bình 2,11; MKN: 2,94 - 0,71 trung bình 1,22%.

- Đoạn từ Tân Uyên đến cầu Hoá An: do Công ty Xây dựng Bình Dương, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng Bình Dương và Công ty sản xuất VLXD Biên Hoà tiến hành thăm dò năm 1995. 

Kết quả thăm dò cho thấy có hai khu vực tích tụ cát lớn gồm 7 bãi cát với tổng trữ lượng cấp C1+C2 đạt 3.401.571m3. Tại khu vực Cù Lao Rùa có 3 bãi cát với trữ lượng 1.184.963m3 và khu vực Cù Lao Bình Chánh có 4 bãi cát với trữ lượng 2.216.608m3. Các dải cát có chiều dài từ 500m đến  2,2km và chiều rộng từ 150 đến 250 mét. Chiều dày lớp cát thay đổi từ 2 đến 10 mét, có nơi dày đến 14 -17 mét. 
Cát khu vực này thường có màu vàng, vàng nhạt, chủ yếu hạt lớn đến vừa có lẫn ít cuội sỏi, hầu như không lẫn bột sét. Cát hạt thô và hạt trung chiếm 80%, cát hạt mịn 20%. Thành phần khoáng vật: thạch anh chiếm chủ yếu từ 80 - 82%, ngoài ra có felspat, mảnh vụn đá, laterit. Tạp chất sét và mùn hữu cơ hầu như không có.
Nhìn chung, về chất lượng cát sông Đồng Nai được đánh giá là nguồn cát xây dựng tốt nhất hiện nay. Cát chủ yếu có màu xám nhạt, vàng nhạt đến vàng nâu. Thành phần khoáng vật cát chủ yếu là thạch anh (80 -82,5%), ngoài ra có ít các khoáng vật như felspat (4,3 - 7,1%), mảnh vụn đá (6,5 - 15,05%), laterit (6,3 - 14,8%). Trong cát hầu như không có bùn sét và mùn hữu cơ. Về thành phần độ hạt của cát chủ yếu có cỡ hạt lớn đến hạt trung, rất phù hợp làm vữa xây, trộn bê tông dùng trong xây dựng.

Vào những năm cuối thế kỷ trước, dòng sông nước Đồng Nai luôn luôn đục ngầu bởi sự có mặt của hàng chục, có khi hàng trăm tàu cuốc và xà lan khai thác và vận chuyển cát đi lại. Trong những năm gần đây, cát khai thác từ sông Đồng Nai là nguồn cung cấp chính cho ngành xây dựng trong khu vực. Công nghệ khai thác cát sông hiện nay chủ yếu sử dụng bằng phương pháp xáng cạp dùng gàu xúc công suất lớn. Với sự khai thác quá mức cùng với sự bồi lắng cát bị ảnh hưởng của đập Trị An đã giảm đáng kể nên hiện nay cát trên các đoạn sông này hầu như đã bị cạn kiệt. Việc khai thác cát làm cho lòng sông Đồng Nai nhiều nơi trở thành vực sâu hàng chục mét, là một trong những nguyên nhân làm cho sông đổi dòng và gây sạt lở bờ trong thời gian qua. Hiện nay các bãi cát trên sông Đồng Nai tạm thời đang bị cấm khai thác theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Cát sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Bình Dương với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh. Do chảy chủ yếu trên địa hình đồng bằng nên nguồn cát bồi lắng của sông Sài Gòn hạn chế. Các kết quả khảo sát, thăm dò đánh giá trữ lượng cho thấy cát trên lòng sông Sài Gòn có đặc điểm như sau:
- Đoạn Bình Lợi - An Phú: là ranh giới giữa tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh  dài 62,3km, chưa có số liệu thăm dò đánh giá trữ lượng cát. 

Các kết quả khảo sát sơ bộ của Công ty Xây dựng Giao thông Đức Hạnh trước đây (năm 1995) cho thấy lòng sông có một số bãi cát với trữ lượng khoảng 600.000m3. Công ty được ngành đường sông cấp phép nạo vét và Bộ Công nghiệp cấp giấy phép tận thu khoáng sản. Công ty Đức Hạnh đã tiến hành nạo vét và tận thu khoáng sản với sản lượng 30.000m3/năm. Các dải cát có quy mô nhỏ, rộng 20 - 60m, dài 300 đến 700m. Chiều dày lớp cát 1,5 - 2m. Chất lượng cát khá tốt có thể sử dụng trong xây dựng và san lấp.
Thành phần cỡ hạt cát: sạn sỏi 11,64%, cát hạt lớn đến vừa: 65,03%, cát hạt nhỏ 19,23%, sét bột 4,03%. Độ mài tròn kém đến trung bình. Thành phần khoáng vật cát chủ yếu là thạch anh (95 - 99%) ngoài ra có ít các khoáng vật như felspat, mảnh vụn đá và các  khoáng vật khác. Trong cát có lẫn ít bùn sét và mùn hữu cơ.


Thành phần hoá học: SiO2  93,10 -97,54 trung bình 96,00%, TiO2 0,11 - 0,20 trung bình 0,16%, Al2O3 0,40 -1.30 trung bình 0,70%, Fe2O3 0,40 - 1,25 trung bình 0, 90%, FeO 0,37 - 1,27 trung bình 0,59%. Hàm lượng muối hoà tan (độ nhiễm mặn) 205 - 864 trung bình 403,25 ppm. 

Do đoạn sông này chảy qua khu vực đô thị (Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh) là vùng đất yếu dễ sạt lở (chủ yếu khu vực Thanh Đa - Thành phố Hồ Chí Minh) nên hiện nay đã có chỉ thị của Chính phủ cấm khai thác cát trên đoạn sông này.

- Đoạn An Phú - đập Dầu Tiếng, là ranh giới giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh, dài 50,5km phía dưới lòng hồ Dầu Tiếng đã• được hai doanh nghiệp (Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương và Công ty Minh Hưng) phối hợp đầu tư thăm dò đánh giá trữ lượng. Kết quả thăm dò năm 2001 cho thấy trên đoạn sông này có 7 dải cát với tổng trữ lượng đạt 1.439.130m3. Các dải cát có chiều dài từ 500 đến 1300 mét và chiều rộng từ 40 đến 90 mét. Chiều dày lớp cát thay đổi từ 0,5 đến 8,0 mét trung bình 2,2 mét.

Về chất lượng cát sông Sài Gòn chủ yếu có màu xám nhạt, vàng nhạt, độ hạt từ thô đến hạt trung. Thành phần cỡ hạt cát: > 2mm: 0 - 14 trung bình 2,72%, 2 - 0,5mm: 6,0-88,0 trung bình 54,48%, 0,5 - 0,25mm: 5 - 76 trung bình 34,77%, 0,25 - 0,1mm: 0 - 62 trung bình 6,96%, < 0,1mm: 0 - 12 trung bình 1,09%. Thành phần khoáng vật cát chủ yếu là thạch anh (97%) ngoài ra có ít các khoáng vật như felspat (0,47%), mảnh vụn đá (0,93%) và ít khoáng vật khác. Trong cát đôi khi có lẫn bùn sét và mùn hữu cơ. Thành phần hoá học: SiO2 95,22 - 96,94 trung bình 96,30%, TiO2 0,08 - 0,70 trung bình 0,11%, Al2O3 0,02 - 0,70 trung bình 0,37%, Fe2O3 0 -1,05 trung bình 0,18%, FeO 2,12 - 3,40 trung bình 2,76%.

- Đoạn lòng hồ Dầu Tiếng: là ranh giới giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh, qua kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy có một số dải cát nhỏ tập trung ở lòng sông Sài Gòn bị ngập với tổng trữ lượng dự tính 200.000m3.  

Việc khai thác cát trên sông Sài Gòn trong những năm qua diễn ra khá phức tạp. Ngoài doanh nghiệp Minh Hưng và Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được phép khai thác còn có hiện tượng khai thác trái phép bằng những phương tiện tàu ghe nhỏ bơm hút cát gây tác động xấu đến môi trường.

Cát sông Bé

Sông Bé có chiều dài khá lớn nhưng lòng sông hẹp, dòng chảy mạnh chủ yếu trên nền đá gốc, tạo nên nhiều thác ghềnh, vì vậy khả năng bồi lắng cát không lớn. Kết quả khảo sát đoạn hạ nguồn sông Bé đã phát hiện có 7 bãi cát nhỏ. Các bãi cát chiều dài hàng 250 đến 450 mét, chiều rộng từ 20 đến 50 mét. Chiều dày lớp cát thay đổi từ 0,5 đến 1,5m. Cát màu vàng nhạt đến vàng nâu, thành phần khoáng vật cát chủ yếu là thạch anh. Thành phần cấp hạt chủ yếu hạt trung đến hạt thô: > 0,25mm: 59,45%, 0,25 - 0,10mm: 33,45%, < 0,1mm: 7,1%.
Cát sông Bé có chất lượng rất tốt, đạt các chỉ tiêu làm vật liệu xây dựng, với trữ lượng khoảng 40.750m3. Nhìn chung các bãi cát trên sông Bé có quy mô nhỏ, điều kiện khai thác và vận chuyển khó khăn, triển vọng không đáng kể.
Cát trên các sông khác

Sông Thị Tính và các sông, suối khác là những sông nhỏ, lưu vực hẹp, nguồn cung cấp bồi lắng cát không lớn. Trên các sông này rải rác có các dải cát nhỏ, trữ lượng không nhiều, chỉ có ý nghĩa cung cấp nguồn vật liệu cho xây dựng tại chỗ. Trữ lượng dự báo 200.000m3.

Tổng trữ lượng cát sông: trữ lượng cát tập trung chủ yếu ở sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Hiện nay, trữ lượng cát sông đã•khai thác gần hết, đặc biệt ở sông Đồng Nai, vì vậy đang tạm thời ngưng khai thác cát trên sông này. Dự kiến sau một thời gian khoảng vài năm, lượng cát lại được bồi lắng và có thể tiếp tục khai thác.

Sản lượng  khai thác cát ở Bình Dương

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Khu vực khai thác
	Sản lượng (m3)
	Hiện trạng khai thác

	
	
	
	Năm 2003
	Năm 2004
	

	1
	Cty Vật liệu và XD Bình Dương
	Sông Đồng Nai
Sông Sài Gòn
	170.000

230.000
	54.890

48.000
	Ngừng khai thác

Đang khai thác

	2
	Cty Xây dựng Bình Dương
	Sông Đồng Nai
	75.490
	36.218
	Ngừng khai thác

	3
	Cty Trung Thành
	Sông Đồng Nai
	362.000
	25.475
	Ngừng khai thác


	4
	C.ty Đại Phúc
	Sông Sài Gòn
	14.300
	12.120
	Đang khai thác

	Tổng cộng
	851.790
	176.703
	


Cát trong trầm tích Pliocen và Pleistocen
Ngoài nguồn cát sông trong trầm tích Holocen, trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn có một nguồn cát đáng kể trong các trầm tích phù sa cổ tuổi Pliocen và Pleistocen. Đây là nguồn cát thải ra trong quá trình chế biến tuyển lọc cao lanh.
Đối với cao lanh nguồn gốc trầm tích thường chứa một tỷ lệ cát khá cao. Quá trình lọc cao lanh bằng phương pháp tuyển trọng lực truyền thống trong các bể lắng sẽ tách cao lanh (có cỡ hạt < 0,10mm) riêng biệt. Phần cát (có cỡ hạt > 0,10mm) lắng đọng lại ở đáy các bể. Tỷ lệ thu hồi cát chiếm từ  5 đến 50% và có thể lên đến 70% nếu sử dụng cao lanh có độ thu hồi thấp. Cát loại này có màu trắng đục lẫn ít tạp chất. Thành phần khoáng vật chính của cát lọc từ cao lanh chủ yếu là thạch anh (> 99%) ngoài ra có ít felspat, turmalin.ilmenit, zircon... với hàm lượng rất nhỏ. Về cỡ hạt từ  0,1 - 1mm chiếm ưu thế (> 95%), cỡ hạt > 1mm chỉ chiếm chưa đầy 5%. Về thành phần hoá học hàm lượng SiO2 chiếm trên 97%. Với đặc tính như trên nguồn cát này có thể sử dụng trong các lĩnh vực:
- Làm vật liệu xây dựng: cát thỏa mãn yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam về yêu cầu kỹ thuật cát dùng trong bê tông và vữa xây dựng (TCVN - 1986).

- Làm phối liệu trong sản xuất đồ gốm: các lò gốm sứ ở Bình Dương đã sử dụng cát thạch anh để làm giảm độ co ngót khi nung các sản phẩm đồ gốm. Cát có thể phối liệu với các nguyên liệu khác như đá vôi Hà Tiên, feispat Đắk Lắk, áplít An Giang, cao lanh Lâm Đồng để làm men hoặc  khung xưng trong sản xuất đồ gốm.
Nguồn cát này có tiềm năng trữ lượng rất lớn (dự báo không 20.000.000 triệu m3), việc sử dụng chúng sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế trong khai thác tuyển lọc cao lanh. Tuy vậy, hiện nay việc sử dụng nguồn cát này chưa được chú ý đúng mức, gây lãng phí tài nguyên trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản.
- Cuội, sỏi 

Cuội, sỏi có diện phân bố rải rác trên một số khu vực dọc thung lũng sông Thị Tính (Bến Cát) và vùng Đất Cuốc (Tân Uyên). Cuội, sỏi nằm trong các trầm tích sông tuổi Pleistocen của hệ tầng Đất Cuốc, Thủ Đức và Củ Chi.
Các tích tụ cuội sỏi thường có dạng thấu kính nhỏ với diện tích từ vài trăm đến vài ngàn m2 với chiều dày nhỏ từ 0,5 đến 2 mét. Các hạt cuội, sỏi có độ mài tròn trung bình, kích thước từ 0,3 đến 1,5 cm, đôi khi có kích thước lớn hơn từ 3 đến 5cm. Trong tầng cuội sỏi thường lẫn cát và tỷ lệ cuội, sỏi chỉ chiếm 40 đến 50%. Thành phần cuội, sỏi chủ yếu là thạch anh, màu trắng, xám trắng, xám vàng, xám đen không đồng nhất. 
Các tích tụ cuội sỏi có quy mô nhỏ, trữ lượng không lớn. Tổng trữ lượng tài nguyên dự báo là 3 triệu m3, trong đó trữ lượng địa chất là 1 triệu m3.

Cuội, sỏi đã được nhân dân khai thác sử dụng chủ yếu trong xây dựng (làm đá rửa trang trí) và lọc nước v.v…
2.3.5. Đá xây dựng

Theo tiêu chuẩn quy định các loại đá được sử dụng làm vật liệu xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản về độ bền cơ học và khả năng chống thấm nước và một số tính chất cơ lý khác. 
Trong những năm gần đây, hoạt động khai thác và chế biến đá xây dựng phát triển rất nhanh chóng. Hiện nay, đã hình thành 4 cụm công nghiệp khai thác chế biến đá quy mô lớn tại Bình An, Tân Đông Hiệp (Dĩ An), Thường Tân (Tân Uyên) và Đông Phú Giáo. Công nghệ khai thác và chế biến đá được cơ giới hoá, nhiều dây chuyền thiết bị xay nghiền hiện đại được đầu tư.  Phần lớn các hệ thống xay nghiền chế biến đá đều lắp đặt hệ thống phun sương nhằm làm giảm đáng kể ô nhiễm bụi, hạn chế bệnh bụi phổi cho công nhân. Hầu hết các mỏ đều áp dụng công nghệ nổ mìn bằng kíp vi sai và vật liệu nổ mới đã• làm giảm đáng kể các tác động về chấn động và đá văng. 
Nguồn nguyên liệu khoáng làm đá xây dựng ở tỉnh Bình Dương có tiềm năng khá lớn, phân bố chủ yếu ở 3 khu vực thuộc các huyện Dĩ An, Tân Uyên và Phú Giáo. Các loại đá đạt yêu cầu làm vật liệu xây dựng liên quan với các thành tạo địa chất có nguồn gốc và tuổi khác nhau. Theo thành phần thạch học và nguồn gốc thành tạo chia thành 3 nhóm như sau:
- Đá cát kết (sa thạch) nguồn gốc trầm tích lục nguyên.
- Đá andezit, tuf đa xit nguồn gốc phun trào.
- Đá granodiorit nguồn gốc magma xâm nhập.
Do điều kiện thành tạo khác nhau các nhóm đá xây dựng kể trên có quy mô trữ lượng và tính chất cơ lý khác nhau, hiện nay đang được khai thác sử dụng cho những mục đích khác nhau. 
Đá cát kết (sa thạch): các mỏ đá cát kết phân bố ở khu vực núi Châu Thới (Dĩ An), Thường Tân (Tân Uyên) và Dầu Tiếng. 
Đá cát kết khu vực núi Châu Thới: các đá cát kết arkos thuộc tập 2 hệ tầng Châu Thới, tuổi Trias trung. Đá cát kết ở đây phân bố trên diện tích không lớn, tập trung  ở phần chân núi Châu Thới.
Thành phần thạch học chủ yếu là cát kết arkos màu xám xanh nhạt, đôi chỗ có xen lẫn ít cuội sạn kết, tuf ryodacit, phần trên có các thấu kính bột sét kết phân lớp dày. Đá có cường độ kháng nén cao, chất lượng tốt. 

Trước đây, tầng đá này đã• được Công ty 620  khai thác làm vật liệu đúc các cấu kiện bê tông chịu lực cao. Các dầm cầu bắc qua những dòng sông lớn trong khu vực (cầu Đồng Nai, cầu Hoá An, cầu Sài Gòn...) đã được làm từ vật liệu đá cát kết này. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác đã làm biến dạng núi Châu Thới, một cảnh quan tự nhiên sơn thuỷ hữu tình của miền Đông Nam Bộ. Vì vậy, hiện nay đá cát kết arkos có chất lượng cao ở khu vực này không còn được khai thác nữa. 
Đá cát kết khu vực Thường Tân: đá cát kết ở đây được phát hiện trong quá trình đo vẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 Đông Thành phố Hồ Chí Minh. Tầng đá này nằm trong trầm tích lục nguyên hệ tầng Draylinh tuổi Jura sớm, có diện phân bố khá rộng ở khu vực xung quanh núi Lố Ỏe thuộc xã Thường Tân (Tân Uyên) trong vùng Chiến khu Đ nổi tiếng thời kháng Pháp.

Tại khu vực này, các lớp đá cát kết phân bố thành lớp nằm xen kẹp với đá bột kết. Các lớp đá có cấu tạo phân lớp trung bình đến dày và có thế nằm thoải từ 15 đến 200(?). Cát kết hạt mịn đến hạt trung màu xám nhạt, xám sáng đến xám phớt xanh. Thành phần khoáng vật gồm các hạt vụn thạch anh (30 - 35%), plagioclaz (35 - 43%), ít carbonat (2 - 4%), biotit (1 - 2%) được gắn kết bởi xi măng silic, xerixit, clorit, carbonat (25%).

Khu vực đá xây dựng Thường Tân đã được Công ty Trung Thành, Công ty Thương mại Sản xuất Dịch vụ Long Sản và Công ty Xây dựng Bình Dương đầu tư thăm dò đánh giá trữ lượng những năm gần đây. Theo kết quả thí nghiệm mẫu cơ lý cho thấy đá cát kết tại đây có tính chất cơ lý như sau: tỷ trọng: 2,68 - 2,76g/cm3, độ rỗng 3,61%, cường độ kháng nén tự nhiên 941kg/cm2, cường độ kháng nén bão hoà 884kg/cm2, đạt yêu cầu làm đá xây dựng. Trữ lượng tài nguyên dự báo các loại trên 60 triệu m3, trữ lượng địa chất > 17 triệu m3.

Đá cát kết có cường độ kháng nén khá cao trong khi đó tầng bột kết có tính chất cơ lý yếu chịu lực thấp. Do các đá cát kết, bột kết xen kẽ nhau việc tách riêng từng loại rất khó khăn làm cho đá xây dựng ở khu vực này có chất lượng không cao. Vì vậy, đá xây dựng khai thác ở khu vực này chỉ nên sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình không đòi hỏi chất lượng cao (làm đường nông thôn, nhà cấp 4, các công trình phụ trợ). Hiện nay, nhiều công ty (Công ty Liên Hiệp, Công ty Phan Quang, Công ty Hồng Đạt...) đang tiến hành khai thác đá ở khu vực này với sản lượng hàng trăm ngàn m3/năm. Đá sản phẩm được cung cấp chủ yếu cho xây dựng đường sá nông thôn trong tỉnh Bình Dương và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. 
Đá cát kết khu vực Dầu Tiếng: tầng đá cát kết ở đây thuộc thành tạo trầm tích hệ tầng Dầu Tiếng, có tuổi Jura trung - thượng, hình thành nên các ngọn núi Tha La, núi Ông, núi Chùa bên bờ hồ Dầu Tiếng thơ mộng. Vì vậy, không nên tiến hành khai thác đá xây dựng khu vực này để bảo vệ các phong cảnh thiên nhiên hiện có.
Đá granodiorit: được xây dựng nguồn gốc magma xâm nhập granodiorit được phát hiện trong những năm gần đây tại khu vực Phước Vĩnh (Phú Giáo), Vĩnh Bình, An Bình (Tân Uyên). Các đá magma xâm nhập granodiorit hiện đang được các nhà địa chất xếp vào xâm nhập phức hệ Định Quán, tuổi Creta sớm.

Mặc dù diện phân bố khối granodiorit khá lớn nhưng hầu hết chúng bị phủ bởi các trầm tích bở rời Kainozoi, chỉ lộ ra những diện tích nhỏ hẹp dọc theo suối Nước Vàng, rạch Rạt. Đôi chỗ có những khối tảng lớn ven lòng suối tạo nên những thác nước nhỏ cảnh quan khá đẹp mắt.

Các đá được sử dụng làm vật liệu xây dựng thuộc pha 2 (pha xâm nhập chính). Đá có màu xám trắng lốm đốm đen, cấu tạo khối đặc sít, rắn chắc, kiến trúc hạt vừa đến lớn nửa tự hình. 

Thành phần thạch học chủ yếu là granodiorit biotit - hornblend, tonalit biotit - hornblend. 
Thành phần khoáng vật: Plagioclaz trung bình 38%, felspas kali 24%, thạch anh 17%, hornblend 9%, piroxen xiên 0,5%. 

Thành phần hoá học: SiO2 trung bình 54,79%, TiO3 trung bình 0,64%, Al2O3 trung bình 15,47%, Fe2O3 trung bình 2,01%, FeO trung bình 2,68%, MnO trung bình 0,54%, CaO trung bình 4,53%, MgO trung bình 1,87%, Na2O trung bình 2,99%, K2O trung bình 3,20%, P2O5 trung bình 0,14%, MKN trung bình 0,45%. 

Đá granodiorit có độ nguyên khối lớn, độ rỗng không đáng kể, cường độ chịu lực cao, độ hút nước thấp, xếp vào loại có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn xây dựng các công trình chất lượng cao. Tại khu vực này có một số mỏ đã• thăm dò và đang khai thác (Công ty Becamex, Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Công ty Công trình Giao thông 710...)

Theo số liệu thăm dò tại các mỏ ấp Cựa Gà (Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương), Vĩnh Hoà (Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương) và mỏ Phước Vĩnh (Công ty Becamex) đá có tính chất cơ lý như sau: tỷ trọng 2,81 - 2,83 trung bình 2,82 g/cm3, độ rỗng 3,71 - 4,51 trung bình 3,74%, độ hút nước 0,23 - 0,39 trung bình 0,29%, cường độ kháng nén tự nhiên 1426 - 2023 trung bình 1702 kg/cm2, cường độ kháng nén bão hoà nước 1316 - 1926 trung bình 1610kg/cm2, cường độ kháng kéo tự nhiên 152 - 236 trung bình 185 kg/cm2, cường độ kháng kéo bão hoà nước 140 - 222 trung bình 1173kg/cm2 hệ số biến mềm 0,91 - 0,97 trung bình 0,94%. Trữ lượng tài nguyên dự báo trên 190 triệu m3, trữ lượng đánh giá địa chất 40 triệu m3. Hiện nay, khu vực này có 3 mỏ đã thăm dò và đang khai thác của Công ty Becamex, Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Công ty Công trình Giao thông 710, mỗi năm khai thác chế biến hàng trăm nghìn m3 đá các loại.

Đá phun trào andezit và tuf dacit

Các đá phun trào tuf dacit phân bố chủ yếu ở khu vực Tân Đông Hiệp (Dĩ An), còn các đá  andezit phân bố ở khu vực Đông Hoà, Bình An (Dĩ An). Các đá phun trào có cường độ kháng nén cao, chất lượng tốt, từ lâu đã được khai thác làm vật liệu xây dựng rất được ưa chuộng. Hiện nay, một số công ty đang đầu tư khai thác các loại đá phun trào ở những khu vực này. 
Tại mỏ Bình Thung (Bình An) có 3 Doanh nghiệp: Công ty Thương mại Tổng hợp Thuận An, Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Công ty Cát đá sỏi Thành phố Hồ Chí Minh đã• đầu tư thăm dò và đang khai thác đá andezit làm vật liệu xây dựng. Trữ lượng đá thăm dò đạt 4.400.000m3.
Tại mỏ Đông Hoà, Công ty Công trình Giao thông 621 khai thác trên diện tích 139ha với trữ lượng đá 12.115.000m3. Do ảnh hưởng đến khu dân cư hiện nay khu vực này đã ngừng khai thác, đang tiến hành đóng cửa mỏ. Các công trường tại khu vực này đang được cải tạo thành khu bảo tồn thiên nhiên  thuộc làng Đại học Thủ Đức. 
Tại khu vực mỏ đá núi Nhỏ (Bình An), đã khai thác từ trước năm 1975 và hiện nay Công ty vậït liệu và Xây dựng Bình Dương đã• đầu tư thăm dò và khai thác trên diện tích 35ha với trữ lượng 1.845.900m3. Thành phần hoá học(%): SiO2 52,82; Al2O3 17,81; Fe2O3 4,65; TiO2 1,02; CaO 5,66, MgO 4,85; MnO 0,09; SO3 0,25; P2O5 0,09; Na2O 4,33; K2O 0,30; MKN 3,24. Tính chất cơ lý: dung trọng tự nhiên 2,69g/cm3, tỷ trọng 2,7769g/cm3, độ rỗng 3,9%, cường độ kháng nén tự nhiên 1627kg/cm2, cường độ kháng nén bão hoà nuớc: 1617kg/cm2, cường độ kháng kéo tự nhiên 93kg/cm2, cường độ kháng nén bão hoà nuớc 91,2 kg/cm2.

Tại Tân Đông Hiệp Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã đầu tư thăm dò đá tuf dacit đạt trữ lượng các cấp B + C1 + C2 là 10,590 triệu m3. Trữ lượng tài nguyên dự báo các đá xây dựng nguồn gốc phun trào đạt trên 30  triệu m3, trữ lượng đánh giá địa chất là 20 triệu m3.

Đặc điểm chất lượng đá một số mỏ
	STT
	Tên mỏ
	Chất lượng đá

	
	
	Tỷ trọng (g/cm3)
	Độ rỗng (%)
	Độ hút nước(%)
	Độ kháng nén (kg/cm2)

	
	
	
	
	
	Tự nhiên
	Bão hoà

	1
	Đá cát kết Châu Thới
	2,74
	1,95
	1,08
	1532
	1487

	2
	Đá cát kết Thường Tân
	2,76
	3,61
	1,33
	941
	884

	3
	Tuf dacit Tân Đông Hiệp
	2,68
	1,72
	0.52
	1241
	1237

	4
	Đá andezit Bình An
	2,77
	3,90
	1,04
	1327
	1617

	5
	Graodiorit Phước Vĩnh
	2,75
	1,49
	0,16
	1277
	1193


Hoạt động khai thác chế biến đá

Do nhu cầu xây dựng ngày càng tăng, hiện nay tại nhiều mỏ đá xây dựng đã được các doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị khai thác và chế biến đá có công suất lớn. Đây là một ngành sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng khai thác hàng năm của các doanh nghiệp khai thác chế biến đá trong tỉnh đạt hàng triệu m3 (năm 2003 và 2004 khai thác chế biến trên 5 triệu  m3 đá sản phẩm các loại).

Sản lượng  khai thác đá tại Bình Dương
	S TT
	Tên doanh nghiệp
	Khu vực khai thác
	Sản lượng khai thác (m3)

	
	
	
	Năm 2003
	Năm 2004

	1
	Cty Khoáng sản và XD Bình Dương
	Tân Đông Hiệp, Bình An
	2.183.557
	2.674.144

	2
	Cty Xây dựng Bình Dương
	Tân Đông Hiệp, Dĩ An
	477.400
	611.338

	3
	Cty Trung Thành
	Tân Đông Hiệp, Dĩ An
	25.971
	11.218

	4
	Cty Vật liệu và XD Bình Dương
	Bình An, Bình Thắng
	1.390.000
	910.000

	5
	Cty Thương mại T.hợp Thuận An
	Bình An
	194.921
	95.196

	6
	Cty Khai thác cát đá sỏi
	Bình An
	330.000
	150.000

	7
	Cty Hồng Đạt
	Thường Tân
	72.504
	72.540

	8
	Cty Liên Hiệp
	Thường Tân
	153.650
	155.700

	9
	Cty Phan Thanh
	Thường Tân
	3.041
	112.135

	10
	Cty TNHH Bình Dương
	Thường Tân
	-
	50.288

	11
	Cty Becamex
	An Bình
	210.456
	210.450

	Tổng cộng
	5.041.446
	5.041.824


Hoạt động khai thác chế biến đá là một trong những ngành công nghiệp có nhiều  tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái:
- Hoạt động nổ mìn gây ra chấn động làm hư hại nhà cửa, các công trình xây dựng lân cận. 

- Hoạt động xay nghiền đá gây ra ô nhiễm bụi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trực tiếp sản xuất và cộng đồng dân cư xung quanh mỏ. 
Ô nhiễm bụi đá trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng là nguyên nhân chính gây ra bệnh bụi phổi hiện nay ở nước ta. Vì vậy, trong những năm gần đây các công đoạn xay nghiền của hầu hết các cơ sở khai thác đá đã• lắp đặt thêm hệ thống phun sương để giảm thiểu sự phát tán bụi

2.3.6. Nước ngầm
Ngoài nguồn nước mặt phong phú do có nhiều sông lớn chảy qua (sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé, sông Thị Tính) tỉnh Bình Dương còn có trữ lượng nước ngầm khá dồi dào trong các trầm tích bở rời Kainozoi. 
Nước ngầm tồn tại trong lòng đất từ hàng triệu năm trước đây và thường xuyên được bổ sung bởi nguồn nước từ trên mặt đất (nước mưa, nước từ các sông suối) do quá trình thấm lọc qua các tầng đất đá khác nhau. Nước là vật chất rất linh động, di chuyển từ chỗ cao đến chỗ thấp tạo nên dòng chảy ngầm trong các tầng đất đá. Nước ngầm dưới lòng đất phân bố giữa các khe hở của các hạt cát sạn sỏi trong trầm tích bở rời và cả trong lỗ hổng và khe nứt của các đá gắn kết. Do quá trình thấm lọc qua các tầng đất đá các nước ngầm thường có chất lượng tốt, không bị ô nhiễm bởi các chất thải do các hoạt động của con người gây ra nên. Tầng chứa nước được ngăn cách nhau bởi các lớp trầm tích hạt mịn (tầng sét) hoặc các đá đặc sít.

Việc nghiên cứu các tầng chứa nước ngầm ở Đông Nam Bộ nói chung và ở Bình Dương nói riêng đã được thực hiện từ thời Pháp thuộc đến nay. Nước ngầm đã• được khai thác sử dụng từ lâu qua hệ thống giếng đào của dân hoặc qua hệ thống các giếng khoan đến các tầng chứa nước ở dưới sâu của hệ thống cấp nước quy mô công nghiệp. Do sự phát triển kinh tế nhu cầu sử dụng nước ngầm ngày càng tăng của các khu dân cư, khu công nghiệp và tưới tiêu cây trồng... nguồn nước ngầm đang có nguy cơ hạ thấp, nhiễm mặn. Việc khai thác tràn lan có thể làm nhiễm bẩn các tầng chứa nước ở dưới sâu (ô nhiễm chất thải công nghiệp và vi sinh).

Trên cơ sở mối liên quan với các thành tạo địa chất, các nhà địa chất thuỷ văn Liên đoàn địa chất Thuỷ văn - địa chất Công trình miền Nam đã• phân ra 4 tầng chứa nước ngầm với triển vọng khác nhau.
Tầng chứa nước Holocen: tầng nước ngầm này nằm trong các lớp đất có kết cấu bở rời của trầm tích Holocen, phân bố ở độ sâu không lớn, gần bề mặt địa hình. Quy mô của tầng chứa nước này rất hạn chế, tạo nên các dải hẹp kéo dài dọc theo thung lũng các sông suối lớn: sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Be,ù sông Thị Tính, suối Cái v.v... 
Chiều dày của trầm tích chứa nước mỏng thay đổi từ 1-2 mét đến 5 mét. Hướng di động nghiêng về phía thung lũng sông. Động thái nước giữa mùa mưa và mùa khô biến đổi mạnh. Lưu lượng nước chảy trong tầng hạn chế, trung bình nhỏ hơn 1m3/h. Tầng chứa nước này có trữ lượng hạn chế.
Tầng chứa nước này phân bố ở địa hình thấp, có mối quan hệ trực tiếp với nước mưa và các dòng chảy nước mặt (nước sông suối) nên dễ bị nhiễm bẩn và nhiễm mặn.

Tầng chứa nước Pleistocen: tầng nước ngầm này nằm trong đất đá bở rời của trầm tích thuộc các hệ tầng Đất Cuốc, Thủ Đức, Củ Chi. Tầng chứa nước này có diện phân bố rộng ở phần phía tây và phía nam tỉnh, tạo thành 2 dải kéo. Dải thứ nhất bắt đầu từ Minh Tân qua Bàu Bàng - Tân Hưng đến Tân Uyên. Dải thứ 2 bắt đầu  từ Dầu Tiếng qua An Tây đến Dĩ An. Chiều dài các dải từ 70 - 90 km, chiều rộng thay đổi từ vài km đến 20 - 30km.
Tầng chứa nước này có chiều dày trầm tích chứa nước khá lớn, thay đổi từ 10 - 20 mét đến 40 - 60 mét. Khả năng chứa nước của tầng khá phong phú có thể khai thác từ mức trung bình đến lớn. Nguồn cung cấp là nước mưa và nước trên mặt. Động thái nước thay đổi theo mùa, chênh lệch mực nước ngầm giữa mùa mưa và mùa khô từ 3 đến 4m. Nước trong tầng có chất lượng tốt đạt tiêu chuẩn cho sinh hoạt và sản xuất. Tầng chứa nước này có tổng trữ lượng đạt trên 700.000 m3/ngày.
Tầng chứa nước Pliocen-Miocen thượng: tầng nước ngầm này nằm trong đất đá bở rời của trầm tích thuộc các trầm tích hệ tầng Bà Miêu, Nhà Bè và Bình Trưng. Đây là tầng chứa nước có diện phân bố rộng. Chiều dày tầng chứa nước khá lớn thay đổi từ 10 -20 mét ở phía đông đến 100 -120 mét ở phía tây tỉnh. 
Đây là tầng chứa nước phong phú nhất có triển vọng khai thác lớn. Động thái nước ít thay đổi, chênh lệch mực nước ngầm giữa mùa mưa và mùa khô không lớn. Do phân bố ở sâu chất lượng nước của tầng này rất tốt đạt tiêu chuẩn cho sinh hoạt và sản xuất. Tổng trữ lượng của tầng chứa nước này đạt trên 800.000 m3/ngày, mức độ chứa nước dồi dào, có thể khai thác quy mô lớn.
Hiện nay, nước trong tầng này đang được nhiều cơ sở khai thác phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Theo số liệu tại giếng khoan khai thác nước đóng chai của công ty Ik Sang Thai tại phường Hiệp Thành (Thủ Dầu Một) thì lưu lượng bơm khai thác 129,6 m3/ngày đêm. Nước có áp, thuộc loại bicarbonat – clorua – natri - calci có độ tổng khoáng hoá 0,33 - 0,07g/l, độ cứng 0,14 - 3mg/l, lượng cặn sấy khô 0,03 - 0,04g/l, độ pH tự nhiên 5,2 - 5,4 và đạt 7 sau khi làm thoáng cơ học. 

Thành phần hoá học của nước
(Tầng chứa nước Pliocen-Miocen thượng)

	STT
	Thành phần hoá nước
	Hàm lượng (mg/l)
	
	STT
	Thành phần hoá nước
	Hàm lượng (mg/l)

	1
	Na+
	0,74 - 3,00
	
	5
	HCO3-
	6,10 – 10,60

	2
	K+
	0,40 - 2,40
	
	6
	SO4- -
	0,30

	3
	Ca++
	0,30 - 2,00
	
	7
	NO2 -
	0,30

	4
	Mg++
	0,07 - 1,00
	
	8
	NO3-
	0,40 – 2,30


- Phức hệ chứa nước trong các đá Mesozoi

Nước ngầm trong phức hệ này nằm trong các thành tạo trầm tích, trầm tích phun trào và các đá xâm nhập có tuổi trước Kainozoi. Nước tồn tại trong khe nứt của các đới dập vỡ kiến tạo các đá có thành phần khác nhau xâm nhập granodiorit, phun trào andezit, trầm tích cát bột kết. 
Tầng chứa nước này mang tính cục bộ, diện phân bố hạn chế, tạo thành các dải nhỏ hẹp kéo dài theo phương của đứt gãy. Nước trong tầng này có chất lượng tốt nhưng lưu lượng nhỏ, không ổn định, trữ lượng hạn chế, chỉ có ý nghĩa cung cấp cục bộ, không có triển vọng khai thác công nghiệp. 

Nước trong đới dập vỡ, khe nứt đá xâm nhập phức hệ Định Quán Theo số liệu thăm dò mỏ đá ấp Cựa Gà (Phú Giáo) nước trong đới dập vỡ của các đá granodiorit như sau: Nước thuộc loại bicarbonat-natri-kali có độ tổng khoáng hoá 0,06 - 0,10g/l, độ pH 6,46, tổng Fe 0,13 = 0,30mg/l, NO3 1,33 - 1,74mg/l, NO3 0,01 - 0,02mg/l.

Tại các mỏ đá xây dựng khu vực Thường Tân, nước có độ cứng tổng quát 2800meq/l. Hàm lượng các cation  đạt 277,99mg/l, tổng các anion đạt 92,90mg/l. 

Thành phần hoá học của nước
(Tầng chứa nước khe nứt trong cát bột kết hệ tầng Đraylinh)

	S

TT
	Thành phần hoá nước
	Hàm lượng (mg/l)
	
	S

TT
	Thành phần hoá nước
	Hàm lượng (mg/l)

	1
	Na++ K+
	40,42
	
	6
	HNO3-
	208,49

	2
	Ca++
	12,08
	
	7
	SO4-
	0,00

	3
	Mg++
	8,51
	
	8
	NO2-
	0,40

	4
	Fe++
	0,04
	
	9
	NO3-
	0,00

	5
	Fe+++
	0,06
	
	10
	Cl-
	8,86


Theo số liệu tại giếng khoan khai thác nước đóng chai của Công ty TNHH Thắng Lợi tại phường Phú Thọ, thị xã• Thủ Dầu Một, nước trong đới khe nứt dập vỡ kiến tạo tầng đá cát bột kết hệ tầng Draylinh ở độ sâu 200m như sau: nước thuộc nhóm ít khoáng, siêu nhạt, lưu lượng 2,8l/s, tổng độ khoáng hoá 0,07g/l, độ trong 30, pH tự nhiên 6,3; độ cứng 14,95, độ kiềm 8; Nitrit 0, Nitrat 0,957 mg/l; Clorua 9,23 mg/l;  SO4-- 0; PO4 0,01mg/l.

Nước trong tầng này có chất lượng tốt sử dụng thích hợp trong ăn uống, hiện nay Công ty TNHH Thắng Lợi đang khai thác với lưu lượng 50m3/ngày. Nước được xử lý và đóng chai với nhãn hiệu Victory đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.

*      *

*

Khoáng sản tỉnh Bình Dương khá đơn điệu về chủng loại và loại hình nguồn gốc thành tạo. Các khoáng sản nhóm kim loại hầu như vắng mặt, chỉ có một vài biểu hiện khoáng hoá vàng - bạc nguồn gốc nhiệt dịch kiểu viễn nhiệt phân bố trong các thành tạo phun trào andezit tướng họng núi lửa liên quan với quá trình propylit hoá khá đặc trưng. Để bù lại thiên nhiên đã• ưu đãi cho Bình Dương một tiềm năng khá dồi dào  về các khoáng sản phi kim loại, trong đó đáng quan tâm nhất là cao lanh và vật liệu xây dựng.
Sự phân bố rộng rãi các trầm tích Pliocen - Đệ Tứ với chiều dày đáng kể và thành phần đa dạng chứa nhiều mỏ cao lanh, sét gạch ngói và cát xây dựng có trữ lượng lớn, chất lượng tốt, là nguồn nguyên vật liệu phong phú đáp ứng nhu cầu cho nhiều ngành công nghiệp. Cao lanh là nguồn nguyên liệu quý giá với tiềm năng to lớn đã góp phần tạo nên ngành sản xuất đồ gốm truyền thống nổi tiếng xưa nay và đang ngày càng phát triển. Đất sét gạch ngói với trữ lượng thật dồi dào, đang cung cấp nguyên liệu sản xuất hàng trăm triệu viên gạch xây dựng các loại, thoả mãn nhu cầu xây dựng của địa phương và khu vực. Với nguồn đá, cát, đất sỏi đỏ (laterit) rất phong phú, phân bố rộng rãi, có điều kiện khai thác và vận chuyển dễ dàng là một trong những thế mạnh của tỉnh trong việc cung cấp vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng với chi phí thấp. Nước ngầm phân bố trong các tầng chứa nước ở nhiều độ sâu khác nhau trong trầm tích Pliocen-Đệ Tứ với trữ lượng dồi dào là cơ sở rất thuận lợi cho quy hoạch phát triển mở rộng các khu công nghiệp và khu đô thị của tỉnh Bình Dương. 
Khoáng sản là tài nguyên tự nhiên có vai trò quan trọng đối với đời sống nhân dân địa phương và là tài nguyên phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân. Do vậy, các công trình nghiên cứu về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cùng với công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất, công tác tìm kiếm khoáng sản bằng nhiều phương pháp như hoá nghiệm, quang phổ bán định lượng, quang phổ hấp thụ nguyên tử, x quang, nhiệt vi sai, cơ lý... ngày càng được đẩy mạnh. Trên cơ sở đó, tỉnh Bình Dương đã•tiến hành lập quy hoạch tổng thể về công tác hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2010. Điển hình là các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, các kết quả khảo sát, tìm kiếm, thăm dò là cơ sở xây dựng quy hoạch đầu tư phát triển ngành công nghiệp khai khoáng sản như đất sét trắng (cao lanh), đất sét dẻo, cát vàng bồi tụ trong lòng các sông suối, đá xanh Châu Thới, đá ong (laterit)... phục vụ cho nền công nghiệp và thủ công nghiệp tỉnh Bình Dương. 

CHƯƠNG III

KHÍ HẬU - THỦY VĂN – ĐẤT ĐAI

I. KHÍ HẬU

1.1. ĐẶC ĐIỂM

Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng cận xích đạo nên khí hậu mang đầy đủ sắc thái của vùng đới khí hậu cận xích đạo. Đặc trưng của đới khí hậu này là nền nhiệt độ khí hậu cao, quanh năm nóng và ẩm. Hơn nữa, Bình Dương cũng là tỉnh chịu ảnh hưởng của chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đặc trưng nổi bật nhất ở đây là sự phân hóa chế độ khí hậu thành hai mùa tương phản nhau rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, ngược lại mùa khô do lượng mưa ít, thời tiết nắng nóng nên gây không ít khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

Khí hậu Bình Dương còn có các đặc điểm nổi bật khác đó là do các khối không khí và hoàn lưu gió mùa chi phối, bao gồm: 

- Khối không khí nhiệt đới biển tây Thái Bình Dương dưới sự khống chế của đới áp cao cận nhiệt, nơi phát sinh tín phong đông bắc của bắc bán cầu. Đây chính là hoàn lưu chủ đạo hình thành mùa khô ở Bình Dương. Với đặc trưng cơ bản là gió thổi liên tục, mạnh và vừa, đồng thời hướng gió ổn định, trời quang mây, không mưa, khí hậu khô và nóng.

- Khối không khí cực đới lục địa, biển nam Trung Hoa với luồng không khí lạnh di  chuyển về phía nam làm hạ thấp nền nhiệt độ vào mùa đông và tạo ra gió mùa đông bắc mạnh. Khối không khí nhiệt đới ẩm từ vịnh Ben Gan hoạt động mạnh, hình thành gió mùa tây nam thường làm cho mưa giông và góp phần đáng kể vào việc hình thành mùa mưa ở Bình Dương. 

- Khối không khí xích đạo thường tạo ra những cơn mưa dưới dạng mưa giông vào buổi chiều, kèm theo gió mạnh. Vào thời kỳ chuyển mùa, các khối không khí trên hoạt động xen kẽ, cùng nhau tác động tới khí hậu khu vực. Ngoài ra, yếu tố địa hình cũng là một tác nhân ảnh hưởng đến việc hình thành khí hậu của tỉnh Bình Dương.

Như vậy, đặc điểm cơ bản của khí hậu tỉnh Bình Dương có thể tóm tắt là: có nền nhiệt độ cao, ổn định, nóng ẩm quanh năm, ít bị bão tố, thiên tai và phân thành 2 mùa mưa và khô rõ rệt. Trên cơ sở đó, khí hậu tỉnh Bình Dương có thể tóm thành 3 đặc điểm cơ bản sau: 

- Khí hậu Bình Dương phân hóa theo mùa, mỗi năm có 2 mùa rõ rệt tương phản nhau đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô trùng với gió mùa mùa đông, đó vốn là luồng tín phong ổn định. Mùa mưa trùng với gió mùa mùa hạ, đó chính là những khối không khí nhiệt đới cận xích đạo nóng ẩm với những nhiễu động khí quyển thường xuyên. Mùa mưa bắt đầu khoảng từ tháng 4, 5 kéo dài đến tháng 10, 11, tập trung tới 85 đến 90% trữ lượng mưa cả năm. Mùa khô bắt đầu khoảng từ tháng 11, 12 kéo dài đến khoảng tháng 3, 4 và chỉ có khoảng 15% đến 10% trữ lượng mưa cả năm. Do đó, các sông suối trong vùng thường bị khô kiệt vào cuối mùa khô, gây khó khăn lớn cho việc sử dụng nguồn nước, làm giảm khả năng tự làm sạch của các dòng sông, đồng thời làm gia tăng lưu lượng nước sông vào mùa mưa lũ.

- Nền nhiệt độ ở Bình Dương cao và hầu như không có những thay đổi đáng kể trong năm. Trong đó, nhiệt độ trung bình năm đạt đến 26 - 270C. Chênh lệch giữa nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất không quá 4 - 50C.

- Tính biến động khí hậu ở Bình Dương được thể hiện rõ nét, tuy nhiên có thể nói là ít biến động hơn so với khí hậu ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, điều này thể hiện rõ trong sự biến đổi nhiệt độ và độ ẩm hằng ngày. Qua các kết quả nghiên cứu cho thấy, sự biến động khí hậu khu vực này có quan hệ chặt chẽ với hiện tượng ENSO. Điều này được thể hiện rõ nét nhất là vào các tháng đầu mùa mưa. 

Qua phân tích các chuỗi số liệu quan trắc khí tượng tại Sở Sao cho chúng ta thấy, hàng năm, trên lãnh thổ tỉnh Bình Dương, mặt trời đi qua thiên đỉnh hai lần, nên mọi yếu tố khí hậu diễn biến theo biến trình kép: có hai cực đại và hai cực tiểu và sau đây là mô tả chi tiết các yếu tố chính của khí hậu.

1.2. BỨC XẠ MẶT TRỜI

Bức xạ mặt trời là nguồn năng lượng quan trọng không thể thay thế được đối với các hoạt động sống của thực vật, đặc biệt, bức xạ mặt trời là yếu tố quyết định sản phẩm quang hợp. Do vậy, bức xạ mặt trời được xem là yếu tố hàng đầu khi đánh giá điều kiện khí hậu nông nghiệp.

Bức xạ tổng cộng và cân bằng bức xạ có giá trị trung bình hàng năm lần lượt là 162 Kcal/cm2 và 90.6 Kcal/cm2. Biến trình năm của chúng có 2 cực đại: cực đại chính vào tháng 3 có giá trị trung bình lần lượt là 17.6 Kcal/cm2 và 9.8 Kcal/cm2 và cực đại phụ vào tháng 7 có giá trị trung bình lần lượt là 13.8 Kcal/cm2 và 7.8 Kcal/cm2. Cực đại chính xuất hiện vào tháng 3 là thời kỳ ít mây, khô ráo nhất trong năm. Tương tự, biến trình năm của chúng có 2 cực tiểu: cực tiểu chính vào tháng 11 có giá trị trung bình lần lượt là 11.2 Kcal/cm2 và 6.2 Kcal/cm2 và cực tiểu phụ vào tháng 6 có giá trị trung bình lần lượt là 12.6 Kcal/cm2 và 7.0 Kcal/cm2. Cực tiểu chính xuất hiện vào tháng 11 là giai đoạn chuyển mùa, mây và mưa vẫn nhiều nhưng nền nhiệt độ hạ thấp khá nhanh.

Bảng 1: Bức xạ tổng cộng

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Q
	13.6
	15.2
	17.6
	14.8
	13.4
	12.6
	13.6
	13.2
	12.5
	12.0
	11.2
	12.3

	R
	7.2
	8.2
	9.2
	9.1
	7.8
	7.0
	7.9
	7.2
	7.2
	6.2
	6.2
	6.8



[image: image1.wmf]H×nh 1: BiÕn tr×nh n¨m cña bøc x¹ tæng céng (Q) vµ c©n b»ng bøc 
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1.3. SỐ GIỜ NẮNG

Số giờ nắng là thời gian chiếu sáng thực tế của mặt trời trong ngày. Số giờ nắng phụ thuộc chặt chẽ và tỷ lệ nghịch với lượng mây, chính vì thế mà mùa mưa ở đây thường làm lệch đi sự phân bố giờ nắng theo quy luật địa đới của mặt trời.

Hàng năm, Bình Dương có tổng giá trị số giờ nắng trung bình là 2.381 giờ. Biến trình năm của số giờ nắng phụ thuộc vào biến trình năm của lượng mây và diễn biến mưa. Những tháng có số giờ nắng cao thường từ tháng 1 - 5, các tháng mùa khô, cao nhất vào tháng 3 với giá trị trung bình là 265 giờ (trung bình khoảng 9 giờ nắng mỗi ngày). Trong các tháng mùa mưa, tháng có số giờ nắng ít nhất vào tháng 9 với giá trị trung bình là 138 giờ (trung bình trên 4.5 giờ nắng mỗi ngày). Số giờ nắng trong năm nhiều là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế - xã hội khác.

Bảng 2: Số giờ nắng trung bình tại Sở Sao (giờ)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Sở Sao
	235
	219
	265
	238
	204
	188
	173
	180
	138
	185
	174
	182
	2381



[image: image2.wmf]H×nh 2: BiÕn tr×nh n¨m cña sè giê n¾ng t¹i Së Sao

100

150

200

250

300

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

giê


1.4. NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 


Khí hậu của Bình Dương  có một nền nhiệt độ cao và hầu như không có những thay đổi đáng kể trong năm. Theo nghiên cứu, nhiệt độ trung bình năm ở Bình Dương là 26.7(C. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất vào tháng 4 với giá trị 28.7(C, tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 12 với giá trị 24.7(C. Biên độ nhiệt độ năm là 4(C. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối lên đến 39.8(C. Nhiệt động cao nhất trung bình năm là 32.5(C. Nhiệt độ cao nhất trung bình tháng lớn nhất vào tháng 4 với giá trị 35.4(C và thấp nhất là 31.0(C vào tháng 10. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối là 14.1(C. Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm là 23.1(C. Nhiệt độ thấp nhất trung bình tháng lớn nhất vào tháng 4 với giá trị 25.0(C và thấp nhất là 20.2(C vào tháng 1. Nhìn chung biến trình năm của nhiệt độ không khí có dạng biến trình đơn. Dao động nhiệt độ ngày đêm khoảng 9 - 11(C.

Tóm lại, đây là một vùng có nền nhiệt độ cao, những ngày nóng nhất trong năm tập trung vào 2 tháng 4 và 5, là những tháng cuối mùa khô, đầu mùa mưa, nắng nóng và khô hạn gay gắt nhất. Sau khi mùa mưa đã ổn định, trời dịu mát hơn rất nhiều.

Bảng 3: Nhiệt độ không khí trung bình, cao nhất và thấp nhất tại Sở Sao ((C)
.

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	TB
	24.8
	26.0
	27.5
	28.7
	28.4
	27.3
	26.9
	26.9
	27.2
	26.4
	25.9
	24.7
	26.7

	CNTB
	32.4
	33.8
	35.1
	35.4
	34.1
	31.9
	31.8
	31.4
	31.3
	31.0
	31.1
	31.2
	32.5

	CN
	37.7
	37.3
	39.8
	39.6
	38.7
	36.5
	35.2
	34.7
	35.0
	34.3
	35.0
	35.4
	39.8

	TNTB
	20.2
	21.7
	23.6
	25.0
	24.9
	24.4
	23.9
	23.9
	23.7
	23.3
	22.3
	20.3
	23.1

	TN
	14.1
	15.4
	15.9
	21.4
	21.4
	21.9
	21.6
	21.5
	21.9
	17.1
	17.4
	14.4
	14.1


Bảng 4: Nhiệt độ trung bình tháng tại trạm Dầu Tiếng

	Trạm


	Tháng
	TB

năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Dầu Tiếng
	24.8
	26.5
	27.9
	29.2
	28.3
	27.6
	27.2
	26.9
	26.8
	26.8
	26.4
	25.3
	27.0

	Biên Hòa
	24.4
	26.4
	27.9
	28.9
	28.4
	27.3
	26.9
	27.5
	26.7
	26.4
	26.0
	25.1
	26.8


1.5. ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TƯƠNG ĐỐI (U)

  Ở điều kiện nhiệt độ nhất định, tỉ số phần trăm của độ ẩm tuyệt đối thực tế trong khí quyển với trị số độ ẩm tuyệt đối bão hoà trong cùng điều kiện nhiệt độ, gọi là độ ẩm tương đối (thường gọi là độ ẩm của không khí). Độ ẩm toàn tỉnh ở mức khá cao, vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai có độ ẩm thấp hơn (78 - 79%) do mưa ít, nắng nhiều, nhiệt độ cao. Trong năm, do có sự phân hóa sâu sắc hai mùa mưa, khô rõ rệt nên chế độ ẩm không khí cũng có sự khác biệt giữa hai mùa mưa và khô, mùa mưa có độ ẩm cao hơn  nhiều so với mùa khô.

Độ ẩm không khí tương đối trung bình năm ở Bình Dương là 82%. Độ ẩm lớn thường vào các tháng mùa mưa và nhỏ vào các tháng mùa khô. Độ ẩm lớn nhất từ tháng 6 - 11 đạt từ 86 - 89%. Độ ẩm nhỏ nhất từ tháng 7 - 5 đạt từ 74 - 82%.

Bảng 5: Độ ẩm không khí tương đối trung bình

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Sở Sao
	74
	75
	74
	76
	82
	87
	88
	88
	89
	88
	86
	81
	82

	Dầu Tiếng
	70
	66
	56
	69
	79
	82
	82
	84
	85
	82
	79
	75
	77

	Biên Hòa
	72
	68
	69
	71
	79
	83
	85
	86
	86
	86
	83
	78
	79


Trong biến trình ngày, độ ẩm tương đối thấp nhất xuất hiện vào khoảng từ 12 đến 14 giờ chiều (khoảng thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày) và độ ẩm tương đối cao nhất xuất hiện vào khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng (thời điểm lạnh nhất trong ngày).

1.6. BỐC HƠI

Lượng bốc hơi piche trung bình năm ở Bình Dương là 1086mm. Trong các tháng mùa mưa do nắng ít, nhiệt độ giảm, độ ẩm cao nên lượng bốc hơi trong các tháng này thường nhỏ, nhất là từ tháng 6 cho đến tháng 11, lượng bốc hơi mỗi tháng từ 56 - 70mm và nhỏ nhất vào tháng 10 (56.6mm). Lượng bốc hơi lớn nhất thường vào các tháng mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4 (114 - 151mm), lớn nhất vào tháng 3 (150.9mm) do trong những tháng này nhiều nắng, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, gió mạnh. Lượng bốc hơi cực đại ngày có thể đạt tới 15mm/ngày.

Bảng 6: Lượng bốc hơi trung bình tại khu vực Bình Dương (mm).

	Trạm
	Sở Sao
	Dầu Tiếng
	Biên Hòa

	Tháng
	1
	114.2
	102
	117

	
	2
	123.9
	109
	135

	
	3
	150.9
	133
	160

	
	4
	136.7
	120
	146

	
	5
	93.5
	78
	122

	
	6
	65.4
	69
	74

	
	7
	63.5
	65
	78

	
	8
	69.1
	59
	71

	
	9
	57.2
	51
	58

	
	10
	56.6
	59
	60

	
	11
	66.2
	66
	79

	
	12
	88.8
	84
	93

	Năm
	1086
	995
	1192


1.7. GIÓ 

Nam Bộ nói chung và Bình Dương nói riêng đều thỏa mãn các điều kiện trong định nghĩa khu vực gió mùa của Khromov và Ramage. Các điều kiện này được thể hiện như sau:

- Sự chênh lệch hướng gió thịnh hành giữa tháng Giêng và tháng 7 lớn hơn 120o.
· Tần suất trung bình của hướng gió thịnh hành của tháng Giêng và tháng 7 đều vượt trên 40%

· Tốc độ trung bình của gió tổng hợp của hai tháng Giêng hoặc tháng 7 đạt thường xấp xỉ so với cường độ tiêu chuẩn.

· Không có sự thay thế xoáy thuận bằng xoáy nghịch hoặc ngược lại trên khu vực này vào hai tháng nhất định của hai năm liên tiếp.
1.7.1. Gió mùa mùa đông

Hàng năm, từ sau ngày thu phân (21/10), do họat động biểu kiến của mặt trời di chuyển về chí tuyến nam, lượng nhiệt nhận được từ bắc bán cầu giảm xuống, điều này gắn liền với sự hình thành của áp cao cực đới trên khu vực Xibia. Từ xoáy nghịch Xibia này tỏa ra hoàn lưu đông bắc bao trùm lãnh thổ và vùng biển đông Trung Hoa và thổi xa về phía xích đạo. Trong nửa đầu mùa gió mùa mùa đông, gió mùa đông bắc tầng thấp chủ yếu thổi tới rãnh thấp xích đạo, khi đó rãnh thấp này thường có hướng đông - tây, nằm gần vĩ tuyến 4oN trên khu vực nam biển Đông.

Khi xoáy nghịch Xibia mạnh lên, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến phía nam Trung Hoa và Đông Nam Á, với Nam Bộ sự thể hiện rõ nét nhất ảnh hưởng của chúng vào tháng 12 và tháng 1. Do quá trình di chuyển trên biển khi tới Bình Dương khối không khí khô lạnh này bị biến tính, có nhiệt độ và độ ẩm cao hơn. Những ảnh hưởng của không khí lạnh không thể hiện một cách trực tiếp mà chỉ mang tính gián tiếp. Đặc biệt là vào cuối mùa mưa khi độ ẩm khu vực này còn khá cao, nếu có không khí lạnh tràn xuống vùng ven biển nam Việt Nam sẽ  tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển gây mưa lớn.

Mùa gió mùa Đông Bắc, chủ yếu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, gió có hướng chủ yếu là bắc và đông bắc, thổi ổn định, mạnh và đều, với tần suất trên 70%. Thời tiết tiêu biểu của mùa này là nhiệt độ trung bình dưới 26oC, nhiệt độ tối cao dưới 32oC, nhiệt độ tối thấp từ 20 đến 24oC. Mưa xảy ra với xác suất dưới 30%, chủ yếu là mưa nhỏ dưới 10mm, rất ít khả năng mưa lớn. Càng về cuối mùa, khả năng mưa càng ít hơn, đặc biệt là tháng 11. 
1.7.2. Gió mùa mùa hè

 Hàng năm từ ngày xuân phân (21/3), do chuyển động biểu kiến của mặt trời vượt xích đạo đi về phía bắc chí tuyến, lục địa Châu Á bị đốt nóng, vùng áp thấp được hình thành có tâm trên khu vực Iran - Pakistan. Một rãnh gió mùa được khơi sâu nối các áp thấp nóng ở Iran - Pakistan với áp thấp gió mùa ở bắc vịnh Began và các xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông và tây bắc Thái Bình Dương. Cùng với hệ thống này, hệ thống  áp cao nam bán cầu phát triển, thúc đẩy sự phát triển của gió mùa Tây Nam. Do nguồn gốc của đới gió này chúng nóng, ẩm và phát triển tương đối dày, mang lại lượng mưa khá cao cho khu vực Nam Bộ nói chung và Bình Dương nói riêng. Với địa hình nâng lên của Bình Dương là điều kiện thuận lợi làm gia tăng lượng mưa khu vực này. Tùy theo quan điểm của mỗi tác giả, sự mở đầu của gió mùa mùa hè có thể xác định theo đặc điểm của trường gió khu vực hoặc gián tiếp qua các hậu quả thời tiết mà nó đem lại. Thông thường người ta thường dựa theo chỉ tiêu giáng thủy để xác định ngày bắt đầu hoặc kết thúc gió mùa mùa hè. Trên khu vực Bình Dương ngày bắt đầu và kết thúc thời kỳ gió mùa mùa hè là tương đối ổn định, với dao động khoảng 2 đến 3 tuần.

Mùa gió mùa mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 10, gió thịnh hành có hướng tây nam với tần suất cao. Trong mỗi mùa gió thịnh hành trên, vẫn có những hướng gió khác xuất hiện nhưng tần suất thường rất thấp. Mùa gió mùa mùa hạ cũng là mùa mưa ở Bình Dương, đặc trưng bởi ưu thế của gió tây nam bắt đầu từ khoảng đầu tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 9, với dao động 10 - 15 ngày. Đại bộ phận thời tiết mùa này ứng với nhiệt độ trung bình ngày từ 26 đến 28oC, nhiệt độ tối cao từ 30 đến 34oC, nhiệt độ tối thấp 24oC. Mưa dưới 10mm chiếm tỉ trọng khoảng 50% số ngày và mưa từ 10 đến 50mm, trên dưới 25% số ngày. Xác suất thời tiết không mưa chỉ khoảng dưới 25%. 

Hình 1. Độ  cao địa thế vị  tại 1000mb và tốc độ gió trung bình bề mặt

[image: image7.png]o eon hgt m





[image: image3]
Hình 2. Độ  cao địa thế vị  tại 1000mb và tốc độ gió trung bình bề mặt 
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Hình 3. Tốc độ gió trung bình bề mặt tháng 9, 2001
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Giữa hai mùa gió thịnh hành là thời kỳ chuyển mùa. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 là thời kỳ chuyển tiếp từ gió mùa Đông Bắc sang mùa gió mùa Tây Nam và tháng 10 là thời kỳ chuyển tiếp từ gió mùa Tây Nam sang mùa gió mùa Đông Bắc. Mùa chuyển tiếp từ mùa mưa qua mùa khô là một thời kỳ khoảng 1 tháng (tháng 10, xê dịch tới 15 ngày), đặc trưng bởi sự tranh chấp giữa các hướng gió). Từ tháng 9 trở đi, lục địa châu Á bắt đầu lạnh đi làm cho khí áp trên bề mặt tăng lên, áp cao cực đới Xibia hình thành và mạnh dần lên, rãnh gió mùa bị đẩy lùi về phía xích đạo. Vào tháng 10, rãnh gió mùa trên khu vực đông nam thường nằm ở khoảng 100 N. Sự di chuyển về phía nam của rãnh thường xảy ra cùng với sự tăng cường của gió mùa mùa đông. Trong thời kỳ này đôi khi xuất hiện một bộ phận không khí lạnh từ áp cao Xibia tách ra và mở rộng về phía nam, ảnh hưởng tới khu vực Nam Bộ. Trong thời kỳ này hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới vẫn chiếm tần suất khá cao, nhưng chúng thường họat động ở vĩ độ khá cao nên không ảnh hưởng đến khu vực này.
Thời tiết chiếm ưu thế vẫn là nhiệt độ trung bình khoảng 26 - 28oC, nhiệt độ tối cao 30 - 32oC, nhiệt độ tối thấp từ 22 đến 24oC. Mưa còn nhiều khả năng tiếp diễn với những tỉ trọng mưa vừa và mưa lớn chỉ thua kém chút ít so với mùa trước (dưới 50% và dưới 25%). Điều đáng chú ý là còn nhiều khả năng mưa lớn cuối mùa (xác suất từ 5 - 8% mưa trên 50mm). 

Hình 4. Tốc độ gió trung bình bề mặt tháng 4, 2001
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Mùa chuyển tiếp từ đông qua hạ, đặc trưng bởi ưu thế gió Đông nam và Đông và một phần gió Đông Bắc, khoảng tháng 3 - 4. Vào thời kỳ này, áp cao nội chí tuyến biển nam Trung Hoa thu hẹp và sự bắt đầu hình thành áp thấp nóng trên lục địa Châu Á. Đây mới thật sự là thời kỳ chuyển tiếp sang mùa mưa ở khu vực Bình Dương và xác suất mưa có thể đạt tới 10%. Thời tiết thịnh hành là nắng nóng, nhiệt độ trung bình 26 - 30oC, nhiệt độ tối cao 32 - 35oC, nhiệt độ tối thấp khoảng 22 - 24oC. 
Tốc độ gió trung bình năm là 1.0m/s. Tốc độ gió trung bình tháng lớn nhất 1.4m/s (tháng 3), nhỏ nhất 0.6m/s (tháng 11). Các tháng từ tháng 2 đến tháng 8 có tốc độ gió trung bình từ 1m/s trở lên, còn các tháng từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau có tốc độ gió trung bình dưới 1m/s. Tốc độ gió lớn nhất trong năm có thể đạt tới 18m/s và nhỏ nhất 8m/s vào tháng 1. Một ví dụ về phân bố tốc độ gió theo các hướng khác nhau được trình bày trong bảng 7.

Bảng 7: Tốc độ gió trung bình và lớn nhất tại Sở Sao (m/s).
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	TB
	0.8
	1.3
	1.4
	1.2
	1.0
	0.9
	1.0
	1.3
	0.9
	0.7
	0.6
	0.8

	Max
	8
	12
	12
	16
	18
	18
	16
	18
	16
	14
	10
	14


Bảng 8: Tốc độ gió theo 8 hướng tại Sở Sao (1992) (m/s).

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	N
	-
	-
	-
	-
	2.0
	-
	-
	-
	-
	-
	2.0
	-

	NE
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.0
	2.0

	E
	-
	1.5
	2.0
	-
	-
	2.0
	-
	-
	-
	2.0
	-
	-

	SE
	1.3
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	-
	-
	-
	2.0
	2.0
	-
	-

	S
	1.7
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	-
	2.0
	-
	-

	SW
	3.5
	2.0
	2.0
	3.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	-
	-

	W
	2.0
	-
	3.0
	2.0
	2.0
	2.0
	3.0
	3.0
	2.0
	2.0
	-
	-

	NW
	-
	-
	-
	2.0
	2.0
	-
	-
	2.0
	3.0
	2.0
	2.0
	2.0


Trong đó, hướng gió N: bắc; NNE: bắc đông bắc; NE: đông bắc; ENE: đông đông bắc; E: đông; ESE: đông đông nam; SE: đông nam; SSE: nam đông nam; S: nam; SSW: nam tây nam; SW: tây nam; WSW: tây tây  nam; W: tây; WNW: tây tây bắc; NW:  tây bắc; NNW: bắc tây bắc.

1.8. BÃO VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KHÁC

Mùa bão ở Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 7. Trung bình hàng năm có khoảng 9 cơn bão hoạt động trên biển Đông, trong đó có 3.6 cơn đổ bộ trực tiếp vào đất liền. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ với tỉnh Bình Dương có mùa bão từ tháng 10 đến tháng 12. Nhưng theo thống kê về bão trong khoảng 100 năm qua, khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nam Bộ rất hiếm, nếu có cũng chỉ là ảnh hưởng gián tiếp của bão hoặc áp thấp nhiệt đới khi xuất hiện ở ven cực Nam Trung Bộ. Do nằm ở vĩ độ thấp, lại sâu trong đất liền, nên áp thấp nhiệt đới hoặc bão, xuất hiện ở vùng ven biển, sau khi di chuyển sâu vào đất liền, trải qua một quãng đường dài, tốc độ gió giảm đi đáng kể, chỉ có tác dụng gây ra những trận mưa lớn. 

Tuy ít bão, song một hiện tượng thời tiết đáng lưu ý và thường gặp ở đây là sự xuất hiện của các cơn giông, xoáy lốc có tốc độ gió rất lớn, đôi khi vượt 25 - 30m/s, chỉ xảy ra ở phạm vi hẹp trong thời gian rất ngắn, nhưng lại có sức tàn phá rất mạnh. Trong các cơn giông, thường có sét, xảy ra vào các tháng đầu và giữa mùa mưa, gây tác hại chết người và hư hại tài sản. Sương mù cũng là hiện tượng thời tiết đáng lưu ý ở đây.

1.9. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT

1.9.1. Áp thấp nhiệt đới 

 Áp thấp nhiệt đới – bão được hình thành từ một vùng khí áp thấp hình thành trên vùng biển nhiệt đới; nếu vùng khí áp này có gió xoáy ngược chiều kim đồng hồ (ở bắc bán cầu) mạnh cấp 6, cấp 7 gọi là áp thấp nhiệt đới; nếu có gió xoáy mạnh cấp 8 trở lên gọi là bão. Bản thân cả vùng xoáy nhiệt đới này di chuyển với tốc độ nào đó, gọi là tốc độ di chuyển của áp thấp nhiệt đới hay bão.
1.9.2. Dải hội tụ nhiệt đới

Dải hội tụ nhiệt đới (rãnh gió mùa) là  một dải mà dọc theo nó có sự hội tụ của hai đới tín phong bắc và nam bán cầu.  Thông thường, đường hội tụ này nối liền từ một áp thấp ở lục địa với một áp thấp hoặc bão ở trên biển. Bão, áp thấp, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới gọi chung là các nhiễu động nhiệt đới.

1.9.3. Lưỡi cao áp lạnh

Lưỡi cao áp lạnh là luồng không khí lạnh di chuyển xuống  phía nam gây ra gió mùa Đông Bắc, thường thể hiện dưới dạng một "lưỡi cao áp lạnh".
1.9.4. Áp cao nóng, ẩm

 Áp cao nóng, ẩm hình thành theo vĩ tuyến ở Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong các tháng 6, 7, 8, gọi là áp cao Thái Bình Dương hay áp cao cận nhiệt đới. Áp cao này, khi xâm nhập vào Việt Nam, giống như một cái lưỡi, gọi là lưỡi áp cao Thái Bình Dương. Gió thổi thuận chiều kim đồng hồ (bắc bán cầu), ở rìa  phía nam của áp cao này gọi là tín phong Đông Bắc.
1.9.5. Gió lốc

 Trong ngày hè nóng bức, ta thấy có hiện tượng gió xoáy cuộn cát bụi bay lên thành một cột khá cao, vừa xoáy, vừa dịch chuyển trên mặt đất  gọi là gió lốc.
1.9.6. Tố

 Tố là hiện tượng mưa dông, thường có gió giật mạnh  

1.9.7. Dông

 Dông là hiện tượng phóng điện trong những đám mây đối lưu phát triển mạnh (như Cb), hoặc giữa đám mây với đất

1.10. MƯA 


Bình Dương nói riêng và miền Đông Nam Bộ nói chung, hàng năm nhận được lượng mưa chủ yếu do gió mùa Tây Nam mang lại. Tuy nhiên, gió mùa Tây Nam cũng biến đổi theo thời gian, lúc suy yếu, lúc mạnh lên. Trong mùa gió Tây Nam thịnh hành thường kèm theo những nhiễu động mạnh như hội tụ, áp thấp, bão  gây mưa lớn. Một số hình thế thời tiết gây mưa lớn điển hình là hình thế gió mùa Tây Nam bộc phát; hình thế do dải hội tụ nhiệt đới khống chế và hình thế do bão khống chế.   

Lượng mưa năm tỉnh Bình Dương vào khoảng 1550 - 1950mm, phân bố không đều, có xu hướng tăng dần từ phía đông (Tân Uyên 1574mm) sang phía tây (Sở Sao 1838mm) và từ phía nam lên phía bắc (Bến Cát 1927mm, Phước Hòa 1930mm). 


Phân bố mưa trong năm được phân thành 2 mùa tương phản sâu sắc. Mùa mưa kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10) trùng với thời kỳ gió mùa Tây Nam, tổng lượng mưa của các tháng này chiếm từ 85-90% tổng

 lượng mưa năm. Lượng mưa mỗi tháng ở các nơi đạt 200mm đến trên 400mm, 3 tháng có lượng mưa lớn nhất là 7, 8, 9.

Bảng 9: Lượng mưa trung bình tháng tại Bình Dương (mm).

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Phước Hòa
	5
	9
	24
	79
	197
	284
	283
	327
	325
	250
	119
	28
	1930

	Bến Cát
	11
	6
	23
	78
	214
	245
	291
	299
	325
	277
	131
	27
	1927

	Sở Sao
	12
	53
	21
	50
	202
	263
	282
	275
	314
	251
	124
	40
	1838

	Tân Uyên
	0
	0
	2
	46
	157
	214
	265
	295
	281
	175
	152
	14
	1574


Tháng 4 lượng mưa còn rất nhỏ (46 - 79mm), đến tháng 5 lượng mưa tăng đột biến và lúc này thực sự bước vào mùa mưa và kéo dài đến nửa đầu tháng 11. Có thể nói mùa mưa ở đây tương đối thuận lợi cho sản xuất, với một mùa mưa kéo dài, số ngày mưa trong tháng cũng khá và những trận mưa trong ngày chỉ tập trung vào một thời gian nhất định, những ngày có mưa vẫn có thể có số giờ nắng cao. Vì vậy mỗi khi mùa mưa đến, cây cối phát triển xanh tốt.

Trong mùa kho,â lượng mưa rất nhỏ chiếm từ 10 - 15% tổng lượng mưa năm và biến động rất mạnh ở những tháng đầu và cuối mùa. Những tháng có lượng mưa ít nhất là tháng 1, 2 hàng năm, tổng lượng mưa trong các tháng này chiếm từ 0,5 - 1,5% lượng mưa cả năm. Theo số liệu thu thập được ở các nơi cho thấy mùa khô nhiều năm vào thời gian này có một, hai tháng liền không mưa là điều thường gặp. Đối với những vùng có lượng mưa ít, địa hình thấp, lớp phủ thực vật thưa thớt thì những sông suối nhỏ của vùng này thường bị khô cạn. Mùa khô lượng mưa ít, dòng chảy các sông suối cạn kiệt đã gây nhiều trở ngại cho sản xuất.
Bảng 10: Số ngày mưa trung bình tháng (ngày)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Phước Hòa
	0.8
	0.6
	1.6
	5.0
	11.3
	14.1
	14.4
	17.2
	16.5
	14.4
	7.9
	1.8
	105


Số ngày mưa trung bình hàng năm ở các nơi trong tỉnh không đồng đều nhau và biến đổi khá lớn. Nơi có số ngày mưa nhiều hơn là vùng ở phía đông.

Một trong những đặc trưng quan trọng của mưa phải kể đến là biến động của mưa năm, mưa tháng qua các năm vì nó có quan hệ trực tiếp đến việc sử dụng nguồn nước mưa trong sản xuất và đời sống. Sự biến động hàng năm của mưa (năm, tháng) nhỏ và ổn định, thì việc lợi dụng tổng hợp nguồn nước mưa sẽ thuận lợi hơn. Qua phân tích những tài liệu thu thập được tại một số nơi trên lưu vực thì hệ số biến động mưa năm phổ biến dao động trong khoảng từ 0.13 - 0.30 và năm mưa lớn nhất gấp từ 1.6 - 2.8 lần năm mưa nhỏ.

Bảng 11: Lượng mưa năm lớn nhất, nhỏ nhất tại một số trạm (mm).

	Trạm
	Số năm
	Lượng mưa lớn nhất
	Năm xuất hiện
	Lượng mưa nhỏ nhất
	Năm xuất hiện
	Mưa lớn nhất/Mưa nhỏ nhất

	Phước Hòa
	24
	2543
	1980
	1585
	1987
	1.60

	Bến Cát
	46
	2894
	1952
	1026
	1983
	2.82

	Sở Sao
	64
	2680
	1922
	1136
	1918
	2.36


Bảng 12: Lượng mưa năm ứng với các tần suất thiết kế tại một số trạm (mm).
	Trạm
	Số năm
	Lượng mưa TB năm
	Tần suất 50%
	Tần suất 75%
	Tần suất 85%
	Tần suất 95%

	Phước Hòa
	24
	1930
	1912
	1726
	1633
	1487

	Bến Cát
	46
	1927
	1896
	1627
	1494
	1286

	Sở Sao
	64
	1838
	1829
	1623
	1515
	1340


Như  đã phân tích ở trên, tuy phân bố lượng mưa trung bình nhiều năm trong các tháng mùa mưa chênh nhau không lớn. Nhưng sự biến động lượng mưa từng tháng từ năm này qua năm khác khá lớn, nhất là trong những tháng chuyển tiếp đầu và cuối mùa mưa, có khi ngay cả những tháng mưa nhiều thì chênh lệch giữa lượng mưa tháng lớn nhất gấp nhiều lần lượng mưa tháng nhỏ nhất. Từ những phân tích trên cho thấy: sự biến động của lượng mưa tháng qua các năm lớn, cũng như số ngày không có mưa liên tục kéo dài trong các tháng mùa mưa, đó là những biểu hiện bất lợi cho việc sử dụng nguồn nước mưa.

Bảng 13: Lượng mưa lớn nhất, nhỏ nhất hàng tháng nhiều năm (mm).

	Tháng
	Ph​ước Hòa
	Sở Sao

	
	Max
	Năm
	Min
	Năm
	Max
	Năm
	Min
	Năm

	1
	26
	1984
	0
	NN
	145
	1922
	0
	NN

	2
	65
	1997
	0
	NN
	75
	1985
	0
	NN

	3
	128
	1993
	0
	NN
	141
	1922
	0
	NN

	4
	430
	1999
	0
	1983
	198
	1978
	0
	NN

	5
	336
	1999
	14.7
	1987
	531
	1919
	24
	1987

	6
	472
	1980
	131
	1985
	482
	924
	50
	1969

	7
	482
	1983
	128
	1988
	486
	1935
	126
	1944

	8
	582
	1980
	128
	1979
	455
	1982
	111
	1921

	9
	554
	1986
	116
	1977
	644
	1922
	126
	1918

	10
	420
	1996
	125
	1977
	488
	1928
	66
	1914

	11
	299
	1998
	0
	1993
	399
	1998
	2
	1991

	12
	159
	1998
	0
	NN
	202
	1970
	0
	NN


Nằm trong vùng ít ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới là những loại hình thời tiết thường gây ra mưa lớn, trên diện rộng. Nguyên nhân gây ra mưa lớn hàng năm ở đây chủ yếu là mưa do giông nhiệt, mưa địa hình. Do vậy, lượng mưa ngày nhìn chung không lớn thường xảy ra trong phạm vi hẹp mang tính cục bộ và trong một thời gian nhất định, những trận mưa liên tục có cường độ lớn kéo dài 2 - 3 ngày liền rất ít xảy ra. Lượng mưa ngày lớn nhất trung bình ngày nhiều năm ở các nơi chỉ trên dưới 100mm.

Bảng 14: Lượng mưa ngày lớn nhất tại một số trạm (mm).
	Trạm
	Số năm
	Lượng mưa ngày lớn nhất
	Ngày xuất hiện
	Ghi chú

	Phước Hòa
	24
	173.3
	22. 5.1982
	

	Sở Sao
	37
	327.0
	20.10.1952
	Bão năm 1952


Trung bình mỗi năm có khoảng từ 6 - 9 ngày có lượng mưa lớn hơn hoặc bằng 50mm và trên dưới 0.5 - 1.0 ngày có lượng mưa lớn hơn hoặc bằng 100mm, còn lượng mưa lớn hơn 150 - 200mm rất ít xảy ra. Lượng mưa ngày không lớn là điều kiện thuận lợi đối với sản xuất.

II. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN

Bình Dương vừa có khu vực trung du (Tân Uyên, Bình Long) và vừa có khu vực đồng bằng (Thủ Dầu Một, Dĩ An…) nên có thể chia thành hai vùng theo chế độ thủy văn: vùng không ảnh hưởng triều và vùng ảnh hưởng triều. Trạm Phước Hòa (sông Bé) là trạm tiêu biểu cho vùng không ảnh hưởng triều. Trạm Dầu Tiếng và Thủ Dầu Một tiêu biểu cho vùng ảnh hưởng triều của sông Sài Gòn, trạm Biên Hòa tiêu biểu cho vùng ảnh hưởng triều của sông Đồng Nai.

2.1. CHẾ ĐỘ THỦY VĂN TRÊN ĐOẠN SÔNG BÉ (thuộc khu vực Bình Dương)

Tương tự như phân bố mưa, phân bố dòng chảy cũng phân hóa mạnh mẽ theo thời gian, nên chế độ thủy văn trên đoạn sông Bé có sự tương phản nhau sâu sắc và hình thành nên hai mùa lũ, cạn đối lập nhau. Mùa lũ thường xuất hiện sau mùa mưa khoảng hai tháng do tổn thất sau một mùa khô khắc nghiệt và kết thúc muộn hơn khoảng một tháng, từ tháng 7 - 11, chiếm từ 83-85% tổng lượng dòng chảy trong năm. Có năm mùa lũ đến sớm vào tháng 6 và kết thúc vào tháng 10, tùy thuộc vào mùa mưa đến sớm hay muộn. Cũng có năm mùa lũ chỉ kéo dài 3 - 4 thángHòaHH và cũng có khi kéo dài đến sáu tháng. Mùa cạn thường bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến tháng 11 năm sau, chiếm từ 15-17% tổng lượng dòng chảy trong năm.

Đỉnh lũ hàng năm thường xuất hiện từ khoảng 10/8 - 10/9. Cũng có trường hợp đỉnh lũ xuất hiện ngoài khoảng thời gian này nhưng thường là thấp. Với đặc điểm địa lý, sông ngắn, lưu vực dốc nên lượng nước tập trung nhanh. Khi  lượng mưa vượt quá ngưỡng tổn thất do thấm thì sinh lũ ngay. Khi hết mưa trên lưu vực lũ cũng xuống theo. Do tính chất không quán tính này nên hay xảy ra lũ lớn và thường kèm theo mưa nhiều ngày. 
Bảng 15: Lưu lượng trung bình tháng tại trạm Phước Hòa (m3/s)

	Trạm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Phước Hòa
	54
	28
	17
	16
	37
	127
	253
	544
	612
	519
	253
	110
	214


Từ khi có công trình thủy điện Thác Mơ, lượng dòng chảy của những tháng đầu và giữa mùa mưa phần lớn được giữ lại trong hồ, chỉ khi tích đến mực nước cho phép mới xả tràn, điều này ít nhiều có ảnh hưởng đến dòng chảy lũ trên dòng chính ở hạ lưu. Hiện nay công trình hồ chứa Phước Hòa đang trong giai đoạn thi công, sau khi hoàn thành chế độ dòng chảy tại trạm Phước Hòa sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự điều tiết của hồ Phước Hòa. Do đó theo dự định, trạm Phước Hòa sẽ được di dời về phía hạ lưu trong năm 2004.

2.2. CHẾ ĐỘ THỦY VĂN TRÊN ĐOẠN SÔNG SÀI GÒN (thuộc khu vực Bình Dương)

Hồ Dầu Tiếng được xây dựng nhằm điều tiết dòng chảy, hạn chế lũ và xâm nhập mặn ở hạ lưu, đồng thời cung cấp nước tưới cho Tây Ninh, khu vực tây bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Hồ Dầu Tiếng bắt đầu ngăn dòng từ 24/6/1984 đã làm ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy thiên nhiên trên sông Sài Gòn. 

Chế độ dòng chảy trên sông Sài Gòn đoạn phía dưới hồ Dầu Tiếng vẫn chịu ảnh hưởng thủy triều với chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông. Trong mùa lũ, chế độ dòng chảy bị ảnh hưởng của lũ xả từ hồ Dầu Tiếng, mực nước bình quân có tăng lên nhưng biến đổi mực nước vẫn thể hiện rõ chế độ bán nhật triều không đều. Biên độ triều trong ngày tại trạm không lớn, khoảng từ 30cm trong mùa lũ và khoảng 100cm trong mùa cạn.

Chế độ dòng chảy trên sông Sài Gòn đoạn chảy qua Thủ Dầu Một nằm trên sông Sài Gòn, cũng hoàn toàn chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông. Từ tháng 7 đến tháng 11 dòng chảy có ảnh hưởng của lũ thượng nguồn nhưng không đáng kể, dòng chảy vẫn có hai chiều rõ rệt. Từ tháng 7 đến tháng 6 năm sau dòng chảy hoàn toàn chịu ảnh hưởng của triều biển Đông với biên độ triều tháng xấp xỉ 3.00m.

Hằng ngày, mực nước tại đây lên hai lần và xuống hai lần, về mùa cạn biên độ triều mạnh nên chênh lệch mực nước trong ngày cao, trong mùa lũ  chênh lệch này có thấp hơn ít nhiều. Tuy nhiên, trong những đợt xả tràn của hai nhà máy thủy điện Thác Mơ, Trị An và hồ Dầu Tiếng (thường là vào mùa lũ), mực nước tại đây có dâng hơn bình thường khoảng 10cm đến 20cm tùy theo lượng xả của các nhà máy và hồ, đồng thời tùy vào thời điểm xả trùng hay không vào thời kỳ triều cường.

Mực nước đỉnh triều cường thường lớn nhất vào các tháng cuối năm và đầu năm sau (từ tháng 10 đến tháng 1). Trong mùa cạn, mực nước sông và hệ thống kênh rạch chịu ảnh hưởng bán nhật triều, do vậy nước chảy hai chiều với hai lần chảy ngược và hai lần chảy xuôi mỗi ngày. Triều có tác động phân phối lại lưu lượng theo thời gian, theo quy luật chung thì quá trình biến đổi lưu lượng mùa khô sẽ theo quy luật nước rút tức là lưu lượng ngày sau nhỏ hơn ngày trước, nhưng ở vùng ảnh hưởng triều do sự điều tiết trong lòng sông và các kênh rạch luôn biến động nên sự biến đổi lưu lượng không tuân theo quy luật đó mà biến đổi theo tính chất của triều.

Chế độ thủy văn theo mùa trong năm chia thành ba thời kỳ theo hoạt động của triều biển Đông như sau. 

 - Thời kỳ triều cường vào các tháng 10, 11, 12 và tháng 1 năm sau. 

 - Thời kỳ triều trung bình vào các tháng 2, 3 và tháng 9 

-  Thời kỳ triều kém: các tháng 5, 6, 7 và 8. 

Mực nước biến đổi theo hoạt động của thủy triều, không phụ thuộc nhiều vào lưu lượng thượng nguồn. Mực nước cao nhất trong năm thường xuất hiện trong các tháng 10, 11, 12 và tháng 1 năm sau, ở mức 1,1 – 1,2m. Mực nước đỉnh triều thấp nhất xấp xỉ 0,80m. Mực nước thấp nhất trong năm thường xuất hiện trong các tháng 6 và 7 và thường ở mức -2,1 đến -2,4m. Biên độ giữa mực nước cao nhất và thấp nhất từ năm 1988 đến 2003 là 3,75m. Khoảng thời gian từ năm 1988 đến 2002, những năm 1999 - 2002 là thời gian đỉnh triều ở mức cao nhất, những năm 1988 - 1991 chân triều ở mức thấp nhất.

Trong những tháng triều biển Đông hoạt động mạnh, mực nước đỉnh triều ở mức cao gây ngập lụt hoặc làm giảm khả năng tiêu thoát nước cho các vùng lân cận.
Bảng 16: Mực nước đặc trưng tháng tại Thủ Dầu Một từ năm 1994 – 2003 (cm)

	Năm
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	Htb
	12
	15
	18
	15
	14
	20
	21
	21
	16
	

	Hmax
	109
	112
	116
	115
	116
	119
	126
	121
	121
	121

	Ngày
	7/10
	23/12
	27/10
	11/1
	6/11
	24/12
	16/10
	16/11
	6/11
	23/11

	Hmin
	-217
	-213
	-206
	-214
	-210
	-210
	-201
	-218
	-225
	-232

	Ngày
	1/6
	26/6
	28/7
	15/8
	1/6
	5/6
	9/6
	16/8
	16/9
	10/8


2.3. CHẾ ĐỘ THỦY VĂN TRÊN ĐOẠN SÔNG ĐỒNG NAI  (thuộc khu vực Bình Dương)

Chế độ thủy văn trên sông Đồng Nai đoạn phía dưới hồ Trị An, đồng thời chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều biển Đông và chịu sự điều tiết của hồ thủy điện Trị An. Quá trình biến đổi mực nước tại đoạn sông thuộc khu vực Bình Dương có sự tác động qua lại giữa chế độ nước ở thượng lưu đưa về và chế độ thủy triều từ biển Đông vào. 

Về mùa lũ nước sông được bổ sung bởi một nguồn nước lớn từ thượng lưu sông Đồng Nai và sông Bé đổ về. Tuy vậy, quá trình mực nước trong sông vẫn thể hiện rõ chế độ bán nhật triều, hằng ngày vẫn có hai lần nước lên và hai lần nước xuống, biên độ triều giảm đi đáng kể. Khi lũ thượng nguồn về lớn dạng triều chỉ còn dạng một đỉnh một chân, chênh lệch giữa đỉnh triều cao nhất và chân triều thấp nhất trong ngày chỉ còn 0.3 – 0.4m.

Chế độ nước sông hằng năm cũng phân ra thành 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 7 năm trước đến tháng 6 năm sau, mùa lũ từ tháng 7 cho đến tháng 11. Chênh lệch giữa mực nước cao nhất và thấp nhất năm trung bình vào khoảng 3.3 - 3.5m. Mực nước cao nhất trong năm thường xuất hiện trong các tháng 8, 9, 10, ở mức 1,5 – 1,7m. Mực nước đỉnh triều thấp nhất xấp xỉ 1,25m. Mực nước thấp nhất trong năm thường xuất hiện trong các tháng 5 và 6 và thường ở mức - 1.6 đến -1.8m. Biên độ giữa mực nước cao nhất và thấp nhất từ năm 1988 đến 2003 là 4.19m.
Bảng 17: Mực nước đặc trưng tháng trạm Biên Hòa từ năm 1994 – 2003 (cm)
	Năm
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	Htb
	XX  38
	32
	39
	38
	33
	30
	30
	33
	36
	

	Hmax
	179
	164
	179
	160
	159
	187
	219
	191
	175
	181

	Ngày
	18/9
	27/9
	29/9
	19/9
	16/11
	31/8
	15/10
	23/8
	9/10
	26/10

	Hmin
	-165
	-165
	-152
	-158
	-165
	-133
	-162
	-169
	-177
	-175

	Ngày
	21/6
	28/6
	16/3
	22/6
	1/6
	14/3
	11/5
	29/5
	20/5
	20/6


2.4. XÂM NHẬP MẶN


Mặn xâm nhập vào khu vực Bình Dương chủ yếu vào mùa cạn, thời kỳ nước sông cạn nhất cũng là thời kỳ mặn tiến sâu nhất vào đất liền.

Mặn trên vùng sông Sài Gòn - Đồng Nai thường cao nhất vào tháng 4 hằng năm. Sự xâm nhập mặn diễn biến phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu là  lưu lượng xả về hạ lưu của các hồ chứa của hai hồ thủy điện Trị An, Thác Mơ và biên độ của triều, gió. Độ mặn biến đổi theo triều và đạt tới đỉnh sau đỉnh mực nước khoảng 1 - 2 giờ. Vào mùa gió chướng, khi gió đạt vận tốc lớn hơn 15m/s và kéo dài hơn 2 ngày, lúc đó mực nước triều sẽ cao lên khoảng 15 – 20cm, làm cho mặn xâm nhập sâu hơn vào đất liền. Độ mặn trong năm tăng dần từ đầu mùa khô năm trước đến đầu mùa mưa năm sau và giảm dần trong những tháng mưa lũ, mặn bị đẩy lùi xa nhất vào thời kỳ có lũ cao nhất trong năm.

Trên sông Đồng Nai, do có lượng nước tối thiểu qua nhà máy thủy điện Trị An không nhỏ hơn 100 m3/s (cao hơn so với cùng thời kỳ chưa có hồ), nên độ mặn 4‰ chỉ lên đến dưới cù lao Long Đại khoảng 10km. Trên sông Sài Gòn ranh mặn 4‰ có thể lên đến qua cầu sắt Lái Thiêu (cầu Phú Long) khoảng 2km.

III. ĐẤT  ĐAI

3.1. TỔNG QUAN VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐẤT ĐAI 

Do vị trí địa lý nằm ở phần trung gian giữa vùng đồi núi nam Trường Sơn và vùng đồng bằng châu thổ của lưu vực sông Đồng Nai với đặc điểm địa hình dạng bán bình nguyên, gồm những dải đồi gò có thế đất cao, những bình nguyên phẳng rộng xen lẫn những đầm lầy và thung lũng thấp, đất đai Bình Dương bao gồm rất nhiều nhóm đất và loại đất. Các nhóm đất này khá phổ biến và phân bố rộng khắp trong toàn tỉnh. Đất ở Bình Dương nhiều loại đất có tính chất địa đới, hoặc có tính chất phi địa đới, trong đó có một số loại phân bố theo đai cao và một số loại đất có tính chất địa phương.

 Theo tính chất địa đới, ở Bình Dương có nhiều nhóm và loại đất mang tính phổ biến của vùng nhiệt đới ẩm như nhóm đất xám (arisols), nhóm đất đỏ vàng (ferrasols). 

Theo tính phi địa đới, ở Bình Dương có các nhóm đất  thuộc đất phù sa (fluvisols), đất xói mòn trơ sỏi đá (leptosols)... 

Ngoài các loại đất có tính địa đới và phi địa đới, Bình Dương còn có loại đất mang tính địa phương rõ rệt như đất phèn (thionic fluvisols). 

Với địa giới hành chính được xác lập năm 1996, hiện nay Bình Dương có diện tích tự nhiên rộng 2.681,01km2, trong đó trừ diện tích sông, hồ nước 12,135km2 (chiếm khoảng 4,5% diện tích tự nhiên) còn lại là diện tích các loại đất. Theo kết quả nghiên cứu phân vùng thổ nhưỡng của Hội Khoa học Đất Việt Nam, Bình Dương thuộc khu thổ nhưỡng Đông Nam Bộ, Á miền thổ nhưỡng Nam và Đông Nam Bộ.  Do chịu ảnh hưởng chung của quy luật địa lý ở Việt Nam, đất đai Bình Dương cũng mang của vùng nhiệt đới ẩm, luôn luôn biến động theo sự thay đổi của thảm thực vật.

Trong điều kiện thiên nhiên nhiệt đới ẩm, trên bề mặt địa hình Bình Dương đã hình thành lớp vỏ phong hóa khá dày. Từ lớp vỏ phong hóa bao gồm các vật chất vô cơ này, mùn và các chất hữu cơ đã được tích lũy để phát triển thành các loại đất khác nhau. Tùy thuộc vào cấu tạo của đá mẹ, độ dốc của địa hình và lớp phủ thảm thực vật tự nhiên, do vậy, đất đai ở Bình Dương có sự phân hóa riêng biệt và mang những đặc điểm khác nhau. 

Cũng như các vùng thổ nhưỡng khác của Việt Nam, đất đai ở Bình Dương cũng bị biến động rất lớn khi có sự thay đổi của lớp phủ thảm thực vật. Ở những nơi lớp phủ thực vật tự nhiên bị tàn phá thành đất trống, đồi núi trọc thì đất trở nên nghèo kiệt và có tầng rất mỏng, có nơi trơ sỏi đá và cả đá gốc. Tuy nhiên diện tích đất thuộc loại này của Bình Dương chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ khoảng 3 - 4%. Hơn nữa, các loại đất ở Bình Dương được hình thành và phát triển trên các loại đá mác ma kiềm, siêu kiềm và trung tính, có thành phần cơ giới từ trung bình đến nhẹ, độ chua khá cao, hàm lượng ph thông thường từ 4,5 đến 6,0; lượng lân và kali tổng số nghèo, khoảng dưới 0,1%. Các đá mẹ hình thành nên đất đai ở Bình Dương bao gồm hai loại chính là đá bazan, trầm tích phù sa cổ, trầm tích phù sa muộn. Trầm tích đá bazan bao phủ khoảng 1/4 diện tích tự nhiên của tỉnh, bao gồm cả hai loại bazan cổ và bazan muộn. 

Đặc điểm chung của các loại đất hình thành từ loại đá này là thành phần cơ giới trung bình, màu đỏ vàng. Trầm tích phù sa cổ bao phủ một diện tích khá lớn, khoảng 1/2 diện tích tự nhiên của tỉnh. Loại đất hình thành từ trầm tích này có thành phần cơ giới nhẹ, màu xám. Trầm tích phù sa mới có diện tích khoảng 20.000ha. Các loại đất hình thành từ trầm tích này chủ yếu là đất phù sa không được bồi đắp hàng năm, phù sa có tầng loang lổ và đất phù sa glây có độ chua khá cao và một diện tích nhỏ đất phèn. Sau đây là bảng thống kê diện tích và phân bố các loại đất ở Bình Dương.
Bảng 18: Diện tích và phân bố các nhóm đất chính

	Nhóm đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Phân bố

	1. Đất xám
	142.444
	54,85
	Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An, Phú Giáo, thị xã Thủ Dầu Một

	2. Đất đỏ vàng
	65.243
	25,12
	Tân Uyên, Bến Cát

	3. Đất dốc tụ
	32.848
	12,65
	Tân Uyên, Bến Cát

	4. Đất phù sa
	15.725
	06,05
	Bến Cát, Tân Uyên, thị xã Thủ Dầu Một

	5. Đất phèn
	3.304
	01,27
	Thuận An, thị xã Thủ Dầu Một

	6. Đất xói mòn trơ sỏi đá
	91
	00,03
	Bến Cát, Thuận An (các núi đào Châu Thới, Tha La...)


Qua bảng thống kê trên đây cho thấy, nhóm đất có diện tích lớn nhất và có vai trò quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp ở Bình Dương là nhóm đất xám chiếm hơn 50% diện tích đất đai của tỉnh, kế đến là nhóm đất đỏ vàng chiếm hơn 20% và nhóm đất phù sa trên 10%. 

Đất đai Bình Dương tương đối bằng phẳng và phát triển trên nền địa chất vững chắc, phổ biến là những dãy phù sa cổ nối tiếp nhau với độ dốc 3 – 15o. Giữa địa hình bằng phẳng có một vài đối núi thấp nhô lên như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82m và ba ngọn núi ở Dầu Tiếng là núi Ông cao 284,6m, núi Tha La cao 198m, núi Cậu cao 155m. Từ phía nam lên phía bắc, có ba vùng địa hình chính: 

- Vùng thung lũng bãi bồi, phân bố doc theo các sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Bé. Đây là vùng đất thấp, phù sa phì nhiêu, bằng phẳng, độ cao trung bình 6 – 10m so với mực nước biển.

- Vùng địa hình bằng phẳng, nằm kế tiếp sau vùng thung lũng bãi bồi, địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc từ 3 – 120o, độ cao trung bình 10 – 30m so với mực nước biển.

- Vùng địa hình đồi thấp có lượn sóng yếu, nằm trên nền phù sa cổ chủ yếu là các đồi thấp với đỉnh bằng phẳng liên tiếp, độ dốc từ 5 – 120o, độ cao phổ biến từ 30 – 60m so với mực nước biển. 

Đối với sản xuất nông nghiệp, đất đai của Bình Dương tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc cơ giới hóa, mở rộng diện tích và thâm canh tăng năng suất, hình thành những vùng chuyên canh cây trồng và phát triển kinh tế trang trại quy mô lớn. Đối với sản xuất công nghiệp, đất đai Bình Dương thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhà máy, xí nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp tập trung.         

3.2. PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÓM ĐẤT 

3.2.1. Tổng quan về phương pháp phân loại

Dựa vào kết quả nghiên cứu mới nhất của Hội Khoa học Đất Việt Nam về việc phân loại đất theo hệ thống phân vị ba cấp, tương đương như hệ thống phân vị của FAO – UNESCO, đất đai của Bình Dương được chia thành sáu nhóm chính: đất phèn, đất phù sa, đất xám, đất đỏ vàng, đất xói mòn trơ sỏi đá, sông hồ. Có thể nói, cơ cấu đất của Bình Dương khá phong phú, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày, xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
3.2.2. Tính chất các nhóm đất 

Nhóm đất xám

Nhóm đất xám của Bình Dương có diện tích 142.444ha, chiếm 54,8% tổng diện tích đất đai của tỉnh. Đây là loại đất chiếm diện tích lớn nhất và được phân bố hầu hết trên các địa bàn các huyện phía tây bắc Bình Dương như Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An và thị xã Thủ Dầu Một. Nhóm đất này có mặt trên tất cả các dạng địa hình khác nhau từ thung lũng bãi bồi dọc các con sông đến địa hình bằng phẳng và cả những vùng đồi thấp. Đất xám ở Bình Dương được hình thành trên trầm tích phù sa cổ (Pleistocen) muộn được nâng cao với các bậc khác nhau (15 – 25 mét, 40 – 60 mét). Có ba loại đất xám chủ yếu: 

- Đất xám trên phù sa cổ địa hình cao, phân bố trên những đồi thoải lượn sóng yếu, dễ thoát nước, thành phần cơ giới nhẹ, cột đất có màu xám thống trị, có nơi phát hiện thấy tầng kết von nhưng tương đối sâu. 

- Đất xám trên phù sa cổ địa hình thấp có tầng đặc trưng là tầng sét loang lổ, rất dày, chạy suốt phẫu diện từ 30 – 150cm, đất kết von cứng chiếm tỷ lệ nhỏ, còn lại là đất kết von mềm, dễ bóp vụn khi ẩm. 

- Đất xám trên phù sa cổ địa hình thấp, đọng nước có quá trình tích đọng hữu cơ ở tầng đất mặt được gọi là đất xám đọng mùn glây.  

Bảng 19. Diện tích và phân bố đất xám

	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Phân bố

	1
	Đất xám trên phù sa cổ
	118.941
	83,50
	Bến Cát, Tân Uyên, Thủ Dầu Một

	2
	Đất xám có kết von
	18.130
	12,73
	Tân Uyên, Thuận An

	3
	Đất xám glây
	5.373
	3,77
	Phú Giáo, Tân Uyên

	
	Tổng cộng
	142.444
	100%
	


- Các loại đất xám ở Bình Dương có thành phần cơ giới thô và rời rạc, chịu tác động chủ yếu của quá trình rửa trôi, cấu trúc tầng mặt kém và thường dễ bị dí chặt. Dung trọng đất trong vòng 30cm ở lớp bề mặt biến thiên từ 1,44g/cm3 đối với đất rừng đến 1,53g/cm3 đối với đất trồng cao su. Đây cũng là loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng sét ở tầng đất mặt rất thấp, thường biến động từ 16 – 24%. Đất xám trên trầm tích Granite tỷ lệ cấp hạt thô cao hơn loại trên trầm tích phù sa cổ. Đất xám trên phù sa cổ thành phần cơ giới ít thô hơn. Tỷ lệ sét dễ phân tán trong nước chiếm tới 80 - 92% lượng sét của đất. Khả năng giữ nước của đất kém. Đặc điểm này làm cho đất dễ bị thoái hóa dưới tác động của nước so với các loại đất khác. 

- Đất xám có độ pH, hàm lượng cácbon, hàm lượng đạm rất thấp ở tất cả các tầng đất. Hàm lượng lân dễ tiêu có thấp và có sự thay đổi giữa các tầng đất, ở tầng đất mặt, hàm lượng có cao hơn còn càng xuống các tầng sâu, hàm lượng này giảm dần. Khả năng trao đổi cation (CEC) của đất cũng không cao, thấp hơn tiêu chuẩn quy định của FAO. Hàm lượng kali trao đổi thấp.  Cả hai loại đất xám trên Granite và trên phù sa cổ đều chua. Đất xám trên Granite nghèo chất mùn, nghèo đạm, lân tổng số. Đất xám trên phù sa cổ địa hình cao hàm lượng mùn, đạm tầng mặt có khá hơn nhưng rất nghèo kali. Đất xám hình thành ở những nơi có địa hình thấp ít bị rửa trôi và có sự tích mùn ở tầng mặt vì vậy, hàm lượng các chất khoáng đạm, lân, kali có khá hơn. (Bảng số liệu dưới đây cho biết thành phần hóa học tổng số của đất xám.)

Khả năng sử dụng đất xám phụ thuộc vào đặc điểm của từng loại đất, nhất là yếu tố địa hình và độ dày tầng mịn:

- Đất xám trên phù sa cổ địa hình cao, có độ dày tầng mịn sâu có khả năng trồng được nhiều loại cây, cả cây dài ngày và ngắn ngày, cây công nghiệp và cây ăn quả, đặc biệt là loại đất này có thể trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cao su, tiêu, điều và một số cây ăn trái đặc sản vùng nhiệt đới như xoài, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt. 

- Đất xám trên phù sa cổ địa hình thấp, tầng đất hữu hiệu mỏng, chỉ có khả năng trồng cây hàng năm như mía, các loại đậu, mè.  Ở những nơi đất quá mỏng hoặc địa hình dốc chỉ nền trồng rừng nhằm bảo vệ đất và môi trường

- Đất xám trên phù sa cổ địa hình thấp, đọng nước có khả năng trồng lúa nước vào mùa mưa và hoa màu cạn vào mùa khô. Loại đất này nếu được làm thủy lợi tốt thì có thể sử dụng như đất phù sa bạc màu. 
- Nhóm đất đỏ vàng


Nhóm đất đỏ vàng của Bình Dương có diện tích 65.243ha, chiếm 25,12% diện tích đất đai của tỉnh. Đất đỏ vàng phân bố chủ yếu ở hai huyện Tân Uyên và Bến Cát và một vài nơi ở Dầu Tiếng, Dĩ An. Nhóm đất này chủ yếu có mặt ở những nơi có địa hình cao, có lượn sóng yếu. Đất đỏ vàng ở Bình Dương được hình thành trên các sản phẩm phong hóa của đá macma bazơ hoặc đá trung tính phân bố trong vành đai khí hậu nhiệt đới ẩm, quá trình phong hóa đá và biến đổi phiến sét xảy ra nhanh. Trong đất hầu như không còn khoáng sét có khả năng phong hóa tiếp tục, các khoáng thứ sinh còn tồn tại chủ yếu là Kaolinit và các Sesquioxide. Điểm chung của nhóm đất này là chua, độ no bazơ thấp, khả năng hấp phụ không cao, axit mùn chủ yếu là fuvic, quá trình rửa trôi bazơ và tích tụ sắt, nhôm xảy ra mạnh mẽ. Căn cứ vào màu sắc và các đặc tính khác, đất đỏ vàng ở Bình Dương được chia thành bốn loại chính: đất vàng nâu trên phù sa cổ, đất vàng nâu trên phù sa cổ có kết von, đất đỏ vàng trên đá phiến, đất vàng nhạt trên đá Granite.

- Đất nâu vàng trên phù sa cổ thường có tầng đất mịn dày trên 100cm, có thành phần cơ giới nhẹ, cấu trúc hạt rời hoặc viên hạt, phân hóa rõ theo màu sắc và độ chặt, tầng đất dày đồng nhất, tơi xốp, màu nâu vàng thống trị trong suốt phẫu diện. 

- Đất nâu vàng trên phù sa cổ có kết von có tầng đất mịn nông hơn, có khi kết von mặt, có khi kết von đáy, thành phần cơ giới nhẹ, đất tơi xốp, màu nâu nhạt thống trị. Dạng này thường phân bố ở những chân sườn, nơi tiếp giáp với mạch nước ngầm. 

- Đất đỏ vàng trên đá phiến  hình thành trên đá phiến trầm tích cổ, thường có quá trình feralít yếu, màu vàng rất nhạt, tầng đất thường mỏng, có nơi trơ đá mẹ trên mặt. 

- Đất nâu vàng trên đá Granite hình thành trên trầm tích đá Granite địa hình dốc. Hình thái phẫu diện đất có màu vàng và vàng đỏ. Trong dọc thành phẫu diện có lẫn nhiều hạt thạch anh thô. Tầng sâu 10 – 20cm có màu xám vàng, các tầng dưới có màu vàng đỏ nhạt. Hàm lượng chất hữu cơ giảm nhanh theo độ sâu.


Đất đỏ vàng nhìn chung có độ phì nhiêu tương đối cao trong các loại đất đồi núi ở nước ta. Loại đất này thích hợp với loại cây trồng có giá trịnh kinh tế cao. Tuy nhiên, tùy theo từng loại đất với độ dày tầng mịn khác nhau, khi sử dụng đất nên bố trí cây trồng cho phù hợp.


- Đối với các loại đất có tầng mặt hữu hiệu dày nên dành cho việc trồng các cây dài ngày có giá trị kinh tế cao như cao su, cà phê, tiêu, điều và cây ăn trái.

- Đối với loại có độ dày tầng mặt mỏng hơn nên dành cho việc trồng cây hàng năm như các loại đậu, mè, bắp và các loại hoa màu khác.     
- Nhóm đất phù sa


Do địa hình tương đối cao, thung lũng sông hẹp nên diện tích đất phù sa do sông, suối bồi đắp ở Bình Dương không lớn. Toàn bộ diện tích nhóm đất phù sa khoảng 15.725ha, chiếm 6,05% diện tích đất đai của tỉnh. Đất phù sa phân bố ở những vùng thuộc thung lũng bãi bồi dọc sông Sài Gòn từ Bến Cát đến Thủ Dầu Một, Thuận An và các xã dọc sông Đồng Nai, Tân Mỹ, Thạch Phước… thuộc huyện Tân Uyên. Đất phù sa ở Bình Dương hình thành trên trầm tích aluvi tuổi Holoxen ven các sông, thuộc trầm tích sông – biển hiện đại. Quá trình thổ nhưỡng xảy ra yếu, đất còn thể hiện rõ đặc tính xếp lớp của trầm tích.  Ở Bình Dương, trầm tích sông có các thành phần: sét, bột cát, sạn sỏi và chất hữu cơ. Căn cứ vào tiêu chí phân loại đất theo FAO – UNESCO, đất phù sa ở Bình Dương được chia thành ba loại: đất phù sa chưa phân hóa phẫu diện, đất phù sa loang lổ đỏ vàng, đất phù sa glây. Cả ba loại đất phù sa trên đều có thành phần cơ giới từ trung bình đến nặng. Loại đất phù sa chưa phân hóa phẫu diện ít chua, thành phần gồm thịt pha cát và thịt pha sét, ít chua. Loại đất phù sa loang lổ đỏ vàng giàu mùn và có tỷ lệ hạt mịn cao, độ chua từ vừa đến ít chua. Loại đất phù sa glây có độ chua cao hơn các loại phù sa khác. 

Đất phù sa ở Bình Dương được xếp vào loại phù sa trẻ, có độ phì nhiêu cao do còn lưu giữ nhiều thành phần vật chất hữu cơ có ích cho sự tăng trưởng của các loại thực vật. Do vậy, đất phù sa ở Bình Dương được sử dụng cho việc trồng lúa, cây lương thực và các loại rau, quả, đặc biệt là trồng cây ăn quả chất lượng cao.  
- Nhóm đất phèn


Đất phèn ở Bình Dương có diện tích khoảng 3.300ha, phân bố chủ yếu ở hai khu vực thuộc Lái Thiêu (Thuận An), dọc sông Sài Gòn và rạch Thị Tính. Đất phèn hình thành ở những nơi có địa hình thấp, mực nước ngầm tương đối nông. Tuy chiếm một diện tích nhỏ nhưng đất phèn ở Bình Dương bao gồm cả phèn tiềm tàng và phèn hoạt động. Có nơi đất phèn thuộc phèn hoạt động có tầng phèn nông trên nền phèn tiềm tàng, hàm lượng chất hữu cơ lớn, mức độ thủy phân kém, đất rất chua (PH = 3,5). Đất có thành phần cơ giới nặng, nghèo lân. Ở Lái Thiêu đất phèn thuộc loại phèn hoạt động với tầng phèn sâu (dưới 80cm). Đất phèn lên liếp đúng kỹ thuật trồng các loại cây ăn quả rất tốt. Ở một vài nơi, đất phèn có thể trồng được một vụ lúa vào mùa mưa hoặc hai vụ đông xuân, hè thu.

Khi sử dụng đất phèn cần xây dựng hệ thống mương tưới, tiêu chủ động. Mùa khô cố gắng giữ trong nước trong mương để ém phèn. Tăng cường bón phốt phát, lân, vôi cho đất.
- Nhóm đất dốc tụ


Nhóm đất dốc tụ ở Bình Dương có diệtâm lý tích 3.200ha, chiếm 12,65% tổng diện tích đất trồng của tỉnh. Đất dốc tụ phân bố trong các dạng hợp thủy xen kẽ với nhóm đất đỏ vàng hoặc đất xám, thường là ở những nơi có địa hình thấp, bằng phẳng, các khoảng giữa những đồi phù sa cổ. Các huyện Bến Cát, Tân Uyên là những nơi có diện tích đất dốc tụ tập trung cao. Ngoài ra, đất dốc tụ còn phân bố rải rác ở một vài nơi ở Thuận An và thị xã Thủ Dầu Một.

Đất dốc tụ hình thành và phát triển trên sản phẩm rửa trôi và bồi tụ của các loại đất ở các chân sườn thoải hoặc các khe dốc. Vật liệu feralít hóa được dòng nước mang từ đồi núi kế cận tập trung về nơi thấp của địa hình. Cùng với vật liệu này thường có một lượng chất hữu cơ từ ít đến nhiều. Nước mặt đọng trong thời gian dài làm cho đất bị glây, lớp phủ thực vật dày bị vùi lấp có thể tồn tại ở độ sâu của phẫu diện đất.
 Đất dốc tụ có hai tính chất cơ bản, đó là đặc tính lý học và đặc tính hóa học: 

Đặc tính lý học, đất dốc tụ có thành phần sau cấu thay đổi từ cát pha đến thịt trung bình và thịt nặng. Trong thành phần cấp hạt còn có thể lẫn nhiều mảnh đá mẹ có kích thước khác nhau. Ở một vài địa điểm, đất có kết von ở tầng sâu. Nhìn chung nhóm đất dốc tụ có hai dạng hình cơ bản là loại đất có thành phần cơ giới nặng, hình thành chủ yếu ở những khu vực đất phát triển trên trầm tích bazan và loại đất có thành phần cơ giới nhẹ hình thành trên những vùng đất xám hoặc đất cát của trầm tích đá Granite. 


Đặc tính hóa học, do đất dốc tụ có quá trình bồi tích là chính vì vậy đất có độ phì nhiêu khá cao, dĩ nhiên không đồng đều mà phụ thuộc vào các mẫu đất tạo nên chúng. Đất thường có phản ứng chua, giàu mùn, đạm tổng số, lân và kali. Các cation kiềm thổ trao đổi cũng khá cao. 
Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá 

   Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá ở Bình Dương chỉ có một diện tích rất nhỏ, 91ha, chiếm khoảng 3% tổng diện tích đất trồng. Nhóm đất này phân bố chủ yếu ở các đảo núi Châu Thới, Tha La thuộc huyện Bến Cát, Thuận An. 


Đất xói mòn trơ sỏi đá hình thành từ hậu quả của quá trình rửa trôi mãnh liệt trong một thời gian dài ở một vùng khí hậu nhiệt đới, có lượng mưa lớn và tập trung trong một thời gian ngắn, khi lớp phủ thực vật bị cạn kiệt.  Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá không có khả năng sản xuất, có thể sử dụng cho việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng hoặc có thể trồng rừng nhằm bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Các khu vực có nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá ở Bình Dương chủ yếu được sử dụng khai thác đá làm vật liệu xây dựng. 
 3.3. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 


Những kết quả nghiên cứu đất đai ở Bình Dương cho thấy đất của tỉnh Bình Dương rất đa dạng và phong phú. Toàn tỉnh có 6 trong tổng số 12 nhóm đất của toàn quốc. Thành phần cơ giới của đất cũng rất đa dạng. Có những loại đất có thành phần cấp hạt cát là chủ yếu như đất xám, có loại đất có thành phần cấp hạt sét là chủ yếu như đất đỏ vàng, có loại đất cấp hạt sét và hạt cát tương đương nhau như đất phèn. Đặc tính đa dạng về nhóm đất và thành phần cấp hạt là một trong những điều kiện rất thuận lợi để xây dựng các loại hình sử dụng đất đa dạng và phong phú.

Các nhóm đất ở Bình Dương thuộc vào loại đất tốt trong các loại đất đồi núi ở nước ta. Hầu hết các nhóm đất đều thích hợp với nhiều loại cây trồng vùng nhiệt đới. Đặc biệt là một số loại như đất xám, đất phù sa, đất dốc tụ là những loại đất thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: tiêu, điều, cao su hoặc các loại cây ăn quả có chất lượng cao như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi, xoài, chuối… cũng như các loại cây ngắn ngày khác như thuốc lá, đậu tương, đậu phộng, bắp.

Các loại đất có địa hình rất bằng phẳng, 80% diện tích có độ dốc <100, là một trong những vùng đất bằng phẳng nhất trong các vùng đồi núi ở nước ta. Cao trình của đất cũng vừa phải, độ cao trung bình 25 – 35m so với mặt biển là độ cao lý tưởng, dễ thoát nước, không bị ngập úng nhiều,  ít sình lầy. Điều này rất thuận lợi cho việc bố trí sử dụng đất kể cả trên lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp cũng như các mục đích sử dụng khác. 

Trên 80% diện tích các loại đất của Bình Dương thuộc loại đất tự thành, phát triển trên các mẫu chất và đá mẹ có tuổi địa chất khá cao (phù sa cổ), nền địa chất vững chắc, kết cấu vững, độ chịu nén cao, rất thuận lợi cho việc xây dựng các khu công nghiệp, giao thông và đô thị; khả năng sử dụng cơ giới rất cao.

Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2003, quỹ đất đai hiện nay của tỉnh như sau:

- Đất đang sử dụng có diện tích là 257.995ha, chiếm 95% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó: 

Đất nông nghiệp: 209.071ha, chiếm 81% đất đang sử dụng.

Đất chuyên dùng: 28.645ha, chiếm 11% đất đang sử dụng.

Đất lâm nghiệp: 14.142ha, chiếm 5% đất đang sử dụng.

Đất ở: 6.317ha, chiếm 2% đất đang sử dụng.


- Đất chưa sử dụng có diện tích là 11.559ha, chiếm 4% diện tích đất tự nhiên của tỉnh.


Cũng theo Niên giám thống kê của tỉnh Bình Dương năm 2003, tiềm năng đất đai để phát triển các ngành của tỉnh như sau: 


- Tiềm năng đất đai để phát triển nông, lâm nghiệp: diện tích đất nông nghiệp tỉnh Bình Dương hiện có 209.071ha, đất lâm nghiệp có 14.142ha. Khả năng sử dụng diện tích đất nông lâm nghiệp trên đất chưa sử dụng rất hạn chế, vì quỹ đất chưa sử dụng của tỉnh chỉ còn 11.559ha, diện tích này chủ yếu là sông suối.

3.3.1. Tiềm năng đất đai để phát triển công nghiệp

Đất đai để phát triển công nghiệp phải có vị trí thuận lợi về giao thông, gần thị trường tiêu thụ, có nền đất vững chắc để đỡ tốn kém về chí phí việc gia công nền móng. Chính vì vậy, những năm gần đây đầu tư trong nước và nước ngoài đã tập trung vào Bình Dương ngày càng nhiều. 


3.3.2.Tiềm năng đất đai để phát triển du lịch, dịch vụ

Đất Bình Dương thích hợp để trồng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm, đã hình thành các địa điểm du lịch nổi tiếng như vườn cây Lái Thiêu, Cầu Ngang, núi Châu Thới, suối Lồ Ồ, hồ Dầu Tiếng... thu hút khách tham quan, nghỉ dưỡng.

3.3.3. Tiềm năng đất đai để phát triển đô thị và khu dân cư

Công nghiệp phát triển, tất yếu phải hình thành các khu đô thị, khu dân cư tập trung. Đất đai Bình Dương rất thuận lợi để xây dựng nhà cửa và các công trình công cộng phục vụ cuộc sống con người.


Sau đây là bảng thống kê diện tích đất đai theo đơn vị hành chính cấp huyện, thị của tỉnh Bình Dương tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2003:

Bảng 20. Diện tích đất đai theo đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, thị

Đơn vị tính: ha

	
	Cấp Tỉnh
	Thủ Dầu Một
	Thuận An
	Dĩ An
	Bến Cát
	Dầu Tiếng
	Tân Uyên
	Phú Giáo

	Tổng diện tích
	269554,54
	8787,90
	8425,82
	6029,94
	58837,49
	71984,21
	61344,14
	54145,29

	Tỷ lệ %
	77,56
	45,02
	46,34
	38,46
	84,21
	80,10
	81,65
	76,84

	Đất nông nghiệp
	209071,03
	3955,89
	3904,90
	2318,89
	49545,50
	57656,51
	50086,64
	41602,95

	Đất cây lâu năm
	39542,97
	1659,76
	1659,06
	1111,27
	7581,48
	6917,38
	11938,55
	8675,72

	Đất ruộng lúa
	21280,51
	889,89
	518,79
	448,62
	5158,36
	3750,06
	7841,91
	2673,13

	Đất nương rẫy
	7,58
	2,54
	
	
	
	5,04
	
	

	Đất cây hàng năm khác
	18254,88
	767,33
	1140,27
	662,65
	2423,12
	3162,28
	4096,64
	6002,59

	Đất vườn tạp
	22053,94
	1313,38
	1099,49
	728,52
	4826,73
	5034,15
	4536,43
	4515,24

	Đất cây lâu năm
	146575,38
	937,30
	1133,80
	416,44
	36703,40
	45638,19
	33432,11
	28314,14

	Đất cỏ chăn nuôi
	454,65
	1,15
	0,30
	3,57
	345,36
	28,42
	75,85
	

	Đất nuôi trồng thủy sản
	444,08
	44,29
	12,25
	59,09
	88,53
	38,37
	103,69
	97,85

	II. Đất lâm nghiệp
	13942,31
	88,53
	52,07
	141,34
	670,75
	2589,60
	3975,89
	6424,13

	Đất rừng tự nhiên
	4822,82
	
	
	8,00
	22,68
	1587,98
	61,37
	3142,79

	Đất rừng sản xuất
	3234,25
	
	
	8,00
	19,00
	3,09
	61,37
	3142,79

	Đất rừng phòng hộ
	1488,76
	
	
	
	3,68
	1485,08
	
	

	Đất rừng đặc dụng
	99,81
	
	
	
	
	99,81
	
	

	Rừng trồng
	9119,49
	88,53
	52,07
	133,34
	648,07
	1001,62
	3914,52
	3281,34

	Đất rừng sản xuất
	8651,34
	88,53
	52,07
	133,34
	648,07
	1001,62
	3914,52
	3113,19

	III. Đất chuyên dùng
	28464,47
	3209,04
	2829,11
	2816,28
	4066,04
	7297,02
	3881,11
	4365,86

	Đất xây dựng
	8232,62
	1924,93
	1552,78
	1508,10
	168,79
	255,18
	984,80
	368,05

	Đất giao thông
	7965,55
	473,10
	435,82
	374,85
	1697,34
	1932,59
	1485,57
	1566,28

	Đất thủy lợi và mặt nước
	5744,38
	85,67
	23,90
	4,52
	155,84
	4935,31
	331,35
	207,80

	Đất di tích lịch sử văn hóa
	212,53
	43,11
	3,00
	92,13
	38,59
	17,08
	1,40
	17,22

	Đất quốc phòng, an ninh
	3083,01
	387,08
	318,37
	220,44
	35,63
	65,00
	172,31
	1884,18

	Đất Khai thác khoáng sản
	397,17
	3,08
	
	161,81
	21,52
	
	200,31
	10,45

	Đất nguyên vật liệu xây dựng
	497,95
	6,36
	
	172,34
	41,13
	
	276,57
	1,55

	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1029,13
	142,79
	117,96
	145,09
	164,31
	79,68
	298,40
	80,90

	Đất chuyên dùng khác
	1302,12
	142,92
	377,28
	137,01
	272,89
	12,18
	130,41
	229,43

	IV. Đất ở
	6317,15
	1204,93
	251,07
	676,93
	1144,77
	601,94
	907,90
	529,61

	Đất đô thị
	1757,97
	834,14
	253,97
	180,56
	99,98
	108,90
	230,17
	50,25

	Đất nông thôn
	4559,18
	370,79
	997,10
	496,37
	1044,79
	493,04
	677,73
	479,36

	V. Đất chưa sử dụng
	11759,58
	329,58
	388,67
	76,50
	3410,43
	3839,14
	2492,60
	1222,74

	Đất chưa sử dụng
	4067,19
	29,27
	16,61
	
	1688,01
	1946,26
	152,05
	234,99

	Đồi núi chưa sử dụng
	896,61
	7,98
	
	
	3260
	122,99
	678,51
	54,53

	Đất mặt nước chưa sử dụng
	652,08
	1,50
	5,49
	
	583,13
	1,29
	18,45
	42,21

	Đất sông suối
	5155,69
	284,18
	366,04
	76,50
	720,90
	1263,12
	1643,59
	801,36

	Núi đá không có rừng cây
	4,69
	
	
	
	
	
	
	4,69

	Đất chưa sử dụng khác
	983,32
	6,56
	0,53
	
	385,79
	505,48
	
	84,96


 3.4. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Theo số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất của Sở Địa chính Bình Dương năm 2002, tổng diện tích đất của tỉnh là 269.554ha, trong đó 257.939ha đã sử dụng, chiếm 95,7%, chỉ còn 11.615ha, chiếm 4,3% diện tích là chưa sử dụng. 

Bảng 21.  Sự phân chia quỹ đất ở Bình Dương

	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	211.834 
	78,50

	2
	Đất lâm nghiệp
	14.495
	5,40

	3
	Đất chuyên dùng
	25.501
	9,50

	4
	Đất khu dân cư
	 6.109
	2,30

	5
	Đất chưa sử dụng
	11.615
	4,30

	
	Tổng cộng
	269.554
	100%



Trong quỹ đất nông nghiệp của Bình Dương, tỷ lệ dành cho trồng trọt  hơn 99%, đất dành cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản chưa đầy 1%. Đất trồng cây lâu năm chiếm tỷ lệ cao nhất (53,9%), tiếp theo là đất dành cho nhóm cây công nghiệp hàng năm và cây lúa. Trong những năm gần đây, đất dành cho cây lâu năm (bao gồm cả cây công nghiệp và cây ăn quả) đang có chiều hướng tăng lên. Đây là chiều hướng chuyển dịch tích cực, phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, trong cơ cấu tổng thể của quỹ đất, đất nông nghiệp có xu thế giảm dần do nhu cầu phát triển công nghiệp và đô thị, nhất là trong những năm gần đây, khi các khu công nghiệp được xây dựng ở Bình Dương ngày càng nhiều. Trong khi khả năng khai thác quỹ đất chưa sử dụng rất hạn chế, đất dành cho công nghiệp và đô thị đa phần là chuyển từ đất nông nghiệp sang sử dụng cho công nghiệp và đô thị.

Đất lâm nghiệp của Bình Dương chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu quỹ đất của tỉnh. Diện tích đất lâm nghiệp năm 2002 là 14.495ha, chiếm 5,4%. Trong những năm gần đây, diện tích đất lâm nghiệp, cả rừng tự nhiên và rừng trồng, đang có chiều hướng gia tăng. Năm 2000, tỷ lệ đất lâm nghiệp chiếm 4,7% diện tích đất của tỉnh thì đến năm 2002, tỷ lệ này là 5,4%. Đáng chú ý là diện tích đất rừng tự nhiên không những được duy trì mà còn có chiều hướng phát triển. Năm 1999, diện tích đất rừng tự nhiên chỉ có 4.101ha, chiếm 1,5% thì đến năm 2002 diện tích này tăng lên 5.935ha, chiếm 2,2%. Bên cạnh diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng của Bình Dương cũng có sự gia tăng rõ rệt. Năm 1999, diện tích rừng trồng là 4.654ha, đến năm 2002, diện tích này tăng lên 8.560ha. Tỷ lệ tăng diện tích rừng trồng trong vòng ba năm đạt xấp xỉ gấp hai lần.    

Đất  chuyên dùng của Bình Dương có 25.501ha, chiếm 9,5% diện tích đất của tỉnh. Đất chuyên dùng bao gồm các loại: đất dùng cho giao thông, đất thủy lợi, đất xây dựng và đất quốc phòng. Trong những năm gần đây, diện tích đất chuyên dùng có chiều hướng ngày càng tăng. Năm 2000, diện tích đất chuyên dùng là 22.563ha (8,4%), năm 2001 là 23.694ha (8,8%), năm 2002 là 25.501ha (9,5%). Đất chuyên dùng được sử dụng cho xây đường giao thông luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn các loại đất chuyên dùng khác.  

Đất ở (thổ cư) của tỉnh Bình Dương năm 2002 là 6.109ha, chiếm 2,3% quỹ đất. Đất ở bao gồm hai loại: đất ở nông thôn và đất đô thị. Trong những năm gần đây, cả hai loại đất này ngày càng có chiều hướng gia tăng. Do sự phát triển dân số tự nhiên và gia tăng cơ học, dân số tập trung về Bình Dương ngày càng đông, vì vậy, đất dành cho khu dân cư cũng gia tăng theo tỷ lệ phát triển dân số. Là một tỉnh có công nghiệp phát triển mạnh nên tốc độ đô thị hóa của Bình Dương diễn ra khá nhanh, đất đô thị ngày càng mở rộng. 

Tính đến năm 2002, Bình Dương còn 11.615ha đất chưa sử dụng. Tuy nhiên, trong số đất còn lại này, chỉ có 4.242ha là đất bằng, còn lại là đất đồi núi và đất mặt nước. Khả năng mở rộng diện tích cho nông nghiệp rất ít. Một vài nơi là những khu vực trước đây đã tiến hành khai thác đá cho xây dựng, nay muốn cải tạo phải đầu tư rất lớn. 

Bảng 22. Diễn biến hiện trạng sử dụng đất của Bình Dương trong các năm 2000, 2001, 2002

	Loại đất
	Hiện trạng năm 2000
	Tỷ lệ (%)
	Hiện trạng năm 2001
	Tỷ  lệ (%)
	Hiện trạng năm 2002
	Tỷ lệ (%)
	Tỷ lệ biến động (%)

	TỔNG DIỆN TÍCH
	269.554
	100
	269.554
	100
	269.554
	100
	0.0

	Đất nông nghiệp
	215.476
	79.9
	215.171
	79.8
	211.834
	78.6
	- 1.4

	Cây hàng năm
	45.160
	16.8
	45.085
	16.7
	40.824
	15.1
	- 1.6

	- Lúa
	24.316
	9.00
	18.305
	6.80
	21.752
	8.10
	- 1.0

	- Màu và cây CN hàng năm
	19.307
	7.20
	20.559
	7.60
	19.063
	7.10
	- 0.1

	Cây lâu năm
	143.866
	53.4
	145.081
	53.8
	145.166
	53.9
	+ 0.5

	- Cây CN lâu năm
	110.184
	40.9
	112.116
	41.6
	113.324
	42.0
	+ 1.2

	- Cây ăn quả
	7.844
	2.90
	9.220
	3.40
	10.143
	3.80
	+ 0.9

	Đất trồng cỏ
	349
	0.10
	349
	0.10
	701
	0.30
	+ 0.1

	Đất mặt nước đang dùng vào nông nghiệp
	409
	0.20
	224
	0.10
	520
	0.20
	0.0

	Đất lâm nghiệp
	12.791
	4.70
	12.791
	4.70
	14.495
	5.40
	+ 0.6

	- Rừng tự nhiên
	5.165
	1.90
	5.165
	1.90
	5.935
	2.20
	+ 0.3

	- Rừng trồng
	7.625
	2.80
	7.625
	2.80
	8.560
	3.20
	0.3

	Đất chuyên dùng
	22.563
	8.40
	23.694
	8.80
	25.501
	9.50
	+ 1.1

	- Đất xây dựng
	4.254
	1.60
	4.557
	1.70
	5.887
	2.20
	+ 0.6

	- Đuờng giao thông
	7.431
	2.80
	7.455
	2.80
	7.872
	2.90
	+ 0.2

	- Đất thủy lợi
	5.679
	2.10
	5.679
	2.10
	5.673
	2.10
	0.0

	Đất khu dân cư
	5.845
	2.20
	6.083
	2.30
	6.109
	2.30
	+ 0.1

	Đất chưa sử dụng
	12.879
	4.80
	11.815
	4.40
	11.615
	4.30
	- 0.5

	- Đất bằng
	4.793
	1.80
	4.042
	1.50
	4.242
	1.60
	- 0.2

	- Đất đồi núi
	1.102
	0.40
	1.102
	0.40
	1.032
	0.40
	0.0

	- Đất có mặt nước
	184
	0.10
	184
	0.10
	182
	0.10
	0.0


3.5. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI THỜI KỲ 1998  - 2002

Thực hiện quy định của Luật đất đai (1993, 1998, 2001), theo hướng dẫn của Tổng cục Địa chính về quy hoạch và sử dụng đất (1995, 1998, 2001), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã giao cho sở Địa chính nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất. Căn cứ vào các văn bản ban hành của Nhà nước, Sở Địa chính đã thực hiện công tác điều tra, quy hoạch đất, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phân công lao động, thu hút vốn đầu tư trong, ngoài nước phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Trong thời kỳ 1998 – 2002, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu là điều tra tình hình đất đai, thực hiện công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính trong toàn tỉnh; nghiên cứu kế hoạch sử dụng đất hàng năm; làm thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về đất… Một số thành tựu nổi bật trong quản lý nhà nước về đất đai của Bình Dương  trong thời kỳ 1998 – 2002 là:
3.5.1. Công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính:

Công tác đo đạc, thiết lập bản đồ địa chính là một khâu hết sức quan trọng trong việc nắm hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; lập kế hoạch sử dụng đất ngắn hàng năm theo yêu cầu của Chính phủ, quy hoạch sử dụng đất 5 năm – 10 năm, thực hiện công tác giao cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…, hạn chế tối đa những tranh chấp đất đai giữa các tổ chức và cá nhân. Có thể nói, thiết lập bản đồ địa chính là phương pháp khoa học nhất nhằm quản lý và sử dụng đất đai một cách có hiệu quả.

Việc đo, vẽ bản đồ địa chính của Bình Dương đã được tiến hành liên tục trong những năm gần đây. Hai công tác trọng yếu trong việc đo đạc và lập bản đồ địa chính là:

- Lập lưới tọa độ theo hệ thống chính quy. Đây là cơ sở quan trọng để xác lập bản đồ địa chính cụ thể trên từng xã, phường, thị trấn. Lưới địa chính chính quy được áp dụng ở Bình Dương bao gồm tọa độ Nhà nước  GPS (Global Position System – tọa độ toàn cầu), điểm địa chính I, điểm địa chính II, điểm khống chế ảnh.

- Xác lập bản đồ địa chính theo những tỷ lệ phù hợp trên toàn địa bàn tỉnh. Bản đồ địa chính được xác lập với các tỷ lệ khác nhau: 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000.

Công nghệ áp dụng trong việc đo đạc và xác lập bản đồ địa chính ở Bình Dương được áp dụng là công nghệ hiện đại nhất trong ngành địa chính và đang được áp dụng trên cả nước. Đó là:

- Công nghệ đo toàn bộ (đo vẽ trực tiếp bằng máy).

- Công nghệ bình đồ ảnh (sử dụng ảnh chụp máy bay)

- Công nghệ Intergraph (nắn, phóng to ảnh chụp từ máy bay tỷ lệ 1/10.000).

Tính đến năm 2002, công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính ở Bình Dương đạt kết quả: lưới tọa độ địa chính các cấp, lưới tọa độ địa chính cơ sở đo bằng công nghệ GPS, 135 điểm lưới tọa độ địa chính I, tọa độ địa chính II đo bằng máy Total gồm, tọa độ địa chính I, 249 điểm, tọa độ địa chính II, 730 điểm; đo vẽ và thiết lập bản đồ địa chính các cấp, thiết lập bản đồ địa chính trên toàn tỉnh với tổng diện tích 269.554ha cụ thể: diện tích đo đạc địa chính chính quy 263.485ha: bản đồ tỷ lệ 1/500 1.685ha, bản đồ tỷ lệ 1/1000 2.759ha, bản đồ tỷ lệ 1/2000 122.927ha, bản đồ tỷ lệ 1/5000, 136.114ha. Diện tích đo đạc địa chính không chính quy 6.089ha: bản đồ tỷ lệ 1/2000 4.994ha, bản đồ tỷ lệ 1/5000 1.075ha.

Kết quả đo vẽ thiết lập bản đồ địa chính của Bình Dương được thể hiện qua báo cáo tổng kiểm tra sản phẩm đo đạc và đánh giá hiệu quả việc sử dụng bản đồ địa chính trong công tác kê khai đăng ký cấp quyền sử dụng đất, quản lý đất đai. Kết quả này đã được báo cáo Tổng cục Địa chính và được tổ kiểm tra của Tổng cục Địa chính đánh giá là tỉnh thực hiện tốt trong công tác này.Ạe
3.5.2. Thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

Để việc quản lý đất đai có hiệu quả và đi vào nề nếp, hàng năm Sở Địa chính đều tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất, có đánh giá tình hình thực hiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở để Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Từ năm 2001 đến năm 2004, căn cứ vào báo cáo quy hoạch của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Bình Dương với tổng diện tích là 16.181ha, trong đó đất chuyên dùng là 14.682ha (90,7%) và đất ở là 1.499ha (9,3%). Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2004, Bình Dương đã thực hiện được 9.986ha bao gồm: đất chuyên dùng 8.747ha (59,7%) và đất ở 1.239ha (82,65%). Sau đây là tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của Bình Dương đến năm 2004 trên từng lĩnh vực cụ thể:

Đối với đất chuyên dùng, bao gồm đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, các khu sản xuất công nghiệp, các dự án nằm ngoài khu công nghiệp, đất sử dụng cho công trình kinh doanh và dịch vụ thương mại, xây dựng trụ sở cơ quan, các cơ sở y tế, trường học, công trình thể dục thể thao, xây dựng giao thông, xây dựng công trình thủy lợi, các công trình di tích lịch sử, văn hóa, đất khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng nghĩa trang... Ngoài ra, đất còn được dành đầu tư cho các công trình thủy lợi, một số công trình phục vụ an ninh, quốc phòng.  


Bảng 23. Đất 9 khu công nghiệp được cấp phép (1.930ha)

	Khu công nghiệp Sóng Thần 1
	180,3ha

	Khu công nghiệp Sóng Thần 2
	319ha

	Khu công nghiệp Bình Đường
	17ha

	Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A
	54ha

	Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B
	164ha

	Khu công nghiệp Dệt may Bình An
	25,9ha

	Khu công nghiệp Việt Nam – Singapo
	500ha

	Khu công nghiệp Việt Hương
	45,54ha

	Khu công nghiệp Đồng
	132,5ha


Bên cạnh 9 khu công nghiệp trên đây, 5 khu công nghiệp khác cũng đang được triển khai thực hiện với diện tích 2.100ha là: Khu công nghiệp Bàu Bèo, Khu công nghiệp Truông Bồng nằm trong Khu Liên hiệp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương với diện tích toàn khu là 4.196ha, đã thực hiện việc bồi thường giải toả xong 3.566ha; các Khu công nghiệp: Việt Hương II, Mai Trung, An Phước và Rạch Bắp đã thực hiện được 89ha.

Bảng 24. Diện tích đất (287ha) 5 khu sản xuất ngoài công nghiệp đã được cấp phép và hoạt động

	STT
	Khu sản xuất
	Đơn vị đầu tư
	Diện tích (ha)
	Địa bàn

	1
	Khu sản xuất Tân Định
	CTy Hoàng Gia Cát Tường
	47
	Xã Tân Định

	2
	Khu sản xuất Bình Chuẩn
	CTy Becamex
	54
	Xã Bình Chuẩn

	3
	Khu sản xuất Tân Đông Hiệp
	CTy Becamex
	60
	Xã Tân Đông Hiệp

	4
	Khu sản xuất An Thạnh
	CTy Becamex
	46
	Thị trấn An Thạnh

	5
	Khu sản xuất Thái Hòa
	CTy LD Chí Hùng
	80
	Xã Thái Hòa


Ngoài các khu công nghiệp và khu sản xuất công nghiệp, do nhu cầu phát triển kinh tế, hiện trạng sử dụng đất và khả năng đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương chấp thuận một số dự án đầu tư cho các khu sản xuất công nghiệp mới với tổng diện tích là 601hecta.
Bảng 25. Diện tích đất các khu sản xuất công nghiệp mới

	STT
	Cụm/ khu sản xuất
	Diện tích

(đơn vị ha)

	1
	Cụm sản xuất Phú Hòa
	70ha

	2
	Khu sản xuất Uyên Hưng (dốc Bà Nghĩa)
	200ha

	3
	Khu sản xuất gốm, sứ Đất Cuốc (xã Tân Thành)
	204ha

	4
	Khu sản xuất Tân Mỹ I
	450ha

	5
	Khu sản xuất Công ty Vĩnh Quang (ấp Bến Tượng)
	70ha

	6
	Khu sản xuất Công ty TNHH Thiên Phú (xã Phú An)
	9ha

	7
	Khu sản xuất Nhà máy cấu kiện bê tông 45 (xã An Tây)
	18ha

	8
	Khu sản xuất Công ty Vifaco
	41ha


Bảng 26. Diện tích đất sử dụng cho các dự án nằm ngoài

khu công nghiệp (1.453ha)

	STT
	Các loại đất sử dụng
	Diện tích

(ha)

	1
	Đất sử dụng cho công trình kinh doanh và dịch vụ  
	26,31

	2
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	15.7

	3
	Đất xây dựng các cơ sở y tế
	22,18

	4
	Đất xây dựng trường học
	152,5

	5
	Đất xây dựng công trình thể dục thể thao
	84

	6
	Đất xây dựng giao thông
	359,24

	7
	Đất xây dựng công trình thủy lợi
	75,39

	8
	Đất xây dựng các công trình di tích lịch sử, văn hóa
	193,5

	9
	Đất khai thác khoáng sản
	237,7

	10
	Đất khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng
	210

	11
	Đất xây dựng nghĩa trang
	24,83

	12
	Đất xây dựng các công trình khác
	53,27


Đối với đất ở, bao gồm đất xây dựng các khu dân cư tập trung và đất chuyển mục đích sử dụng của các hộ dân nằm ngoài khu dân cư. Đến năm 2004, tỉnh Bình Dương đã thực hiện quy hoạch cho 61 khu dân cư tập trung với diện tích 955ha. Một số khu đô thị được đầu tư khá hoàn chỉnh như khu đô thị Chánh Nghĩa, khu nhà dành cho người thu nhập thấp phường Hiệp Thành, khu chung cư Đồng An.  
Những kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương trên đây, trước hết là nhờ có chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp; các cơ quan chuyên ngành của Trung ương như Bộ Tài nguyên Môi trường, Cục Địa chính quan tâm hỗ trợ... Bên cạnh đó, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian qua phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chuyên môn kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư, xây dựng. Sau đây là bảng thống kê diện tích đất đã giao, cho thuê phân theo đối tượng sử dụng của tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 1/10/2003.

Bảng 27. Diện tích đất đai theo hiện trạng sử dụng

Đơn vị tính: ha

	Loại đất
	Tổng diện tích trong địa giới hành chính cấp tỉnh
	Đất đã giao, cho thuê phân theo đối tượng sử dụng

	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình cá nhân
	Các tổ chức kinh tế
	Nước ngoài và liên doanh với nước ngoài
	UBND xã quản lý, sử dụng
	Các tổ chức khác
	Đất chưa sử dụng

	TỔNG DIỆN TÍCH
	269554,54
	269549,85
	159464,63
	66660,42
	2940,49
	19557,04
	20927,26
	4,69

	I. Đất nông nghiệp
	209071,03
	209071,03
	143210,41
	58760,03
	1156,30
	953,34
	4990,95
	

	- Đất trồng cây hàng năm
	39542,97
	39542,97
	36348,62
	2203,07
	
	530,50
	460,78
	

	- Đất ruộng lúa, lúa màu
	21280,51
	21280,51
	20708,13
	141,82
	
	394,74
	35,82
	

	- Đất nương rẫy
	7,58
	7,58
	7,58
	
	
	
	
	

	Đất trồng cây hàng năm khác
	18254,88
	18254,88
	15632,90
	206,25
	
	135.76
	424,96
	

	Đất vườn tạp
	22053,94
	22053,94
	21938,48
	2,86
	
	11,85
	100,75
	

	3. Đất trồng cây lâu năm
	146575,38
	146575,38
	84427,15
	56243,15
	1154,30
	352,40
	4398,37
	

	Đất cỏ dùng cho chăn nuôi
	454,65
	454,65
	193,55
	261,10
	
	
	
	

	Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	444,08
	444,08
	302,60
	49,84
	2,00
	58,59
	31,05
	

	II. Đất lâm nghiệp có rừng
	13942,31
	13942,31
	4521,27
	3636,33
	
	1367,03
	4417,68
	

	- Rừng tự nhiên
	4822,82
	4822,82
	403,14
	2658,08
	
	3,32
	1758,29
	

	- Đất có rừng sản xuất
	3234,25
	3234,25
	40014
	2658,08
	
	1,82
	173,40
	

	- Đất có rừng phòng hộ
	1488,76
	1488,76
	2,18
	
	
	1,50
	1485,08
	

	- Đất có rừng đặc dụng
	99,81
	99,81
	
	
	
	
	99,81
	

	- Rừng trồng
	9119,49
	9119,49
	4118,14
	978,25
	
	1363,71
	2659,39
	

	- Đất có rừng sản xuất
	8651,34
	8951,34
	3949,99
	978,25
	
	1363,71
	2659,39
	

	- Đất có rừng phòng hộ
	168,15
	
	
	
	
	
	
	

	III. Đất chuyên dùng
	28464,47
	28464,47
	1438,48
	3978,67
	1783,61
	10289,55
	10974,17
	

	- Đất xây dựng
	8232,62
	8232,62
	592,98
	2808,91
	1658,00
	722,80
	2449,94
	

	- Đất giao thông
	7965,55
	7965,55
	5,84
	415,72
	21,70
	7332,16
	190,13
	

	- Đất thủy lợi và mặt nước chuyên dùng
	5744,38
	5744,38
	46,24
	164,48
	
	1112,33
	4421,33
	

	- Đất di tích lịch sử văn hóa
	212,53
	212,53
	1,08
	
	
	82,73
	128,72
	

	- Đất quốc phòng an ninh
	3083,01
	3083,01
	11,58
	
	
	7,03
	3064,40
	

	- Đất khai thác khoáng sản
	397,17
	397,17
	68,91
	234,80
	
	40,26
	53,19
	

	- Đất làm nguyên vật liệu xây dựng
	497,95
	497,95
	148,57
	147,11
	
	41,25
	161,01
	

	- Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1029,13
	1029,13
	108,60
	0,17
	
	828,50
	91,87
	

	- Đất chuyên dùng khác
	1302,12
	1302,12
	454,67
	207,47
	103,90
	122,49
	413,59
	

	IV. Đất ở
	6317,15
	6317,15
	6189,86
	112,17
	0,58
	6,35
	8,18
	

	- Đất ở đô thị
	1757,97
	1757,97
	1645,62
	105,51
	0,40
	1,82
	4,62
	

	- Đất ở nông thôn
	4559,18
	4559,18
	4544,24
	6,66
	0,18
	4,53
	3,56
	

	V. Đất chưa sử dụng và sông suối, núi đá
	11759,58
	11754,89
	4104,61
	173,23
	
	6940,77
	536,28
	4,69

	- Đất bằng chưa sử dụng
	4067,19
	4067,19
	3228,96
	68,59
	
	692,20
	77,45
	

	- Đất đồi núi chưa sử dụng
	896,61
	896,61
	397,60
	84,37
	
	289,75
	124,88
	

	- Đất có mặt nước chưa sử dụng
	652,08
	652,08
	147,75
	20,20
	
	471,02
	13,11
	

	- Sông suối
	5155,69
	5155,69
	9,71
	0,07
	
	5145,72
	0,19
	

	- Núi đá không có rừng cây
	4,69
	
	
	
	
	
	
	4,69

	- Đất chưa sử dụng khác
	983,32
	983,32
	320,59
	40
	
	342,08
	320,65
	


3.6. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.
3.6.1. Quan điểm khai thác, sử dụng đất

Trên cơ sở đánh giá tài nguyên đất và các dự báo phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2010 và những năm tiếp theo, chính quyền tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 trên một số quan điểm cơ bản:

- Đất đai là tài sản quốc gia, là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, quan điểm hàng đầu trong việc sử dụng đất ở hiện tại cũng như tương lai là đất phải được sử dụng thật tốt. Nguồn tài nguyên quý giá này phải được khai thác một cách hợp lý. Trước hết phải nghiên cứu, đầu tư, cải tạo toàn bộ diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng trong thời gian tới, đồng thời tiến hành nghiên cứu nhu cầu sử dụng đất của các ngành trong hiện tại và tương lai, từ đó tính đúng, tính đủ và thực hiện việc cấp đất đúng nhu cầu, không để lãng phí đất. Tổng thể kế hoạch sử dụng đất phải đặt trên quan điểm đem lại lợi ích cho số đông người được hưởng lợi. Mục tiêu sử dụng đất cũng chính là mục tiêu làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà Đảng và Nhà nước đặt ra.

- Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng... trong thời gian tới phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP, tập trung phát triển công nghiệp cả hai vùng phía bắc và phía nam tỉnh, trong đó phát triển các khu công nghiệp phía nam làm động lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, phải ưu tiên đất đai cho phát triển công nghiệp, hình thành thêm các khu công nghiệp tập trung nhằm sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế để phát triển công nghiệp, trên cơ sở đó hình thành các trung tâm đô thị, dịch vụ, gắn phát triển công nghiệp với quá trình đô thị hóa.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp để nâng cao thu nhập một cách ổn định cho nông dân. Kết hợp hài hòa giữa sử dụng lâu bền tài nguyên đất với yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là ở khu vực đồng bào thiểu số. Quy hoạch sử dụng đất  phải đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh để có thể hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau.

- Theo dự báo chiến lược phát triển kinh tế, đến năm 2010, GDP trong khu vực kinh tế nông nghiệp chỉ chiếm 10% nhưng tỉnh Bình Dương vẫn còn 50% dân số sống ở nông thôn, nguồn thu nhập chính vẫn từ sản xuất nông, lâm nghiệp. Thêm vào đó, đất đai để sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, do đó cần có các biện pháp kỹ thuật cùng các chính sách đầu tư khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.


- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần ưu tiên đi trước một bước, tạo điều kiện cho các ngành, các lĩnh vực phát triển, do đó, cần bố trí đủ đất cho phát triển giao thông, cấp thoát nước nhưng phải hết sức tiết kiệm đất. Bố trí đủ đất đai cho các hoạt động văn hóa – xã hội như: sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, thể dục thể thao, văn hóa thông tin trên tinh thần tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả.

-  Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân. Đất ở cần được bố trí tập trung trên cơ sở thực hiện quy hoạch đô thị, sắp xếp lại khu dân cư nông thôn theo định hướng đô thị hóa hoặc hình thành các khu dân cư mới với quy mô tương đối lớn để tiết kiệm đất xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Khai thác sử dụng đất đai phải đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng ổn định, lâu dài và bền vững. Chất thải rắn phải có nơi chôn lấp an toàn, nước công nghiệp, sinh hoạt và khí thải phải được xử lý bằng công nghệ tiên tiến.
3.6.2. Định hướng chung trong quy hoạch sử dụng đất

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương hiện nay và phương hướng phát triển đến năm 2010, căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích và quỹ đất đai hiện có, tỉnh có một số định hướng sử dụng các loại đất như sau:

- Đất chuyên dùng: đến năm 2010, do nhu cầu phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phải dành cho đất chuyên dùng một diện tích đáng kể. Dự kiến diện tích đất chuyên dùng sẽ tăng rất nhanh so với hiện nay, trong đó chủ yếu là đất dành cho xây dựng các khu công nghiệp, đất cho giao thông, thủy lợi, đất khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng.

- Đất nông nghiệp: do chuyển đổi cơ cấu kinh tế và nhu cầu sử dụng đất của các ngành đều tăng trong giai đoạn 2000 – 2010 nên quỹ đất nông nghiệp ngày càng giảm. Để bù lại diện tích chuyển đổi cho các mục đích khác cần khai thác triệt để quỹ đất chưa sử dụng. Đảm bảo đến năm 2010 diện tích đất nông nghiệp giảm không đáng kể.

- Đất lâm nghiệp: khai thác triệt để diện tích đất đồi núi chưa sử dụng, cải tạo vùng đồi thấp chuyển sang trồng cây lâu năm, phát triển trang trại vườn rừng, khoanh vùng nuôi tái sinh rừng, tạo môi trường sinh thái tốt, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng trồng cho sản phẩm chất lượng cao, định hướng sử dụng đất phù hợp với tiềm năng và điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Đất ở: cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh Bình Dương sẽ thu hút một lực lượng lao động lớn từ các tỉnh thành khác. Để đáp ứng được nhu cầu đất cho phát triển đô thị và các khu dân cư  phải có kế hoạch sử dụng đất xây dựng các khu dân cư, khu đô thị hóa, bố trí tái định cư cho các hộ dân phải giải tỏa khi xây dựng các khu công nghiệp...

- Đất chưa sử dụng: trên cơ sở quán triệt phương hướng chung của cả nước và của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Dương, đến năm 2010, tỉnh Bình Dương sẽ phấn đấu sử dụng triệt để quỹ đất chưa sử dụng, dự kiến đất chưa sử dụng chỉ còn lại diện tích mặt nước sông, suối.
3.6.3. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020

 Quy hoạch đất chuyên dùng

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020, trong đó, tổng diện tích: Năm 2010 là 23.543ha, định hướng đến năm 2020 là: 28.018ha.
- Quy hoạch đất cho xây dựng khu công nghiệp

Quy hoạch đất cho xây dựng khu công nghiệp đến năm  2010 là 18.259ha; định hướng đến năm 2020
là 22. 734ha

Bảng 28. Khu công nghiệp tập trung

	Diện tích các khu công nghiệp tập trung
	Năm 2010
	10.377ha

	
	Định hướng năm 2020
	12.809ha

	Khu liên hợp công nghiệp và dịch vụ đô thị
	
	4.196ha

	Khu công nghiệp trên địa bàn các huyện
	Dĩ An
	760ha

	
	Thuận An
	668ha

	
	Bến Cát
	3.730ha

	
	Tân Uyên
	972ha

	
	Dầu Tiếng
	50ha

	
	Phú Giáo
	220ha


Bảng 29. Các khu sản xuất công nghiệp (cụm công nghiệp)

	Huyện Dĩ An
	115ha

	Huyện Thuận An
	327ha

	Thị xã Thủ Dầu Một
	110ha

	Huyện Tân Uyên
	710ha

	Bến Cát
	176ha

	Huyện Phú Giáo
	50ha

	Huyện Dầu Tiếng
	50ha


Các dự án nằm ngoài công nghiệp

	Huyện Thuận An
	1.541ha

	Huyện Bến Cát
	941ha

	Huyện Dĩ An
	501ha

	Thị xã Thủ Dầu Một
	226ha

	Huyện Dầu Tiếng
	82ha

	Huyện Phú Giáo
	40ha

	Huyện Tân Uyên
	1.100ha


- Quy hoạch đất phát triển các ngành kinh tế - xã hội

     Quy hoạch đất phát triển giáo dục, đào tạo

	Tên trường
	Diện tích (ha)

	Đại học Quốc gia TP HCM
	592ha

	Các trường đại học, trung học chuyên nghiệp
	45ha

	Các trường mẫu giáo và phổ thông
	130.51ha

	Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề
	32ha

	Tổng diện tích
	800ha


Quy hoạch đất phát triển sự nghiệp thể dục thể thao

	Công trình cấp tỉnh
	12 đến 16ha

	Công trình cấp huyện
	6 đến 6,5ha

	Công trình cấp xã
	1,5 đến 2ha

	Tổng diện tích
	270ha


Các loại đất quy hoạch khác

	Quy hoạch đất phát triển y tế
	49,12ha

	Quy hoạch đất phát triển dịch vụ thương mại
	294ha

	Quy hoạch đất phát triển trụ sở cơ quan
	250ha

	Quy hoạch đất các công trình khác
	370ha

	Quy hoạch đất phát triển giao thông
	1.056ha

	Quy hoạch đất phát triển công trình thủy lợi
	1.640ha

	Quy hoạch đất phát triển sản xuất vật liệu
	588ha

	Quy hoạch đất phát triển khai thác khoáng sản
	632ha

	Quy hoạch đất xây dựng di tích lịch sử văn hóa
	628ha

	Quy hoạch đất phát triển quốc phòng, an ninh
	2.441ha

	Quy hoạch đất xây dựng nghĩa trang
	350ha


Đất ở quy hoạch của  khu vực đô thị
	Đất ở quy hoạch của  khu vực đô thị
	2.073ha

	Thị xã Thủ Dầu Một: 32 khu dân cư, diện tích
	874,5ha

	Huyện Thuận An: 40 khu dân cư , diện tích
	910,16ha

	Huyện Dĩ An: 7 khu dân cư, diện tích
	101,18ha

	Huyện Bến Cát: 8 khu dân cư, diện tích
	896,85ha

	Huyện Tân Uyên: 6 khu dân cư, diện tích
	64,96ha

	Huyện Phú Giáo: 1 khu tái định cư, diện tích
	11,36ha

	Huyện Dầu Tiếng: 2 khu tái định cư, diện tích
	30,28ha


Đất ở quy hoạch của khu vực  nông thôn

	Đất ở quy hoạch của khu vực  nông thôn (2.024ha)

	Huyện Thuận An
	32 khu dân cư, diện tích:816,42ha

	Huyện Dĩ An
	27 khu dân cư, diện tích:507,89ha

	Huyện Bến Cát
	7 khu dân cư, diện tích:303,13ha

	Huyện Tân Uyên
	khu dân cư Nam Tân Uyên: 58ha

	Huyện Phú Giáo
	3 khu dân cư, diện tích:284ha

	Huyện Dầu Tiếng
	1 khu dân cư, diện tích:48,7ha


Đất ở chuyển mục đích sử dụng của các hộ dân nằm ngoài khu dân cư 

	Huyện Thuận An
	 85ha

	Huyện Dĩ An
	 76ha

	Huyện Bến Cát
	 63ha 

	Huyện Tân Uyên
	 63ha 

	Huyện Phú Giáo
	 42ha 

	Huyện Dầu Tiếng
	 32ha 


Quy hoạch đất phát triển nông nghiệp

	Đất trồng cây hàng năm
	37.553ha

	Đất trồng cây lâu năm
	136.532ha

	Đất vườn tạp
	21.067ha

	Đất nuôi trồng thủy sản
	408,89ha


- Quy hoạch đất phát triển lâm  nghiệp

Đất lâm nghiệp hiện nay chỉ còn 14.142ha. Đến năm 2010, quy hoạch đất lâm nghiệp chỉ còn 12.579ha, do chuyển 200ha xây dựng khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ Bình Dương; 11ha và một phần chuyển sang trồng cao su.

Như vậy, cơ cấu sử dụng các loại đất của tỉnh Bình Dương đến năm 2010 được quy hoạch sử dụng như sau:

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh
	Các loại đất
	Diện tích (ha)
	Chiếm tỉ lệ (%)

	Đất chuyên dùng
	45.394,44
	16,84

	Đất nông nghiệp
	195.911,25
	72,68

	Đất lâm nghiệp
	12.579
	4,67

	Đất ở
	10.016,51
	3,72

	Đất chưa sử dụng
	5.652,63
	2,10

	Tổng diện tích
	269.554,54
	100


*
*         *

Bình Dương là một tỉnh điển hình của khu thổ nhưỡng Đông Nam Bộ, Á miền thổ nhưỡng Nam và Đông Nam Bộ. Vì vậy, Bình Dương có hầu hết các loại đất hiện diện trong vùng, đồng thời rất đa dạng các loại hình sử dụng đất. Tỉnh Bình Dương có sáu nhóm đất chính, trong đó có bốn nhóm chiếm diện tích lớn là đất đỏ vàng, đất xám, đất dốc tụ và đất phù sa. Nhìn chung, chất lượng đất của tỉnh Bình Dương rất tốt so với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Các loại đất xấu như đất phèn, đất chua mặn, đất xói mòn trơ sỏi đá chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Đất đai của tỉnh Bình Dương thuận lợi cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp. Đối với công nghiệp, đất đai của Bình Dương rất thuận lợi cho việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị... Trong nông nghiệp, đất đai Bình Dương rất thuận lợi cho việc trồng trọt các loại cây ngắn ngày như lúa nước, hoa màu cạn, cây ăn trái, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cao su, cà phê, tiêu…  Quản lý nhà nước về đất đai là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm quản lý, khai thác, sử dụng đất hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở Bình Dương trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trong việc đo đạc và thiết lập bản đồ địa chính, xác định lưới tọa độ các cấp, từ đó định hướng phân vùng sử dụng tài nguyên đất, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đạt kết quả cao. 

Trên cơ sở nghiên cứu về thổ nhưỡng, chất lượng đất đai, phân tích hiện trạng sử dụng, đánh giá tiềm năng đất... để xây dựng kế hoạch sử dụng đất hợp lý, đảm bảo hệ sinh thái bền vững cho hiện tại và định hướng đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt. Đó là cơ sở vững chắc cho việc xây dựng chiến lược sử dụng quỹ đất của tỉnh.

CHƯƠNG IV

HỆ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN THỰC – ĐỘNG VẬT

Ở BÌNH DƯƠNG

I. HỆ SINH THÁI Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG

1.1. HỆ SINH THÁI TRÊN CẠN

Bình Dương xưa vốn là vùng rừng nhiệt đới, với nhiều hội đoàn động, thực vật phong phú, nhưng do quá trình khai mở làng xã; phá đất làm ruộng, rẫy; chặt cây, phá rừng dựng nhà, đốt than; đặc biệt là do các cuộc chiến tranh khốc liệt tàn phá nên diện tích rừng ngày càng thu hẹp. Trải qua hơn 300 năm chịu sự chi phối “vô thức” hoặc “có ý thức” của con người, các hội đoàn động, thực vật rừng tự nhiên dần dần biến mất. Rừng Bình Dương ngày nay chỉ còn lại một số thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Đậu (Fabaceae), họ Ba mảnh vỏ (Euphorbiaceae)... 

Kết quả nghiên cứu vào năm 2004 cho thấy, thực vật trên cạn hiện nay có khoảng 283 loài thuộc 89 họ, trong đó thực vật trồng là 179 loài và thực vật hoang dại là 104 loài. Riêng hệ Động vật sống dưới tán rừng Bình Dương xưa như hổ, báo, gấu, sư tử, đại bàng, vàng anh... hầu như đã di chuyển lên các khu tập trung qui mô lớn thuộc tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắc Lắc... nên hiện nay chỉ còn lại các loại thú nhỏ sinh sống, nhưng với số lượng rất ít và ngày càng có nguy cơ ít dần hơn do nạn săn bắt và quá trình cư địa hóa tự nhiên. 

Với ý thức khôi phục lại các khu rừng xưa, bằng cách phủ xanh các khu đất trống, đồi trọc của Chính quyền và nhân dân Bình Dương, nhưng các giống cây mới được trồng chỉ là các loại bạch đàn, tràm bông vàng, tre trúc, bạch đàn cao sản... Các hội đoàn cây như chò chỉ, lim, táu, sao, sến... chỉ còn là hồi ức đẹp về rừng Bình Dương xưa. Dù, các cánh rừng non tái sinh đang được hình thành và phát triển, nhưng diện tích đất rừng còn lại quá ít, chủ yếu nằm rải rác ở các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng. Hơn nữa, diện tích rừng hiện có chưa đáp ứng được vai trò về bảo vệ môi trường, phòng hộ thiên tai và cung cấp lâm sản cho các nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội.

Ngoài hệ sinh thái rừng, ở Bình Dương còn có hệ sinh thái đồng cỏ, đó là những đồng cỏ vừa và nhỏ khá phát triển, xanh và dày, đặc biệt là trong mùa mưa khi có lượng nước dồi dào. Bên cạnh đó, hệ sinh thái vườn ở Bình Dương cũng góp phần quan trọng vào việc duy trì sự cân bằng sinh thái. Đó là các vườn cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn và dài ngày... Điển hình như cao su, mía đường, đào lộn hột, bưởi, mãng cầu, măng cụt, nhãn, xoài, sầu riêng, chôm chôm, chanh, quiùt, cam, dâu... Đặc biệt, nổi tiếng với vườn cây trái ở Lái Thiêu và vườn bưởi ở Tân Uyên. Hơn nữa, theo thống kê của các Viện, Trung tâm Nghiên cứu nông, lâm nghiệp, giống cây trồng... hiện nay Bình Dương có hơn 50 loại giống mía chọn lọc; giống đào lộn hột có chất lượng, năng suất cao, đồng thời bảo tồn được nguồn gen các loài gỗ quiù hiếm như gõ đỏ, cẩm lai, sao, dầu...  Ngoài ra, ngành nông nghiệp Bình Dương cũng đã phối hợp với trường Đại học Nông Lâm Thủ Đức khảo cứu, lai tạo được một số giống lúa, rau, đậu thích hợp với các loại đất trồng ở Bình Dương. 

1.2.  HỆ SINH THÁI DƯỚI NƯỚC

Các hệ sinh thái dưới nước thường chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố như: nhiệt độ của nước, chiều sâu ánh sáng xâm nhập, số lượng Oxy hòa tan... Tùy theo độ mặn, hệ sinh thái dưới nước được chia làm 2 loại chính: hệ sinh thái nước ngọt và hệ sinh thái nước mặn.

1.2.1. Hệ sinh thái nước ngọt 

Hệ sinh thái nước ngọt gồm những cá thể trong nước của “nước đứng” (hồ, bể chứa, ao, đất ướt) và “nước chảy” (suối, sông) với độ mặn thấp (muối NaCl dưới 4%), bao gồm:

- Đập chứa và hồ chứa nước ngọt 

Khối lượng tự nhiên rộng lớn của “nước đứng”, nước ngọt được hình thành do lượng nước mưa, dòng chảy trong đất, dòng nước ngầm... Bình thường hồ có 4 đới (vùng) riêng rẽ:

Đới ven bờ: nước cạn, giàu dinh dưỡng, gần bờ, gồm có những cây thủy sinh làm bén rễ và nhiều dạng khác của đời sống thủy sinh.

Đới nước thoáng (tầng nước mặt mở): nhận đủ ánh sáng mặt trời cho sự quang hợp và gồm có những số lượng khác nhau của phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật ăn thực vật và cá, tùy thuộc trên tính sẵn có của những chất dinh dưỡng thực vật.

Đới nước sâu: nước ở sâu, không có ánh sáng xâm nhập, nơi đây nước mát hơn, tốt hơn, lượng Oxy hòa tan ít hơn.

Đới ở đáy: ở dưới đáy hồ, là nơi sinh sống của vi khuẩn, nấm, con giun hút máu và những sinh vật phân hủy khác. Chúng sống trên những mảnh vụn của thực vật chết, động vật còn lại và chất thải của động vật nổi lềnh bềnh từ bên trên.

- Suối nước ngọt và sông

Lượng mưa thấm qua đất hoặc làm bốc hơi của trái đất. Nước này trở thành dòng chảy trong những suối sông và thậm chí còn chảy ra đến biển, được sử dụng lại trong chu trình nước. Toàn bộ bề mặt đất mà nước thoát ra, chất trầm tích, vật chất hòa tan qua các con sông hoặc lòng chảo tiêu nước.

- Đất ướt 

Đất chứa đầy nước ngọt trong suốt cả năm hoặc một phần của năm thì gọi là đất ướt hoặc đất ẩm. Chúng ta có thể tìm thấy ở những vùng lầy, đầm lầy và những sông tràn nước...

Ở Bình Dương, trên cơ sở thu thập số liệu, điều tra bổ sung và đánh giá, xác định các loài đặc trưng và các loài ưu thế, chỉ số tương đồng, chỉ số đa dạng, để đánh giá tính chất môi trường nước ở các điểm thu mẫu hay thuỷ vực. Từ kết quả phân tích thành phần loài, đã xác định được cấu trúc khu hệ thuỷ sinh vật ở sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn, sông Thị Tính như sau:

- Khu hệ thuỷ sinh vật ở sông Bé

 Cấu trúc thành phần loài: Thành phần loài thuỷ sinh vật ở sông Bé chảy trong phạm vi tỉnh Bình Dương vào mùa khô hầu như không còn chịu ảnh hưởng của thuỷ triều biển Đông nhưng vẫn có sự hiện diện của các loài có nguồn gốc biển di nhập nội địa. Loài chỉ thị cho môi trường nước acid yếu xuất hiện nhiều ở cả ba nhóm thuỷ sinh vật. Nhóm Phytoplankton: còn gọi là phiêu sinh thực vật, có Closterium nhiều nhất (4 loài). Nhóm Zooplankton: còn gọi là phiêu sinh động vật, nhiều nhất là Lecane (3 loài). Nhóm Zoobenthos: còn gọi là động vật đáy, 4 loài ấu trùng côn trùng.

Các loài chỉ thị cho môi trường giàu dinh dưỡng và nhiễm bẩn gồm toàn bộ Cyanophyta, Euglenophyta. Các loài chỉ thị cho môi trường nước acid yếu xuất hiện ở quãng sông An Linh – Phước Hoà nhiều hơn khu vực cửa sông Bé. Trong khi các loài chỉ thị cho môi trường giàu dinh dưỡng và nhiễm bẩn xuất hiện nhiều hơn ở khu vực cửa sông.

 Cấu trúc số lượng: Phytoplankton (phiêu sinh thực vật): loài Synedra ulna – chỉ thị cho môi trường giàu dinh dưỡng và nhiễm bẩn hữu cơ. Zooplankton (phiêu sinh động vật): số lượng Crustacea nhỏ hơn Rotatoria biểu hiện mức độ nhiễm bẩn hữu cơ của môi trường nước. Zoobenthos (động vật đáy): từ 10 - 140 con/m2, ấu trùng, côn trùng chiếm ưu thế. Nhìn chung, số lượng thuỷ sinh vật thấp, có thể do dòng nước chảy mạnh, độ trong nhỏ, hạn chế sự phát triển của thuỷ sinh vật.

- Khu hệ thuỷ sinh vật ở sông Sài Gòn và các sông nhánh

So với sông Bé, số loài Phytoplankton ở sông Sài Gòn và các sông nhánh nhiều hơn gấp 2 lần (có thể do số điểm thu mẫu nhiều hơn). Tuy nhiên, khi xét cấu trúc thành phần loài, tính theo tỉ lệ %, có thể nhận thấy số loài Bacillariophyta ít hơn 8,7%; Euglenophyta nhiều hơn 12,6% Hiện tượng này liên quan tới ảnh hưởng của thủy triều biển Đông và mức độ nhiễm bẩn ở sông Sài Gòn và sông nhánh là cao hơn so với sông Bé. Trên sông Sài Gòn có thể phân biệt các nhóm loài tiêu biểu cho các tính chất môi trường nước.

- Khu hệ thuỷ sinh vật ở sông Đồng Nai và các sông nhánh
Sông Đồng Nai chảy trong phạm vi tỉnh Bình Dương từ nơi hợp lưu cửa sông Bé, sông Đồng Nai, chịu tác động trực tiếp của nguồn nước từ hồ Trị An, các khu công nghiệp, khu dân cư ở hai bên bờ sông. Nước thuộc loại ngọt hoàn toàn (S≤ 0,5‰), thuộc lớp hydrocarbonat nhóm Ca2+ và Na+. Chất lượng nước tốt hơn rất nhiều so với sông Sài Gòn – chủ yếu thuộc lớp sulfate do nước chảy qua vùng đất phèn nặng phía Thành phố Hồ Chí Minh.

Cấu trúc thành phần loài: số loài thuỷ sinh vật di nhập từ biển vào sông Đồng Nai đoạn thuộc phạm vi tỉnh Bình Dương rất phong phú cả về phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật và động vật đáy.

 Cấu trúc số lượng: Phytoplankton: ưu thế là các loài Synedra ulna. Zooplankton: các loài Nauplius copepoda chiếm ưu thế. Zoobenthos: các loài Mollusca, ấu trùng côn trùng chiếm ưu thế.

1.2.2. Hệ sinh thái nước mặn

Hệ sinh thái nước mặn sống ở đại dương, cửa sông (nơi nước ngọt từ những sông và suối hòa lẫn với nước biển), đất ướt miền ven biển và vùng đá ngầm, san hô với độ mặn cao đến rất cao. Trong đó đại dương là nơi hệ sinh thái tập trung đầy đủ các loài thực vật biển và thức ăn bao gồm những sinh vật sống và tập trung nguồn sắt, cát, sỏi, phosphat, dầu, khí thiên nhiên cùng với nhiều nguồn tài nguyên có giá trị khác. Biển gồm có 2 vành đai chính là ven bờ (ven bờ biển) và biển khơi. Ven bờ có đặc trưng nước cạn, ấm, giàu dinh dưỡng. Biển khơi có đặc trưng nước sâu, lạnh, xa bờ, ít chất dinh dưỡng. Nhìn chung, Bình Dương ít chịu ảnh hưởng của sinh thái vùng nước mặn.

II. TÀI NGUYÊN THỰC VẬT 

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG

Là một tỉnh với cơ cấu kinh tế, công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, rừng tự nhiên ở Bình Dương ngày càng bị thu hẹp, không còn là nơi sinh sống của các loài động và thực vật rừng quí hiếm. Các cánh rừng nguyên sinh biến mất, hiện nay ở Bình Dương chỉ còn lại dạng rừng non phục hồi với 2 kiểu: “rừng thường xanh nửa rụng lá” và “rừng lá rộng rụng lá”. 

Từ khi tỉnh Bình Dương được tái lập, căn cứ số liệu kiểm kê rừng tự nhiên 1988 - 1989, toàn tỉnh có rừng và đất rừng là 18.257,5ha, chiếm 6,72% diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó, rừng là 11.304,5ha, tập trung ở các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Tân Uyên. Rừng trồng có diện tích 1.625,5ha là cây xanh như: keo lá tràm, xà cừ, bạch đàn, dầu rái. Số còn lại là 5.216,6 ha đất giao khoán đã trồng các loại cây cao su, điều và cây ăn trái (như nhãn, cà phê, xoài…). Ngoài ra, còn có các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn của tỉnh đang quản lý rừng và đất rừng là 1.376ha. Theo Vũ Ngọc Long, Lê Bửu Thạch thì khu hệ thực vật hiện nay ở rừng Bình Dương được hình thành từ 3 luồng di cư chính:

- Nhóm thực vật bản địa có nguồn gốc địa lý Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa. Đại diện là các loài quế rừng (Cinnamomum iners, họ Lauraceae); gội núi (Amoora gigantea, họ Meliaceae); các loài thuộc họ Ngọc Lan (Magnoliaceae) và họ Đậu (Fabaceae).

- Nhóm thực vật có nguồn gốc Ấn Độ - Miến Điện. Đây là nhóm thực vật mang tính chất đới khô, đại diện cho nhóm này là loài trường (Pometia sp) họ Sapindaceae và họ Bàng (Combretaceae).

- Nhóm thực vật có nguồn gốc đảo Bornéo. Nhóm này di cư vào Việt Nam, từ kỷ Đệ Tam, với đại diện là họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Tuế (Cycadaceae) và họ Dây Gấm (Gnetaceae).

Hơn nữa, hệ thực vật của rừng Bình Dương có quan hệ chặt chẽ với hệ thực vật của Campuchia, của vùng Tây Nguyên và các tỉnh ven biển cực Nam Trung Bộ (chúng cũng thuộc tính Nam Đông Dương) và hệ thực vật của bán đảo Malaysia (thuộc miền Malesi). Do vậy, khu hệ thực vật Bình Dương có mặt đại diện của các họ và dưới họ đặc hữu của xứ cổ nhiệt đới là họ Dứa dại (Pandanaceae), họ Chuối (Musaceae), họ Mây nước (Flagellariaceae), họ Nắp ấm (Nepenthaceae) và họ Dầu (Dipterocarpaceae)... Những họ thực vật chiếm ưu thế ở khu vực này xếp theo thứ tự giảm dần là: họ Lan (Orchidaceae), họ Dương xỉ (Polypodiaceae), họ Đậu (Fabaceae), họ Lúa (Poaceae), họ Cói (Cyperaceae), họ Cà phê (Rubiaceae), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) và họ Dẻ (Fagaceae). Trong đó, họ Dầu (Dipterocarpus) có 10 loài, sao (Hopea) có 8 loài, làu táu (Vatica) có 2 loài, vên vên (Anisoptera) có 1 loài... Các họ thực vật trên đã tham gia quan trọng vào việc tạo thành thảm thực vật phong phú của vùng, như các khu rừng dầu, rừng sao (Hopea), rừng sến mủ (Shorea) nguyên sinh hay cả rừng rụng lá, thứ sinh của cây họ Dầu. Tuy nhiên, hiện nay trữ lượng gỗ của các loài này ngày càng bị thu hẹp đến mức báo động, nhiều khu rừng bị xem là cạn kiệt (chỉ còn các loài là gỗ cây tạp không có giá trị cao). Nạn chặt phá rừng lấy đất trồng cây công nghiệp cũng như đất canh tác cũng góp phần vào việc làm giảm diện tích rừng nói chung. Ở đây, còn một số cây thuộc phân họ tre nứa có thể dùng trong đan lát, xây dựng, cây thuốc các loại, cây làm cảnh.

Nếu xét cả chiều dài lịch sử, thảm thực vật Bình Dương phát triển trong điều kiện môi trường sinh thái thuận lợi, ổn định và lâu dài. Các quần hợp rừng vốn có của vùng này thuộc kiểu rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa ẩm đôi khi cả nửa rụng lá với một mùa khô khá dài và không có mùa lạnh. Do vậy, căn cứ vào sự phân hóa các nhóm thực vật tùy theo các loại đất và địa hình cao, thấp, ở Bình Dương có các kiểu rừng sau đây.

2.1.1. Rừng rậm nhiệt đới thường xanh, mưa mùa ẩm, với một mùa khô khá dài và không có mùa lạnh, ở đất thấp, cây lá rộng 

Rừng rậm nhiệt đới thường xanh, mưa mùa ẩm, với một mùa khô khá dài và không có mùa lạnh, ở đất thấp, cây lá rộng là kiểu rừng trước đây vốn phân bố rộng rãi nhất ở Bình Dương. Rừng phát triển trên đất phù sa cổ, phù sa mới, cả đất do đá basalt phong hóa trên địa hình đồng bằng phù sa, bán bình nguyên (35-40m) và phần dưới của sườn núi. Hiện nay, diện tích rừng nói chung, rừng nguyên sinh nói riêng còn lại không đáng kể, nhưng cùng với tầng vượt tán, tầng ưu thế trong các khu rừng tái sinh, rừng chồi, hoặc đất trồng cây công nghiệp lâu năm, cây lương thực - thực phẩm ngắn ngày còn có thêm hàng loạt diễn thế phục hồi tự nhiên như trảng cỏ, trảng cây bụi, trảng thứ sinh...

Tầng vượt tán và tầng ưu thế sinh thái (20-30m), cây họ Dầu đóng vai trò quan trọng. Trong kiểu rừng này, có các quần hợp với các loài ưu thế khác nhau. Chủ yếu là cây họ Dầu, chi dầu (Dipterocarpus), chi sến mủ (Shorea), sao đen (Hopea odorata), kiền kiền (Hopea pierrei), vên vên (Anisoptera costata), dầu rái (Dipterocarpus alatus), dầu đồng (Dipterocarpus turbinatus), xuân thôn (Swintonia griffithii) và các cây lá rộng xen lá buông (Corypha lecomtei), hoặc có cả nhóm cây ưu thế (đa ưu thế).

Trảng cỏ tùy theo tầng dày mỏng, vi khí hậu, tác động của con người, để hình thành nên những quần hợp “cỏ cao” chịu hạn như cỏ tranh (Imperata cylindrica), hoặc Sorghum odoratum, lau (Saccharum spp.) và các loại quần hợp “cỏ thấp” chịu hạn khác như cỏ may (Chrysopogon aciculatus), dương xỉ (Pteridium aquilium). 

Trảng cây bụi nửa rụng lá hay rụng lá thường thấy ở Bình Dương là các loài thường xanh như rủ rỉ…, có loài rụng lá thành ngạnh (Cratoxylon maingayi)… Ở một vài nơi có mùa khô khá dài xuất hiện cây bụi rụng lá có gai thuộc các họ Táo ta (Rhamnaceae), họ Màng màng (Capparaceae); có loài rụng lá thuộc cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) như dầu trà beng (D. obtusifolius), dầu lông (Dipterocarpus tuberculatus) hoặc là cẩm liên (Shorea siamensis) và sến mủ tù (Shorea obtusa), tre lồ ô... 

Rừng thứ sinh được hình thành ngay trong những rừng tre. Ban đầu đó là những rừng tre thuần loại, nhưng dưới tán tre xuất hiện các cây gỗ như bằng lăng (Lagerstromia calyculata), gụ mật (Sindora siamensis), dáng hương (Pterocarpus macrocarpus)… Về sau, chúng vượt tán tre, khép tán lá và làm cho tre chết dần vì thiếu ánh sáng. Rừng thứ sinh lúc này mang tính chất rừng rậm thường xanh hay nửa rụng lá, cây lá rộng.

2.1.2. Rừng rậm nhiệt đới thường xanh, mưa mùa ẩm, với mùa khô khá dài và không có mùa lạnh ở núi thấp, cây lá rộng

Trên sườn và đỉnh một số ngọn núi thấp rải rác, trước kia đều đã được rừng bao phủ. Do nền đá mẹ là granit hay đá phiến là do sườn đồi nên tầng đất rất mỏng, nghèo chất dinh dưỡng và chua, đôi chỗ xuất hiện các tảng đá lộ đầu. Với mùa mưa ẩm, mùa khô dài và không có mùa lạnh nên kiểu rừng ở đây thuộc kiểu rừng thường xanh, cây lá rộng, rất ít cây có lá kim. Rừng chỉ có 4 tầng, vắng mặt tầng vượt tán, điển hình với các loài cây gỗ thường xanh thuộc họ Ngọc Lan (đại diện của chi Michelia), dẻ (đại diện của các chi sồi đá (Lithocarpus) và sồi cau (Quercus), dầu, đại diện của chi sao (Hopea)… Thảm thực vật hiện tại của phần trên sườn và các đỉnh núi này là các trảng cỏ xen cây bụi rải rác, đôi khi một số cây gỗ sót lại.

2.1.3. Rừng đầm lầy nước ngọt

Thảm thực vật ở vùng đầm lầy nước ngọt, ven sông suối, nơi trũng úng các diện bằng phẳng thường gặp là quần hợp cây kè nam (Livistona saribus) mọc ở đất ngập nước ven sông suối, cây cao 25-30m mọc thuần loại và khá liên tục. Ở các đầm vũng, vùng phù sa mới có gặp quần hợp cây thủy sinh như Utricularia flexuosa, Nymphaea stellata, Cyperus malaccensis, Eleocharis sp …

- Rừng rậm nhiệt đới nửa rụng lá, mưa mùa ẩm, với mùa khô kéo dài và không có mùa lạnh, ở đất thấp, cây lá rộng

Kiểu rừng rậm nhiệt đới nửa rụng lá này thường sống ở vùng đất thấp đặc trưng như bằng lăng (Lagerstroemia calyculata), xen với các loài cây thường xanh.

2.2. TRỮ LƯỢNG VÀ SỰ PHÂN BỐ 

Do đặc điểm khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm) với nền nhiệt độ cao quanh năm ổn định, ánh sáng dồi dào, lượng mưa phong phú cùng với lớp vỏ phong hóa đất đỏ basalt màu mỡ nên rừng ở tỉnh Bình Dương có diện tích, trữ lượng gỗ, thảm thực vật rừng phong phú về giống loài và tái sinh mạnh. Do vậy, trước đây, khi nói đến tài nguyên quan trọng nhất và cơ bản nhất của Bình Dương, đó chính là rừng. Rừng cung cấp gỗ cho công nghiệp, thủ công nghiệp, làm chất đốt và cũng cung cấp lương thực, thuốc men, sợi gỗ... Hơn thế nữa, rừng Bình Dương là kho dự trữ nhiều giống loài vô giá về tài nguyên di truyền và nguyên sinh chất cho nền công nghiệp hiện đại của Bình Dương và của cả nước. Sự hiện diện của rừng bảo đảm và duy trì độ màu mỡ của đất đai, điều tiết về nguồn nước mặt cũng như nước ngầm, điều hòa khí hậu, bảo vệ mặt đất chống xói mòn. 

Từ thời xa xưa, hơn một nửa diện tích tỉnh Bình Dương có rừng dày và rừng thứ sinh phủ kín, phân nửa còn lại là trảng cỏ, đồn điền, ruộng lúa và vườn cây ăn trái. Đó là rừng thuộc hệ thống đồng bằng của miền Đông Nam Bộ, nổi tiếng giàu nhất nước về các loài cây gỗ quí. Đặc điểm chính của rừng ở đây là dày, sum suê, nhiều về loài, chứa nhiều sinh tầng, trong đó tầng thấp rất phát triển. Tùy theo từng loại đất mà rừng có độ phong phú riêng. Trên đất đỏ basalt, đã phong hóa thuần thục, là loại rừng phong phú bậc nhất, chứa nhiều loại danh mộc và cây gỗ tốt, trên đất xám của phù sa cổ, thực vật thấp hơn, ít loài hơn. 

Rừng dày ở Bình Dương được giới hạn theo cao độ là từ 500m trở xuống, trong đó các loài cây to thuộc họ Dầu mang tính tiêu biểu nhất. Với số loài khoảng dưới con số 30, chúng đạt và vượt chiều cao 50m, tạo ra một tầng chế ngự không đồng đều, nhưng chế ngự các tầng thấp hơn lại đồng đều. Mùa khô ghi dấu ấn sâu sắc đối với toàn họ, tạo ra sự rụng lá, như đối với dầu song nàng trong tháng 11 và tháng 12. Các họ khác cũng rụng lá, cây trơ cành ít nhất cả tháng, riêng loài gòn rừng rụng lá sớm hơn cả, mà mọc lá lại cũng muộn hơn. Đối với các loài bằng lăng, trôm son, gõ mật, xương mộc, cà na... chỉ rụng lá một thời gian ngắn, sau đó trổ hoa. Tuy vậy, rừng Bình Dương luôn luôn xanh, vì rừng ở đây không thuộc loại “rừng mưa”, mà là loại “rừng nửa thay lá”. Màu xanh của rừng nhờ vào họ thực vật đứng liền sau họ Dầu, đó là họ Đậu. Các loại của họ Đậu cũng phong phú, nhưng lại mọc tản mạn. Còn các họ kém quan trọng hơn, như Bứa, Xoan, Thị... cũng không kém đông đảo, nhưng lại đụng đâu mọc đó, chẳng tạo được quần thể nào có tính áp đảo.

Ở Bình Dương, khó mà gọi tên rừng của từng địa phương theo tên của một loại cây nào, vì không lộn được thành phần trung bình tiêu biểu. Có thể nói vài đám rừng dầu rái hoặc dầu song nàng, đến bằng lăng đã thấy ít. Sau giai đoạn chiến tranh tàn phá của các thập kỷ vừa qua, cây to bị đốn, đốt nhiều, lại không tái sinh dễ dàng, nên việc tập hợp cây rừng thành rừng đặc biệt lại càng khó hơn. Do vậy, việc đặt tên rừng theo cây chủ lực gần như không thể hiện được nữa. Tuy vậy, suy từ những cụm rừng còn sót lại như dầu, tùng, bằng lăng, có thể tưởng tượng những rừng già phong phú của thế kỷ trước, mà nay đã suy tàn và có khả năng vĩnh viễn bị xóa sạch.

Vào các năm 1930, rừng bị khai phá dữ dội, một phần là do thực dân Pháp lập đồn điền cao su, phần khác là do dân khai thác những nơi có nước độc để mở rộng đất canh tác. Cường độ và tốc độ khai thác có nguy cơ khó kiềm chế, nên chính quyền thời đó đã thành lập một số khu dự trữ, điển hình là khu dự trữ Cần Lê (gần Lộc Ninh), Bù Đốp, Long Hưng, Rạch Rạt (gần Đồng Xoài). Chính nhờ có các “rừng cấm” đó, mà chúng ta mới tìm lại dấu vết của rừng xưa.

Khu dự trữ Cần Lê rộng 86.137 hecta, từ những năm 1930, trong công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, rừng ở đây bị tàn phá đến mức báo động. Rừng bị phá, tỉnh Thủ Dầu Một có những xáo trộn nhất định về khí hậu, đặc biệt là chế độ nước từ thượng nguồn đổ về. Những năm 1930, đầu nguồn sông Sài Gòn bắt đầu chảy mạnh và ngày càng giống như thác đổ. Những trận lũ đột ngột vào năm 1931 đã làm rung động cả những người làm công tác bảo vệ rừng. Đến mùa khô, sự khô hạn vì cạn kiệt nước trở thành thường xuyên. Thêm vào đó, chỗ nào còn nước, thì độ dốc gia tăng, do sự phân hủy của trái cây, lá buông và các loại vỏ cây rừng. Tất cả gây nên cảnh “sơn lam chướng khí” bởi sự tích tụ, cô đọng của các loại alcaloid đỏ - chất độc do cây, lá, hoa, quả chết để lại - những chất độc mà dân tộc Stiêng thường dùng để thuốc cá ở dọc bờ sông, suối. 

Tính đến năm 1932, giữa Tống Lê Chân và Lộc Ninh, còn 6.000 hecta rừng già, đã cho một lượng danh mộc là 1.500 cây/10 hecta, với tỉ lệ tương ứng như sau:

Bảng 2: Phân bố thực vật Khu dự trữ Cần Lê

	Loại gỗ
	Đơn vị 1.460 (cây)
	Đơn vị 2.328

(cây)

	Gỗ ngoại hạng
	
	

	Cẩm thị
	26
	24

	Dáng hương
	28
	78

	Sơn
	8
	48

	Cẩm lai
	0
	42

	Gỗ hạng nhất
	
	

	Gõ
	51
	342

	Bình linh
	33
	72

	Cà chấc
	350
	42

	Căm xe
	42
	54

	Da đá
	103
	192

	Seán
	59
	156

	Gỗ hạng nhì
	
	

	Bằng lăng
	105
	180

	Dầu
	211
	204

	Veân veân
	37
	192

	Gỗ hạng ba
	
	

	Cám
	16
	90

	Chiêu liêu
	37
	72

	Gaùo
	3
	78

	Thành ngạnh
	267
	186

	Sấu
	1
	66

	Trâm
	26
	144

	Vừng
	52
	66


Trong khu dự trữ Cần Lê còn có rừng thưa, chiếm 10.700 hecta gồm có các trảng cỏ bao la và trống trải. Các cụm cây to thường là các cây họ Dầu, có xu hướng tập hợp thành đám thuần loại. Mật độ trung bình trên mỗi hecta là từ 200 đến 300 gốc, có đường kính to hơn 100cm. Đại mộc khác: 60% (bằng lăng, cám, lim sét, chiêu liêu, gáo, thành ngạnh, trâm, vừng).

Tỉ lệ tự nhiên các loài gỗ quí

	TT
	Loài
	Tỉ lệ %

	1
	Cẩm thị
	1%

	2
	Dáng hương
	1%

	3
	Gõ
	2%

	4
	Căm xe
	5%

	5
	Bình linh
	1%

	6
	Các loại họ Dầu
	30%


Vào mùa nắng, trảng bốc cháy, tạo thành đám lửa rừng to, do đó, cây lớn bị đốt cháy sém, sau phát triển có dạng ngoằn ngoèo. Dưới tán cây to còn có tầng tre, le. Cạnh dòng suối, lá buông xuất hiện. Phần trong còn lại là cỏ tranh. Ở các rừng mọc lại (tái sinh), ta thường có cấu trúc trung gian giữa hai loại rừng nêu trên, nhưng chỉ còn cây gỗ với một số lượng 2.000 cây mỗi 10 hecta. Thành phần loài cây không khác mấy, nhưng tỉ lệ các nhóm gỗ ngoại hạng và hạng nhất có kém sút hơn ở rừng dày. Sự tái sinh bằng cơ quan dinh dưỡng (bằng gốc, thân) không chống cự lại được sự tái sinh bằng cơ quan sinh sản (trái, hạt). Nhưng đa số cây bị đốn sạch từ lúc còn nhỏ, do vậy, không có cây nào còn sống suốt chu kỳ 80 năm của rừng tự nhiên. 

Ngày nay, thảm thực vật ở đây trở nên thưa thớt hẳn, do bị tàn phá đến độ mất hết “cảnh quan” xinh đẹp của rừng già xưa kia. Số còn lại chủ yếu là rừng thứ sinh kết hợp với trảng cỏ cao, danh mộc còn sót lại có dạng èo uột, khẳng khiu, mất giá trị kinh tế. Một số nơi có thể còn cẩm lai, cẩm thị, bình linh, dáng hương, gõ mật, căm xe, bằng lăng, cà chấc, sến, vên vên, sơn, da đá, cám, chiêu liêu, gáo, thành ngạnh, râm, sấu, trâm, vừng nhưng rất hiếm. 
Khu dự trữ Bù Đốp, ngay từ những năm 1930, Sở Thủy Lâm của Pháp cho biết rừng đã bị khai thác bừa bãi, sinh cảnh, cơ cấu bị đảo lộn. Phía nam của khu vực là rừng chồi với dầu trà beng, căm xe, lác đác một ít cà chấc, không có tầng tiểu mộc như tre, le, toàn bộ sinh cảnh đó chiếm 1/5 diện tích. Chỉ có nơi cao mới còn rừng dày chứa nhiều đại mộc đủ cỡ, với ưu thế của bằng lăng, dầu chai, và một ít gõ đỏ, không thấy nhắc đến cây sao. Diện tích chung là 3/5 diện tích của khu dự trữ, 1/5 còn lại là rừng thưa.

Tỉ lệ các loài gỗ quan trọng
	TT
	Loài
	Tỉ lệ %

	1
	Bằng lăng
	10%

	2
	Chai
	25

	3
	Gõ
	2%

	4
	Dầu
	3%

	5
	Căm xe
	20%

	6
	Cây gỗ khác
	40%


So với khu dự trữ Cần Lê, khu này không có gỗ quí và mang tính đại diện cho cơ cấu bằng lăng - dầu. Cũng có thể chú ý đến tỉ lệ cao của cây chai như là một nét đặc sắc của khu Bù Đốp. Khu dự trữ Long Hưng nằm trên đất xám giàu cát, đi từ Quốc lộ 13 đến đồn điền Brezet xưa kia. Trước khi khoanh vùng, rừng đã bị tàn phá, trừ một vài cây gỗ to lớn, vì bị thuế cao, nên chưa bị đốn ngã. Sau 20 năm hưu canh, đất rẫy được phủ dày trở lại, thông qua một giai đoạn trảng cỏ ngắn. Rừng mọc lại này có cây to, nhưng không phải là gỗ quí, nên kém giá trị kinh tế hơn rừng dày rất nhiều.

Ở khu dự trữ Rạch Rạt, gần Đồng Xoài, vào năm 1936, dù không còn gặp được những cây gỗ ngoại hạng như cẩm lai, cẩm liên, dáng hương vì chúng đã bị khai thác trắng. Chỉ còn lại các cây gỗ hạng nhất (gõ, sao, huỷnh, bình linh, bời lời), hạng nhì (dầu, vên vên, chai, cà duối, làu táu) và hạng ba (săng, trâm, thành ngạnh, còng, trường, chiêu liêu, sấu, , chưn bầu, vừng). Những cây gỗ tạp khác chiếm tỉ lệ 40%. Nhưng thời ấy, trạng thái rừng vẫn còn tốt, còn “mát lạnh” trong những trưa hè có nắng chói chang do rừng bao phủ hầu hết diện tích, chiếm 67,2% diện tích tự nhiên, 670.000ha. Nhờ vậy, rừng đã tạo một cái nôi to lớn cho voi, cọp, beo, trâu rừng, bò rừng, gấu, heo rừng, hươu, nai, mễn, cheo, nhím, khỉ và đặc biệt là tê giác... cư trú (ở về phía cực Đông).

Xét tổng thể, rừng Bình Dương thuộc loại rừng nhiệt đới ẩm, thường xanh, mưa mùa, nửa rụng lá (cây họ Dầu rụng lá vào mùa khô). Chiếm diện tích lớn là rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở các huyện Lộc Ninh, Đồng Phú, Phước Long (nơi có lượng mưa lớn, lớp vỏ phong hóa basalt, màu mỡ) và rừng hành lang dọc thung lũng sông, suối, nhất là sông Bé. Rừng phong phú về giống, loài, có nhiều loại gỗ quí, nhiều tầng, có dây leo và những thực vật ký sinh... Một số nơi ở vùng đông bắc, rừng còn ở dạng nguyên thủy và có nhiều động vật quí, hiếm.

Bên cạnh rừng rậm, khá phổ biến với diện tích lớn là rừng thưa, hỗn giao nhiều loài cây lá rộng trong đó cây họ Dầu chiếm ưu thế (Dipterocarpaceae) như dầu chai, dầu lông, dầu tra beng, dầu song nàng… mọc ở khu rừng tái sinh tự nhiên. Cây thường cao 20 – 30m, đường kính 30 – 40cm, thường rụng lá vào tháng 2, 3 dương lịch, lá cây phủ kín mặt đất (dễ bị cháy vào mùa khô), đến mùa mưa lại phủ một màu xanh non. Lẫn lộn trong rừng còn có vấp, huỳnh, xoan, mộc… thực vật dưới rừng chủ yếu là cỏ tranh, cỏ ga… thường mọc cạnh những tổ mối kích thước lớn. Ngoài ra, Bình Dương còn có một diện tích khá lớn rừng lồ ô, tre, nứa (65.000ha) mọc thành quần thụ bạt ngàn chủ yếu ở hai huyện Đồng Phú, Phước Long và một ít ở Bình Long, Lộc Ninh (bình quân 1ha, 8.000 – 10.000 cây, hàng năm có thể khai thác 1000 cây/ha).

 Bình Dương còn có một ít diện tích rừng đặc sản như giá tị (Tectona grandis), canhkina, rừng trồng sao đen – (Hopea odorata), dầu rái (D. alatus), vên vên (Anisoptera), bạch đàn trắng (Eucalyptus tereticornis), keo lá tràm (Acacia auriculaeformis)... Rừng dày của Bình Dương (xác lập qua những chứng tích rơi rớt lại) đã qui tàn thành một thảm thực vật ô hợp, gọi là rừng tái sinh, rừng mọc lại. Nhìn từ xa, tính mọc lại này được thể hiện qua chiều cao đồng đều của cây, qua tán hở, qua những cây hợp quần ưa sáng. Nổi bật là các loài bằng lăng, lim sét, thành ngạnh, cà na, sổ, tai nghé, cò ke, dầu lông, mã rạng, vừng, căm xe, gõ mật... Đất đỏ basalt màu mỡ như vậy, cũng chỉ còn chứa tung, dực năng, lòng máng, bụp lá to, thụ đào, khổ sâm, chưn bầu lông, thành ngạnh, cơm nguội, móng bò Godefroy, muồng Java, xoan, lòng mức, trạch quạch, bời lời, điệp mắt mèo, duối, tre… 

Trên đất xám tạo thành đồi gò thấp, sự tái sinh ban đầu tạo ra thảm cây bụi, thưa và còi, chứa các loài tiểu sim, sim, mua, dấu dầu, gùi, trâm, bí bái, hậu phác, lốp bốp, coca Campuchia. Còn trên đất xám khô, sinh cảnh hiện ra với các nhóm cây có gai như găng gai, táo rừng, keo lông chim, cám, sầm, dành dành, chưn bầu, đa đa. Các cây bụi tiên phong như chưn bầu, thành ngạnh, bằng lăng, cò ke, táo rừng, gáo, chòi mòi… chiếm dần những khoảng đất canh tác và đất ruộng, nếu bị bỏ hoang. Riêng ở ven sông, rừng nằm thành dải hẹp, còn cây to bóng mát như ninh, búng, dầu rái, lọ nồi, gáo vàng, trâm, mọt. 
2.3.  GIÁ TRỊ CỦA RỪNG 

Cũng như các tỉnh khác ở miền Đông Nam Bộ, Bình Dương vốn là mảnh đất cuối cùng của dãy Trường Sơn, kéo dài từ bắc đến nam, nên xưa kia nơi đây có rừng núi bạt ngàn. Các hội đoàn động thực vật ở rừng ở đây khá phong phú và quiù hiếm. “Rừng vàng biển bạc!”, rừng chứa đựng nguồn tài nguyên quí giá, đó là gỗ, song mây, thú rừng, chim muông và loại lâm sản khác. Tất cả đều có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của cư dân Bình Dương từ thuở khai hoang lập ấp cho đến ngày nay. 

Do vậy, sau khi nghiên cứu, khảo sát thực địa, các nhà tư bản Pháp đã đánh giá: các cánh rừng ở phía bắc tỉnh có nhiều loại cây hiếm như trắc, cẩm lai, căm xe, sao, dầu... đó chính là  những loại gỗ tốt nhất dùng trong xây dựng. Ngoài ra, còn có song, mây và một số loại cây leo khác có giá trị trong việc phát triển các nghề thủ công cổ truyền. Đặc biệt, rừng ở đây có nhiều cây cỏ có giá trị cao trong lĩnh vực nghiên cứu của nhiều ngành chuyên môn như các giống lan và cây củ cũng có rất nhiều loại. Điều đó giải thích tại sao, Bình Dương là địa điểm quan trọng mà thực dân Pháp lựa chọn trong các cuộc khai thác thuộc địa. Đó cũng chính là lý do làm cho rừng Bình Dương bị khai thác cạn kiệt. Hơn nữa, trong 30 năm chiến tranh giải phóng, đặc biệt là trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, bom đạn, chất độc hóa học, thuốc khai quang của đế quốc Mỹ đã huỷ diệt trên 50% các khu rừng nguyên sinh ở Bình Dương.

Đến những năm đầu sau ngày giải phóng, so với các tỉnh ở miền Đông, rừng ở đây vẫn còn khá nhiều. Rừng chính là một tài nguyên lâu đời của thiên nhiên ưu đãi nhân dân, góp phần làm cho nền kinh tế của tỉnh thêm đa dạng và phong phú. Nhưng trong mười năm sau ngày giải phóng, do khai thác không có kế hoạch, đốt rừng làm rẫy, lấy củi, than, cháy rừng… mất đi hơn 200.000ha rừng, khiến tỉ lệ che phủ từ 48% giảm còn 28%. Theo thống kê, diện tích rừng gỗ lúc này chỉ còn 140.000ha, trong đó rừng giàu 14.000ha tập trung chủ yếu ở Bù Gia Mập, đông nam Bù Đăng, tây nam Đồng Xoài, rừng trung bình còn 30.000ha, rừng nghèo 81.000ha, rừng hỗn giao 41.000ha, tre nứa hơn 64.000ha. Diện tích đất không có rừng lên đến 480.000ha. Huyện Bến Cát, Tân Uyên còn rất ít rừng (vài ngàn ha) vượt mức báo động về yêu cầu bảo vệ đất đai, môi trường. Một số vùng xung yếu đầu nguồn sông Bé, sông Sài Gòn tỉ lệ che phủ nhiều nơi chỉ còn 10-15%.

Qua số liệu trên ta thấy rừng ở tỉnh Sông Bé trước đây phân bố chủ yếu ở 4 huyện phía bắc, trong đó rừng giàu và trung bình tập trung chủ yếu ở 3 huyện Phước Long, Lộc Ninh, Đồng Phú. Rừng tre nứa tập trung ở 2 huyện Phước Long, Đồng Phú (Phước Long là huyện có diện tích rừng lớn nhất 130.000ha chiếm 40% diện tích tự nhiên, Đồng Phú tỉ lệ che phủ 40%, Lộc Ninh 30%, Bình Long chỉ còn 5%). Ở một số nơi rừng có nhiều dạng mộc như: trắc, cẩm lai, gõ, sao và một số cây dùng làm dược liệu.

Diện tích rừng tự nhiên càng về sau càng giảm 51% so với diện tích rừng tự nhiên năm 1977. Diện tích rừng tự nhiên hiện có chủ yếu là rừng hỗn giao và rừng tre, nứa, lồ ô chiếm 74%, rừng non chiếm 16%, rừng giàu chỉ còn 5%. Đến năm 1978, diện tích rừng giảm xuống còn 840.000 ha, chiếm 48% diện tích, trữ lượng gỗ còn 32 triệu m3, lồ ô, tre nứa hơn 1 tỷ cây. Năm 1982, diện tích rừng tiếp tục giảm còn 310.000 ha, chiếm 31%, trong 4 năm, diện tích rừng giảm 120.000ha, mất 10 triệu m3 gỗ và 300 triệu tre nứa, lồ ô. Theo số liệu điều tra tài nguyên toàn quốc đến năm 1983, rừng tự nhiên ở Sông Bé chỉ còn 275.000ha chiếm 28% diện tích. Đến năm 1986, theo thống kê trữ lượng gỗ chỉ còn 16 triệu m3 và hơn 200 triệu cây lồ ô, tre, nứa (bình quân đầu người còn 23m3 gỗ và 310 cây lồ ô, tre, nứa).


Nguyên nhân giảm diện tích chủ yếu do chuyển mục đích sử dụng (khai hoang trồng cao su, xây dựng các công trình thủy lợi, xây dựng vùng kinh tế mới, mở rộng nông trường và dân di cư tự do phá rừng làm rẫy, lấy đất sản xuất lương thực và cây công nghiệp khác như cây cà phê, điều…). Ngoài ra còn tình trạng khai thác không có thiết kế, khai thác vượt khả năng tăng trưởng của rừng cũng là nhân tố dẫn tới việc rừng bị nghèo kiệt. Chính vì thế mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV đã chỉ rõ: “Phải coi nghề rừng là một ngành sản xuất chính, phải có qui hoạch, đầu tư, lao động, tiền vốn, vật tư thiết bị thích đáng nhằm trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác tốt”. 

Hiện nay, tỉnh Bình Dương theo qui hoạch tổng thể có 500.000 ha đất rừng, chiếm ½ diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Theo yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, tỉnh đã từng bước khắc phục khó khăn, trồng mới 35 ha rừng, khoanh nuôi, chăm sóc trên 350ha và đã khai thác gần 300m3 gỗ, 400.000m3 củi, hàng chục triệu cây tre, lồ ô cung cấp cho ngành xuất khẩu, xây dựng cơ bản, nguyên liệu làm giấy và phục vụ cho sản xuất các mặt hàng tiêu dùng như bàn, ghế, giường… 

Tuy nhiên, so với yêu cầu công việc trồng, khoanh vùng, chăm sóc vẫn còn chậm, công tác bảo vệ rừng ở mức rất thấp. Trái lại, khai thác lâm sản ồ ạt, chưa đi vào nề nếp phân vùng rõ rệt. Rừng bị khai thác bừa bãi có ảnh hưởng không tốt cho việc bảo vệ các khu rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ. Trong khi đó, việc phổ biến pháp lệnh về bảo vệ rừng của Chính phủ chưa được rộng khắp trong nhân dân, ý thức chấp hành chưa được nghiêm chỉnh. Tai hại hơn nữa trong những tháng mùa khô hanh nắng thường có những vụ cháy rừng, cháy gỗ, cháy củi gây thiệt hại không ít cho tài sản quốc gia. Do vậy, vấn đề bảo vệ rừng được đặt ra cấp thiết và trọng trách giao phó cho ngành lâm nghiệp, đặc biệt, là lực lượng kiểm lâm nhân dân tỉnh. Cũng cần phải nói rằng, lực lượng kiểm lâm nhân dân và ngành lâm nghiệp có làm tròn được chức năng nặng nề đó hay không đòi hỏi phải có sự ủng hộ đầy nhiệt tình của nhân dân và trách nhiệm của mỗi người, mỗi ngành, mỗi địa phương với ý thức xem rừng là tài nguyên quí giá, đồng thời tiếp tục trồng, chăm sóc, bảo vệ và có kế hoạch khai thác hợp lý.

2.3.1. Giá trị kinh tế

Rừng tỉnh Sông Bé xưa chiếm 27% trữ lượng gỗ của miền Đông Nam Bộ, rừng là một trong những thế mạnh của tỉnh. Rừng cung cấp nhiều loại gỗ quiù, được thế giới mệnh danh là “vàng xanh” (gỗ đứng thứ 3 sau than đá, dầu mỏ, từ gỗ người ta đã làm ra 20.000 sản phẩm khác nhau). 

Qua thống kê, rừng Bình Dương vốn có nhiều loại gỗ quí như gõ (Pahudia cochinchinensis), nu (bởi dọc theo thân thường có những nu – bướu lớn, có cây rất to, vân gỗ ở đây đẹp, là nguyên liệu quiù để sản xuất đồ mộc, chạm trổ, điêu khắc), cẩm lai (Dalbergia bariensis), trắc (Dalbergia sp.) bướu có vân li ti như đá cẩm thạch. Dáng hương (Pterocarpus pedatus), Gõ mật (Sindora sp), Giá tị (Tectona grandis),  bằng lăng, căm xe… Năm 1984, Bình Dương (Sông Bé) đã chuyển 6m3 gỗ nu (Phước Long) ra tu bổ, xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài các loại gỗ quiù, ở rừng thứ sinh còn có gõ, dầu, vên, da đá, căm xe … Trữ lượng gỗ của Bình Dương (Sông Bé) ước tính còn 16 triệu m3, đó là nguồn nguyên vật liệu cho xây dựng, công nghiệp chế biến, lâm sản, tiểu thủ công nghiệp và hàng xuất khẩu có giá trị (gỗ xẻ, gỗ lạn, ván sàn…). Rừng là nơi cung cấp than, củi cho công nghiệp gốm sứ, làm chất đốt. Rừng lồ ô, tre, nứa, song, mây (hơn 200 triệu cây) là nguyên liệu ngành sản xuất bột giấy, tiểu thủ công nghiệp (đan lát, hàng xuất khẩu). Rừng còn cung cấp nhiều loại đặc sản như cây thuốc (bạch truật, đảng sâm, sâm đất, trúc, cam thảo, hà thủ ô đỏ, mật ong…), phong lan, cây thực phẩm (nấm, măng rừng)… Ngoài ra, rừng Bình Dương còn nổi tiếng với những căn cứ địa cách mạng trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược như chiến khu Đ, Bến Cát…

2.3.2. Giá trị khoa học

Rừng là một bộ phận cơ bản của môi trường sống, rừng chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác như: khí hậu, địa hình, thủy văn, thổ nhưỡng… Mặt khác, nó tác động trở lại với các yếu tố trên. Trong mối quan hệ đó, thực vật rừng giữ một vai trò đặc biệt trong việc hình thành thế cân bằng sinh thái. Đặc biệt là đóng vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, nhất là những khu vực địa hình dốc ở phía bắc tỉnh. 

Theo tính toán, trên một hécta đất có địa hình trống trải với độ dốc không lớn lắm, thì trong tháng nếu có vài ba đám mưa nặng hạt đạt 300mm sẽ cuốn đi chừng 40 tấn đất màu. Mùa khô, ở những nơi rừng bị phá, hơi nước bốc lên nhiều, đất cũng bị mất màu mỡ do chu kỳ tuần hoàn sản xuất chất hữu cơ bị phá vỡ.

Do chức năng quang hợp của cây xanh, nên rừng chính là một nhà máy sinh học tự nhiên, giữ không khí trong lành, thường xuyên thu nhận Carbonic và cung cấp Oxy. Trong không khí có khoảng 0,03% Carbonic, nếu hàm lượng vượt quá mức trên thì có hại đến sức khoẻ con người. Nhưng với hàm lượng rất nhỏ đó cũng đủ làm cho cây xanh quang hợp và tạo ra chất hữu cơ. Nguồn thải Carbonic là do con người và động vật, các núi lửa, mỏ than bị cháy, sự phân giải các chất hữu cơ, hoạt động của các nhà máy công nghiệp… Nếu lượng Oxy tích luỹ quá mức trong không khí, thì hoạt động của rừng lại góp phần điều hoà tích cực, tiêu thụ bớt số thừa bất lợi đó. Ngược lại, nếu không có cây xanh (chủ yếu là rừng) liên tục cung cấp Oxy cho khí quyển, thì khoảng 500 năm sau, nguồn Oxy sẽ cạn kiệt. Do đó, trong quá trình phát triển công nghiệp, mở rộng vùng dân cư, rừng ngày một thu hẹp, nếu không trồng thêm cây xanh là một sai lầm lớn. Ngoài ra, rừng còn đảm nhận nhiệm vụ điều hòa khí hậu, hạn chế những tác động tiêu cực của thời tiết, nhiệt độ, chắn gió, bão, lụt... Mùa hè, không khí trong rừng thấp hơn ngoài khoảng 8-100C, mùa đông cao hơn khoảng 0,1-0,50C. Ban ngày trong rừng mát hơn, ban đêm ấm hơn ở ngoài. Đất rừng mùa hè mát hơn khoảng 80C, mùa đông ấm hơn khoảng 1-20C, trung bình thấp hơn khoảng 30C so với đất trống.

Nhìn chung, những khu vực có đủ rừng che chắn, thì mùa hè mát hơn, mùa đông ấm hơn so với nơi trống trải, thiếu rừng. Có nghĩa là biên độ nhiệt được rút bớt lại từ cả hai phía, cao nhất và thấp nhất, trong ngày, trong mùa, cũng như trong năm làm cho thời tiết bất thường ít xảy ra đột ngột. Tác dụng điều hoà này rất cần thiết đối với những nơi có chế độ nhiệt biến đổi nhanh chóng, ở những vùng có luồng gió nóng như gió Tây Nam vào mùa hạ và gió rét Đông Bắc vào mùa đông, trực tiếp ảnh hưởng làm cho thời tiết dễ biến động từ cực này đến cực kia. Do vậy, cây xanh cần có đủ để giảm bớt độ nóng của khí quyển và mặt đất.

Rừng điều tiết nước, phòng chống lũ lụt, dự trữ nước ngầm, chống nạn khô kiệt dòng chảy. Nếu rừng bị phá, mực nước ngầm sẽ hạ thấp, sông suối thiếu nước vào mùa khô, lũ lụt tăng cường độ vào mùa mưa (do khả năng thấm, giữ nước kém)… nên vấn đề bảo vệ rừng đầu nguồn là công tác đặc biệt quan trọng.

Ở vùng có rừng, lượng mưa được tăng lên so với nơi trống trải. Ở vùng nhiệt đới, hơi nước gặp rừng dễ đọng thành sương. Khi rơi xuống, một phần nước bị giữ lại trên tán rừng, từ đó bốc hơi, có thể đến 15 - 20%, là tăng độ ẩm không khí. Ngược lại, so với khu đất trống, thì lượng bốc hơi trên bề mặt rừng lại ít hơn, bằng khoảng 1/3, thường chỉ chiếm từ 5 đến 10% lượng mưa nhận được. Lượng nước chảy trên bề mặt đất rừng ít hơn rất nhiều, cường độ chảy yếu hơn so với nơi đất trồng, chỉ mất khoảng 1% của lượng mưa rơi nơi ấy. Hiệu quả này chủ yếu do tác dụng tổng hợp, vừa của tán lá, thân cây, hệ rễ, ngăn, đón, kìm hãm, vừa của thảm mục, tầng mùn và toàn bộ các lớp đất thu hút. Phần lớn nước rơi, từ 50 đến 80% được ngấm sâu vào lòng đất, một phần nước đó trở lại nuôi cây rừng qua hệ rễ, thân cây, tán lá sẽ thoát lại thành hơi nước vào không trung. Còn một phần lớn được giữ lại trong đất rừng, thành mạch ngầm, từ đó phun ra những dòng suối trắng trong, hiền hoà, quanh năm không bao giờ tắt.

Do tác dụng điều tiết trên, con người chú ý đến một hiện tượng mang tính qui luật phổ biến “có rừng thì tắt lũ, sinh suối, và mất rừng thì tắt suối, sinh lũ”. Lũ là những dòng nước mưa ồ ạt từ trên cao chảy xuống với một khối lượng lớn, sức tàn phá mạnh. Càng dồn xuống, đất càng bị bào mòn, độ dốc càng tăng, sức lũ càng thêm ồ ạt. Lũ chính là nguyên nhân dẫn đến xói mòn, gây ra lụt lội. Càng nhiều lũ, càng bị ngập lụt bất ngờ, càng dễ bị trôi mất đất. Tốc độ của dòng lũ tăng theo căn bậc hai của khối nước và độ dốc, càng mất rừng, nạn lũ lụt càng tăng nhanh. Do vậy, không thể phòng ngừa lũ lụt tận gốc nếu không dựa vào vai trò ngăn đón lũ của rừng, tạo thành hệ thống đê xanh bền vững. Có đủ rừng che chắn, dòng lũ sẽ bị dập tắt ngay từ đầu, đất không bị xói mòn, nước sông không đột ngột tràn bờ, nạn lụt lội được hạn chế đến mức thấp nhất.

Rừng còn có tác dụng phòng chống bão, lốc, gió khô, gió nóng, gió rét có hại đến sản xuất, vật nuôi và đời sống của con người. Bão, lốc, gió khô, gió nóng, lạnh với tốc độ mạnh làm biến đổi đột ngột thời tiết, gây ra nhiễu loạn không khí, dẫn đến nhiều tai hại như bào mòn đất, gây khô hạn, sương muối, mưa đá, gẫy đổ. Do vậy, rừng sẽ làm giảm tác hại của gió, trước hết, là che chắn làm giảm tốc độ và hướng thổi của gió. Khi gió, bão đến cách rừng khoảng 5 đến 10 lần chiều cao cây rừng, tốc độ gió bắt đầu giảm bớt và hướng cũng thay đổi. Vì rằng, một phần gió phải chuyển ngược lên để lướt qua tán rừng, một phần tiếp tục xuyên thẳng vào rừng. Nhưng do bị ma sát mạnh với các bộ phận tầng lớp cây rừng, tất cả 2 phần, nhất là phần xuyên vào rừng bị chia xẻ phân tán, liên tiếp gặp nhiều vật cản, đã bị mất sức, tiếp tục giảm nhanh tốc độ thổi. Khi qua khỏi rừng, gió yếu hẳn, không còn nguyên sức tàn phá như trước nữa, và chỉ khi đã xa rừng khoảng từ 20 đến 50 lần chiều cao cây rừng thì gió mới dần dần khôi phục lại tốc độ ban đầu. Mặt khác, nhờ có khả năng điều hoà nhiệt độ, giảm mức bốc hơi, tăng độ ẩm nên rừng có tác dụng giảm nhẹ bớt mức gay gắt của những luồng gió khô, rát và nóng…

Rừng cũng có tác dụng trong việc bảo vệ độ phì nhiêu và bồi dưỡng, bồi bổ chất dinh dưỡng cho đất. Nếu ở vùng đất có đủ rừng thì dòng chảy bị chế ngự, ngăn chặn được nạn bào mòn, nhất là trên đồi núi dốc. Do thế, lớp đất bề mặt không bị bào mỏng, mọi đặc tính lý hóa và vi sinh vật học của đất không bị phá huỷ, độ phì nhiêu được duy trì. Rừng lại còn liên tục cung cấp chất hữu cơ cho đất, điều này thể hiện rõ: rừng tốt tạo ra đất tốt, và đất tốt nuôi lại rừng tốt.
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Rừng tốt 



Đất tốt

Giá trị bồi dưỡng này thấy rất rõ hơn ở những nơi đất đã bị hư hỏng, như trên đồi núi trọc cằn cỗi. Những đất ấy không dùng được cho nông nghiệp, nhưng nếu biết cách trồng rừng, hoặc nuôi lại thảm xanh với những loại cây thích hợp thì đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện những chuyển biến tốt trong lớp đất mặt. Đó là sự hình thành lớp thảm mục hoá mùn, dẫn đến sự tăng độ ẩm đất, kéo theo hoạt động của vi sinh vật đất, mở đường sáng tạo lại độ phì nhiêu.

Nếu rừng bị phá huỷ, nạn xói mòn phát triển, tầng mùn đất mặt đã không được bồi thêm mà lại còn liên tiếp bị tiêu hao. Nhất là ở vùng nhiệt đới mưa mùa như ở Bình Dương, quá trình đất mất mùn và thoái hóa dễ xảy ra rất nhanh chóng và mãnh liệt. Ước tính ở nơi rừng bị phá hoang trơ đất trống mỗi năm bị rửa trôi mất khoảng 10 tấn mùn/ha. Quá trình feralitic, tích tụ sắt, nhôm, hình thành kết von, hoá đá ong, lại tăng cường thêm, làm cho đất mau chóng sút kém lý hoá tính, mất vi sinh vật, không giữ được nước, dễ bị khô hạn, thiếu chất dinh dưỡng, trở nên rất chua, kết cứng lại, đi đến cằn cỗi, trơ sỏi đá. Đó chính là qui luật: mất rừng thì đất kiệt,  đất kiệt thì rừng cũng bị suy vong.
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Đất kiệt

Điều đó đã giải thích vì sao trong việc phá rừng khai hoang trước đây ở miền đồi núi, dù đất đang rất tốt cũng chỉ được một thời gian ngắn là hư hỏng. Rừng tích lũy thêm xác thực vật và động vật, từ đó đất có khả năng tiếp tục cải hoá để chuyển thành đất canh tác. Như vậy, việc duy trì, trồng lại rừng là chìa khoá mở đường tận dụng có lợi nhất tiềm năng tổng hợp của thiên nhiên, đưa lại giá trị lớn nhiều mặt, vừa giữ nước ngọt, chống chua phèn, làm tốt môi trường, hội tụ thủy sản, động vật, đàn ong, cung cấp củi, gỗ, tinh dầu, vừa tham gia quá trình chuyển hoá dần đất cho tương lai nông nghiệp.

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới rất ổn định, nhưng dễ bị phá vỡ. Tiểu khí hậu, chế độ nhiệt, ánh sáng tác động đến môi trường của cây, chỉ cần chặt đi vài ba cây lớn, mở trống mặt đất, môi trường đó đã bất lợi cho cây con những loài gỗ lớn như sao, dầu, huỷnh… nuôi dưỡng những cây bụi, cỏ, dây leo. Ở những nơi đất xấu, rừng bị đốt phá làm rẫy, cây rừng không tái sinh được chỉ mọc lên cỏ tranh, cây bụi, hoặc bị đá ong hóa biến thành đất trống đồi trọc (toàn tỉnh có diện tích hơn 100.000ha. Quá trình đá ong hóa diễn ra mạnh mẽ khi thảm thực vật rừng bị phá hủy nhất là vào mùa khô, đất không đủ ẩm để ngăn chặn sự bốc hơi, sắt, nhôm di chuyển lên trên bề mặt, tích tụ dần, kết von lại thành đá ong... Hơn nữa, những động vật quí hiếm hầu hết ở trong rừng, một số ra bìa rừng kiếm ăn. Thảm cỏ, cây bụi chỉ có 5-6% động vật, phần lớn là bé nhỏ. Hệ động vật tìm nguồn thức ăn, nơi ở trong rừng, mất rừng là mất nguồn tài nguyên động vật.

Hiện nay, diện tích rừng của Bình Dương đã bị giảm sút nghiêm trọng, mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ vi phạm phá rừng khai thác vận chuyển gỗ trái phép (6 tháng đầu năm 1986 hơn 400 vụ vi phạm). Hàng chục ngàn ha rừng lần lượt bị tàn phá, di tích rừng chiến khu Đ 1/3 bị mất, 3.000ha rừng phòng hộ núi Cậu (Dầu Tiếng) hàng chục ngàn hécta rừng ven sông Sài Gòn còn trở nên nghèo kiệt. Rừng đầu nguồn ở đập Suối Giai, ven sông Thị Tính bị phá trắng còn rẻo rừng, cây bụi… Tỷ lệ che phủ rừng từ 48% trong 10 năm qua chỉ còn 28%, nhiều nơi đã vượt mức báo động về yêu cầu bảo vệ đất đai môi trường. Chưa kể những vụ cháy rừng hàng năm gây thiệt hại hàng trăm hécta, riêng 6 tháng đầu năm 1986 có 11 vụ cháy rừng với 393ha, trong đó có 142ha rừng trồng ở lâm trường Tân Uyên, 21,6ha ở lâm trường Long Nguyên... Hơn nữa, hậu quả những hoạt động thiếu ý thức của con người đã xảy ra nơi này, nơi khác làm tăng thêm nạn ngập úng, hạn hán xảy ra ở Long Nguyên, Long Chiểu, Bến Cát. Nước đầu nguồn sông Thị Tính, đập Suối Giai cạn dần, các cánh đồng lúa ven sông Đồng Nai ngập úng vì mưa lớn, nhiều vùng đất ở Hiếu Liêm, Đất Cuốc, Lạc An bị thoái hóa do hậu quả phá rừng, cháy rừng, vườn cây ăn trái Lái Thiêu, đồng ruộng thị xã Thuận An nhiễm mặn, phèn ngày một nhiều hơn…

2.4. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG THẢM THỰC VẬT RỪNG

Diện tích rừng nhiệt đới hàng năm bị phá huỷ có chiều rộng bằng 7,5 triệu hécta
. Như vậy, cứ mỗi phút trên thế giới có 1,44 ha rừng nhiệt đới biến mất. Nếu sự phá rừng tiếp diễn theo kiểu này, thì đến năm 2010, trái đất sẽ mất đi 12% diện tích rừng nhiệt đới nữa. Riêng ở Bình Dương từ đây đến năm 2010, sẽ còn giữ được bao nhiêu rừng? “Chúng ta đã biến đổi môi trường sống của chúng ta đến tận gốc rễ, đến nỗi bây giờ chúng ta phải tự biến đổi chính mình để tồn tại được trong môi trường mới này”
. Và rừng - tài nguyên “vàng xanh” của tỉnh ngày một đè nặng bởi áp lực của sự gia tăng dân số và gia tăng nhu cầu về dịch vụ sử dụng đất và rừng. 

Trong thời kỳ 1981 - 1985, cơ quan lương thực của Liên hiệp quốc (FAO) đã nhận định tình hình phá rừng hàng năm đạt mức cao nhất ở Đông Nam Á 950.000ha tại các quần đảo và 357.000ha ở trong đất liền (Miến Điện, Thái Lan). Tỉ suất cao hơn hết nằm tại Thái Lan, Miến Điện: 0,87%. Còn ở bán đảo Đông Dương: 0,77%. 

2.4.1. Rừng với vấn đề du canh

Các rừng chồi tái sinh là hậu quả của phương thức du canh ở những thời kỳ gần đây, bao trùm một diện tích tương đương 28,5% tổng số rừng nhiệt đới Châu Phi, 16% ở Châu Mỹ nhiệt đới, 22,7% ở Châu Á nhiệt đới. Hàng triệu người sinh sống bằng phương thức “phá rừng cấy lúa” này, khiến cho rừng tàn tạ. 

Ở Châu Á nhiệt đới, các nước đã bớt và dứt du canh đều có tỉ lệ phá rừng giảm nhiều: Ấn Độ, Paskistan, Campuchia, Iran, Java và Tân Ghinê. Tại Ấn Độ, nạn du canh đã tiệt sau cuộc Cách mạng nông nghiệp. Nhưng tại các nơi khác, nạn du canh chiếm 49% nguyên nhân của phá rừng.

Ở Bình Dương, dạng nông nghiệp cổ truyền này khi xưa do đồng bào các dân tộc thiểu số áp dụng, sau đó có thêm đồng bào Kinh tiếp bước. Người Stiêng thuộc nhóm Môn - Khmer, cư trú dọc các biên giới Việt-Campuchia, đông nhất tại Phước Long và Bình Long, một số nhỏ ở Thủ Dầu Một. Họ trồng ít nhất là 10 loại lúa rẫy khác nhau với thời gian canh tác từ 3 đến 5 tháng. Họ cũng trồng khoai mì, thơm, chuối, mía, đậu phộng, mè và nhiều loại rau cải. Họ làm rẫy theo kiểu tập thể, từ chặt cây, đốt bổi rồi trồng và thu hoạch. Nhờ làm tập thể, việc đốt rẫy không gây nạn cháy rừng. Lâu nay người ta thường nghĩ sai nên đổ quấy tai vạ này cho người làm rẫy. Trái lại, người Stiêng có truyền thống bảo vệ rừng tốt hơn cả, người Kinh không sao bì kịp, vì núi rừng là tổ ấm, là quê hương an toàn của họ. Mỗi khi có đốm lửa xảy ra, cả “buôn” đều kéo nhau đi chữa cháy.

2.4.2. Rừng với nạn cháy rừng

Đây mới là nguyên nhân chính của tàn phá rừng khốc liệt nhất, vì rừng không được phân ô, cách ly và kiểm soát kỹ, nên mỗi khi lửa phát ra, đám cháy lan nhanh. Nguyên do chính của nạn cháy rừng là do sét cộng với sự bất cẩn của con người khi khai hoang, đốt phá và săn bắn. Hơn nữa, các trảng cỏ tranh ở Bình Dương là nơi lưu giữ hậu quả điển hình của nạn cháy rừng. Ở đây, do nạn cháy rừng xảy ra hằng năm, nên sinh tầng của cây gỗ, chỉ đạt giai đoạn bụi rậm, mà không đạt đến cây cao được. Ngay trong phần dẫn nhập của Bộ Thực vật chí Đông Dương
 đã viết: “Lửa rừng là ung thư, nó sẽ giết chết rừng, còn rẫy chỉ là mụn nhọt”.

2.4.3. Rừng với vấn đề xây dựng đồn điền

Nhu cầu công nghiệp hóa nông nghiệp đưa đến việc xây dựng, lập đồn điền diễn ra từ khi thực dân Pháp xâm lược Bình Dương (1861) và việc lập  các vùng kinh tế mới sau này cũng tạo cơ hội cho rừng bị tàn phá không nương tay.

Theo tư liệu của FAO (1983), ở Châu Á, cứ mỗi hécta đồn điền phải mua bằng 4,5 ha rừng bị tàn phá (tỉ suất thay thế như vậy là 4,5). Do vậy, ở những khu vực có đồn điền cao su, các cây gỗ rừng đều bị đốn sạch, thảm thực vật thiên nhiên bị lột bỏ, còn lại chỉ là những cây không có giá trị kinh tế, hoặc chồi, bụi, cỏ dại như thành ngạnh, cò ke, mai, tai nghé, cù đèn, bí bái, dấu dầu, bá bịnh, mắc cỡ, hà thủ ô nam, cỏ hôi, khoai rạng, củ nần, riềng rừng… 

Sau năm 1975, nhiều cuộc chuyển dân qui mô được chính quyền tổ chức nhằm giải tỏa áp lực dân số tại các thành thị và khai khẩn đất hoang, Bình Dương là tỉnh có mật độ xây dựng vùng kinh tế mới lớn nhất với 54 điểm hoàn chỉnh ở miền Đông Nam Bộ. Một vài thí dụ minh họa quá trình khai phá rừng. 

Vùng kinh tế mới Cây Trường 2, xây dựng năm 1976 trên một vùng là một mặt bằng rộng lớn phủ rừng tốt. Rừng này hình thành trên đất xám (pôdzôl) của phù sa cổ. Một số nơi đã bị rải chất độc màu da cam, nên vào rừng, ta gặp nhiều cây ngã ngổn ngang, mục nát, cạnh những cây chết đứng khô. Quang cảnh ở đây thật tiêu điều, bi thảm. Vết rừng còn sót lại có đủ mặt dủ dẻ, trâm, bằng lăng, cám, dầu lông, gõ mật, côm Đồng Nai, sao, sổ (cây này rất phổ biến, nên có tên một ấp là Đồng Sổ), vên vên... Các loài cây thấp gồm có chiếc, cò ke, thành ngạnh, vảy ốc, bí bái, ô dước, bứa, máu chó, găng, tiểu sim, sâm thảo dây, táo rừng, lim sét, lốp bốp, bá bệnh, cơm nguội, sung, bình linh, mai đỏ, săng mã, dọt sành, mẫu đơn, hồng bì, dứa gai…

Các nhu cầu tìm vốn, xây dựng cơ bản, nhiên liệu đã trở thành các “phát súng ân huệ” cho những khu rừng đang hấp hối đó. Trảng tranh hiện ra cao ngang đầu, với các loài cỏ tranh, sậy khô, cỏ hôi, cỏ mỹ, ké, hà thủ ô nam, dây chìu, đi đôi với một vài cây bụi như lồng mức, tràng quả, tai nghé, cù đèn… không đủ sức tạo nguồn củi khô cho các hộ nấu nước uống hằng ngày. Chỉ còn lại có mỗi cây trường là tồn tại, mà rễ cho màu nhuộm tốt trong công nghiệp dệt.

Cách Phước Long độ 20 kilomet về phía bắc, trên cao độ 200 mét, nông trường Phú Văn được xây dựng trên một vùng đất đỏ phì nhiêu, song vào năm 1977 vẫn còn trọc. Dựa vào suối Đa Glum, to như một con sông, nông trường phải đạt cho được cái tên đặt cho nó. Đất còn trọc, mà rừng chung quanh cũng tan biến dần, vì dọc theo mé lộ, thanh niên đang đốn, đốt rừng để kịp canh tác. Rừng ở đây thuộc loại “mát lạnh”, rừng dày trên đất đỏ, đi chung với rừng tái sinh và rừng lồ ô. Từ một vốn rừng đầy phong phú nhất miền Đông Nam Bộ, nay là rừng tái sinh, rừng còi, rừng tre, đồi trọc. Quanh nông trường chỉ lác đác: điệp núi, bằng lăng, móp, lòng máng, hậu phác, sao đen, gòn rừng, cầy, lồng mức, gõ mật, lim sét, bứa, bông bột, sóng rận tàu, thành ngạnh, cùng đi với nhiều dây leo như trung quân, guồi, thuốc cá, hà thủ ô nam, cườm thảo, hoàng đằng, gấm, chìu, củ mài, nần, dực dài, keo lông chim… Dựa suối còn vài cây trâm to bằng “hai người ôm”, búng, gáo trắng, tre gai. Suối Đa Glum vào mùa khô, nước cạn làm “hóc” cả vùng, “kiến bò qua” được. Nước bị nhiễm độc: lá, cành trôi trên dòng khá nhiều, con người cũng vứt chất thải vào nước, nên chất bẩn hữu cơ nên chất bẩn hữu cơ ngày một nhiều thêm.

2.4.4. Rừng với nhu cầu chất đốt


Tại địa phương cũng như ở các vùng lân cận (đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh), nhu cầu củi, than đã giúp cho việc triệt hạ rừng có phần đạo lý dễ chấp nhận. Các rừng hở là những nơi bị thiệt hại nhiều nhất, vì dễ đốn và dễ khai thác: đốn củi, hầm than rồi bỏ đi. Chung quanh lò gạch, lò vôi, rừng cũng tan biến dần, theo kiểu “du canh hiện đại” này: đốn, đốt rồi bỏ đi. Nghiên cứu của FAO năm 1981 về tình hình gỗ củi ở các nước đang phát triển, như nước ta: ¾ dân số ở các nước này (gần 2 tỉ người) tùy thuộc vào gỗ củi và những chất đốt cổ truyền để thỏa mãn nhu cầu hằng ngày về năng lượng của họ. Hơn 100 triệu người còn sống trong cảnh thiếu chất đốt, hơn 1.000 triệu người sống trong tình trạng khan hiếm ngày càng tăng về chất đốt. Tài nguyên nhiên liệu, trái lại, ngày càng cạn nhanh do con người thiếu đến 400 triệu mét khối gỗ làm chất đốt mỗi năm.


Qui mô nhiên liệu đốt phục vụ cuộc sống hàng ngày của con người lệ thuộc vào gỗ củi. Sự nghiêm trọng của tình huống thiếu hụt chất đốt ở các vùng nông thôn ngày càng gia tăng, các thiệt hại về sinh thái đang tiến tới mức nguy kịch. Nếu các xu hướng tiếp diễn mãi như vậy, và nếu không có biện pháp sửa chữa kịp thời, thì vào cuối thế kỷ XX, sẽ có 2 tỉ người thiếu gỗ củi. Thủ tướng Gandhi từng kết luận: “Cuộc khủng hoảng năng lượng ở các nước đang phát triển, thật sự là cuộc khủng hoảng về củi đốt”.
2.4.5. Rừng với nhu cầu nông nghiệp


Một sinh cảnh thực vật độc đáo của rừng Bình Dương là rừng lồ ô, một hiện tượng suy thoái rừng do tác động liên tục của con người tạo ra. Hiện nay lồ ô chiếm một diện tích là 79,6% của rừng địa phương, đặc biệt là ở huyện Phước Long, phủ đất phong hóa từ đá cát và đá sét Trung Sinh muộn. Từ một rừng dày, thảm thực vật “co cụm” về dạng này, và đang giằng co giữa hai con đường trở lại rừng dày hay đi về trảng cỏ?


Nếu rừng dày chỉ mới xen lồ ô thì còn giữ được một số cây gỗ, đó là các loài cây, bằng lăng, chai, làu táu, lim sóng thì lồ ô mọc chen với thảm rừng chỉ còn có cây gỗ thấp như trường, tràm, thị rừng, bứa, bình linh, sở, hậu phác, cò ke… thì dạng rừng này, nếu không tiếp tục bị tác động, cây gỗ có khả năng “hàn” lại tình trạng vỡ tán
. Nhờ đó rừng lồ ô chuyển dần lên rừng bình thường. Nhưng nếu là dạng rừng lồ ô xen gỗ, thì lớp cây nhỏ mọc xen với lồ ô sẽ không có khả năng hình thành lại rừng gỗ ưu thế, vì hệ rễ của lồ ô cạnh tranh mạnh hơn, mặc dù không bị tác động tiếp. Nếu là rừng lồ ô ưu thế việc tiếp tục khai phá làm rẫy hoặc lấy bột giấy, sợi mà không có kế hoạch điều tiết thích nghi, thì độ phì của đất sẽ thoái hóa nhanh chóng, tạo điều kiện cho quần thể cỏ tranh – cỏ mỹ lấn lướt để làm nên trảng cỏ thay cho rừng lồ ô.

Một số rừng lồ ô được phá đi để trồng cao su, đây là hướng tác động tích cực để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai ở khu vực này. Đó cũng chính là một cách trở lại rừng gỗ xưa kia, thông qua con đường làm rừng cây cung cấp “nguyên liệu công nghiệp”.

2.4.6. Rừng với chiến tranh 


Qua hai thời kỳ kháng chiến, rừng miền Đông Nam Bộ có nhiều nơi bị tàn phá khốc liệt. Nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, rừng bị rải chất khai quang, dội bom, xe ủi, đến nỗi trở thành bãi đất trọc phẳng phiu.


Bom Mỹ đào rừng thành những ao, giếng, đặc biệt, loại “bom đìa” đào ao có đường kính 30m, sâu đạt 6m. Nhìn từ trên cao xuống, rừng bị dội bom có dạng lồi lõm như mặt trăng. Số bom thả ở Đông Dương là 13 triệu tấn, bình quân mỗi đầu người hứng 290kg. Ở miền Nam Việt Nam, Mỹ dội 10,5 triệu tấn bom, mỗi đầu người “hứng” bình quân 600kg. Hai tác giả người Mỹ là Westing và Pfeifer tính ra có 26 triệu lỗ bom, choán một diện tích “lột vỏ đất” rộng 425.000ha.


Cùng với các loại bom Mỹ, chiến dịch dùng xe ủi đất của Mỹ – ngụy cho đến năm 1971, đã ủi sạch hết 750.000 sào (Westing) gồm có chiến khu Bời Lời, Hố Bò, Hậu Nghĩa, Bến Cát... Trường hợp của Hố Bò minh họa cho một dạng tác động trên thảm thực vật và con người chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Vùng Hố Bò xưa kia, khi giặc Mỹ chưa đến, là nơi cư trú sung mãn của các loài động thực vật. Đất xám có độ phì như Lái Thiêu, với suối, rạch chảy đều, khí hậu tươi mát quanh năm. Ở gò, cây công nghiệp chính là cao su, ở nơi trũng, dựa mé nước là vườn cây ăn trái và ruộng lúa. Trái cây danh tiếng là: xoài, dừa, bưởi, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, còn ngon hơn cả Lái Thiêu. 


Lúc kháng chiến chống Pháp, vùng này đã nổi tiếng anh hùng và có vị trí đặc biệt là giáp giới 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Gia Định. Khi quân đội Mỹ tràn đến, chiến dịch rải chất độc diễn ra ác liệt. Hơi độc làm cay mắt, sổ mũi, gần như hàng ngày. Cây chuối rất nhạy cảm: rải thuốc, ngay hôm sau, nó bị gãy ngọn rồi chết, các trái chuối, dù còn non, cũng phù to như chín tới. Me với chanh cũng như vừng và săng máu thì chịu đựng được, riêng các loài cây có mủ thì bị tiêu diệt, như cây sơn ở dựa mé nước thì chết đỏ. Từ 1965 trở đi, Hố Bò bị dội bom tàn khốc. Sau loạt bom, không có ngôi nhà nào còn đứng vững. Dân làm trại để ở, hết tôle đến tranh, hết tranh đến lá mía, càng ngày càng khổ, nhưng họ vẫn bám quê hương.


Từ năm 1967, giặc Mỹ dùng xe ủi đất khổng lồ, gọi là Romeplow, ủi sạch tất cả. Năm 1968, từ Bời Lời đến Củ Chi “vỏ đất” đã bị lột sạch. Đến năm 1969, giặc Mỹ quyết tâm quét sạch một số ít gia đình còn lại. Đó là lúc đen tối nhất của Hố Bò, thảm thực vật ở đây một lần nữa tỏ ra là kho lương thực vô tận. Cán bộ bám trụ phải ăn củ chuối (Musa), ăn luôn cả môn nước, rồi củ nần để sống. Với củ nần, phải ủ và xả 9 lần mới ăn được, song ăn rồi vẫn còn say, muối không có, phải lấy tro lồ ô nêm canh.


Đến nay, thảm thực vật chỉ còn rải rác những cụm rừng chồi với lồng mức, gõ mật, bời lời, cò ke, xoan (trồng), táo rừng, trâm, dứa gai… trên một cảnh quan trảng cỏ tranh, cỏ hôi, cỏ Mỹ. Ruộng lúa có nơi cũng có phèn, cỏ năng hiện lên, tạo ra những đốm xanh xen với những cánh đồng nếp, lúa nàng Phệt, bàng rút. Trong các hố bom chi chít, có cỏ nhĩ cán, sung, miệng hố viền cỏ tranh, cỏ hôi. Dân không sao lấp nổi các miệng hố đó, đành để vậy làm ao nuôi cá.

2.5. HỆ THỰC VẬT NHÂN TẠO

2.5.1. Cây lương thực – thực phẩm


Cây lúa, ở đất Bình Dương đạt năng suất không cao, đòi hỏi phải đầu tư nhiều về công sức, phân bón, thuốc trừ sâu. Dù năng suất tăng nhưng hiệu quả kinh tế không cao nếu so với các cây công nghiệp ngắn ngày khác. Do vậy, ở bình dương, bắp, được trồng nhiều. Cây bắp phù hợp với đất xám và đất đỏ basalt, cho năng suất khá cao. Đặc biệt, khi trổ bông kết trái, nếu độ ẩm tăng vọt lên với mưa từ 50 đến 1000mm trong 5 tháng liền thì năng suất sẽ rất cao khi nhiệt độ trung bình vượt hơn 220C. Tuy nhiên, nếu người ta biết trồng cây bắp làm cây ngắn ngày và trồng cây gây rừng, khoán hẳn cho các hộ nhiều chục năm thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn. Lúa miến, có ưu thế nhiều hơn bắp. Vào mùa nắng, ở những nơi nước ngầm nằm sâu, người ta trồng lúa miến để che đất trong các nương rẫy. 


Cây khoai mì, đây là cây lương thực có thể trồng ở mọi nơi. Cây khoai mì không chỉ là cây lương thực đối với người và gia súc, mà nó còn là cây công nghiệp, ngắn ngày. Tinh bột khoai mì đã được xuất khẩu sau khi sơ chế, giá trị không thua gì gạo. Tuy nhiên, trồng khoai mì cần lưu ý là bộ rễ, đặc biệt là sự nghèo kiệt của vi lượng cần thiết. Do đó, người ta chỉ trồng khoai mì ở những nơi nào không còn trồng được những loại cây khác. Khoai lang cũng là cây lương thực đáng kể của đồng bào tỉnh Bình Dương, nơi có mùa khô kéo dài hơn 4 tháng. Lúc có củ, khoai lang rất cần nắng. Ở một số nơi như Lái Thiêu, Dĩ An, đất cát pha độ ẩm và nhiệt độ rất thích hợp cho cây khoai lang phát triển. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ đất không ở trong khoảng 21-240C thì củ khoai khó phát triển. Ngoài khoai lang, còn có khoai mỡ, khoai sọ.

 Tất cả đã làm cho hệ sinh thái ở Bình Dương phong phú hơn, đa dạng hơn và phủ xanh mảnh đất vốn bị bom đạn và chất độc màu da cam của Mỹ tàn phá trong chiến tranh.

2.5.2. Cây công nghiệp


- Cây công nghiệp ngắn ngày

Các cây công nghiệp ngắn ngày thuộc họ Đậu (Fabaceae) được sử dụng để chế biến dầu thường có sức thu hút năng lượng mặt trời kém hơn nhóm có củ. Năng suất còn kém hơn lúa. Một hecta đậu nành, đậu phộng rất khó vượt năng suất 2 tấn, tức là chỉ có giá trị xuất khẩu 360 đôla/năm tại cảng châu Âu theo kiểu CIF cho mỗi hecta, sau khi đã sơ chế thành dầu thô. Nhờ có nốt sần, họ Đậu tự túc về chất đạm, nhưng có phần kén chọn đất và rất sợ sâu bệnh. Cây đậu nành đã được chú ý đặc biệt: đó là cây chịu hạn và thích ánh nắng, sợ mưa dây dưa và đòi hỏi nhiệt độ thích hợp từ 25,5 đến 26,50C. Thích đất ráo, tơi xốp, đậu nành rất sợ úng ngập.

Cây đậu phộng có đời sống kéo dài từ 3 đến 5 tháng. Đặc điểm của cây này, đã được đồng bào hỏi đố nhau từ xưa: “Cây chi mà lá xanh xanh, bông đậu trên cành trái ở dưới đất”. Đặc điểm đó đòi hỏi đất trồng phải tơi xốp, vừa đủ độ ẩm nhưng không được úng. Nhiệt độ thích hợp khoảng 220C suốt trong 4 hay 5 tháng, lượng mưa cần thiết là 300-500mm trong suốt thời ấy, nhưng không được vượt qua ngưỡng 1.000mm.

Để quả chui xuống đất dễ dàng, cần có 30 ngày nắng ráo, càng nắng càng có lợi cho năng suất. Vào mùa khô, đậu phộng cho trái nhỏ, vỏ mỏng còn vào mùa mưa, trái có vỏ dày, hột to hơn. Tuy tự túc được đạm, nhưng đậu phộng và các cây leo đậu khác cần đến phân vi lượng, trong đó nổi bật là Molibden. 

Một trong các cây có dầu ngắn ngày thích hợp với xuất khẩu, rất phù hợp với đất xám, là cây hướng dương (quiø). Đây là cây chịu hạn, thích ánh sáng mặt trời, dễ gieo trồng và chăm bón, hướng dương cho năng suất rất cao, hoa lép chứa hạt, khi ép ra cho dầu ăn rất tinh khiết, không tạo cholesterol, không hại gan. Loại hướng dương đã được lai giống trồng đại trà ở châu Phi và châu Úc, với khí hậu tương tự như nước ta.

Ở Bình Dương, nơi đất xám khô cằn của các vùng đồi, gò phủ cỏ tranh, trong huyện Bến Cát, Dầu Tiếng, cây đào lộn hột chắc chắn tìm được thế mạnh của mình. Cái mà chúng ta gọi là trái, chỉ là một đài hoa hóa mọng ra, chứa nước ngọt, nhưng rất nhiều xơ. Còn hột điều mới thật sự là trái, bên trong chứa bột có dầu.

Hột điều là sản phẩm xuất khẩu, có giá trị từ 500 đến 600 đôla/tấn, không thua gì dầu đậu phộng thô. Cây điều chịu hạn, chịu nhiệt, nhưng rất sợ úng. Do đó, cần trồng trên loại đất nào tơi xốp, có mức nước ngầm khá sâu, tức có tầng thoát khí dày 3-5m. Ở vùng núi, cây đào lộn hột được dùng để phủ xanh đồi trọc, cũng phát triển như cây tràm bông vàng, cây bạch đàn, cây bình linh Hawạ. Nơi các triền núi hoang, trái đào không thể tồn tại cho đến đúng độ chín. Nhưng hột điều thường bị thất thu vì chim muông thường “thay người nông dân” tiến hành thu hoạch trước. Một yếu tố bất lợi khác cho cây đào là sâu bệnh, đi chung với cây đào lộn hột. Hàng vạn hecta đào có thể bị thất thu khi sâu bệnh hoành hành trong tỉnh.

- Cây công nghiệp dài ngày

Cây cà phê du nhập từ Tây Nguyên vào vùng đất đỏ basalt của Bình Long và Phước Long từ các năm 30 (thế kỷ XX) dưới dạng vườn và đồn điền nhỏ. Đến thập kỷ 70, cà phê mới có dạng đồn điền đáng kể ở Lộc Ninh rồi Hớn Quản, nhưng nước tưới là yếu tố hạn chế lớn nhất trong mùa kiệt. Sau 1975, nhờ xuất khẩu cà phê được khuyến khích, nhiều cụm vườn và đồn điền phát triển. Cà phê lấn vào đồn điền cao su, thay một số vườn cây ăn trái có giá trị xuất khẩu kém như chôm chôm, sầu riêng. Các nhà kinh tế nông nghiệp cho rằng với đầu tư không đáng kể, đây là cây công nghiệp xuất khẩu có đồng vốn quay vòng nhanh, từ 3 đến 5 năm. 

Cây hồ tiêu là thế mạnh của tỉnh Bình Dương. Môi trường tự nhiên Bình Dương rất thích hợp với cây này. Trong rừng, ở nơi đất có độ ẩm thích hợp có các loại hồ tiêu rừng xuất hiện và phát triển nhanh như cây lá loát (Piper saigonensis), tiêu thất (Piper cubeba) và tiêu loát (Piper lolot) mà ngày nay đã trở thành tiêu vườn. Theo tổng kết của R. Teullières (1961), hồ tiêu du nhập vào miền Đông Nam Bộ qua ngã Hóc Môn, là nơi có khí hậu cũng như đất đai phù hợp hơn hết với loại cây leo này. Giống tiêu đen (Piper nigrum) được người Hoa trồng ở Lái Thiêu, Dĩ An vào các năm đầu thế kỷ XX, sau đó lan đến Biên Hòa, xuống Bà Rịa, lên Đất Đỏ. Một nhánh khác xâm nhập vào Hà Tiên rồi ra Phú Quốc, hoặc theo sông Sài Gòn, dây hồ tiêu tiến lên phía bắc, xâm nhập vào Đất Đỏ, phát triển mạnh ở những bìa rừng. Nơi mà người trồng hồ tiêu tìm được nọc sống và chết bởi các loài gỗ quí như căm xe (Xylia dolabriformis), kiền kiền (Hopea pierrei) hoặc những cây tươi như lòng mức (Wrightia annamense), vông (Erythrina variegata)…

Cây nọc không chỉ là giá đỡ cho dây leo này, đó là một mặt đất dựng ngược, từ đó lấy ra được nước và phân cho cây. Căm xe là trụ tiêu chết, chỉ tồn tại được 10 năm, trong khi cây tiêu tồn tại đến 50 năm (lúc bấy giờ dây cái có 10cm đường kính), do đó, phải giết dây tiêu vào năm thứ 10, khi nó bắt đầu cho năng suất cao (2,5-3 kg tiêu khô/dây). Còn dây tiêu quấn trên cây tươi thì lại tranh sống với cây chủ, cho nên từ 5 đến 10 năm, dây tiêu và cây chủ cùng chết. Bài toán kinh tế là ở chỗ phải kéo dài đời sống của trụ bằng đời sống của dây tiêu, và tạo mặt trụ thành mặt đất để nuôi dây. Giải quyết vấn đề này, người trồng tiêu ở Bình Dương đã dùng gạch xây trụ thay cho cây. Đây là một lối thoát kịp thời, nhưng không đơn giản. Trụ gạch thẻ hoặc gạch lỗ, có khả năng tồn tại 30-50 năm, nhưng có đặc điểm không đủ độ xốp cho dây bám, cho nước thường xuyên, và tệ hơn, là bốc nóng dưới ánh nắng. 

Hiện nay, một tấn tiêu khô xuất khẩu có giá trung bình 5.000 đô la. Mỗi hecta tiêu, nếu biết ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, sau 5 năm sẽ mang lại một khoản lãi ròng là 10.000 đôla hàng năm cho đất nước. Chắc chắn không có cây công nghiệp nào ít đầu tư mà lãi nhanh và cao được như thế. Hồ tiêu còn là nguyên vật liệu để tạo mùi, hương và dược chất cấp cao. 

Đất và khí hậu Bình Dương còn phù hợp với cây cacao, một loài thực vật kỳ diệu du nhập từ Mêhicô và Brazil. Cacao thuộc loại cây lớn, trái to, cao từ 3 – 6m, sum suê như cây trứng gà (Lucuma) hay xoài. Hột gieo 3 năm thì cây cho trái. Ở miền Đông Nam Bộ, cây cacao đã phát triển và tồn tại trên 30 năm. Người ta kết tội cacao đủ thứ, kể cả việc khó gây men. Tuy nhiên, trong 10 năm gần đây, cây cacao đã được trồng, nhân giống và phát triển ở nhiều địa phương thuộc miền Đông và Tây Nam Bộ: Đồng Nai, Bảo Lộc – Lâm Đồng, các huyện Phụng Hiệp và Châu Thành của Hậu Giang, tỉnh Cửu Long... Khác với cà phê, cacao là chất dinh dưỡng rất bổ cho trẻ em và người có tuổi, góp phần bảo vệ sức khỏe và ngừa bệnh cho mọi người. Ở Bình Dương, cacao được trồng xen trong vườn rợp bóng và để cây lớn, phát triển tự nhiên. Sau 5 năm, mỗi cây cho được từ 100 đến 200 trái; sau 10 năm, số lượng quả tăng đến 300 lần; sau 40 năm, năng suất sẽ hạ dần. Mỗi cây cacao trung bình tạo được 10-20 kg bột/năm, mỗi tấn hột khô xuất khẩu mang lại 2.000 đô la. Mỗi hecta trồng 600 cây lãi khoảng 10.000 đôla/năm. Đầu tư và chăm sóc cacao chỉ đáng kể vào khoảng 3 năm đầu. Từ năm thứ 5 trở đi, không còn phải tưới dặm và bón phân nữa, cây có khả năng tự túc nước ngầm. Đất đỏ basalt ở phía bắc cũng rất hợp với cacao, nhất là loại đất có đá phong hóa nằm sâu 1-2m bên dưới, chứa nước quanh năm. Loại đất đỏ giúp cacao cho 300 trái/năm rất dễ dàng. 

- Cây ăn trái

Khí hậu nhiệt đới và các loại đất phù sa, đất xám phù sa cổ thích hợp với sự phát triển của nhiều loại cây ăn trái nên Bình Dương nổi tiếng với những vườn cây ăn trái ở Lái Thiêu, An Thạnh, An Sơn, Bình Nhâm, Vĩnh Phú, Bạch Đằng.... Các loại cây trồng tập trung có diện tích lớn là: măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, bưởi, xoài, mít, dâu, bòn bon, chanh, tắc, dừa, chuối... Các loại cây ăn trái khác như: nhãn, xoài, chôm chôm, cam, quiùt trồng trên đất xám ở vùng đồi gò phía bắc Tân Uyên, Bến Cát.

Vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung đang hình thành dọc theo sông Sài Gòn, tập trung ở Thuận An và Bến Cát (ở Thuận An vườn cây chạy dài 14km qua các xã An Sơn, Bình Nhâm, Tân Định, Vĩnh Phú, và thị trấn Lái Thiêu với diện tích 1.000ha) và dọc theo sông Đồng Nai (500ha bưởi chủ yếu ở xã Bạch Đằng, Tân Uyên). Diện tích trồng cây ăn trái ở tỉnh Bình Dương đang phát triển nhanh, nhất là ở 2 huyện Bến Cát, Tân Uyên có khả năng mở rộng diện tích, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ở thị xã, Thuận An đang diễn ra phong trào cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn trái như ở Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Tân An, Phú Thọ, An Thạnh, Bình Nhâm, Bình Hòa, Vĩnh Phú...

Việc phát triển cây ăn trái ở Bình Dương ngoài việc đáp ứng tiêu thụ nội địa, nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, còn dùng xuất khẩu và thu hút khách du lịch trong, ngoài nước. Điều đặc biệt quan trọng là, các loài cây công nghiệp ngắn ngày và lâu năm đã góp phần tạo cho Bình Dương một bộ mặt mới, một vùng sinh quyển mới, đó là rừng phong phú về chủng loại, số lượng, diện tích và làm cho màu xanh rừng thêm đậm hơn, thanh bình hơn.

2.6.  HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỰC VẬT

2.6.1. Hướng phát triển hệ thực vật rừng

Rừng cũng như nước, lửa, cần cho sự sống của con người như thực phẩm, lương thực vậy. Hơn thế nữa, nó còn là một bộ phận của môi trường sống, là tài sản quí báu của Nhà nước, có giá trị cao về văn hóa, lịch sử.

Bảo vệ rừng và phát triển rừng là phát triển nguồn tài nguyên phong phú của đất nước. Hơn nữa, rừng có tác dụng giữ nguồn nước, điều tiết nước, giữ đất, chống xói mòn, chống cát bay, điều tiết khí hậu và hạn chế tác hại của lũ lụt, hạn hán, gió bão. Bảo vệ rừng và phát triển rừng là phục vụ trực tiếp cho công cuộc xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá, củng cố quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần làm giàu đất nước.

Theo kế hoạch đến năm 1980, Bình Dương (Sông Bé) có diện tích rừng được bảo vệ và bồi dưỡng là 55.000hécta và trồng thêm 4.000hécta rừng. Như vậy, rừng chiếm một diện tích lớn so với tổng diện tích đất đai của tỉnh. Tuy nhiên, trong thực tế rừng bị phá hoại nghiêm trọng, một trong những nguyên nhân chính đó là ý thức bảo vệ rừng của người dân, của các cơ quan công quyền. 

Ở thời điểm năm 1980, từ Bình Long, Phước Long, Đồng Phú với vùng đất khoảng 380.000 ha đất đỏ basalt màu mỡ đặc biệt cho các loại cây công nghiệp và rừng gỗ quí: rừng tre và cao su bạt ngàn. Một dải đất toàn diện, giàu đẹp với 1.300.000 dân cư lao động với chỗ dựa lâu dài là rừng: rừng đã cho 240.000m3 gỗ tròn, 100.000 ster gỗ củi, 10 triệu cây tre, nứa, lồ ô. Từ đó chế biến sản phẩm tiêu dùng phục vụ đời sống nhân dân. 

Ngày 11 tháng 9 năm 1972, Chủ tịch nước đã ký lệnh ban hành “Pháp lệnh qui định việc bảo vệ rừng”: “Để phát huy tinh thần làm chủ tập thể của cán bộ, công nhân viên chức, bộ đội và nhân dân có ý thức bảo vệ rừng, động viên toàn dân ra sức đấu tranh chống mọi hành động làm thiệt hại rừng”. Nghĩa là, mỗi người dân cần phải xem vấn đề bảo vệ và phát triển rừng là pháp lệnh, phải có nghĩa vụ thi hành nghiêm chỉnh bằng tinh thần trách nhiệm và tự giác cao. Ngoài ra, lực lượng “kiểm lâm nhân dân” cũng như quân đội, công an có chức năng và có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng.

- Vấn đề về sinh thái, du canh

Trong tư duy hiện nay, người ta nói nhiều về sinh thái, tức là sự liên hệ hữu cơ giữa các sinh vật với nhau trong một địa bàn cụ thể nào đó. Người ta cũng nói đến môi trường sinh học hay sinh môi, là khung cảnh vật lý trong đó sinh vật tồn tại và phát triển. Từ chỗ đó, tạo ra một nguyên lý sinh thái học có thể tóm tắt, đó là: việc bảo tồn các rừng nhiệt đới và những tài nguyên khác nhằm trì hoãn sự phá hoại để bảo đảm hạnh phúc cho các thế hệ tương lai. 

Một số nhà sinh thái học “chuyên nghiệp” đã tìm cách hợp lý hóa các khái niệm này, đa số gần như ngầm đồng ý là không nên đụng chạm gì đến tài nguyên thiên nhiên, đụng vào thì gây mất cân bằng chỗ này, hư hại chỗ nọ, thà để hết cho thiên nhiên tự quyết định lấy. Họ xem nạn du canh cũ cũng như mới là một tai họa, một phá hoại. Điều này xuất phát từ xu hướng của chúng ta quá tập trung trên các hậu quả hơn là trên các nguyên nhân của nạn du canh. Chúng ta đã chứng minh rằng nông dân du canh không phải là người phá hoại, mà chính các tác nhân ngoài ý muốn của họ. Họ gặm nhấm tài nguyên vì nhu cầu của cuộc sống không ai buộc được họ phải nhắm mắt trước nhu cầu ấy? Điều quan trọng ở đây không phải là việc cấm đoán, đặc biệt nhất là cấm tồn tại, mà là đưa ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và rõ rệt để xác minh và đánh giá sự chọn lựa giữa các lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian suy nghĩ và thuyết phục lẫn nhau. Kinh nghiệm trong tài nguyên khoáng sản cũng rất chua chát: giữ khư khư một đống cát cho con cháu muôn đời mai sau (đến thời đó con cháu có còn dùng cát hay không) hơn là trao đổi ngay để trang bị kỹ thuật sản xuất, đã từng là một đạo lý trong kinh tế khoáng sản.

Do hoàn toàn của dân du canh, du cư, do áp lực của vấn đề gia tăng dân số (mà không có sinh thái học nào đó thiết thực góp phần chặn đứng). Do kiến thức và kỹ thuật hạn chếø và sự mất cân bằng luôn luôn diễn ra giữa thành thị và nông thôn, nên hàng vạn dân du canh đã bị đẩy vào lãng quên bởi những dòng thác tiến bộ của xã hội. 

Để khắc phục tình trạng này, cần có một kế hoạch cụ thể sắp sẵn để chờ đón sự du canh, an bài những người mới đến, hướng dẫn cách khai thác và tái tạo rừng, đồng thời buộc chặt rừng vào cuộc sống của họ bằng chính sách, chế độ hợp tình, hợp lý (như giao đất, giao rừng) thì hậu quả du canh sẽ mang nội dung ngày càng có chất lượng. Nhiều nơi đã giao rừng cho dân trong vòng 30-50 năm và các người chủ tập thể mới trở thành những nhà lâm học chân đất rất sáng tạo và hoàn toàn từ bỏ lối sống của người tiều phu trước đây.

- Hướng phát triển nền công nghiệp rừng


Nền công nghiệp, sử dụng các nguyên liệu từ rừng, tự nó không phá hủy rừng. Chính nó, ngược lại, góp phần đánh giá kinh tế tài nguyên rừng, chỉnh đốn và bảo vệ đúng đắn khu rừng nhiệt đới.

Theo Lanly (1982), có 11 triệu hécta rừng nhiệt đới bị khai phá hằng năm và người ta thường cho rằng ngành công nghiệp rừng là đầu mối của sự khai phá đó. Thật ra, diện tích khai phá rừng đều dùng cho canh tác (du canh cũng như định canh) và làm đất thổ cư. Mặt khác, thể tích gỗ lấy ra hằng năm từ rừng nhiệt đới chỉ vào khoảng 1,5 tỷ mét khối. Trong đó, khoảng 85% thể tích gỗ dùng để làm chất đốt, và chỉ khoảng 15% còn lại sử dụng cho các ngành công nghiệp chế biến. Các số liệu này bao gồm cả những cây bị hạ trong các đồn điền công nghiệp cũng như khai thác gỗ xuất khẩu.

Cũng cần phải nói rằng, gỗ rừng không được các ngành công nghiệp sử dụng thì hầu như không có giá trị tài chính cho quốc gia, dù nó có giá trị xã hội và giá trị sinh thái rất lớn. Lợi tức do các ngành công nghiệp mang lại từ gỗ chính là đòn bẩy để bảo vệ rừng, từ đó nâng cao việc duy trì và cải thiện các lợi tức mà rừng có thể cung cấp. Do đó, công tác chỉnh đốn rừng sao cho việc cung cấp nguyên liệu được liên tục trong khuôn khổ bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống là bước khởi đầu của công tác trồng và bảo vệ rừng.


Khi nói đến công nghiệp rừng, người ta chỉ nghĩ và luôn luôn nhấn mạnh lượng gỗ mà rừng cung cấp dưới dạng gỗ cưa xẻ, ván ép, phên, bột giấy... Từ đó, xu hướng xem thường các sản phẩm khác không kém phần quan trọng, nhất là ở qui mô quốc gia và địa phươngï như việc khai thác nhựa, tanin, bấc, mật ong, vỏ cây, nấm, nước trái cây, da thú, lông thú và các loại dược thảo. Nên, mối lo chính không phải là tạo ra công nghiệp rừng để cho có nền công nghiệp, mà là sự góp phần của công nghiệp ấy vào phát triển địa phương và quốc gia.


Công nghiệp rừng còn có khả năng xuất khẩu, thu trực tiếp hay gián tiếp qua các khâu dịch vụ, phân phối trong và ngoài nước. Thí du,ï năm 1982, các nước đang phát triển đã xuất khẩu gỗ lóng sơ chế, trị giá 7,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng lại phải nhập các chế phẩm gỗ đến 10,1 tỷ đô la Mỹ. Nếu biết tinh chế để không phải nhập, tiến đến cân bằng xuất nhập, thì các nước ấy ít ra cũng tiết kiệm được 3 tỷ đô la Mỹ. Đây là bài học quí báu cho việc xuất khẩu các sản phẩm, nguyên vật liệu khai thác từ rừng.

- Hướng phát triển chất đốt lấy từ rừng


Xưa nay ở Bình Dương, gỗ dùng làm chất đốt được xem là một tài sản miễn phí do thiên nhiên cung cấp cho con người. Tài nguyên này biến mất dần do xu hướng “phá rừng làm nương rẫy, định cư”. Muốn phục hồi tài nguyên gỗ làm chất đốt, không thể chỉ để cho lâm nghiệp gánh chịu một mình mà cần có sự phối hợp các ngành năng lượng, lâm nghiệp và nông nghiệp với nhau mới có giải pháp đúng đắn. Một trong những giải pháp cho vấn đề này có thể tìm thấy ở các phương tiện lâm nghiệp: lâm nghiệp xã hội và nông lâm kết hợp.


Lâm nghiệp kết hợp huy động sự tham gia tối đa của nhân dân vào việc trồng cây. Phong trào trồng cây nhớ ơn Bác là một phong trào vô cùng tích cực. Ở bờ sông, trong vườn, ven đường, đất hoang, công viên, trường học, công trường, nông trường, đâu đâu cũng trồng, tập cho mọi người có một thói quen, một nguồn giải trí trong việc trồng cây. Kết quả cụ thể là: tăng sản lượng gỗ làm chất đốt, gỗ tạp rẻ tiền, thức ăn cho gia súc. Bảo vệ đất nông nghiệp, chống xói mòn. Giảm áp lực trước mắt về nhu cầu gỗ trên các diện tích rừng còn lại để tranh thủ thời gian cho sự chỉnh đốn và tái sinh rừng.


Ý chí giải quyết nạn khan hiếm củi đốt là hướng chính của lâm nghiệp xã hội. Nó bao gồm việc thành lập những khu có cây gỗ lớn ở những nơi rừng đã bị khai thác hoặc những vùng đất đã bị suy thoái và cả việc sử dụng đất cho giải trí và du lịch. Các hoạt động trước mắt của việc trồng rừng đó là: chuẩn bị cây con và phân phối cho cá thể cũng như các cơ quan, trường học, khu phố. Trồng cây dọc theo lộ, đường làng, bờ sông và kênh rạch, trường trại...


Nông - lâm kết hợp đã được triển khai nhiều nơi, kể cả ở Bình Dương. Nhân dân đã thực hiện phương thức này từ lâu, mặc dù không biết cái tên “hàn lâm” của nó. Hiện nay, phương thức kết hợp xoáy vào cây chủ lực xuất khẩu (cà phê, cacao, tiêu sọ…). Do đó, giảm các sản phẩm tiêu dùng cổ điển (củi, trái cây, lương thực, thuốc, thức ăn gia súc và mặt hàng dùng trong nhà), gây ra tình trạng thiếu hụt cho các tầng lớp dân nghèo trong xã hội.

Xét về mặt cơ chế, phương thức nông lâm kết hợp khó thành công ở khu vực công và dễ thành công hơn ở khu vực cá thể. Về mặt kỹ thuật, nó tương đương với sự sử dụng đa năng và hợp lý các tài nguyên đất và sinh vật, đó là một tiến bộ kỹ thuật. Nhưng đất và rừng không phải là tài nguyên vô tận nếu chúng ta không biết qui hoạt, phát triển và bảo vệ rừng. Chính ở chỗ này lâm nghiệp phải “đấu tranh” liên tục với nông nghiệp, năng lượng và ngoại thương và ít khi được sự hỗ trợ đích đáng của công nghiệp. Do vậy, sự chỉnh đốn và phát triển tài nguyên rừng tùy thuộc một phần lớn vào những gì sẽ làm được ở bên ngoài việc trồng rừng.

Những hiểu biết cơ bản và tường tận về các tài nguyên rừng là điều kiện cần thiết và phải được luôn luôn cập nhật hóa. Ngày nay, nhờ giải đoán ảnh máy bay và ảnh vệ tinh định kỳ, nên việc theo dõi, kiểm tra diện tích rừng trở nên nhanh chóng và chính xác, hơn hẳn kiểu đi bộ đếm cây của 50 năm trước. Diện tích của các kiểu thảm thực vật, khả năng của các loại đất, nguy cơ suy thoái, nguyên nhân cháy rừng, nguồn nguyên liệu hiện có, năng suất cụ thể, tình trạng tái sinh rừng và các yếu tố ức chế của nó… tất cả đều nằm trong tầm tay của con người. Các thông tin về tác động kinh tế và xã hội cũng cần được phổ biến sâu rộng, để có một cái nhìn toàn diện cho bài toán chỉnh đốn và phát triển rừng, từ đó xác lập được những dự báo đáng tin cậy về tương lai gần và xa.

Kiến thức của người dân về động thái của rừng ở Bình Dương còn quá ít. Chưa có câu trả lời rõ ràng về hậu quả lâu dài của các kỹ thuật khai thác gỗ hiện nay. Bài toán về năng suất, về khả năng tái sinh vẫn chưa có đáp số. Thế mà rừng nhiệt đới ẩm này lại là một phức hệ sinh thái rắc rối, công tác chỉnh đốn do vậy mới chỉ xoáy vào việc điều chế khai thác gỗ có giá trị kinh tế, hoặc vào việc biến đổi rừng thành những hệ thống đơn giản hơn, như là đồn điền độc canh. Sự biến đổi này thật ra chỉ nhằm né tránh những bài toán do việc điều chế rừng tự nhiên đặt ra. Mọi người tỏ ra an tâm khi nghĩ đến sự thay thế đó, nhưng cần hiểu rằng khi độc canh rừng, con người cũng phủ định luôn khả năng sử dụng đa hiệu, thế mạnh tuyệt đối của rừng vậy.

Hiện nay, xu hướng thế giới là tiến lên chỉnh đốn đa hiệu. Các khu chỉnh đốn đa hiệu gồm chủ yếu các rừng, nơi đó ta hội nhập các sinh hoạt khác nhau:

- Khai thác tài nguyên.

- Vận chuyển.

- Chế biến tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp.

- Trao đổi.

Tất cả sinh hoạt đó nhằm vào sự chỉnh đốn rừng theo nhiều mục tiêu, góp phần ổn định hệ sinh thái tự nhiên.

- Phương hướng khôi phục rừng


Quả thật, việc trồng lại rừng không phải là một điều dễ làm và không phải là không tốn kém. Các cây con thường bị đào thải sớm, nên sự tái sinh cũng không có gì là chắc chắn, trừ các loại cây chịu rợp như vấp, làu táu, ít khi ta gặp được cây con trong rừng và gần như không hề thấy cây con của gõ, trắc, cẩm lai, dầu, mít... Sự tái sinh của dầu song nàng là rất bấp bênh đến nay vẫn còn là một bí ẩn lâm học
.

Tình hình khó tái sinh này có nhiều nguyên nhân về sinh lý (bên trong của cây) và sinh thái (bên ngoài của cây). Cây con, mặc dù đầy đủ thức ăn, vẫn khó tồn tại lâu dưới tán rừng. Ở Bình Dương, sự tái sinh tự nhiên của các loài cây gỗ lớn trong vùng có mùa khô rõ rệt là một điều khó xảy ra, vì mùa mưa đến quá muộn sau khi cây đã ra trái rồi, mà trái cũng thưa thớt. Cây gỗ lớn có tầm quan trọng thường là cây chịu nắng, rừng lại quá rợp, nên chỉ có nơi nào có cây to bị ngã đổ, nơi ấy mới có cây con thuộc nhóm gỗ quí mọc lên được
. 

Điều kiện đất đai có khi lại là yếu tố bất lợi cho việc tái sinh. Rừng nhiệt đới như kiểu Bình Dương đôi khi phủ đất rất nghèo, như ở Hố Nai (Đồng Nai) đất xám bạc màu không giúp cho rừng tái sinh được. Điều này đã được xác nhận từ lâu. “Sự khai phá rừng dành cho ta những bất ngờ như: ta có thể gặp ở đó toàn là cát thay vì một lớp chất mùn sâu, và rừng sẽ rất khó tái sinh một khi con người đã khai thác làm cho cát lộ lên trên”
. Tại sao khi xưa, rừng đó lại mọc được ở đất xấu như vậy? Có nhiều lý do cần chú ý: đất trước kia màu mỡ, nay nghèo dần đi qua sự biến đổi của vật chất bên trong. Mực thủy cấp trước đây nằm gần mặt đất tạo độ ẩm thích hợp, nay nó rút xuống sâu, gây ra sự khô cằn khó khắc phục. Mặt khác, khí hậu có thể biến đổi do sự biến đổi địa mạo chung quanh tiếp theo một tai họa thiên nhiên nào đó (núi lửa, động đất, lũ lụt).

Loài mối cũng có một tác động đáng kể đến rừng ở Bình Dương. Đa số thềm phù sa cổ đều có gò mối. Gò mối có thể lớn đến độ dùng nung vôi, như ở Tà Thiết (Lộc Ninh) cạnh mỏ đá vôi Bình Dương. Trong thời kháng chiến chống xâm lược, gò mối được dùng làm đủ loại lò nung, kể cả nướng bánh. Loài mối rất thích cây mầm và cây con. Gõ đỏ tái sinh dễ dàng bằng hột, nhưng cây con đều bị mối ăn. Các đồn điền bạch đàn cũng gặp trường hợp này, nên các vườn ươm thường dùng vôi sống để khử mối. 

Ngoài loài mối, khi cây con mới lên, thường bị cỏ và các nhóm cây bụi cạnh tranh kịch liệt và thường bị thua thiệt. Hai hướng phát triển thảm thực vật ở các nơi có rẫy và đất trồng bị bỏ hoang, đã được phát hiện
, đó là: Cỏ tiến tới trảng tranh; trong trường hợp tranh bành trướng, nó loại dần những thứ cỏ khác và các cây tiểu mộc. Vậy tranh chặn đứng sự phát triển của thảm thực vật kế tiếp. Cỏ tiến tới tiểu mộc rồi đại mộc; trong trường hợp cỏ tranh không phát triển đáng kể, tiểu mộc sẽ chiếm ưu thế để rồi nhường chỗ cho đại mộc tái lập rừng. Symington dùng lưới che và chứng minh được rằng đại mộc tái sinh từ hột hiện có trong đất.

Trong việc cạnh tranh sinh tồn đó, sức tăng trưởng của cây cũng là một yếu tố sinh lý đáng kể. Marks và Bormann, 1972, nghiên cứu sự tái lập thảm thực vật trên một diện tích rừng đã bị đốn sạch, cho biết: từ 4 đến 5 năm sau, chỉ số diện tích lá mới bình ổn lại. Từ lúc ấy, sức sản xuất hằng năm mới bình ổn luôn.

Rollet (1974), đã nghiên cứu sự phân bố các cấp kính, tức là bề ngang của thân cây theo một chiều cao nào đó, trên diện tích 1.100 hécta ở khu rừng dự trữ Chơn Thành. Ông gọi sự phân bố này là cấu trúc toàn phần của một quần thể. Trong số 11 loài đã được đo: Dầu song nàng có xu hướng lập - quần ở cấp đường kính trên 100cm. Làu táu, chịu rợp, dưới tán rừng, bề kính không vượt 70cm. Huỷnh và chai hiện diện đông đảo nhất ở cấp đường kính 30-39cm. 

Các loài vên vên, gõ đỏ, chai Thorel, sến, sao đen, cẩm lai, cà duối là những loài chịu nắng, nẩy mầm dễ và nhiều, nhưng tỉ lệ đào thải rất lớn. Vên vên có 13 cây có bề kính trên 100cm trong số 12.301 cây nhỏ (20-29cm). Gõ đỏ có 2 cây (90-99cm) trong số 6.116 cây (20-29cm). Chai Thorel có 1 cây (100 cm) trong số 1.472 cây (20-29cm). Sến có 3 cây (70-79cm) trong số 1.316 cây (20-29cm). Sao đen có 1 cây (100cm) trong số 765 cây (20-29cm). Cẩm lai có 1 cây (100cm) trong số 801 cây (20-29cm). Duối có 1 cây (50-59cm) trong số 25 cây (20-29cm).

Như vậy, khả năng tái sinh của rừng Bình Dương không phải là một vấn đề đơn giản, nếu không có biện pháp lâm sinh và điều chế rừng thích hợp. Biện pháp tái sinh tự nhiên là biện pháp kinh tế nhất, việc trồng rừng công nghiệp đòi hỏi vốn đầu tư rất khủng khiếp. Dù để tái sinh hay trồng, đối với cây có gỗ quí các danh mộc, thời gian chờ đợi không phải là ít, mà thời gian cũng là yếu tố kinh tế rất quyết định. Theo Maurand, chúng ta phải đợi cẩm lai từ 60 đến 120 năm: sự sinh trưởng của loài này biến đổi tùy nơi và tùy liên hệ với các cây chung quanh cùng loài hay khác loài (với cẩm lai Bà Rịa, ta còn phải đợi lâu hơn nữa vì loài đó mọc chậm hơn cả).

Với các loài gỗ cho gỗ hạng nhứt và hạng nhì, ta cần chờ đợi như sau:

- Dầu song nàng 70 - 90 năm.

- Dầu rái 
60 - 70 năm.

- Sao đen 
80 - 120 năm.

- Sến, vên vên, huỷnh
95 - 110 năm.

- Giá tị
 50 - 60 năm.

- Thông 2 lá
70 - 80 năm.

- Thông 3 lá
50 - 70 năm.

Dù sao, năm tháng chờ đợi ở rừng nhiệt đới ẩm vẫn còn ngắn hơn ở rừng ôn đới. Cây sồi đòi hỏi 200 năm. Ở Pháp, cây sồi trồng từ thế kỷ XVIII đến nay mới khai thác được. Cây linh sam cần 120 - 160 năm, thông núi cần 80 - 150 năm.

Thực hiện chương trình 5 triệu ha rừng trồng phủ xanh đất trống, đồi trọc của Chính phủ, ngành nông - lâm nghiệp của tỉnh đã phối hợp với Phân viện Qui hoạch Rừng II xây dựng tổng quan phát triển lâm nghiệp và dự án tiền khả thi bảo vệ và phát triển rừng với qui mô 19.633ha. Dự án rừng phòng hộ lòng hồ Dầu Tiếng với qui mô 4.053ha cũng đang được từng bước thực hiện. Đối với diện tích đã có rừng thì dùng các biện pháp lâm sinh kết hợp để làm giàu vốn rừng. Đối với diện tích đất trống thì trồng mới, cụ thể trong năm qua đã thực hiện ở khu vực núi Cậu, với tỉ lệ cây sống đạt hơn 90%. Dự án rừng sản xuất An Bình với qui mô 13.400 ha cũng đã hoàn chỉnh và bước đầu đang đưa vào thực hiện.

Bên cạnh cây rừng, Bình Dương là địa phương có tốc độ phát triển khá nhanh các loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả. Với 118.380 ha cây công nghiệp và cây ăn quả, mà cao su chiếm tới 93.185 ha, được trồng tập trung thành rừng, đã tạo ra màu xanh phủ trùm lên địa bàn nhiều huyện từ Dầu Tiếng, Bến Cát sang Phú Giáo và kéo dài đến tận Tân Uyên.

Bảo vệ, khôi phục, phát triển rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan du lịch. Đẩy mạnh trồng cây tạo sinh thái cho đô thị, các khu công nghiệp. Tăng cường quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp đúng mục đích qui hoạch và phù hợp với định hướng chung của tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm việc bảo vệ rừng.

- Phương hướng trồng rừng 

Về trồng rừng, Bình Dương theo hướng đa mục tiêu, trong đó, mục tiêu phòng hộ, tạo cảnh quan, cuối cùng mới là rừng kinh tế. Do đó, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương ghi rõ: “Thực hiện dự án phát triển rừng với qui mô 19.633ha, bảo vệ, chăm sóc tốt rừng trồng”.

Phát triển lâm nghiệp ở Bình Dương không chỉ là trồng, chăm sóc diện tích rừng tập trung mà cần phải đẩy mạnh phong trào trồng cây trong nhân dân để gia tăng độ che phủ và đặc biệt là tạo cảnh quan cho du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Trồng rừng tập trung.

Theo báo cáo tổng quan phát triển rừng 2000 - 2010, tổng diện tích đất rừng trên toàn tỉnh là 19.633ha. Đến nay, do mục đích sử dụng đất rừng không còn phù hợp, xét nhu cầu đất sản xuất của các hộ nhận khoán nên việc chuyển một số diện tích đất trồng trọt theo hiện trạng trên đây sang mục đích sử dụng cho phát triển trồng trọt để tăng hiệu quả sử dụng đất là phù hợp tình hình thực tế.

+ Giao 5.375ha đất rừng ở huyện Tân Uyên cho Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên quản lý chuyển sang đất nông nghiệp.

+ Giao 2.699ha đất rừng ở huyện Phú Bình, huyện Phú Giáo cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo quản lý, trong đó có 2.688ha chuyển sang đất trồng trọt và 301ha chuyển sang đất chuyên dùng.

+ Giao 200ha đất trồng trọt ở các huyện khác cho các đơn vị quân đội quản lý để chuyển sang đất quốc phòng.

- Trồng cây phân tán.

Quiõ đất trồng cây phân tán trên nguyên tắc chung là tận dụng ven đường, sân cơ quan, trường học, nhà máy, xí nghiệp, nhà ở nông thôn, ven kênh rạch… Hàng năm, tỉnh phát động phong trào trồng cây nhằm hưởng ứng Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng. Tổng số cây trồng phân tán là 4 triệu cây, tương đương 2.000ha, bình quân trồng 500.000 cây/năm. Do đó, công tác trồng rừng trong tương lai là: Tiếp tục thực hiện các dự án thuộc chương trình 5 triệu hécta rừng. Tăng cường vốn đầu tư cho trồng rừng. Trong đó, ưu tiên cho các khâu giống cây rừng và khai hoang, chăm sóc và chống cháy rừng. Hoàn thành dứt điểm công tác đo vẽ và làm thủ tục giao đất cho các chủ rừng để có ranh giới rõ ràng, tiện cho việc quản lý đất rừng. Khuyến khích tổ chức và cá nhân được nhận khoán đất rừng thực hiện đa dạng hóa các loại rừng theo hướng thay thế dần cây rừng có giá trị kinh tế thấp như tràm, bạch đàn, keo lá tràm… bằng những cây rừng có giá trị kinh tế cao như dầu, sao, trắc… những cây lâm nghiệp cho quả như cơm nguội, bứa, guồi… hoặc những cây nông nghiệp có tán như cây rừng và có quả như đào lộn hột, mít… có thể làm thức ăn cho động vật dưới tán rừng, nhằm thu hút và bảo tồn các loài thú rừng, đa dạng hóa cây rừng để bảo tồn gien và góp phần phát triển ngành dịch vụ du lịch. Tăng cường các trang thiết bị phòng chống cháy rừng và xây dựng tổ chức đủ mạnh, sẵn sàng ứng phó kịp thời mỗi khi có cháy rừng xảy ra. Thực hiện tốt chính sách cho vay tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân được giao khoán đặc biệt là số lượng vốn vay, thời gian cho vay và lãi suất tiền vay. Vận động nhân dân và các tổ đẩy mạnh phong trào trồng cây nhân dân.


2.6.2. Hướng phát triển thảm thực vật là cây trồng
Cây lúa: lúa chưa bao giờ là thế mạnh của tỉnh Bình Dương, phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy cây lúa ở Bình Dương luôn cho năng suất thấp , giá thành cao nên hiệu quả trồng lúa thường từ hòa đến lỗ vốn. Do đó, hiện nay diện tích trồng lúa giảm để chuyển sang mô hình canh tác khác.


+ Vùng đất thấp ven sông Sài Gòn sẽ chuyển sang mô hình trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái hoặc trồng lúa và nuôi cá, trồng xen nuôi cá…


+ Vùng ven sông Thị Tính: tiến hành nạo vét sông Thị Tính để xây dựng mô hình VAC hoặc mô hình du lịch sinh thái, vừa trồng cây ăn quả đặc sản các loại (30-50%), rau đậu thực phẩm (10-20%), cỏ thức ăn gia súc, hoa, cây cảnh và diện tích ao hồ nuôi thủy sản khoảng 30%. Riêng phần huyện Bến Cát sẽ chuyển sang mô hình du lịch sinh thái vườn và mô hình hoa cây cảnh.


+ Vùng đất thấp ven sông Đồng Nai: sẽ được chuyển mạnh sang trồng cây ăn quả đặc sản (bưởi và cây ăn quả có múi chất lượng cao), xây dựng vùng chuyên canh rau và phát triển mô hình VAC (riêng cù lao xã Bạch Đằng và cù lao Rùa ở xã Thạnh Phước phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn với cảnh quan sông nước). 

+ Vùng đất thấp ven suối Cái (huyện Tân Uyên): chuyển sang trồng rau, hoa, cây cảnh và cây ăn quả với các giống thích hợp.


+ Vùng đất thấp rải rác ven suối nhỏ, ven sông Bé: sẽ được chuyển sang các mô hình VAC trồng cây thức ăn gia súc, rau quả, nuôi thủy sản nước ngọt.

Cao su: giá cao su trên thị trường thế giới đang tăng mạnh nên cao su ở Bình Dương sẽ tiếp tục được mở rộng diện tích, song, quan điểm phát triển cao su ở Bình Dương là tập trung thâm canh tăng năng suất trên diện tích cao su hiện có, mở rộng thêm cao su trồng mới ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá đất và xét thích nghi cây trồng cho thấy hiện có 4.584ha cao su trồng trên đất không thích nghi cần phải chuyển đổi. Dự kiến một phần sẽ chuyển sang trồng cây thức ăn gia súc, một phần trồng theo phương thức nông lâm kết hợp và VAC hoặc đào ao nuôi cá.

Cây ăn quả: căn cứ kết quả đánh giá thích nghi cây trồng, căn cứ những phân tích về thị trường trong và ngoài nước… dự kiến sẽ phát triển thêm 10.000hécta để đạt tổng diện tích cây ăn quả đến năm 2010 là 21.000ha. Cây ăn quả sẽ được phát triển thêm trên các đối tượng:  đất chuyên hóa, đất chuyên trồng màu và đất cải tạo vườn tạp. Các loại cây ăn quả chủ lực gồm: bưởi, cam, quít, chanh (ở tiểu vùng ven sông Đồng Nai) măng cụt, mít, dâu, bòn bon, dứa, chôm chôm, nhãn (ở tiểu vùng ven sông Sài Gòn) sầu riêng, nhãn, xoài (tiểu vùng bắc Bến Cát)… Mô hình trồng cây ăn quả gồm vườn cây ăn quả chuyên (khoảng 17%), vườn cây ăn quả 2 – 3 loại cây (50%), cây ăn quả trồng mô hình VAC (26%) và cây ăn quả theo mô hình du lịch sinh thái vườn (7%).

Rau các loại: rau có thể trồng trên các loại đất phù sa, đất xám, đất đỏ vàng, sau khi tính toán nhu cầu, khả năng chế biến và khả năng xâm nhập vào thị trường thành phố và các tỉnh lân cận, tỉnh dự kiến diện tích gieo trồng rau đến năm 2010 là 10.883ha để đạt tổng sản lượng khoảng 170.000 tấn/năm. Đến năm 2020, diện tích chuyên trồng rau (rau sạch, rau an toàn) là 1.400ha.

Cỏ và các loại thức ăn gia súc: căn cứ dự kiến qui mô đàn bò, xét khả năng thích nghi cây trồng, tỉnh dự kiến tổng diện tích trồng cỏ tập trung đến năm 2010 là 3.000ha để đạt sản lượng khoảng 580.000 tấn/năm. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi bò cần tận dụng cỏ ở các mô hình khác như VAC, vườn cao su để phát triển đàn bò.

Cây mía (Saccharum officinarum): mía trồng ở Bình Dương có năng suất thấp (50-55 tấn/ha), giá cả bấp bênh, người trồng mía thường bị lỗ vốn. Mặt khác, nhà máy đường Bình Dương có dự kiến sẽ di dời lên tỉnh Bình Phước, do vậy tỉnh dự kiến sẽ ổn định diện tích mía nguyên liệu cho nhà máy khoảng 1.000ha ở những nơi gần nhà máy và cho năng suất tối thiểu 70 tấn/ha.

 Cây đào lộn hột (Anacardium occidentale): trồng ở Bình Dương có năng suất rất thấp (do đất xấu, giống đã thoái hóa, cây chưa được chăm sóc đúng kỹ thuật), giá bán hạt đào lộn hột bấp bênh, hiệu quả kinh tế rất thấp nên diện tích đã bị thu hẹp, chỉ còn được giữ lại hoặc trồng thêm ở rải rác ven đường, ven suối, quanh vườn hoặc trồng trong đất lâm phần như một loại cây rừng. Do vậy, ở Bình Dương sẽ không có diện tích trồng điều tập trung. Tổng diện tích đào lộn hột dự kiến đến năm 2010 là 5.000ha.

Hoa (bông) và cây cảnh: nhu cầu tiêu thụ hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh… của các tầng lớp nhân dân nhất là dân cư đô thị, công sở và khách du lịch ngày càng tăng. Mặt khác, ven các khu đô thị, công nghiệp rất cần có những thảm xanh trồng hoa, cây cảnh góp phần tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường. Dự kiến đất trồng hoa, cây cảnh đến năm 2010 là 3.459ha và năm 2020 là 4.400ha. Các loại cây trồng trong khu qui hoạch này là hoa, cây cảnh, bonsai, thảm cỏ, cỏ giống… vật nuôi có thể là cá cảnh, cá cảnh giống, chim cảnh, thú cảnh, trăn, rắn, ba ba, cá sấu…

Các loại cây trồng khác: cà phê, đậu phộng, thuốc lá, đậu đỗ, khoai các loại… sẽ tự thu hẹp theo diện tích thị trường chuyển đổi sang các cây có thế mạnh là cao su, tiêu, cây ăn quả.

III.  TÀI NGUYÊN  ĐỘNG VẬT 

3.1.  Động vật hoang dã

Tài nguyên động vật của rừng Bình Dương xưa được xếp vào loại đa dạng, phong phú và có nhiều loại động vật quí hiếm nhất Nam Bộ. Thật vậy, xưa kia, muông thú nơi đây nhiều vô kể. Nhiều giống thú như voi, tê giác, trâu và bò rừng, hổ, báo, gấu đen, chồn, heo rừng, nai, mễn, thỏ, tê tê, nhím, trúc, sóc, khỉ... sống “chen chúc” nhau trong các khu rừng ở phía bắc, đông bắc. Ngoài ra, còn có nhiều loại rùa như rùa đất, rùa nước, rắn hổ mang, cạp nong, cạp nia, trăn, kỳ đà, tắc kè, kỳ nhông, rắn mối, cua đinh, ếch nhái, ễnh ương, cóc tía, vịt trời, công, gà rừng, cu, cò, sáo, đa đa, bìm bịp, cút, mỏ nhác, chích chòe, chim cưỡng, cú mèo, chèo bẽo và các loại côn trùng khác như ong, kiến, mối, cánh cam, muỗi, bọ cạp, cuốn chiếu, nhện… 

Cùng với động vật trên cạn, ở các sông, suối động vật nước cũng nhiều vô kể. Đó là các loài như cá lóc, cá trê, cá rô, cá dứa, cá thác lác, cá lăng, cá sặc, cá cơm, cá lòng tong, cá sơn đài... và nhiều  loài tôm, cua, ốc khác sống ở sông, suối, ao, hồ, điển hình như sông Thị Tính, sông Bé, sông Sài Gòn...

Động vật rừng là nguồn cung cấp thực phẩm, dược liệu, nguyên liệu cho nhân dân, cho các ngành công nghiệp chế biến, tiểu thủ công mỹ nghệ… Điều đó giải thích tại sao vùng rừng Bình Dương được các lớp cư dân thời tiền cổ sử chọn làm nơi cư ngụ. Tiếp đó, trong buổi đầu khai phá mở làng của cư dân người Việt, động vật rừng là nguồn thức ăn “vô tận” của họ suốt nhiều thập kỷ. Và điều này được minh chứng rõ ràng hơn khi  giới tư bản Pháp đã chọn rừng Bình Dương làm nơi vui chơi săn bắn. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, cùng với việc khai thác thuộc địa của giới tư bản Pháp và các cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc, đặc biệt là trong 30 năm kháng chiến thống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, rừng Bình Dương ngày một thu hẹp dần, cùng với sự ra đi hoặc biến mất của nhiều loài thú rừng quí hiếm.

 Do vậy, hiện nay, động vật rừng ở Bình Dương còn lại không đáng kể. Theo kết quả điều tra mới nhất, động vật rừng ở đây chỉ còn lại khoảng 450 loài thuộc 138 họ, trong đó có 74 loại thú: voọc, nai, lợn rừng, chồn, sóc... cùng với 177 loại chim, 31 loại bò sát, 18 loại ếch nhái và nhiều loài tôm cá khác.

3.2. Động vật nuôi


Động vật nuôi ở tỉnh Bình Dương khá phong phú như bò lai Sind, Ongol, bò Sind lai Hollstein F1, F2, F3, bò sữa... Các loài heo Yorkshire, heo Landrance, Duroc hoặc gà tam hoàng, gà AA, Hubard-comec, vịt siêu thịt, trâu, ngựa, heo, dê, thỏ, gà, vịt, ngỗng, bồ câu... khá phong phú. Điển hình như, bò lai Sind, Ongol, Sind lai Hollstein F1, F2, F3, bò sữa...; heo Yorkshire, Landrance, Duroc...; hoặc gà tam hoàng, gà AA, Hubard-comec, vịt siêu thịt...

Để tăng nhanh các loại động vật nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện một số biện pháp như:

- Củng cố hệ thống giống, đầu tư nâng cấp các cơ sở sản xuất giống, nghiên cứu tạo giống, nhập nguồn gien tốt và giống cao sản để tạo chất lượng giống, nhân nhanh giống tốt cung cấp ra sản xuất.

- Xây dựng chương trình giống cho từng giống vật nuôi với các mục đích chăn nuôi ở các vùng sinh thái khác nhau để tạo ra con giống phù hợp với phương thức sản xuất và thị trường tiêu thụ.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chọn giống, sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở sản xuất giống thuần, giống cụ kỵ, ông bà.

- Qui định rõ những điều kiện về sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo tồn nguồn gien, thanh tra, kiểm tra và quản lý giống vật nuôi.

Trong đó: qui mô đàn gia súc, gia cầm:

· Trâu: 15.500 con.

· Bò: 49.000 con, trong đó 10.000 con bò sữa.

· Heo: 490.000 con.

· Gà: 2.530.000 con, trong đó: 636.000 con mái đẻ.

· Vịt: 126.000 con, trong đó: 27.500 con mái đẻ.

Sản lượng thịt hơi: 160.000 tấn/năm, trong đó thịt heo 90.000 tấn/năm, trâu bò 6.000 tấn/năm, gia cầm 7.000 tấn/năm. Sản lượng sữa 25.000 tấn/năm, trứng gia cầm 65 triệu quả/năm, bò giống 1.900 con.

*

*      *

Hệ sinh thái và tài nguyên thực - động vật rừng Bình Dương có quan hệ chặt chẽ với hệ sinh thái và tài nguyên thực - động vật vùng Nam Đông Dương và bán đảo Malaysia. Từ xa xưa, nơi đây đã nổi tiếng với hệ động - thực vật phong phú, phát triển trong điều kiện môi trường sinh thái thuận lợi, ổn định. Với nền nhiệt độ cao, quanh năm ổn định, ánh sáng dồi dào, lượng mưa phong phú cùng với lớp vỏ phong hóa đất đỏ basalt màu mỡ nên rừng ở tỉnh Bình Dương có quần hợp động, thực vật rừng phong phú về giống loài và tái sinh mạnh. Do vậy, trước đây, khi nói đến tài nguyên quan trọng nhất và cơ bản nhất của Bình Dương, đó chính là rừng. Rừng cung cấp gỗ cho công nghiệp, thủ công nghiệp, làm chất đốt và cũng cung cấp lương thực, thuốc men, sợi gỗ... Dù hiện nay, rừng ở Bình Dương không còn như xưa, nhưng ý thức được tầm quan trọng của rừng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã và đang làm hết sức mình để rừng Bình Dương có chức năng trong việc duy trì độ màu mỡ của đất, điều tiết về nguồn nước, điều hòa khí hậu, chống xói mòn đồng thời hệ sinh thái và dự trữ tài nguyên di truyền thực - động vật rừng cho nền công nghiệp hiện đại. 

CHƯƠNG V

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, DÂN TỘC 

I. DẤU TÍCH CƯ DÂN CỔ 

Bình Dương xưa, vào cuối thời Cánh tân cách ngày nay khoảng 2 đến 3 vạn năm, dấu tích văn hóa cổ xưa của cư dân thời tiền sử được các nhà khảo cổ phát hiện bên bờ sông Đồng Nai rộng lớn. Đó là hàng chục công cụ bằng đá cuội do dòng chảy sông Đồng Nai đưa đến rồi tích tụ tại vùng đất Vườn Dũ thuộc địa phận xã Tân Hòa, huyện Tân Uyên ngày nay. Các nhà khảo cổ học khẳng định, lớp người cổ thời bấy giờ  đến Vườn Dũ, bên bờ sông Đồng Nai, tại đây, họ đã biết tuyển chọn những hòn cuội trắng rồi ghè, đẽo tạo thành những công cụ lao động bằng đá thô sơ để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.

Lúc bấy giờ, lớp cư dân cổ Vườn Dũ đã biết chế tác thành nhiều loại công cụ lao động thô sơ từ những viên cuội thạch anh sẵn có, điển hình như công cụ chặt, nạo và mũi nhọn. Các nhà khoa học cho rằng, cộng đồng cư dân Vườn Dũ sống trong thời hậu kỳ đá cũ khi con người vừa thoát khỏi trạng thái người vượn và trở thành những người “khôn ngoan”. Với cuộc sống chủ yếu dựa vào việc săn bắt và hái lượm tài nguyên tự nhiên sẵn có, nên họ đã sử dụng công cụ lao động đơn giản trên để chặt cây, đào rễ, bới củ, lột da, xẻ thịt, đồng thời làm sạch nguồn thực phẩm tự nhiên kiếm được…  Từ cuộc sống đơn giản đó, cư dân Vườn Dũ đã cùng nhau quy tụ thành những cộng đồng dân cư nhỏ bên những gò đồi thoáng mát, hoặc trên những bậc thềm của sông Đồng Nai màu mỡ. Lúc bây giờ, đó cũng chính là môi trường quần cư lý tưởng của người nguyên thủy mà các nhà khoa học thường thấy ở khắp Việt Nam và cả vùng Đông Nam Á tiêu biểu như môi trường quần cư của cư dân cổ Sơn Vi, Tà Liêng, Đồi Giàng, Lạc Xuân, Lâm Đồng và cư dân cổ Xtung Treng Campuchia…  

Cư dân Vườn Dũ có thể “coi” là lớp cư dân Sơn Vi ở phương Nam và đây cũng chính là nhóm dân cư cổ thuộc hậu kỳ thời đại đá cũ- sơ kỳ đồ đá mới  duy nhất được biết đến trên đất Bình Dương - Đông Nam Bộ cho tới tận bây giờ. Không hiểu vì sao ngoài lớp cư dân Vườn Dũ, các nhà khoa học đến nay vẫn chưa tìm thấy thêm bất kỳ nhóm cư dân cổ nào khác thuộc nhóm cư dân cuội ghè Sơn Vi trên vùng đất phương Nam rộng lớn nối từ thượng nguồn sông Đồng Nai đến tận vùng hạ lưu sông Mêkông ?

Vùng đất phương Nam sau thời gian sinh sống của cộng đồng cư dân cổ Vườn Dũ, vào khoảng 11-10 ngàn năm cách ngày nay, do chịu sự thay đổi của khí hậu vỏ trái đất, nhiệt độ tăng cao, băng hà tan chảy, mực nước của các đại dương dâng trào làm cho vùng đất thấp vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, vùng châu thổ hạ lưu sông Đồng Nai ngập chìm trong nước biển. Do vậy, có lẽ lúc này lớp cư dân cổ Vườn Dũ đã phải di dời lên vùng đất cao nguyên xa xôi để tụ cư, để rồi các nhà khảo cổ học sau này phát hiện ra dấu tích hậu duệ của họ ở tận vùng đất Đắc Lắc…  Mặt khác, sự dời cư của lớp cư dân Vườn Dũ có lẽ cũng làm cho vùng đất Bình Dương xưa trở thành nơi thiếu vắng bóng người sinh sống.

Sau nhiều chu kỳ biển tiến, biển thoái, khí hậu trái đất trở nên ấm áp hơn và đã tạo điều kiện thuận lợi cho hệ động, thực vật sinh sôi mạnh mẽ và đó cũng chính là điều kiện hết sức thuận lợi cho các lớp cư dân cổ lựa chọn môi trường quần cư thích hợp. Vì thế, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra tại vùng Gò Đá thuộc địa phận thôn Mỹ Lộc, xã Tân Hòa, huyện Tân Uyên có nhiều dấu tích văn hóa của lớp “người mới” cư trú cách ngày nay khoảng từ 4, 3 ngàn năm. Khi phát hiện ra lớp cư dân Gò Đá, nhà khoa học H.Loofs-Wissowa đã đánh giá “Gò Đá ở phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh -Việt Nam có thể trở thành một trong những địa điểm thuộc thời đại đá mới quan trọng nhất ở Đông Nam Á”.

Cư dân Gò Đá tụ cư trên một dải đất cao cách bờ phải dòng sông Đồng Nai khoảng 1km. Khác với cư dân Vườn Dũ, cư dân Gò Đá thường sử dụng những loại cuốc, dao, rìu, đục... bằng đá có cấu trúc nham thạch với độ cứng cao hơn đá cuội granít để sử dụng trong lao động kiếm sống. So với cư dân Vườn Dũ, cư dân Gò Đá có kinh nghiệm hơn trong việc phân biệt và tuyển chọn các loại đá phù hợp với từng mục đích cụ thể của việc chế tác công cụ lao động, đồng thời họ có nhiều kinh nghiệm hơn trong kỹ thuật chế tác, đặc biệt là kỹ thuật mài các loại sản phẩm đá khác nhau. Nhờ kỹ thuật mài, dũa, họ chế tác được những công cụ lao động có hình dáng cân đối, nhẵn, đẹp và có tính hữu dụng phổ biến hơn, chức năng riêng của mỗi loại công cụ đa dạng hơn trong đời sống lao động và sinh hoạt thường nhật của cư dân Gò Đá.

Với số lượng công cụ lao động khá lớn tìm được ở Gò Đá đã chứng minh rằng, cư dân cổ tụ cư ở đây khá đông đảo trên phạm vi rộng hơn 10.000 mét vuông. Tại đây, lớp cư dân cổ đã sử dụng các loại công cụ lao động bằng đá để chặt cây, đào rễ, bới củ, lột da, xẻ thịt và làm sạch các loại vỏ, rễ, củ, quả cây rừng…  Ngoài việc chế tác các công cụ lao động phục vụ cuộc sống thường nhật, cư dân Gò Đá lúc này còn biết mở rộng giao lưu với các nhóm cư dân láng giềng sống dọc theo lưu vực sông Đồng Nai và lưu vực sông Vàm Cỏ Đông nhằm để trao đổi hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm lao động. 

 Cư dân Gò Đá thật sự đã góp phần quan trọng vào quá trình kiến tạo và phát triển nền văn minh thời tiền sử ở vùng Bình Dương – Nam Bộ. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học đã nhận xét: những công cụ lao động tìm được tại Gò Đá thuộc nền văn hóa đồ đá mới, đó là nền văn hóa được hình thành tại chỗ và phát triển rực rỡ. 

Tại Gò Đá, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều mảnh gốm, điều đó chứng minh rằng, trước kia nơi đây chính là khu vực sản xuất gốm và cư dân Gò Đá đã biết làm gốm. Nghề gốm của cư dân Gò Đá lúc bấy giờ có vai trò quan trọng đối với đời sống của họ. Điều đặc biệt là, nó đánh dấu sự phát triển hưng thịnh của đời sống kinh tế và trình độ tư duy của cư dân. Lúc này lớp cư dân Gò Đá đã biết làm “bàn xoa” dùng để tạo hình sản phẩm gốm và làm nhẵn bề mặt của sản phẩm gốm. Sau khi tạo dáng, hầu hết sản phẩm gốm mộc đều được cư dân Gò Đá phủ một lớp dung dịch loảng bằng đất sét lên bề mặt trong lẫn mặt ngoài rồi dùng bàn xoa làm nhẵn hoặc cạo nhẵn bằng các loại que mỏng như tre, nứa… Tiếp đó, cư dân Gò Đá đã chọn các sản phẩm gốm cân đối, tròn đều, trơn mịn… rồi đem  nung ở nhiệt độ cao, đều đến khi gốm có màu đỏ hồng, vàng nhạt, đen xám, xám hoặc nâu xám… Điều này minh chứng rằng, trình độ sản xuất gốm của cư dân Gò Đá khá cao, qui trình sản xuất tương đối hoàn chỉnh, kỹ thuật sản xuất khá hoàn thiện và thành thục. Mặt khác, cư dân Gò Đá còn tiến hành trang trí các sản phẩm gốm bằng các loại hoa văn “chải, khắc, vạch” theo các phong cách thô, mịn; chải đan chéo, chải lăn chéo… ngay ở trên thân sản phẩm hay dưới đáy sản phẩm.   

Cách trang trí hoa văn trên sản phẩm gốm vừa làm cho sản phẩm gốm đẹp hơn, tinh tế hơn, đồng thời làm cho sản phẩm gốm tránh bị nứt vỡ khi nung hoặc khi đun nấu. Thật sự, cư dân Gò Đá đã tự chứng minh trình độ cảm thụ thẩm mỹ và khả năng tạo dựng mỹ thuật của họ, đồng thời gửi gắm trí tuệ và trình độ tư duy của chính họ ngay trên các sản phẩm gốm. Các loại sản phẩm gốm như bát, chén, mâm, bồng, đĩa, nồi… tìm thấy ở Gò Đá – Cù lao Rùa chứng minh hùng hồn rằng, nghề làm đồ gốm của cư dân Gò Đá đã phát triển mạnh và đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày cho đông đảo cư dân tại đây. Trong đó, các sản phẩm gốm chủ yếu là để phục vụ cho việc đun nấu,  chứa nước, cất trữ lương thực, thực phẩm, ngoài ra, một số đồ gốm có thể được dùng vào việc thờ cúng, tế lễ… theo tập tục tín ngưỡng của lớp cư dân cổ Gò Đá lúc bây giờ và dùng để buôn bán, trao đổi với các cộng đồng cư dân đồng đại láng giềng.

Chế tác đá cùng làm gốm là hai nghề thủ công chủ yếu xuất hiện trong thời đại đồ đá mới và có vai trò quan trọng trong đời sống của cư dân trong suốt thời đại này. Cũng chính nhờ sự phát triển mạnh mẽ của việc chế tác công cụ lao động mà cư dân di tích Gò Đá đã có điều kiện để đẩy mạnh hoạt động trồng cây lương thực, chăm bón ruộng rẫy và thậm chí cả phát triển chăn nuôi… Dù cho đến nay, các nhà khảo cổ học vẫn chưa tìm thấy dấu tích các loại hạt lương thực, tuy nhiên, từ các sản phẩm đá chế tác thành công cụ lao động có thể suy đoán được rằng, hoạt động trồng trọt hầu như đã chiếm vị trí hàng đầu trong công việc hàng ngày của lớp cư dân cổ Gò Đá. Những công cụ lao động như rìu, cuốc được tìm thấy rất tương thích với loại hoạt động quảng canh, khai quang, vỡ đất, mở rộng diện tích canh tác, thâm canh hoặc làm vườn tược. Điều đáng chú ý là, hoạt động trồng trọt của lớp cư dân Gò Đá lúc bấy giờ vẫn thường được triển khai trên vùng đất cao, ven đồi, gò, hay trên các dải đất ven sông. Đó chính là loại hình nông nghiệp nương rẫy trồng lúa và các loại lương thực khác như khoai, sắn… Ngoài ra, cư dân cổ Gò Đá còn chế tác ra những mũi đục, lưỡi rìu, lưỡi bôn, mũi tên, tiêu, gậy… dùng để chẻ tre, tuốt lạt, đánh tranh, buộc mái, lợp nhà, săn bắn muông thú hoặc câu, bắt cá tôm… Cùng với đời sống trồng trỉa, săn bắt, chắc chắn hoạt động kinh tế của cư dân ở Gò Đá còn có việc khai thác lâm sản, thủy sản và chăn nuôi.

Càng ngày, cuộc sống của cư dân Gò Đá càng hưng thịnh, do vậy, lúc này họ không chỉ biết kiếm ăn mà còn biết tìm đến với những hoạt động về văn hóa tinh thần. Ban đầu là việc chế tác đồ trang sức, loại sản phẩm tạo ra chỉ với mục đích tôn cái đẹp cho cư dân. Dù những chuỗi hạt, vòng tay vẫn còn thô ráp… nhưng đã chứng minh cư dân ở Gò Đá đã nghĩ về cái đẹp, ý thức về cái đẹp, về đời sống tinh thần của họ trong cuộc mưu sinh khốn khó. Có lẽ, sự thô ráp của những chuỗi hạt, vòng tay… chính là thị hiếu và trình độ cảm thụ mỹ thuật của cư dân Gò Đá lúc bây giờ. Thị hiếu và trình độ cảm thụ Mỹ thuật đó phần nào phù hợp với cuộc sống dung dị, mộc mạc, đơn sơ  của chủ nhân – người đã chế tạo ra nó. Hơn nữa, việc xuất hiện “đàn đá” trong cộng đồng dân cư Gò Đá đã chứng minh sự sáng tạo tuyệt vời của họ, đồng thời  minh chứng khả năng cảm thụ âm nhạc và trình độ tư duy về âm thanh của các “nghệ sĩ” xưa. 

Có thể nói, cư dân Gò Đá là một trong những nhóm cư dân đại diện cho nền văn hóa đá mới ở phương Nam – Việt Nam và có lẽ, chính họ là lực lượng cư dân trực tiếp đặt nền nóng cho sự ra đời của các lớp dân cư thuộc thời đại kim khí  ở Bình Dương, ở vùng đất hạ lưu sông Đồng Nai sau này. Cư dân Gò Đá thật sự đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nên nền văn minh cổ xưa - nền văn minh Nam Bộ nổi tiếng.

Tiếp đó, cách ngày nay khoảng 3500 – 3000 năm, theo ghi nhận của địa sử học thì vùng Cù lao Rùa Bình Dương cũng như vùng Đông Nam Bộ ngày nay thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi dòng chảy ngọt (nước ngọt) của con sông Đồng Nai và dòng chảy mặn (nước mặn) của vùng biển Cần Giờ. Có lẽ để thuận lợi cho việc “khai thác” nguồn lợi thủy sản trong sông, sản vật ven bờ các con suối mà một lớp cư dân cổ đã chọn  vùng “Gò Nổi” Cù lao Rùa để kiến tạo nên nền văn hóa Cù lao Rùa nổi tiếng. 

 “Cù lao Rùa” nằm giữa dòng chảy của sông Đồng Nai mà nhân dân Bình Dương ngày nay thường gọi là “Gò Rùa”, “Gò Mu Rùa”, “Đồi Rùa”… thuộc địa phận xã Thạnh Phước - huyện Tân Uyên. Những khám phá khảo cổ học cho biết, dấu tích vật chất của lớp cư dân cổ sống khoảng từ 3500 đến 2700 năm cách ngày nay đang lưu giữ lại trong phạm vi một dải đất rộng đến 10.000m2. Hàng ngàn công cụ lao động, vật dụng sinh hoạt đủ các loại vẫn còn lưu rải khắp nơi chứng minh rằng đời sống kinh tế - xã hội của cư dân “Cù lao Rùa” đã phát triển đến đỉnh cao. Đó là những công cụ lao động, vật dụng sinh hoạt bằng đá như loại rìu, bôn, lưỡi đục, bàn mài, lưỡi dao, vòng đeo tay, lưỡi qua, quả cân, đàn đá… cho thấy cư dân ở đây thật đã sáng tạo ra nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau của đời sống xã hội. Đặc biệt, nghề chế tác đá của cư dân “Cù lao Rùa” còn được ứng dụng vào hoạt động sản xuất mới, đó là chế tác các khuôn đúc vũ khí các loại bằng đồng thau như rìu, giáo... Các khuôn đúc đồng và dấu tích của việc chế tác đồng thau đã đánh dấu sự khởi đầu của một thời đại mới - thời đại kim khí, đồng thời đánh dấu sự phát triển vượt bậc về đời sống xã hội cũng như tư duy của lớp cư dân cổ “Cù lao Rùa”.

Ban đầu, cùng với nghề thủ công chế tác đá, cư dân Cù lao Rùa còn phát triển mạnh mẽ nghề gốm truyền thống. Nhưng lúc này, với trình độ tư duy phát triển hơn và số kinh nghiệm tích lũy được nhiều hơn  từ tổ tiên, nên cư dân Cù lao Rùa đã biết cải tiến cách làm gốm và đa dạng các sản phẩm của mình. Về cách làm gốm, cư dân Cù lao Rùa đã sử dụng nhiều kiểu nguyên liệu khác nhau như đất sét pha cát làm cho sản phẩm  gốm xốp hơn và nhẹ hơn; loại nguyên liệu sét pha bột vỏ sò làm cho sản phẩm gốm bền hơn... Do vậy, bên cạnh các sản phẩm gốm truyền thống, cư dân Cù lao Rùa còn sản xuất ra các loại sản phẩm gốm “cao cấp” phục vụ cho đời sống thường nhật hoặc phục vụ cho việc buôn bán trao đổi với các nhóm cư dân láng giềng. Đặc biệt, cư dân Cù lao Rùa lúc còn biết sử dụng đất sét để chế tác ra “chì lưới” phục vụ cho việc đánh bắt cá trên sông, rạch; chế tác ra những “viên đạn” đất nung hình cầu để bắn chim, săn thú; và chế tác ra những dọi xe sợi dùng để xe sợi, dệt vải… 

Đời sống của cư dân Cù lao Rùa hưng thịnh nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn, đánh bắt thủy hải sản và làm nghề thủ công như chế tác đá, sản xuất gốm, đúc đồng, dệt vải... Chính sự dồi dào của lương thực, thực phẩm đã tạo điều kiện cho các ngành nghề thủ công phát triển, ngược lại nghề thủ công phát triển đã làm cho đời sống của cư dân Cù lao Rùa ngày một thịnh vượng hơn. Mặt khác, sự phát triển của các ngành nghề thủ công đã giúp cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và đánh bắt muông thú, cá tôm của cư dân phát triển. Hơn nữa, sự khởi lập công nghệ đúc đồng thau tại chỗ đã tạo cho cư dân thời bấy giờ ngày càng mở rộng hơn việc giao lưu trao đổi hàng hóa và tìm nguồn nguyên liệu đồng thau với các cộng đồng dân cư khác trên nhiều địa bàn rộng lớn trong cả khu vực Đông Nam Á. Địa bàn Cù lao Rùa ắt hẳn đã trở thành một trong những đầu mối giao lưu trao đổi sản phẩm thủ công khá nổi tiếng thời bấy giờ. Những sản phẩm của các nghề thủ công như đồ đá, đồ gốm… tham gia vào thị trường trao đổi ngày một nhiều, do vậy, việc trang trí sản phẩm lúc này không chỉ phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ mỹ thuật của cư dân cổ Cù lao Rùa mà còn đáp ứng nhu cầu của “thị trường tiêu thụ”. 

Cũng chính từ những yêu cầu đó, trong hàng thế kỷ, trước những yêu cầu của cuộc sống, nhiều người trong lớp cư dân ở Cù lao Rùa đã lần lượt trở thành những thợ thủ công tài hoa và đã thoát ly ra khỏi hoạt động sản xuất nông nghiệp. Và chính họ là những người tham gia mở ra nhiều hướng làm ăn mới, hướng phát triển mới cho cộng đồng cư dân Cù lao Rùa, đồng thời tạo bước nhảy vọt lớn cho xã hội cư dân thời tiền sử bước sang thời sơ sử và góp phần chuyển truyền thống văn hóa đá mới sang việc phát triển nền văn hóa đồng thau trên đất Bình Dương – Nam Bộ. 

Tiếp theo các lớp cư dân cổ Vườn Dũ, Gò Đá, Cù lao Rùa, trên địa bàn Bình Dương cách ngày nay khoảng từ 3.000 đến 2.500 năm, lớp cư dân cổ khác lại tìm đến Dốc Chùa sinh sống… Dốc Chùa là một địa bàn nằm trên sườn một quả đồi cao ngày nay thuộc địa phận xã Tân Hòa, huyện Tân Uyên, đông tiếp giáp với Vườn Dũ, phía tây giáp với xóm Đền, phía nam giáp với sông Đồng Nai, phía bắc là vùng gò, đồi nhiệt đới rậm rạp. Theo đánh giá của các nhà khoa học, Dốc Chùa chính là chốn “đắc địa bậc nhất trong toàn vùng hạ lưu sông Đồng Nai đối với cuộc sống của cộng đồng cư dân thời bấy giờ”.  Đó là nơi có sông lớn, rừng rậm, vừa có nguồn thủy sản, lâm sản dồi dào, vừa cao, vừa thoáng, có thể tránh được lũ lụt, thiên tai, lại vừa thuận tiện giao thông. Do vậy, chính nơi đây là môi trường tự nhiên ưu việt, thuận lợi và đảm bảo cho cư dân Dốc Chùa nảy nở, sinh sôi. 

Cũng như cư dân Vườn Dũ, Gò Đá, Cù lao Rùa, cư dân Dốc Chùa gắn chặt với đời sống nông nghiệp, săn bắt. Tất nhiên, họ không quên duy trì và tiếp tục phát triển mạnh mẽ nghề chế tác đá truyền thống của “tổ tiên”. Với 1218 di vật đá đủ loại, chiếm gần 65% số di vật mà các nhà khảo cổ học phát hiện được đã chứng minh rằng, “công nghệ” chế tác đá của cư dân Dốc Chùa không những chỉ có số lượng lớn, mà còn đa dạng và phong phú về kiểu dáng. 

Là cư dân có đời sống nông nghiệp nên di vật đá là công cụ lao động sản xuất được tìm thấy nhiều nhất. Đó là những công cụ lao động  như rìu – cuốc, rìu – bôn, đục, dao, khuôn đúc… thường dùng vào các hoạt động như trồng trọt, săn bắt và làm nghề thủ công, đặc biệt là sử dụng cho việc chặt cây, tuốt hạt, đục lỗ, tra cán, đan lát, làm đồ mộc và giã, nghiền các loại lương thực, thực phẩm phục vụ cuộc sống. Như vậy, công cụ lao động bằng đá được cư dân ở đây chế tác cho từng mục đích nhất định và mang tính chức năng rất cao. Có thể nói, đây là những sản phẩm lao động truyền thống đã được phổ biến và mang đầy đủ những đặc trưng của công cụ sản xuất đồng đại trong suốt thời tiền sử trước đó thuộc văn hóa đá mới muộn ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai. 

Cùng với việc chế tác công cụ lao động sản xuất, cư dân ở  Dốc Chùa lúc này còn biết chế tác ra nhiều loại bàn mài dùng để mài mỏng, mài sắc các loại lưỡi rìu – cuốc, rìu – bôn và làm nhẵn các đồ trang sức bằng đá. Điều này minh chứng rằng, cư dân Dốc Chùa đã chú ý nhiều đến đời sống tinh thần. Đặc biệt, trong thời gian này, cư dân ở Dốc Chùa còn chế tác ra loại sản phẩm mới có hình “quả cân”. Có lẽ đây đúng là quả cân, cái mà cư dân Dốc Chùa đã chế tạo ra để sử dụng vào việc cân đong chính xác trọng lượng của các nguyên vật liệu đồng - thiếc - chì để phục vụ cho công nghệ đúc luyện đồng thau. Nếu đúng như vậy thì cư dân Dốc Chùa đã đạt tới trình độ “đáng nể” về trình độ tư duy khoa học khi chế tác sản phẩm, đồng thời đánh dấu sự phát triển về trí tuệ và kỹ thuật sản xuất công cụ lao động. 

Lúc này, do trình độ phát triển, cư dân Dốc Chùa đã có yêu cầu khắt khe hơn về tỉ lệ nguyên liệu và kỹ thuật chế tác đồ đá thành công cụ lao động. Đó là khả năng tư duy, hiểu biết thấu đáo về công việc đang thực hiện; các yêu cầu kỹ thuật sản xuất được tính toán chi li, chính xác và được tuân thủ nghiêm ngặt…  Điều này được minh chứng rõ hơn khi cư dân Dốc Chùa tạo ra các khuôn đúc bằng sa thạch màu nâu hồng, màu xám nâu, màu đỏ pha cát để chịu được nhiệt độ cao trong việc tinh luyện đồng thau. Có thể nói, với sự hoàn thành việc chế tác các loại khuôn đúc đồng, nghề thủ công làm đồ đá ở đây đã đạt tới trình độ kỹ thuật cao. 

Trong nghề chế tác đá, cư dân ở Dốc Chùa không chỉ biết chế tác ra các công cụ lao động, các vật dụng sinh hoạt phục vụ cuộc sống thuần túy, mà họ còn biết chế tác ra các sản phẩm trang sức và nhiều pho tượng phục vụ cho đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh. Những vòng tay, chuỗi hạt làm từ đá cát mịn, từ đá hoa cương xám, xám đen, xám vân hay xám lốm đốm trắng được đục đẽo, mài nhẵn cả trong lẫn ngoài thành hình vòng tròn, hình bán nguyệt... Tất cả chứng minh rằng trình độ cảm thụ mỹ thuật của cư dân Dốc Chùa đã có những bước tiến dài so với cư dân thời tiền sử. Dù rằng đồ trang sức của họ còn nặng nề, thô kệch, kém bóng bẩy, tuy nhiên, cư dân Dốc Chùa cũng biết sử dụng những hạt chuỗi được làm bằng các loại đá quý khác có màu đỏ hồng, đỏ mận, trong suốt và đẹp mắt. Có lẽ các loại hạt chuỗi này là sản phẩm của quá trình giao lưu văn hóa giữa cư dân Dốc Chùa với các cư dân vùng khác thông qua việc buôn bán trao đổi hàng hóa.  

Cuộc sống thường nhật sôi động diễn ra trong trời đất rộng lớn đầy thú dữ, diễn ra trong điều kiện tự nhiên luôn luôn “đỏng đảnh” với con người, nên tín ngưỡng về thần linh để tìm sự che chở cho cư dân ở cõi trần tục nảy sinh và định hình trong đời sống của cư dân ở Dốc Chùa là một tất yếu. Điều đáng nói ở đây là khả năng và kỹ thuật tạc tượng của cư dân Dốc Chùa, đó là những bức tượng rùa, tượng heo được chế tác theo xu hướng nghệ thuật tượng hình giản lược khá độc đáo mà các nhà khoa học hầu như mới chỉ tìm thấy ở di chỉ Dốc Chùa – Bình Dương.

Với số lượng di vật bằng đá mà cư dân Dốc Chùa lưu lại trong lòng đất và vai trò quan trọng của nó trong nhiều lĩnh vực đời sống từ sản xuất nông nghiệp, săn bắt, chài lưới…, đến việc làm các sản phẩm thủ công cổ truyền phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt vật chất và tinh thần của cư dân đã minh chứng rằng, đồ đá đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của cư dân Dốc Chùa lúc bấy giờ. Đặc biệt, đồ đá còn góp phần quan trọng nhằm phát triển nghề đúc đồ đồng thau và tạo nên nét đặc trưng trong đời sống xã hội của cư dân Dốc Chùa khi thời đại kim khí đang định hình và phát triển.

Cùng với nghề chế tác đá, cư dân Dốc Chùa lúc này vẫn không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghề làm gốm. Với hơn 250.000 mảnh gốm đủ loại và 594 hiện vật gốm còn nguyên vẹn, bao gồm rất nhiều loại hình khác nhau, cư dân cổ ở Dốc Chùa thật sự tạo ấn tượng mạnh đối với các nhà khoa học về sự đa dạng và quy mô rất lớn của nghề làm gốm ở đây thời bấy giờ. 

Không đơn sơ như nghề làm gốm của các lớp cư dân cổ trước đó, cư dân ở Dốc Chùa đã nắm khá vững sơ đồ kỹ thuật sản xuất nhiều loại gốm khác nhau như gốm thô, gốm mịn, gốm xốp... Điều đặc biệt là, lúc này họ đã biết chế tạo bàn xoay để làm cho các sản phẩm gốm đa dạng hơn về kiểu dáng. Trong đó một số chủng loại gốm đã đạt đến độ hoàn chỉnh cao về chất liệu, kiểu dáng và thẩm mỹ, điển hình như nồi, vò, bình, bát, chậu, thố là những loại hình thông dụng nhất của cư dân Dốc Chùa. 
Tuy gốm Dốc Chùa không có nhiều về chủng loại, nhưng kiểu dáng và chất lượng sản phẩm gốm đã minh chứng cho sự phát triển cao về tư duy mỹ thuật và thị hiếu thẩm mỹ của người dân. Điều này lại càng thể hiện rõ nét hơn khi cư dân Dốc Chùa “thiết kế” và thể hiện nhiều loại hoa văn trên sản phẩm gốm của mình. Đó là các loại văn chải thô, mịn, văn in thừng, văn in hình nan chiếu và hoa văn khắc vạch theo lối hình học. Dù rằng, cư dân Dốc Chùa “thích” ø loại gốm mộc “hơn”, nhưng những loại hoa văn trang trí “chỉ để” làm tăng độ bền, tránh nứt nẻ khi sấy, nung và khi sử dụng đun, nấu. Chính đây lại là một đặc điểm  về “tính cách” của cư dân Dốc Chùa mà các nhà khoa học “đọc” được trên sản phẩn gốm của cư dân văn hóa đá mới muộn tại đây, cũng như của các cư dân cùng thời thuộc vùng hạ lưu sông Đồng Nai. 

Cùng với việc sản xuất đồ gốm phục vụ cuộc sống thường nhật, cư dân Dốc Chùa còn sản xuất ra nhiều sản phẩm khác bằng gốm phục vụ cho các ngành thủ công, đặc biệt là dệt vải. Với 500 chiếc dọi xe sợi mà cư dân Dốc Chùa còn lưu lại, minh chứng rằng, cư dân thời bấy giờ rất chú trọng đến việc xe sợi, đan sợi và dệt vải - một công việc không thể thiếu trong đời sống của cư dân thời sơ sử. Cũng tại Dốc Chùa, lớp cư dân cổ còn chế ra vô số viên đạn bằng loại đất sét có pha cát mịn. Chúng được nặn, vê bằng tay theo hình quả cầu với nhiều kích thước khác nhau rồi được nung ở nhiệt độ cao cho đến khi chắc, cứng. Tiếp đó, những viên đạn được cư dân Dốc Chùa dùng trong việc bắn chim, săn thú thông qua ống phóng hơi bằng đồng, bằng tre, bằng cung, hay bằng chính lực cánh tay của họ. 

Nghề gốm thực sự quan trọng trong đời sống của cư dân Dốc Chùa, nó không những tạo ra những công cụ lao động trong sản xuất nông nghiệp, săn bắt, chài lưới, mà còn tạo ra những vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho đời sống hàng ngày. Vì vậy, nghề gốm trong thời kỳ này không ngừng được cư dân Dốc Chùa mở rộng, phát triển, đa dạng về loại hình, kiểu dáng và chất lượng sản phẩm. Nghề gốm thật sự đã có một bước nhảy vọt về chất, đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc về đời sống xã hội và tư duy của cư dân Dốc Chùa nói riêng và cư dân thời sơ khai thuộc vùng hạ lưu sông Đồng Nai nói chung. 


Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, các nghề thủ công truyền thống như đá, gốm... đã đặt nền móng cho nghề thủ công mới ra đời đó là nghề luyện kim loại đồng thau. Khối lượng dụng cụ lao động và vật dụng sinh hoạt bằng đồng thau của cư dân Dốc Chùa lưu lại tại đây khá lớn với khoảng gần 70 hiện vật các loại đã minh chứng cho sự đông đúc và hưng thịnh của cư dân Dốc Chùa lúc bấy giờ. Sản phẩm bằng đồng thau gồm nhiều chủng loại và giữ nhiều chức năng khác nhau trong đời sống thường nhật của cộng đồng dân cư. Trong đó, công cụ – dụng cụ sản xuất có số lượng nhiều nhất, gồm các loại rìu để đẵn cây, chặt gỗ hoặc để bảo vệ; mũi lao để săn thú hoặc đâm cá; lưỡi dao hái để thu hoạch cây lương thực có hạt; các loại vũ khí như mũi giáo, mũi qua để tấn công kẻ thù; các loại vòng tay, lục lạc… để trang sức và cuối cùng là sản phẩm “chó thiêng săn mồi” có lẽ dùng để thờ phụng thần linh. 

Tượng động vật hình “chó thiêng săn mồi” mang phong cách nghệ thuật vừa hiện thực vừa trừu tượng hẳn là sản phẩm nghệ thuật tiêu biểu của cư dân đồng thau Dốc Chùa. Với khoảng gần 80 mảnh khuôn có chất liệu bằng sa thạch màu đỏ nhạt, nâu hồng, nâu xám và nhiều khuôn đúc đồng còn lưu lại dấu tích khá rõ của quá trình tạo hình, đôå khuôn, in đúc đồng thau. Đặc biệt, dấu vết vật chất của loại xỉ đồng thau do quá trình đúc đồng thải ra và hàng chục tiêu bản hình trên khuôn đúc đồng hoàn toàn tương hợp với loại hình hiện vật đồng thau được tìm thấy trong khu cư trú đã chứng minh rằng, Dốc Chùa không chỉ là địa điểm cư trú của cư dân cổ mà còn là địa bàn nơi cư dân Dốc Chùa trực tiếp thực hiện việc đúc luyện kim loại đồ đồng thau. 

Những sản phẩm đồng thau như rìu, qua, giáo, tượng, bát... lưu lại trong di tích với số lượng lớn nhất so với các di tích cùng thời thuộc vùng hạ lưu sông Mê Kông đã thể hiện rõ ràng sự nỗ lực đầy sáng tạo của cư dân Dốc Chùa. Đặc biệt, việc phát hiện được nhiều khuôn đúc, quả cân, đá đa diện… tại đây đã minh chứng rằng cư dân Dốc Chùa không những chỉ biết đúc luyện đồng thau mà còn nắm vững và hiểu biết thấu đáo về qui trình kỹ thuật của việc đúc luyện thứ kim loại này. Họ đã nắm vững kỹ thuật pha chế với tỷ lệ, hàm lượng các chất thích hợp nhằm chuẩn bị tốt khâu nguyên liệu để tinh luyện và làm ra những sản phẩm đồng thau đạt chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu dựa theo hình dáng cụ thể trên khuôn đúc, thì có khá nhiều loại hình sản phẩm đồng thau không phải được tinh luyện tại “khu công xưởng” Dốc Chùa. 

Căn cứ vào kiểu dáng và phong cách chế tác, nhiều sản phẩm đồng thau ở đây như lưỡi qua, lưỡi giáo, lưỡi rìu, vòng tay gắn lục lạc… có quan hệ gần gũi với các sản phẩm cùng loại trong di tích đồ đồng thau Non Nóc Thà, Bản Chiang thuộc vùng đông bắc Thái Lan nằm trên lưu vực sông Se Mun. Có lẽ trong mối quan hệ trao đổi hàng hóa hai chiều, cư dân Dốc Chùa đã từng có quan hệ mật thiết với cư dân Non Nóc Thà, Bản Chiang nhằm tìm kiếm nguồn nguyên liệu và trao đổi kinh nghiệm về việc đúc luyện kim loại đồng thau. 
Chắc chắn rằng, cư dân Dốc Chùa đã khao khát muốn tạo dựng nên một nền văn hóa đồng thau hưng thịnh tại chỗ, đồng thời mong muốn tạo nên bước đột phá mới trong cơ cấu kỹ thuật làm nghề thủ công nhằm phát triển mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội của cư dân Dốc Chùa. Tuy nhiên, có lẽ do lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu, nên ý nguyện của cư dân Dốc Chùa đã bất thành, họ đã không thể đưa nền văn hóa đồng thau Dốc Chùa phát triển rực rỡ như nền văn hóa đồng thau Đông Sơn - Việt Nam và nền văn hóa đồng thau Bản Chiang - Thái Lan.

Tại Dốc Chùa, nền văn hóa đồng thau không phát triển rực rỡ và lan tỏa mạnh mẽ như văn hóa đồng thau Đông Sơn, nhưng văn hóa đồng thau của cư dân ở đây cũng đã phát triển khá mạnh. Nó đã tồn tại song song với văn hóa vật chất của nhiều ngành thủ công khác như chế tác đá, nung gốm, xe sợi, dệt vải và làm đồ trang sức… Có thể nói, cư dân Dốc Chùa đã xây dựng được một trung tâm kinh tế – xã hội hưng thịnh, đồng thời họ đã biến Dốc Chùa thành một trung tâm giao lưu văn hóa với các cộng đồng cư dân lân cận thuộc vùng hạ lưu sông Đồng Nai. Thậm chí họ đã mở rộng giao lưu với cộng đồng dân cư đồng thau Đông Sơn nổi tiếng và cả cộng đồng dân cư thuộc lưu vực sông Se Mun – đông bắc Thái Lan ngày nay. 


Tiếp sau thời kỳ hưng thịnh của cư dân Dốc Chùa, vào khoảng 850 năm đến 200 năm trước Công nguyên, mực nước biển Đông liên tục được hạ thấp, vùng châu thổ sông Đồng Nai, sông Cửu Long được bồi tụ mạnh mẽ và đất liền được mở rộng không ngừng. Các dải đất tụ cư thuận lợi của các lớp dân cư cổ xưa kia từ vị trí cận biển đã tự chuyển hẳn sâu vào đất liền và dần dần mất bớt đi những ưu thế tự nhiên trước đó. Và cũng chính vào khoảng cuối thời gian này, nhiều lớp cư dân cổ đã tìm đến vùng châu thổ sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ Tây, cư trú. Trong các lớp cư dân cổ đó có một bộ phận đã chọn vùng đất bưng sình Phú Chánh – Bình Dương cư trú. Tại đây, họ dựng nhà sàn trên cọc gỗ, sinh sống và lập nghiệp, rồi lưu lại dấu tích cho đến tận ngày nay.


Phú Chánh chính là vùng bưng sình thuộc địa phận xã Phú Chánh - huyện Tân Uyên, đây là vùng đất xám phù sa cổ sình lầy được bồi đắp bởi suối Cái – một chi lưu nhỏ của sông Đồng Nai. Dọc theo hai bên bờ dòng chảy của suối Cái, trên chiều dài khoảng 3km, chiều rộng 50 mét, từ xã Phú Chánh đến xã Vĩnh Tân - huyện Tân Uyên, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được dấu tích của loại kiến trúc nhà sàn dựng trên cọc gỗ tương tự như loại kiến trúc nhà sàn mà ngày nay còn được các cộng đồng dân tộc ít người vùng nam Tây Nguyên sử dụng. 

Cùng với nhiều hàng cọc gỗ cắm sâu vào lòng đất vùng sình lầy – dấu tích nhà sàn của cư dân Phú Chánh, các nhà khoa học còn phát hiện ra nhiều ngôi mộ được chôn cất theo dạng hình chum, gọi là mộ chum. Cùng với mộ chum là hiện vật tùy táng theo người quá cố của cư dân cổ Phú Chánh, bao gồm trống đồng, kiếm gỗ, nồi gốm, bát bồng, cốc gốm, quả bầu, môi dừa, gáo dừa, gương đồng vải thô màu trắng, lược bí, quả cau, nan tre… Đặc biệt, hiện vật tùy táng theo người chết còn có nhiều thanh gỗ đủ hình dáng như hình con thoi, hình “sừng”, hình “ống điếu”, “hình cung”, hình hai sừng hình mấu, thanh gỗ dài, thanh gỗ tròn, thân cây dừa, xác thảo mộc… Qua đó, chúng ta có thể hình dung được phần nào đời sống thật của cư dân Phú Chánh xưa.

Đầu tiên là gốm, những hiện vật tùy táng như nồi gốm, bát bồng, cốc gốm… của cư dân Phú Chánh như minh chứng rằng, cư dân ở đây không thể quên nghề gốm cổ truyền của chính họ. Tất nhiên, nghề làm gốm của cư dân Phú Chánh phát triển hơn nghề làm gốm của cư dân Vườn Dũ, Gò Đá, Cù lao Rùa, Dốc Chùa. Vì rằng, lúc này cư dân Phú Chánh đã biết sử dụng nhiều loại chất liệu làm gốm như sét pha cát mịn, sét trộn bã thực vật, xương màu đen tuyền, xương màu nâu đen... Tuy nhiên, không hiểu vì sao cư dân Phú Chánh lúc này lại ít chú ý về kiểu dáng, thậm chí họ còn ít quan tâm đến việc trang trí hoa văn trên các sản phẩm gốm? 

Cùng với các sản phẩm gốm, cư dân cổ Phú Chánh thời bây giờ thường sử dụng các loại sản phẩm đồng thau cao cấp, đặc biệt là trống đồng và gương đồng. 

Trống đồng Phú Chánh có niên đại tương đương với thời đại An Dương Vương của nước Âu Lạc vào khoảng từ thế kỷ thứ III đến thế kỷ thứ I trước Công nguyên. Đây là loại trống đồng có kiểu dáng, phong cách và hoa văn trang trí rất giống với loại trống đồng Đông Sơn của người Việt cổ ở vùng đồng bằng sông Hồng. Có thể vào khoảng thế kỷ thứ III đến thế kỷ I trước Công nguyên văn hóa Đông Sơn đang lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ ra về phương Nam và cả vùng Đông Nam Á rộng lớn. Và có lẽ trống đồng của cư dân Phú Chánh chính là kết quả sự lan tỏa mạnh mẽ ấy, là kết quả của quá trình giao lưu trao đổi hàng hóa của cư dân Phú Chánh với cư dân Việt cổ ở miền Bắc Việt Nam. Vì rằng ngoài trống đồng của cư dân Phú Chánh, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy loại trống đồng tương tự tại nhiều địa điểm khác như Nha Trang, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Cam-pu-chia, Thái Lan và cả Indonêxia. Đặc biệt, cư dân Phú Chánh đã sử dụng trống đồng Đông Sơn làm nắp áo quan để chôn người thân, chứng tỏ rằng, trống đồng Đông Sơn chính là tài sản quý giá, là vật thiêng trong đời sống tâm linh của cộng đồng cư dân Phú Chánh - Bình Dương xưa. 

Cùng với trống đồng Đông Sơn, cư dân Phú Chánh còn sử dụng gương đồng, đây là loại gương “tứ nhũ, tứ ly” khá phổ biến trong thời Tây Hán ở Trung Quốc. Gương “tứ nhũ, tứ ly” chính là vật phẩm thiêng được nhà Tây Hán ban tặng cho nhiều thủ lĩnh của các nước chư hầu. Riêng ở Việt Nam, các nhà khoa học phát hiện được 2 chiến gương “tứ nhũ, tứ ly” thì một trong 2 chiến gương trên được tìm thấy tại Phú Chánh. Như vậy, có thể nói, lúc bây giờ, cư dân Phú Chánh đã thiết lập được mối quan hệ mật thiết với nhà Tây Hán, đồng thời từ rất sớm văn hóa Trung Quốc đã lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến tận vùng đất phương Nam – Việt Nam. Điều này càng được khẳng định một cách chắc chắn hơn khi cư dân Phú Chánh lúc bây giờ ngoài gương “tứ nhũ, tứ ly” họ còn là chủ nhân của những “chiếc lược” quí giá -  phẩm vật có nguồn gốc từ nhà Tây Hán và là phẩm vật thuộc quyền sử dụng của “giai cấp quí tộc” lúc bây giờ.

Về tập tục mộ táng của cư dân Phú Chánh, loại hình mộ chum gỗ nổi lên như một phương cách chôn cất độc đáo, đánh dấu trình độ tư duy và đời sống văn hóa phát triển cao của cư dân Phú Chánh. Để có loại mộ chum gỗ, có lẽ cư dân cổ Phú Chánh đã chọn những cây gỗ lớn, chắc, màu nâu đen thuộc loại gỗ sao, một loại gỗ rất phổ biến trong rừng Bình Dương xưa. Để đốn ngã, chặt khúc và khoét rỗng thân cây to cứng, rồi đục vạc, sửa sang thành một mộ chum gỗ, chắc chắn người thợ mộc bấy giờ không chỉ dùng sức lực, tài trí mà còn phải có những dụng cụ lao động bằng kim loại cứng, sắc bén như rìu, đục, dao, búa… to nhỏ các loại. Dụng cụ lao động bằng kim loại cứng sắc chắc hẳn không thể làm bằng chất liệu đồng thau, mà phải bằng chất liệu sắt. Có lẽ lúc này nền văn minh đồ sắt của đồng bằng sông Hồng đã lan tỏa mạnh mẽ vào tận vùng đất phương Nam - Phú Chánh – Nam Bộ, bởi chỉ có sắt mới đủ độ sắc, độ bén, độ cứng để thực hiện những công đoạn trên. “Nhưng rất tiếc, đến nay, khảo cổ học chưa phát hiện các công cụ – dụng cụ sắt trong di tích Phú Chánh”.


Ngoài tập tục chôn cất độc đáo, các di vật tùy táng còn chứng minh rằng cư dân Phú Chánh còn có nghề dệt khá phát triển. Những di vật nghề dệt như trục dệt, thanh cuốn sợi, thanh phân sợi dọc, dao gạt, con thoi… Tại đây có thể cùng thời với các dụng cụ dệt trong mộ Tây Hán mà các nhà khoa học phát hiện được tại miền Hoa Nam - Trung Quốc. Những mảnh vải sợi thô trắng, đỏ, nâu được lót dưới đáy mộ hay trùm lên những di vật tùy táng, chính là  những chứng tích cụ thể góp phần xác định nghề dệt vải và kỹ thuật nhuộm vải màu đã được thực hiện trong đời sống cư dân Phú Chánh. 

Căn cứ vào những cấu kiện chi tiết của khung dệt và số lượng những tàn tích vải sợi thô mộc hay nhuộm màu của cư dân cổ Phú Chánh có thể đoán định rằng người dân Phú Chánh không chỉ biết dệt vải, nhuộm vải mà cư dân còn trực tiếp tham gia làm nghề dệt với số lượng khá lớn. Có thể nghề dệt tại đây hình thành khá sớm và là một nghề thủ công đóng vai trò quan trọng trong đời sống của cư dân Phú Chánh lúc bấy giờ. Nhiều nhà khoa học còn cho rằng, “cư dân Phú Chánh chính là một trong những nhóm người đã phát minh ra kỹ thuật dệt “ngồi gấp gối” và khởi đầu cho truyền thống dệt vải sợi trong các cộng đồng dân tộc ở phương Nam”.

Sống trong vùng sình lầy, rừng rậm của vùng nhiệt đới, nên những di vật bằng gỗ được tìm thấy trong hệ thống mộ táng của cư dân Phú Chánh đã chứng minh rằng, họ đã biết hòa mình vào thiên nhiên và biết khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho cuộc sống thường nhật của mình. Những dụng cụ dệt bằng gỗ, nhiều đồ dùng sinh hoạt được chế tác từ gỗ như tô dừa, gáo dừa, cốc quả ngâu, quả bầu… Có lẽ cư dân Phú Chánh “mong muốn” xây dựng một nền văn hóa “đồ mộc” đặc sắc để nối kết cùng các nền văn minh đồ đá, đồ đồng, đồ sắt thành một nền văn minh đa dạng tại vùng đất Bình Dương - Nam Bộ.

Cùng với hoạt động mưu sinh trong vùng đầm lầy đầy khốn khó của vùng nhiệt đới, cuộc sống của cư dân Phú Chánh còn gắn kết với chiếc nhẫn vàng có khắc hình một ngọn lửa đang bốc cháy. Đây chính là một loại đồ trang sức cao cấp mà các nhà khoa học đoán định rằng có liên hệ mật thiết đến tín ngưỡng của tôn giáo Ấn Độ. Nếu đúng như vậy thì Hindu giáo đã du nhập và xuất hiện tại vùng đất Bình Dương xưa và cư dân Phú Chánh đã có Ấn giáo trong đời sống tâm linh của họ.

Có thể nói cư dân Phú Chánh lúc bây giờ đang sống trong một xã hội có sự phân hóa về ngành nghề và địa vị xã hội, trong đó, có một bộ phận cư dân đã thoát ly ra khỏi hoạt động nông nghiệp và trở thành những người thợ thủ công có tay nghề cao. Và lúc này, có thể cư dân Phú Chánh đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc “Cách mạng” và chuẩn bị bước vào một xã hội văn minh hơn- buổi bình minh của lịch sử. 

Cách ngày nay khoảng trên dưới 2.000 năm, sau nhiều chu kỳ biển tiến, biển thoái, vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long đầy ắp đất phù sa màu mỡ và trở thành địa bàn cư trú mới hấp dẫn đối với các cộng đồng dân cư đang sinh sống trên vùng hạ lưu sông Đồng Nai. 

Lúc này, cư dân Phú Chánh, có lẽ đã cùng với các nhóm cư dân vùng hạ lưu sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ là những lớp người đầu tiên đến lập nghiệp trên vùng đất mới, nơi mà điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái gần giống với nơi họ đã từng sinh sống trước kia… Có lẽ kết quả của quá trình giao lưu tiếp xúc giữa cư dân Phú Chánh – Bình Dương xưa với nhiều nhóm cư dân, nhiều nền văn hóa trong vùng là cơ sở để loại hình kiến trúc nhà sàn trên cọc gỗ từ Phú Chánh lan đến những khu cư trú mới trên khắp vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long rộng lớn. Có lẽ chính cư dân Phú Chánh xưa đã góp phần quan trọng trong việc dựng nên nhà nước Phù Nam và góp phần tạo dựng nên nền văn hóa Óc Eo nổi tiếng.

Từ thế kỷ thứ I đến thứ VI sau Công nguyên, Bình Dương chính là mảnh đất hành lang nơi mà các lớp cư dân cổ từ Xuân Lộc, Suối Chồn, Phú Hòa, Suối Đá, Dầu Giây, Long Bửu… tiến xuống khai phá vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình chinh phục vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn đó, có lẽ cư dân Phú Chánh đã trở thành lực lượng cung cấp tài lực, vật lực cho các vùng dân cư mới và có lẽ chính họ đã tham gia, góp phần quan trọng trong việc xây nên vương quốc Phù Nam. 

Tại Bình Dương, có lẽ cùng với sản xuất nông nghiệp, săn bắn và các nghề truyền thống như gốm, đá, gỗ, cư dân cổ thời đại này còn biết thêm nghề ép mật mía. Trục của che ép mía bằng đá - sản phẩm thuộc thời Phù Nam trên đất Cù lao Rùa, xã Tân Mai, huyện Tân Uyên đã chứng minh rõ nghề làm mật mía của cư dân cổ ở vùng đất này. Theo thư tịch cổ
 thì cư dân cổ trồng được một loại mía nổi tiếng, “có kích thước lớn, mỗi trương có ba đốt, khi nắng nóng thì quắt lại, khi có gió mùa thì uốn cong xuống”
. Cùng với nghề trồng mía, ép mía, làm mật… cư dân Phù Nam nói chung và ắt hẳn có cả cư dân Phù Nam tại Bình Dương nói riêng còn biết trồng cả dừa, cau… phục vụ việc xuất khẩu, trao đổi hàng hóa, đồng thời sử dụng vào việc tế lễ, chôn cất người chết như một thời mà “cha ông của họ đã làm tại Phú Chánh”.  

Thời gian tiếp theo, theo chu kỳ biển tiến, mức nước biển Đông dần dâng cao, tràn ngập các vùng đất thấp trũng thuộc vùng châu thổ sông Cửu Long, vùng hạ lưu sông Đồng Nai và cả vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ làm cho sự phồn vinh của Phù Nam bị đe dọa, cuộc sống cư dân Phù Nam lúc bấy giờ bị đảo lộn. Hơn nữa, với sự nổi dậy của quân Chân Lạp, cuối cùng đất nước Phù Nam bị thôn tính và cư dân Óc Eo từ vùng thấp, phần lớn đã chuyển đến vùng cao hơn - nơi mà tổ tiên của họ đã từng sinh sống trước kia. Do vậy, trên đất Bình Dương các nhà khoa học đã tìm thấy được các dấu tích của cư dân Phù Nam đó là pho tượng thần Visnu, “bồn nước thánh”, tấm mi cửa và bàn nghiền pesani.

Pho tượng thần, tấm mi cửa, “bồn nước thánh”, bàn nghiền nằm rải rác nhiều nơi trên đất Bình Dương như minh chứng cho sự hiện diện của Ấn Độ giáo và sự xâm nhập Ấn Độ giáo vào đời sống tín ngưỡng của cư dân Bình Dương xưa. Tuy nhiên, thời kỳ hình thành và phát triển rực rỡ của nền văn minh Ăng-ko trên đất Bình Dương chỉ là một pho tượng thần Visnu bằng đá mang đậm dấu ấn của nghệ thuật Ba Phuôn vào thế kỷ XI và mãi đến nay các dấu tích của lớp cư dân cổ thời gian này vẫn còn là một đáp số bí ẩn chưa được khoa học khám phá. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã ghi nhận rằng, Biên Hòa từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV là một thương cảng lớn, là nơi tụ hội dân cư sầm uất và là nơi trao đổi hàng hóa đến từ  các vùng xa xôi như Trung Hoa, Đại Việt, Champa, Khơ-me,  Thái lan… Đặc biệt, hàng hóa thời gian này ảnh hưởng đậm nét nghệ thuật Champa muộn. Có thể đây chính là giai đoạn khi thế lực của vương triều Champa đang ảnh hưởng mạnh mẽ vùng hạ lưu châu thổ sông Đồng Nai và vùng Bình Dương ngày nay.

Tiếp đó, khi vương triều Champa suy thoái, cộng đồng cư dân Chăm rời bỏ vùng hạ lưu sông Đồng Nai, sông Sài Gòn tiến về vùng đất cao hơn thuộc địa bàn hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận… ngày nay. Số ít người thân cộng đồng Mahago-Polinisiên lưu lạc còn lại sống chung lộn với cư dân Môn-Khmer Stiêng, Mạ… trên dải đất Bình Dương – Nam Bộ rộng lớn cho đến khi người Việt từ miền Bắc, miền Trung Việt Nam đến khai phá vào cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII.

II. CỘNG ĐỒNG NGƯỜI  VIỆT 

2.1. Cộng đồng cư dân người Việt ở Bình Dương thời Chúa  Nguyễn, Nhà Nguyễn

Cho đến cuối thế kỷ XVI - đầu thế kỷ XVII, vùng đất Đông Nam Bộ nói chung, vùng đất Bình Dương ngày nay nói riêng chính là địa bàn  cư trú lâu đời của các dân tộc Stiêng, Chơ-ro, Mạ... Tuy nhiên, do dân số ít, trình độ tổ chức xã hội và kỹ thuật sản xuất còn thấp kém, nên vùng đất này về cơ bản vẫn còn là một vùng đất hoang dã chưa mấy được khai phá. 
Cũng từ thế kỷ XVI, chế độ phong kiến Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, các cuộc nội chiến diễn ra liên tiếp giữa các tập đoàn phong kiến Lê – Mạc, Trịnh – Nguyễn. Cùng với việc bắt phu, bắt lính, chính quyền phong kiến còn ra sức vơ vét vật lực, tài lực của nhân dân để đổ vào cuộc nội chiến tàn khốc, vừa để thỏa mãn lối sống xa hoa, quý tộc của chúng. Sự vơ vét, bóc lột nặng nề của bọn vua quan, sự nhũng nhiễu, ức hiếp của bọn quan lại địa phương, sự cướp đoạt ruộng đất của bọn địa chủ phong kiến đã đẩy nông dân lao khổ đến chỗ khốn cùng. Hơn nữa, hạn hán, bão lụt, mất mùa diễn ra liên tiếp, Lê Quý Đôn phải thốt lên rằng: “trong cõi đã xảy ra hạn và đói, dân xiêu dạt và chết đói rất nhiều”
. 

Trong tình cảnh đói kém, không lối thoát đó, một bộ phận dân nghèo người Việt đã rời bỏ quê hương tiến về phương Nam đối mặt với gian truân, rừng sâu, thú dữ để tìm đất sống. Do vậy, từ cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, trên vùng đất Nam Bộ xưa bắt đầu xuất hiện lớp cư dân mới – lớp cư dân xiêu tán từ  Ngũ Quảng vào khai phá vùng đất phương nam rộng lớn. 

Ban đầu quá trình di cư của người Việt từ Ngũ Quảng vào vùng đất Bình Dương – Nam Bộ diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, tự phát. Sau đó, quá trình di cư dần dần trở nên qui mô hơn, lớn hơn, đặc biệt là từ sau năm 1618, khi  chúa Nguyễn Phúc Nguyên gả con gái Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp Preachey Chettha II. Lúc này, quan hệ giữa các chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Quốc vương nước Chân Lạp được xác lập dựa trên nguyên tắc “thâm tình và hữu nghị”. Mối quan hệ đó được thể hiện qua việc trao đổi sứ thần, sứ bộ và được sử sách chép: “Sứ thần là một người sinh trưởng tại nước Mặn, một nhân vật quan trọng đứng sau chức Tổng trấn. Sứ bộ gồm khá đông người cả quan lẫn lính, vừa nam vừa nữ, chuyên chở trên những chiếc thuyền lớn có trang bị vũ khí và bài trí lộng lẫy. Khi sứ bộ tới kinh đô U- Đông thì dân chúng Kh’mer, thương nhân Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Trung Hoa đã tụ hội đông đảo để đón tiếp và hoan nghênh”
. Và tiếp đó đến  năm 1658, khi vua Chân Lạp là Nặc Ông Chân xin làm phiên thần của chúa Nguyễn và “triều nạp” hàng năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho làn sóng di cư của lưu dân người Việt vào phương Nam trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Trong quá trình Nam tiến, các vùng đất Mô Xoài - Bà Rịa, Cù lao Phố – Biên Hòa, Bến Nghé – Sài Gòn là nơi dừng chân đầu tiên của các lớp dân xiêu tán vùng Ngũ Quảng. Các sử liệu, gia phả, thần phả đều ghi nhận rằng, ban đầu người Việt có mặt trước tiên ở cửa biển Mô Xoài, Cần Giờ, sau đó dân xiêu tán tiếp tục tiến lần vào vùng  Bàn Lân, Bến Gỗ, Bến Cá, Cù lao Rùa, Cù Lao Tân Chánh, Tân Triều, Tân Uyên, Rạch Lá Buông
…  định cư, khai khẩn. Đó là những vùng đất ven sông Thị Tính, sông Đồng Nai và  sông Sài Gòn nên đất đai rất màu mỡ phù hợp với cuộc sống của cư dân nông nghiệp lúa nước. 
Do vậy, các vùng đất bãi bồi bằng phẳng phân bố dọc theo các con sông, suối kéo dài từ Dầu Tiếng, Bến Cát, An Lạc xuống tận vùng Thuận An, Thạnh Phước, Thái Hòa… nhanh chóng được dân xiêu tán người Việt chọn làm nơi định cư, dựng nhà, khai ruộng, lập  vườn. 

Cùng với quá trình tụ cư của người Việt là quá trình hình thành nền nông nghiệp lúa nước, hệ thống vườn cây ăn trái và nghề chăn nuôi. Do vậy, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của cư dân người Việt tại Bình Dương xưa ngày một được mở rộng không ngừng, đặc biệt cùng với nó là việc tổ chức cuộc sống của cộng đồng di dân người Việt ở vùng đất mới. Do xa nhà, lạ đất, ở nơi rừng hoang, sông thẳm nên người Việt xiêu tán phải tựa vào nhau “kết thành chòm xóm” đoàn kết để thuần hóa thiên nhiên hoang sơ, để che chở, đùm bọc, giúp đỡ nhau khi “tối lửa tắt đèn”. Và chính đó cũng là nếp sống, là tập tục, là truyền thống của cư dân người Việt đã được chắt lọc, kết tinh từ hàng ngàn đời qua mà người dân xiêu tán đã mang theo trong hành trang ít ỏi của mình. 
Dần dần, số lượng cư dân người Việt ở vùng đất mới nhanh chóng tăng lên do quá trình tăng dân số tự nhiên và do quá trình Nam tiến của dân người Việt liên tục diễn ra. Trên cơ sở đó, làng, xóm, ấp, thôn, xã… và dân cư người Việt ngày một được định hình và nhiều thêm lên.
 Các làng, xóm, ấp, thôn, xã ban đầu được hình thành chỉ là một sự kết hợp tự phát, một hình thức tổ chức mang tính chất tự quản. Ởû đó, cùng với công việc mở đất, lập làng, bảo vệ sự an ninh cho cộng đồng, dân lưu tán còn tự giác thực hiện những quy ước cần thiết cho việc duy trì cuộc sống yên bình trong thôn xóm. Dù lúc này, ở vùng đất mới, người dân lưu tán chưa có luật lệ gì ràng buộc, chưa có những quy chế chặt chẽ theo kiểu lệ làng, hương ước như các xã thôn ở miền Bắc, miền Trung.

Sau nhiều đợt di dân tự phát tiến vào phương Nam, năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu đã sai cận thần của mình vào phương Nam kinh lược, thiết lập cơ cấu hành chính, lập phủ Gia Định “lấy đất Đồng Nai lập huyện Phước Long dựng dinh Trấn Biên; lấy đất Sài Gòn lập huyện Tân Bình dựng dinh Phiên Trấn” thì số lượng lưu dân nơi đây đã có hơn 4 vạn hộ. Trên cơ sở đó, chúa Nguyễn đã  cho phép “đặt ra phường, ấp, xã, thôn, chia cắt địa phận”, “lập sổ bộ đinh, điền”
, chuẩn định thuế má, để quản lý dân cư, thu thuế và xác lập cương vực đất nước.

Bình Dương khi ấy thuộc tổng Bình An
, một trong bốn tổng Tân Chánh, Bình An, Long Thành, Phước An trực thuộc huyện Phước Long của dinh Trấn Biên. Huyện Phước Long lúc bây giờ có hơn 250 thôn, dân số có 8.000 người, lệ thuế ruộng là 2.000 hộc
. Riêng tổng Bình An vốn là vùng đất rộng lớn nên được chia đặt thành nhiều xã, thuộc. Cai quản tổng là một viên cai tổng; cai quản xã thì có xã trưởng và một tướng thần của chúa Nguyễn để giúp xã trưởng thu thuế và đốc thúc phu dịch; cai quản thuộc thì có ký thuộc quản lãnh. Các chúa Nguyễn còn qui định, dân xiêu tán được cư trú, làm ăn tại các xã, thuộc không thu thuế, bắt phu trong ba năm đầu; hết hạn, họ phải có nghĩa vụ đóng thuế điền, thuế đinh,  thuế ngành nghề
… và phải tham gia phu dịch. 

Sau khi cho cận thần vào kinh lược phương Nam, thiết lập cơ cấu quản lý lãnh thổ, chia cắt địa phận, đặt ra phường xã thôn ấp, quản lý đinh, điền, chúa Nguyễn thấy đất đai còn quá rộng, phần lớn chưa được khai phá nên đã tiến hành ngay việc “chiêu mộ lưu dân từ châu Bố Chánh trở vô Nam đến ở khắp nơi” vào phủ Gia Định khai để mở đất đai. Do vậy, vùng đất Phú Cường, Lái Thiêu, Phú Lộc, Tân Uyên, Tân Khánh, Cù lao Rùa… ngày càng đón nhận nhiều lớp cư dân người Việt từ khắp nơi đến lập nghiệp. Chính những chính sách khẩn hoang đúng đắn này đã mang đến vùng đất Bình An xưa nhiều cư dân mới và quá trình di dân vào phương Nam ngày càng được tổ chức qui mô hơn, lớn hơn. Chính cư dân xiêu tán người Việt là nguồn nhân lực “ra sức chặt phá cây cối, cắt cỏ rậm và mở mang đất đai thành những vùng đất bằng phẳng, thổ địa phì nhiêu” 
. Đặc biệt, trong thời gian này, các chúa Nguyễn còn ra sức chiêu dụ lớp thượng lưu giàu có từ các xứ Quảng Nam, Điện Bàn, Quảng Nghĩa, Qui Nhơn… di dân vào đất Gia Định, thuê mướn điền nô để khai hoang lập đồn điền. Chính lớp thượng lưu giàu có này đã thổi một luồng gió mới vào việc làm đa đạng hóa thành phần cư dân ở Bình An trong suốt thế kỷ XVIII, XIX.

Bên cạnh dân xiêu tán người Việt tìm đường Nam tiến để khai khẩn lập nghiệp, tại vùng đất mới Bình Dương thế kỷ XVIII, suốt trong gần 10 năm từ năm 1776 đến năm 1785, với 6 cuộc hành quân lớn của quân Tây Sơn tiến đánh tập đoàn Nguyễn Ánh và tiến  đánh đội quân xâm lược Xiêm tại Rạch Gầm – Xoài Mút, chính trong những đạo quân khổng lồ đó, có một bộ phận không nhỏ binh lính rời ngũ và “tự nhiên” trở thành dân cư nơi vùng đất mới. Dù đã bỏ ngũ nhưng họ không thể quay về nơi chôn rau cắt rốn mà phải ở lại vùng đất mới Bình Dương để trốn sự truy đuổi của quân đội triều đình phong kiến. Do vậy, dân cư Bình An lúc bây giờ, ngoài nông dân, thợ thủ công còn có binh lính rã ngũ, bỏ ngũ. 

Bên cạnh đó, vào những năm cuối thế kỷ XVIII, sau khi chiếm lại Gia Định, Nguyễn Ánh đã chủ trương đẩy mạnh việc khẩn hoang lập đồn điền với qui định “mỗi năm một người trong đồn điền nộp 6 hộc lúa, ai mộ được 10 người trở lên cho làm quản trại, trừ  tên trong sổ làng”
. Do vậy, công cuộc khẩn hoang lúc này phát triển khá mạnh, đồng thời kéo theo  sự gia tăng dân số cơ học một cách nhanh chóng và làm cho số lượng thôn, xã, ấp, điếm thời gian này cũng không ngừng được tăng lên.

 
Dân số cơ học tăng lên do sự bổ sung liên tục của các đợt di dân mới, cộng với sự gia tăng dân số tự nhiên đã làm cho nhiều thôn, xã, ấp, điếm được thành lập trước đây ngày càng phình to về dân số lẫn đất đai mới khai phá. Do vậy các thôn ấp mới được hình thành bằng cách chia tách thôn, xã cũ ra thành 2 hoặc 3 thôn, xã mới. Các thôn, xã mới lập được đều được giữ lại tên đầu và đặt nối thêm các chữ  mới như Thượng, Trung, Hạ, Đông, Tây. Ngoài tên gọi, sự phân bố  làng xã của cư dân người Việt ở Bình An xưa phụ thuộc chủ yếu vào vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, đồng thời phụ thuộc vào  sự thuận lợi của hệ thống đường giao thông thủy bộ. Vì thế, chỉ những vùng hội đủ các yếu tố trên thì lưu dân người Việt mới “hay” đến tụ cư, do vậy, tại những nơi này, dù làng mới lập nhưng dân số vẫn không ngừng tăng lên nhanh, đặc biệt là vùng đất thuộc tổng Bình Chánh. Do vậy, chỉ sau một thời ngắn, dân xiêu tán đến tụ cư ngày một đông tại các thôn Tân An Hoà, Tân An Lợi, Tân An Trung, Tân An Thạnh, Bình Nhan Thạnh, Phú Lợi,  Bình Triệu, Bình Kính…. Đây chính là những thôn, xã đã được thành lập trong những ngày đầu khai phá, nay trở nên “chật chội”, nên lưu dân người Việt phải chia tách và thành lập thêm nhiều làng mới như Tân An Nhị, Tân An Tây, Tân An Đông, Bình Nhan Nhứt, Bình Nhan Thượng, Bình Nhan Đông, Phú Lợi Tây, Phú Lợi Đông, Bình Triệu Trung, Bình Triệu Tây, Bình Kính Tây, Bình Kính Đông… Riêng, một số nơi dân cư sống thưa thớt, vì chưa đủ số lượng cư dân để được nâng lên thành thôn, xã nên dân xiêu tán thường gọi đó là “làng”, “điếm”.  Theo thống kê của Triều Nguyễn, đến cuối thế kỷ XVIII, tổng Bình An có đến 119
 xã, thôn, phường, ấp, điếm.  

Trên cơ sở sự tăng nhanh của cư dân người Việt và sự ra đời của nhiều làng ấp mới nên đến năm 1808, Triều Nguyễn đã quyết định nâng tổng Bình An lên thành huyện Bình An. Theo quyết định này, huyện Bình An lúc đó quản 2 tổng Bình Chánh, An Thủy. Tiếp đó, đến năm 1837, do dân số người Việt tiếp tục tăng lên, nhà Nguyễn lại chia huyện Bình An thành hai huyện Bình An, Ngãi An.

Trong suốt thế kỷ XIX sau đó, chính quyền nhà Nguyễn vẫn duy trì các chính sách thông thoáng về khẩn hoang, cho phép dân xiêu tán người Việt tự khai khẩn, lập vườn, dựng nhà mà hoàn toàn không có bất cứ một sự can thiệp nào của chính quyền. Các chính sách thu thuế ruộng đất của nhà Nguyễn đã khuyến khích mạnh mẽ dân di cư  người Việt từ các tỉnh miền Trung tiến vào phương Nam. Tiếp đó, chính quyền nhà Nguyễn còn cho phép giới điền chủ thu nhận người Thượng về làm điền nô, nô tỳ, làm cho bức tranh dân cư Bình Dương xưa ngày càng đa sắc hơn. Lúc này, dân cư ở Bình Dương xưa bắt đầu xuất hiện sự phân hóa giàu nghèo, các thành phần dân cư xuất hiện, đó là giới địa chủ, nông dân, thợ thủ công, quan chức địa phương... Nhưng tất cả họ đều có một điểm chung là, cùng nhau góp phần làm cho vùng đất Đồng Nai – Gia Định xưa, ngay từ rất sớm đã trở thành vựa lúa lớn trong cả nước. Do vậy Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tập Lục có đoạn: “ngày trước việc buôn bán với Đồng Nai được lưu thông... nên nhân dân ở Thuận Hóa chưa hề phải lưu tâm chú ý đến việc làm nghề nông”
.
Cùng với việc mở rộng công cuộc khẩn hoang trong nửa đầu thế kỷ XIX, cư dân người Việt ở Bình An tăng lên nhanh chóng. Vào thời điểm đạc điền lập địa bạ năm 1836, Biên Hòa là tỉnh có đất rộng lớn nhưng dân cư lại thưa thớt so với 31 tỉnh thành trong cả nước lúc bấy giờ. Đến năm 1840, cả nước có 4.063.892 mẫu ruộng đất canh tác, thì Biên Hòa chỉ có 13.420 mẫu, chiếm tỷ lệ 0,31%
. Nhưng nếu chỉ xét riêng huyện Bình An của tỉnh Biên Hòa thì đây  là huyện
 có số diện tích thực canh lớn nhất. Trong đó, tổng An Thuỷ Thượng, có 7 thôn, số dân cư thổ là: 29.7.4.3; tổng An Thuỷ Hạ có 5 xã, 4 thôn, số dân cư thổ: 66.8.11.9; tổng An Thuỷ Trung 8 thôn, số dân cư thổ là: 142.2.0.0; tổng An Thuỷ Đông có 11 thôn, 2 xã, số dân cư thổ là: 142.2.0.0;  tổng Bình Chánh Thượng có 8 thôn, 1 xã, số dân cư thổ là: 34.4.3.2; tổng Bình Chánh Hạ có 9 thôn, 3 xã, số dân cư thổ là: 27.5.10.7; tổng Bình Chánh Trungï có 10 thôn, 1 ấp, 1 thuyền, số dân cư thổ là: 34.2.9.0; tổng Bình Chánh Tâỵ có 7 xã, 14 thôn, 1 ấp, số dân cư thổ là: 94.4.2.4
. Sự gia tăng dân số khai hoang lập ấp kéo theo sự phát triển và bình ổn về đời sống kinh tế – xã hội của người dân ở vùng đất Bình An. Rất tiếc cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy một tài liệu nào nói rõ về dân số của huyện Bình An vào nửa đầu thế kỷ XIX. Tuy nhiên, chúng ta có thể đoán định dân cư Bình An thông qua diện tích đất thổ cư của họ so với diện tích đất thổ cư của toàn trấn Biên Hòa. Theo số liệu địa bạ có được từ cuộc đạc điền năm 1836, diện tích đất ở của toàn trấn Biên Hòa có hơn 686 mẫu thì riêng huyện Bình An đã có gần 544 mẫu, chiếm 79,26% diện tích đất ở của toàn trấn Biên Hòa. Trong khi đó nếu theo Đại Nam thực lục, trấn Biên Hòa năm 1819 có 10.600 dân đinh, nếu  theo Kinh tế – Xã hội Việt Nam dưới các vua Triều Nguyễn của Nguyễn Thế Anh thì số dân đinh của trấn Biên Hòa năm 1847 là 16.949 dân đinh. Như vậy, nếu so sánh số ruộng đất thổ cư mà cư dân chiếm hữu thì ta có thể đoán định được số dân của vùng Bình An là bao nhiêu? Có phải Bình An là huyện có dân số đông nhất và mật độ dân cư cũng vào loại cao nhất so với toàn trấn Biên Hòa? Bên cạnh việc sản xuất nông nghiệp, trong nửa đầu thế kỷ XIX, tại Bình An, cư dân người Việt còn phát triển mạnh chăn nuôi, đồng thời chú tâm phát triển các nghề kinh tế phụ khác, đặc biệt là các ngành nghề thủ công nghiệp. Nhờ vào sự dồi dào của nguồn nguyên liệu dồi dào tại chỗ, lúc nông nhàn, cư dân người Việt đã tham gia làm các nghề cưa, xẻ, mộc, sơn mài, điêu khắc, gốm. Sản phẩm các nghề thủ công không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cư dân hàng ngày mà nó còn được đem buôn bán, trao đổi với cư dân các địa phương khác trên cả nước, nhất là với Nam Kỳ Lục Tỉnh. Điều đặc biệt là, chính các nghề thủ công này, ngoài việc “thu nhập kiếm được” chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế của người dân lúc bấy giờ, nó còn đánh dấu sự phân công lao động và quá trình “chuyên môn hóa” lao động trong cộng đồng cư dân Bình Dương lúc bây giờ. 

Cùng với sự tăng trưởng về dân số và sự phát triển mạnh mẽ về đời sống kinh tế – xã hội, thôn xã Bình An thời kỳ này cũng có sự thay đổi về cung cách quản lý hành chính. Thôn xã thời gian này đã chuyển từ hình thức tự quản mang tính chất quan hệ “tắt lửa tối đèn”, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong thôn, xã sang cách quản lý hành chính của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn. Thôn xóm, xã ấp trở thành các đơn vị hành chính mà người đứng đầu là lý trưởng, xã trưởng, thôn trưởng, phường trưởng, ấp trưởng và xuất hiện các phẩm chức khác trong bộ máy chính quyền phong kiến ở làng xã như  hương chức, hương thân, hương hào, hương dịch, hương bản… Tất cả tạo thành bộ máy hành chính các cấp, còn gọi là Hội đồng hương chính. Ngoài ra, ở xã còn có Hội đồng kỳ mục, trong đó tập trung các cựu hương chức, các quan lại về hưu, những điền chủ, địa chủ giàu có, những người lớn tuổi và những người có học thức cao, có uy tín. Chính Hội đồng kỳ mục là tổ chức có vai trò quan trọng trong mọi công việc chung của làng xóm, thôn ấp theo kiểu “phép vua còn thua lệ làng”. 

Trong suốt thế kỷ XIX, cùng với sự thay đổi cách thức quản lý làng xã, thành phần dân cư ở Bình An cũng có nhiều sự biến đổi, các suất đinh trong làng được chia lại thành các hạng khác nhau như: quân, tráng, lão, tật, cố, cùng, đào, nhi
. Ngoài ra, căn cứ vào việc  đăng ký sổ bộ thuế, chính quyền phong kiến còn tiến hành chia cư dân thành hai loại: dân bộ (chánh hộ) là dân có đăng ký trong sổ bộ thuế và khách hộ (dân lậu) là dân không có đăng ký trong sổ bộ thuế. Giữa dân bộ và dân lậu có sự khác nhau về địa vị xã hội và quyền lợi. Dân bộ là những người đóng thuế đinh, thuế điền và gánh vác mọi loại sưu dịch, được tham gia vào các công việc chung của làng. Tuy nhiên, dân bộ cũng có một số tiêu chuẩn ưu tiên như một số được miễn một phần hay toàn bộ các loại sưu thuế như “lão nhiêu, sĩ tử, quân lính”. Dân lậu bao gồm những người chạy trốn vì tù tội, nợ nần, những người nghèo khổ vô gia cư, họ không phải đóng các loại sưu thuế và không được tham gia bàn bạc các công việc chung của làng. Họ sinh sống chủ yếu bằng cách làm thuê, làm mướn, hay làm công sưu thay cho dân bộ. Nhiều khi làng còn thường sử dụng họ vào việc canh giữ phục dịch các việc của làng và coi đó như nghĩa vụ mà họ phải đóng góp. Dân lậu giúp cho làng nhiều việc hữu ích, chính vì vậy làng luôn luôn che chở, bảo đảm cho họ có được một cuộc sống tương đối ổn định, thoát khỏi cảnh xiêu tán, nay đây, mai đó và chính dân lậu đã trở thành một đội ngũ lao động tích cực của làng, đồng thời làm cho bức tranh dân cư ở vùng Bình Dương - Nam Bộ xưa ngày càng đa dạng hơn.
2.2.  Cư dân người Việt ở Bình Dương thời thuộc Pháp đến 1975.

Năm 1858, thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam, năm 1862, vùng đất Bình Dương rơi vào ách thống trị của thực dân Pháp. Tiếp đó, để dễ bề quản lý, thực dân Pháp tiến hành chia cắt lại ranh hành chính, chia huyện Bình An thành 9 tổng, gồm 87 xã thôn. Năm 1866, Pháp  lại chia Bình An thành 2 huyện nhỏ: Bình An và Ngãi An. Do vậy,  huyện Bình An mới chỉ còn lại 7 tổng với 71 xã, thôn. Năm 1867, Pháp đổi huyện Bình An thành hạt và đến năm 1869, Pháp lại đổi hạt Bình An thành hạt Thủ Dầu Một, rồi chia hạt Thủ Dầu Một ra làm 10 tổng với 91 xã thôn. Đến năm 1889, các hạt tham biện được đổi thành tỉnh - tỉnh Thủ Dầu Một ra đời quản 6 tổng người Việt và 6 tổng người Thượng. 

Sau khi chia cắt, thiết lập xong bộ máy quản lý, thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa. Trên cơ sở đó hệ thống đồn điền cao su lần lượt ra đời, lúc này, trong tổng số 4 công ty cao su lớn nhất của Pháp ở Việt Nam thì đã có 3 công ty có mặt tại Thủ Dầu Một. Cùng với sự ra đời của hệ thống đồn điền cao su, thực dân Pháp tiến hành mộ phu “công tra” từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, thậm chí có cả phu công tra từ Lào, Campuchia, cũng được đưa đến vùng đất Thủ Dầu Một. Dưới tác động trực tiếp của chính sách thực dân, cùng với công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, nông dân Việt Nam hầu như bị cướp hết ruộng đất và trở thành nguồn cung cấp nhân lực rẻ mạt cho các đồn điền cao su. Sự kiện này được bắt đầu khi  đồn điền cao su An Lộc và Xa Trạch được thành lập vào năm 1905, rồi đến  năm 1910 trở đi, số phu công tra ở Thủ Dầu Một gia tăng lên nhanh chóng và có lúc  lên tới con số 1 vạn người.  Cùng với lực lượng công nhân cao su, năm 1912, khi  nhà máy Depot xe lửa Dĩ An chính thức đi vào hoạt động thì tại Thủ Dầu Một xuất hiện đông đảo lực lượng công nhân mới với số lượng xuất phát ban đầu đã là 300 người.

Trong vòng 68 năm kể từ năm 1862 đến 1930, địa bàn Bình An – Thủ Dầu Một trở nên một điểm nóng của việc chia cắt, xáo trộn về địa lý hành chính đã kéo theo sự biến động về số lượng dân cư người Việt đang sinh sống tại đây. Theo thống kê của Pháp, năm 1867 huyện Bình An có 47.825 người Việt cư trú, trong đó có 1.913 người Việt đăng tịch và 45.912 người Việt không đăng tịch. Là một địa bàn trọng điểm của công cuộc khai thác thuộc địa, nên đến năm 1915, Pháp đã biến Thủ Dầu Một trở thành một trung tâm thương mại lớn, đồng thời chia tỉnh Thủ Dầu Một  thành 13 tổng, 86 làng và có tổng cộng 89.318 cư dân người Việt đang làm ăn sinh sống. Đến năm 1925, cư dân người việt ở Thủ Dầu Một gồm có 105.968 người gốc Nam Kỳ, 4.122 người gốc Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Campuchia, 1.097 người Minh Hương. Công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp ở Thủ Dầu Một đã đẩy nhanh tốc độ gia tăng dân số cơ học. Theo thống kê của Pháp, năm 1931 số cư dân người Việt ở Thủ Dầu Một lên tới  2 vạïn người, trong đó, nguồn mộ phu công tra cho các đồn điền cao su hàng năm đã đưa về đất Thủ Dầu Một khoảng 3.000 đến 5.000 người. 

Như vậy, trong suốt thời thuộc Pháp, người Việt ở Thủ Dầu Một  lần lượt mở rộng địa bàn cư trú ra khắp toàn tỉnh. Dưới tác động của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là những nhân tố kinh tế - chính trị đã làm cho dân số tự nhiên và dân số cơ học của người Việt ở Thủ Dầu Một tăng lên nhanh chóng. Cùng với sự tăng nhanh của cư dân người Việt là quá trình hình thành những cụm dân cư mới,  những khu vực hành chính mới, những trung tâm thương mại mới…  Và chính cư dân của người Việt đã góp phần quan trọng làm thay đổi toàn bộ kết cấu dân cư của tỉnh Thủ Dầu Một trong suốt thời thuộc Pháp, đồng thời cư dân người Việt chính là nguồn nhân lực quan trọng của tỉnh Thủ Dầu Một để chuẩn bị thực hiện những nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn tiếp theo. 

Sau Cách mạng tháng Tám không bao lâu, thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Suốt 30 năm, từ năm 1945 đến năm 1975, Thủ Dầu Một chính là căn cứ cách mạng của tỉnh, của quân dân miền Đông Nam Bộ, nơi có hệ thống chiến khu cách mạng nổi tiếng như chiến khu An Sơn, chiến khu Thuận An Hòa, chiến khu Ñ, địa đạo Tây Nam Bến Cát… Hơn nữa, Thủ Dầu Một là nơi  chiến sự diễn ra ác liệt, nên tình hình dân cư Thủ Dầu Một – Bình Dương thời kỳ này có nhiều biến động lớn. 

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp khốc liệt, nhiều đơn vị vũ trang, công đoàn xung phong, báo chí
 trường học
, bệnh viện, khu 7 và các đoàn quân Nam tiến… từ các tỉnh trên khắp cả nước lần lượt  kéo về An Sơn, Tân Hòa, Mỹ Lộc, Tân Tịch, Đất Cuốc, Thường Lang, Lạc An… xây dựng căn cứ đánh Pháp làm cho cư dân  Thủ Dầu Một lúc này tăng lên một cách đột biến. Đến năm 1943, theo số liệu thống kê của Pháp, diện tích tỉnh Thủ Dầu Một là 4.723km2 và dân số là 146.600 người. Tuy nhiên, con số trên “chắc” chỉ thống kê dân số trong vùng tạm bị chiến do thực dân Pháp quản lý. Đến năm 1951, chính quyền cách mạng tiến hành tổ chức lại chiến trường, bố trí lại lực lượng, nhằm giữ vững căn cứ địa, phát triển cuộc kháng chiến một cách toàn diện trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa để phù hợp với tình hình cách mạng mới. Trên cơ sở đó, tỉnh Thủ Dầu Một và tỉnh Biên Hòa được sáp nhập lại thành tỉnh Thủ Biên
. Về địa lý hành chính ở cấp huyện xã, vùng dân tộc thiểu số ở phía bắc trực thuộc Phòng Quốc dân thiểu số, huyện Đồng Nai nhập vào huyện Tân Uyên, huyện Sông Bé nhập vào huyện Hớn Quản, xã Định Thành thuộc huyện Bến Cát nhập vào huyện Trảng Bàng thuộc tỉnh Gia - Định - Ninh. Do vậy, dân số người Việt tại Thủ Dầu Một này có sự biến động lớn chủ yếu là ở vùng chiến khu, vùng giải phóng. 

Năm 1954, sau khi thiết lập một thể chế chính trị mới với tên gọi là Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam, Mỹ - Diệm đã đưa Nguyễn Văn Sung, một sĩ quan khét tiếng của Diệm lên làm Tỉnh trưởng tỉnh Thủ Dầu Một. Tháng 10/1954, khi những đơn vị kháng chiến của tỉnh Thủ Biên rút khỏi Thủ Dầu Một ra miền Bắc tập kết, Mỹ - Diệm đã đưa về đây 2 trong 7 sư đoàn hiện có ở Việt Nam Cộng Hoà gồm: sư đoàn 5 đóng ở Chơn Thành và sư đoàn 13 đóng tại Bến Cát. Năm 1955, Diệm chủ trương giải thể các Ban Đại diện và thế vào đó là Hội đồng hương chính nhằm thiết lập và củng cố bộ máy chính quyền mới và ráo riết tổ chức bố trí, sắp xếp lại dân cư. 
Cuối năm 1954, Mỹ - Diệm đã đưa lên Thủ Dầu Một trên 10 ngàn đồng bào Thiên Chúa giáo miền Bắc bị chúng dụ dỗ và cưỡng ép di cư vào Nam. Phần lớn những người này được chúng bố trí thành các làng mới xung quanh chiến khu Đ như các làng Khánh Vân, Bà Đã, Bàu Cá Trê, An Lạc… thuộc huyện Tân Uyên; các làng Váng Hương, Thị Tính, Phó Bình… thuộc huyện Bến Cát; các làng Phước Vĩnh, Phước Sang thuộc huyện Phú Giáo... hình thành một vòng đai chia chống lực lượng kháng chiến thâm nhập vào các khu vực quân sự quan trọng của Mỹ - ngụy. Năm 1955, chính quyền Sài Gòn chia đặt lại các đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương với diện tích 2.031km2, được chia thành 6 quận với số dân cư như sau: quận Bến Cát có  22.359 người; quận Châu Thành có 126.141 người; quận Lái Thiêu có 51.619 người; quận Phú Hoà có 24.788 người; quận Phú Giáo có 17.927 người; quận Trị Tâm có 13.396 người. Như vậy, năm 1955, dân số Thủ Dầu Một là 214.500 người, trong đó có khoảng 33.560 người sống ở các trung tâm, đặc biệt tập trung ở tỉnh lỵ.

Cùng với việc củng cố chính quyền, Diệm còn thực hiện chính sách cải cách điền địa, xây dựng các khu trù mật, gom dân sống tập trung để dễ bề quản lý, nhằm tách dân ra khỏi “cộng sản”. Trên cơ sở đó, Mỹ – Diệm dùng vũ lực bắt buộc dân chúng rời bỏ làng xóm vào sống tại các khu dinh điền, khu trù mật ở Váng Hương, Thị Tính, Phó Bình, Kiên An, Bến Súc, Phước Vĩnh, Vĩnh Hoà, Sỉnh, Bà Đã, Bàu Cá Trê, An Lạc... 
Đến cuối năm 1960, hệ thống khu dinh điền và khu trù mật đã nối kết liên hoàn từ Đồng Xoài – Chơn Thành – Tân Uyên – Hiếu Liêm... Lúc này, tại Thủ Dầu Một – Bình Dương tình trạng dân cư không ruộng và nông dân thiếu ruộng trong các vùng nông thôn gia tăng nhanh chóng.  Tiếp đó, sau phong trào Đồng Khởi, khi chính sách “khu dinh điền”, “khu trù mật” của những năm 1958, 1959, 1960 đã bị thất bại, Mỹ – Diệm xúc tiến kế hoạch xây dựng “ấp chiến lược” và coi đây là xương sống của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Âm mưu thực chất của chính sách “ấp chiến lược” là bình định nông thôn, được tâng bốc với hi vọng hão huyền “là một chiến lược khôn ngoan về cách cai trị nông dân”, nhằm “tách nông dân ra khỏi cộng sản”. Do vậy “phải xây dựng và củng cố cho được quốc sách ấp chiến lược bằng bất cứ với giá nào”
, nên Mỹ - Diệm đã dùng mọi biện pháp dã man “lùa” dân vào các ấp chiến lược Bến Tượng, Bà Đã, Suối Ngang, Ván Hương, Sỉnh, Hồ Muồn, Rẩy Gạch, An Linh, Phước Sang, An Sơn, An Thạnh, Thuận Giao, Bình Chuẩn, An Long, Phó Bình, Bưng Công, Rạch Kiến, Thanh An, Bờ Cảng, Thới Hòa, Phước Mỹ, Lai Uyên, Rạch Bắp, An Điền, An Tây, An Phú…

Cuối năm 1963, chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và "kế hoạch bình định miền Nam trong vòng 18 tháng" đứng trước nguy cơ bị thất bại, mâu thuẫn nội bộ giữa Mỹ với chính quyền Ngô Đình Diệm ngày càng cao. Quan thầy Mỹ tìm cách lật đổ Diệm để đưa lực lượng tay sai khác lên thay. Tận dụng cơ hội này, Trung ương Cục và Khu ủy miền Đông chỉ đạo các cấp ủy Đảng ra sức nắm tình hình, tích cực tổ chức các cuộc đấu tranh, đẩy mạnh phong trào phá ấp chiến lược. Ngày 11/11/1963, Diệm bị lật đổ. Ngay trong đêm đó, lực lượng vũ trang của Thủ Dầu Một và Phước Thành phối hợp với du kích các xã đồng loạt tiến công vào hệ thống ấp chiến lược. Đến cuối năm 1963, hệ thống ấp chiến lược xung quanh chiến khu Đ và các vùng phụ cận hầu như bị phá, căn cứ Chiến khu Đ được mở rộng. Sang năm 1964, phong trào chống phá “ấp chiến lược” tiếp tục phát triển mạnh, hàng loạt ấp chiến lược bị phá banh, vùng giải phóng liên tục được mở rộng, tiếp giáp cả với vùng căn cứ, đồng thời  đông đảo dân cư đã bỏ ấp chiến lược trở về chốn cũ làm ăn sinh sống. 

Càng thua đau trên các chiến trường, Mỹ - ngụy càng leo thang chiến tranh. Do vậy, tháng 10/1967, Mỹ - ngụy đẩy mạnh chương trình cải cách điền địa và xem đây là một biện pháp quan trọng của kế hoạch bình định nông thôn. Để thực hiện điều đó, Mỹ - ngụy ban hành sắc luật 38; 47 quy định về miễn thuế trong hai năm cho một bộ phận dân cư, đồng thời cho nông dân và gia đình binh sĩ mua ruộng truất hữu. Bên cạnh đó, đầu tư vào nông nghiệp máy móc, phân bón hoá học và các giống lúa mới nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn. Dù vậy, cuộc chiến tranh ngày càng khốc liệt, dân bỏ ra vùng chiến khu, vùng giải phóng ngày càng nhiều nên số lượng dân cư trong vùng bị địch tạm chiếm giảm đi rõ rệt. Sau cuộc tổng tiến công nổi dậy năm 1968, để mua chuộc nông dân, tranh dân, giành đất với chính sách ruộng đất của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn ban hành Luật “người cày có ruộng” quy định: “tất cả nông dân được cấp không ruộng đất, riêng giới địa chủ được giữ lại 15ha ruộng thực canh và 5ha ruộng hương hoả……
. Do tác động của Luật “người cày có ruộng”, một bộ phận cư dân Thủ Dầu- Một Bình Dương đã bám ruộng làm ăn phát triển nông nghiệp, làm cho bộ mặt nông nghiệp thời kỳ này biến đổi nhanh chóng, trong đó có hơn 70% nông dân đã biết sử dụng máy móc nông nghiệp và sử dụng các giống lúa mới. 
Tuy nhiên trong điều kiện chiến tranh, cư dân Thủ Dầu Một không thể an cư lập nghiệp, số lượng cư dân sồi sụt tùy thuộc vào tình hình chiến sự trên chiến trường. Giai cấp nông dân tiếp tục phân hoá mạnh mẽ dưới tác động của những chính sách kinh tế – xã hội. Một bộ phận nông dân tiếp tục trở thành tá điền làm thuê; một bộ phận phải rời bỏ làng xóm ra vùng căn cứ, vùng giải phóng. Một bộ phận khác rời bỏ quê hương ra làm ăn, kiếm sống ở các đô thị lớn. Và một bộ phận con em gia đình binh sĩ ngụy được nhận đất và sự ưu đãi từ chính quyền Sài Gòn nên ngày một giàu lên, tuy nhiên, số người này chỉ chiếm khoảng 4% dân số. Riêng giai cấp địa chủ ở Bình Dương thời gian này cùng với việc phát canh thu tô, họ còn cho thuê mướn đất đai và chuyển sang kinh doanh công nghiệp tại các thị xã, thị trấn. 

Tháng 5/1971, Trung ương Cục quyết định sát nhập Phân khu 5 và tỉnh Biên Hòa thành Phân khu Thủ Biên, nhưng chỉ đến cuối năm 1972, Trung ương Cục tổ chức lại chiến trường miền Đông, giải thể các phân khu, thành lập lại các tỉnh. Trên cơ sở đó, tháng 9/1972, Phân khu Thủ Biên giải thể và tỉnh Thủ Dầu Một được tái thành lập bao gồm các huyện: thị xã Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Dĩ An, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bến Cát, Châu Thành, Phú Giáo. Đến tháng 10/1973, Trung ương Cục ra quyết định thành lập tỉnh căn cứ Tân Phú gồm 4 huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Định Quán, Độc Lập trên cơ sở tách các huyện từ tỉnh Thủ Dầu Một và tỉnh Biên Hòa. 
Đến cuối năm 1974, Trung ương Cục quyết định giải thể tỉnh Tân Phú, giao huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Dĩ An về cho tỉnh Thủ Dầu Một quản lý. Và cũng từ chiến dịch Nguyễn Huệ, vùng căn cứ, vùng giải phóng liên tục được mở rộng, dân cư Thủ Dầu Một - Bình Dương từ vùng tạm bị chiếm kéo ra vùng căn cứ, vùng giải phóng ngày càng đông. Tình trạng di chuyển dân cư này kéo dài cho đến ngày giải phóng tỉnh Thủ Dầu Một – Bình Dương vào tháng 4 năm 1975.

2.3. Cư dân người Việt ở Bình Dương từ năm 1975 đến nay

Sau ngày miền Nam giải phóng, tỉnh Bình Thủ
 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Bình Phước
 và Thủ Dầu Một, với dân số là 650.496 người
, phân bố trong 126 phường, xã. Tỉnh Bình Thủ lúc này là một tỉnh rộng lớn nhưng hậu quả của chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề. Toàn bộ đất đai nông nghiệp hầu như bị hoang hóa vì bom đạn, vì chất độc hóa học, làm cho hàng chục ngàn gia đình nông dân không có ruộng đất… Và cũng chính lúc này, hàng ngàn người xiêu tán, tha hương vì chiến tranh nay trở về quê quán, bên cạnh đó là hàng mấy chục ngàn người làm việc Sài Gòn tan rã tại chỗ toàn bộ máy chế độ, tất cả tạo nên một lực lượng thất nghiệp khổng lồ. 
Do vậy, khi chuyển sang giai đoạn mới, Đảng bộ cùng nhân dân Bình Thủ phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách gay gắt, trong đó có việc phân bố lại địa bàn dân cư và sắp xếp lại lực lượng lao động nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội trong những ngày đầu sau giải phóng. Sau hơn một năm khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống mới, tỉnh Bình Thủ hoàn thành nhiệm vụ mà lịch sử giao phó, ngày 2/7/1976, tỉnh Sông Bé được thành lập trên cơ sở sát nhập tỉnh Bình Thủ với 3 xã An Bình, Bình An, Đông Hòa thuộc huyện Thủ Đức của TP. Hồ Chí Minh. Lúc này, tỉnh Sông Bé gồm có 7 huyện, thị, trong đó thị xã Thủ Dầu Một và 3 huyện Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương ngày nay với dân số khoảng 350.000 người. 

Trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ nhất (1976 – 1980), và lần thứ hai (1981 – 1985), cư dân Bình Dương – Sông Bé không ngừng được bổ sung bằng nhiều nguồn trên khắp cả nước, đặc biệt là lực lượng công nhân làm việc tại các nông trường, nhà máy… Hơn nữa, thực hiện chủ trương của Đảng, của Nhà nước về phân bố lại lực lượng lao động nhằm khai thác hợp lý nguồn tài nguyên và xây dựng các khu kinh tế mới, chỉ trong hai năm 1975 – 1976, tỉnh Sông Bé tiếp nhận 145.000 người từ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các khu kinh tế mới tại Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng… Tiếp đó, tỉnh lại tiếp nhận đông đảo cư dân người Việt từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào xây dựng vùng kinh tế mới tại các huyện vùng sâu, vùng xa. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 1977, tỉnh tiếp nhận thêm 16.000 lao động từ Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Trên cơ sở đó, đến cuối tháng 6/1977, toàn tỉnh thành lập được 64 xã kinh tế mới, trong đó có 23 xã đã xây dựng hoàn chỉnh với khoảng 5.000 cư dân. Tất cả đã tạo nên những thay đổi to lớn về dân số và cơ cấu dân cư ở Bình Dương – Sông Bé trong những năm đầu sau giải phóng. Tính đến năm 1980, cư dân người Việt  ở thị xã Thủ Dầu Một, ở các huyện Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát tăng lên 400.000 người và đến năm 1985  đã tăng lên 455.236 người.
Từ năm 1986 trở đi, cuộc vận động cư dân đi xây dựng vùng kinh tế mới tiếp tục được đẩy mạnh. Cư dân các tỉnh miền Bắc, miền Trung tiếp tục di dân vào Sông Bé khai hoang lập nghiệp. Tính đến năm 1987, dân số tỉnh Sông Bé là 816.265 người và khoảng 195.840 công nhân cao su do cơ quan Trung ương quản lý. Làn sóng di dân từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào Sông Bé ngày càng lớn, đặc biệt là số dân nhập cư di dân tự do. Theo thống kê, dân cư người Việt di dân tự do thời kỳ 1994 – 1995 từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào Sông Bé lên tới 21.387 hộ với 87.324 nhân khẩu. Riêng năm 1996, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, có khoảng hơn 3.000 hộ cư dân người Việt đã tự di dân đã đến định cư trên địa bàn Bình Dương. Nếu tính đến năm 1996, dân số tỉnh Sông Bé là 1.166.300 người, trong đó, vùng đất thuộc Bình Dương có 661.200 người, vùng đất thuộc Bình Phước có 545.900 người và lực lượng lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân là 563.700 người. Tình hình gia tăng dân số cơ học tại các vùng kinh tế mới đã gây nhiều xáo trộn trong thành phần cư dân của tỉnh, điều đó đã tạo ra một áp lực lớn đối với đời sống kinh tế – xã hội trong toàn tỉnh. Dù rằng, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm hơn so với năm 1985 là 0,18 %. 

Tháng 11/1997, theo Quyết nghị của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Bình Dương được tách ra từ tỉnh Sông Bé. Lúc này tỉnh Bình Dương có diện tích tự nhiên là 2.716km2, dân số là 699.656 người, mật độ dân số là 257,6 người/km2  và được chia thành 7 huyện, thị gồm 5 phường, 8 thị trấn và 66 xã. Trong đó, thị xã Thủ Dầu Một có 10 phường, xã,  dân số là 142.501 người; huyện Thuận An có 10 xã, dân số là108.505 người; huyện Tân Uyên có 18 xã, dân số  là 115.104 người; huyện Bến Cát có 15 xã, dân số là 104.434 người; huyện Dầu Tiếng có 11 xã, dân số là 82.787 người; huyện Phú Giáo có 9 xã, dân số là 58.207 người; huyện Dĩ An có 6 xã, dân số là 90.455 người.

Từ sau khi tách tỉnh, Bình Dương là một trong những tỉnh có sự phát triển nhanh chóng và toàn diện về kinh tế – xã hội, đặc biệt là sự phát triển của các khu công nghiệp. Do đó, nguồn lao động nhập cư đổ về Bình Dương ngày một lớn, nên dân số của tỉnh Bình Dương không ngừng được tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là đội ngũ công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Trên cơ sở đó, bức tranh dân cư Bình Dương ngày nay không những đông đúc về số lượng mà còn có bước nhảy vọt về chất, về tay nghề chuyên môn và về trình độ khoa học kỹ thuật, trong đó một bộ phận  dân cư người Việt có trình độ học vấn cao đã đến Bình Dương theo chính sách “trải thảm đỏ” của Tỉnh. Lực lượng cư dân người Việt ở Bình Dương đã không ngừng góp phần mang tính quyết định làm thay đổi bộ mặt thành thị và nông thôn, tạo nên sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương trong những năm qua và trong tương lai.

III. CỘNG ĐỒNG NGƯỜI  HOA

3.1.  Quá trình tụ cư của người Hoa

  Vào những thập niên cuối của thế kỷ XVII, tại Bình Dương, cùng với cư dân bản địa và nhiều lớp cư dân người Việt còn có một lực lượng đông đảo người Hoa cùng tham gia tích cực vào quá trình khai dựng làng xãù. 

Các nguồn sử liệu, thư tịch cổ viết rằng: vào năm 1679, tại Trung Quốc, sau khi đánh bại nhà Minh, người Mãn lập nên triều Mãn Thanh đồng thời ra sức tìm diệt những người “bài Mãn phục Minh”. Riêng một số thần dân trung thành của nhà Minh, sau 30 năm “bài Mãn” không thành nên bị nhà Mãn Thanh dồn đến đường cùng, do vậy họ đành phải từ bỏ bản quán tìm đường lánh nạn. Trong số đó có khoảng trên 30.000 người đi trên 50 chiếc thuyền đã vượt biển Đông tiến về phương Nam của nước Đại Việt. Họ chính là những gia quyến thân thuộc cùng các cận thần của triều Minh do Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch nguyên là Tổng binh của vùng Cao Châu, Lôi Châu, Liêm Châu và Tổng binh Long Môn thuộc tỉnh Quảng Đông thống lĩnh  trên đường lánh nạn. 

Sau khi cập cảng Đàng Trong nước Đại Việt, họ đã thuần phục chúa Nguyễn và xin phép được tỵ nạn. Sẵn lòng nghĩa hiệp, thương kẻ “thất cơ lỡ vận”, mặt khác để có thêm “thần dân” vào khai khẩn vùng đất phương Nam rộng lớn, chúa Nguyễn đã chấp thuận cho nhóm người Hoa xiêu tán nhập cư. Được phép của chúa Nguyễn, Trần Thượng Xuyên dẫn đầu một đoàn người vào cửa biển Cần Giờ rồi chọn  đất Cù lao Phố thuộc vùng Đồng Nai - Gia Định để lập nghiệp. Do vậy, sử liệu cũ của nhà Nguyễn có chép: “Năm kỷ mùi thứ 32 đời Thái Tông, bọn trấn thủ các châu Cao, Lôi, Liêm nước Minh cũ xin phụ thuộc, lấy đất Giản Phố cho họ ở, bọn họ mở đất, lập phố, đất ấy ngày một đông đúc, có phong tục như Trung Hoa”. Riêng đoàn người xiêu tán do Dương Ngạn Địch thống lãnh đã tiến vào Cửa Đại, Cửa Tiểu  rồi chọn vùng đất Mỹ Tho sinh sống. 


Với sự năng động, cần mẫn, dân xiêu tán người Hoa đã nhanh chóng lập nên những phố chợ sầm uất tại Cù lao Phố, Bến Nghé rồi từ đó dân lan tỏa đi khắp nơi, trong đó có Vùng Mỹ Hòa, Mỹ Quới, Cù lao Rùa, Uyên Hưng, Đồng Sứ, Đồng Ván, Tân Ba…   những vùng đất thuộc tỉnh Bình Dương ngày nay.

Tại vùng đất Bình Dương xưa, dân xiêu tán người Hoa đã cùng với cư dân bản địa, cư dân người Việt khai mở đất đai, dựng nhà, lập ấp, mở mang phố chợ, làm nghề thủ công. Đến giữa thế kỷ XVII, cư dân người Hoa ở Bình Dương xưa đã trở nên đông đúc, do vậy, mùa xuân Mậu Dần năm 1698, khi Thống Suất Chưởng Cơ Nguyễn Hữu Cảnh thừa lệnh chúa Nguyễn vào kinh lược Đàng Trong, thiết lập địa lý hành chính, ông đã cho phép “con cháu người Hoa ở nơi Trấn Biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi Phiên Trấn thì lập thành xã Minh Hương rồi ghép vào sổ hộ tịch” 
.

 Dân xiêu tán người Hoa trên vùng đất mới ngày một sinh sôi do quá trình tăng dân số tự nhiên và quá trình “bản địa hóa” thành người Minh Hương thông qua hình thức hôn nhân giữa người Hoa với người Việt tại địa phương. Quá trình trên diễn ra liên tục từ giữa thế kỷ XVII, do vậy các xóm ấp, phố chợ, làng nghề của người Hoa, người Minh Hương tại Lái Thiêu, Phú Cường, Mỹ Hòa, Mỹ Quới, Cù lao Rùa, Uyên Hưng, Đồng Sứ, Đồng Ván, Tân Ba… ngày một đông đúc hơn. Bên cạnh đời sống nông nghiệp trong những ngày đầu khai phá, đến thế kỷ XVIII, người Hoa, người Minh Hương ở Bình Dương xưa còn làm các nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là nghề gốm. 

Các nguồn sử liệu chép rằng, nghề gốm sứ ở Nam Bộ đầu tiên xuất hiện ở thương cảng Cù lao Phố rồi sau đó lan tỏa ra các vùng Tân Vạn, Biên Hoà rồi theo dòng sông Sài Gòn để về vùng Cây Mai - Bến Nghé. Thời gian trôi qua, gốm sứ vùng Cây Mai Bến Nghé phát triển mạnh, nổi tiếng với gốm men xanh, men vàng, đặc biệt tượng gốm và tranh gốm. Cư dân làm gốm vốn khai thác nguyên liệu từ tỉnh Thủ Dầu Một và chuyển về vùng Cây Mai theo đường kênh, đường sông. Thời gian trôi qua, cư dân ngày một đông đúc, vùng Cây Mai trở nên chật hẹp và các nghệ nhân muốn tìm một địa bàn khác rộng rãi hơn. Lúc này, vùng Chòm Sao thuộc Hưng Định, Lái Thiêu - nơi đảm bảo các tiêu chí lựa chọn của các nghệ nhân làm gốm, vừa rộng rãi, vừa thuận lợi trong việc tìm nguyên liệu và lưu thông buôn bán. Có lẽ thế mà nghề gốm sớm có mặt tại vùng Chòm Sao vào khoảng năm 1858, 1860, rồi dần dần lan tỏa đến Lái Thiêu, Phú Cường... 
Đến cuối thế kỷ XIX, tại Bình Dương đã có đến hơn 40 lò gốm
 được phân bố chủ yếu ở Lái Thiêu, Hưng Định, Tân Thới, Bình Chuẩn, Chánh Nghĩa, Tân Phước Khánh, Phú Cường… với 3 trường phái chính nổi tiếng là Quảng Đông, Phúc Kiến và Triều Châu. Ngoài nghề gốm, người Hoa ở Bình Dương xưa còn làm nhiều nghề truyền thống khác. Nếu ở phố thị, ở làng nghề thì cư dân mở quán ăn, bán tạp hóa, chế biến trà, buôn đồ sắt, “xắt” thuốc bắc, chế tác đá, mở lò gạch, lò gốm… Nếu ở nông thôn thì cư dân chuyên canh đậu nành, thuốc lá, làm nương rẫy… Người Hoa vốn mẫn cảm, cần cù, hơn nữa họ là những người có kinh nghiệm truyền thống lâu đời, kỹ năng và tay nghề cao, nên họ thường thành đạt lớn trong công việc kinh doanh, buôn bán. 

Đến cuối thế kỷ XIX, khi Hòa ước Thiên Tân được ký kết giữa Pháp với chính quyền Mãn Thanh, quân Thanh rút khỏi Bắc Kỳ; ngược lại, thực dân Pháp cho triều đình Mãn Thanh hưởng một số quyền lợi về nhưỡng địa, tô giới và cho phép thần dân của nhà Mãn Thanh được phép di dân, cư trú tại các thuộc địa của Pháp theo chế độ kiều dân. Trên cơ sở đó, hàng vạn lượt người Hoa đã đến Việt Nam, trong đó một số đông người Hoa đã chọn vùng đất Bình Dương – Nam Bộ lập nghiệp. Được các điều khoản của Hòa ước Thiên Tân ủng hộ, nên đông đảo người Hoa đã đến khai phá vùng đất màu mỡ Lái Thiêu, Búng, Chánh Nghĩa, Phú Cường…  và làm cho các cơ sở hoạt động trong ngành nghề thủ công, nên cư dân người Hoa ở vùng đất này ngày một tăng lên. Đến năm 1915, cộng đồng người Hoa khá đông đảo và họ đã góp phần quan trọng biến Thủ Dầu Một trở thành một trung tâm thương mại lớn, quan trọng ở Nam Kỳ.

 Đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX Thủ Dầu Một cùng với sự gia tăng dân số tự nhiên, công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp đã đẩy nhanh quá trình gia tăng dân số cơ học, do vậy, tầng lớp cư dân tăng lên ngày một đông và hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực dịch vụ ngày một đa dạng hơn. Theo thống kê của thực dân Pháp, năm 1901, trên đất Thủ Dầu Một có 1.118 người Hoa sinh sống; đến năm 1915, cư dân người Hoa tăng lên 2.063 người và 634 người Minh Hương; nhưng đến năm 1925, cư dân người Hoa và người Minh Hương nơi đây chỉ còn lại 2.471  người, giảm đi 226 người. 

Sự giảm sụt cư dân này là do hậu quả của sự khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân thế giới nói chung và nhân dân Thủ Dầu Một nói riêng. Trong thời gian này, Hoa kiều ở Thủ Dầu Một vừa phải chịu ảnh hưởng của đời sống kinh tế khó khăn, vừa bị chính quyền thực dân o ép nhiều bề, nên một số cư dân người Hoa đã bỏ đi nơi khác kiếm sống.  Tuy nhiên, trong đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, làn sóng nhập cư của người Hoa từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng lớn, làm cho cư dân người Hoa tại Thủ Dầu Một tăng lên đáng kể. 
Theo thống kê của thực dân Pháp, năm 1930 Hoa kiều ở Thủ Dầu Một lên tới con số 3.300 người, năm 1931 tăng lên 6.420 người. Tuy nhiên, từ đầu năm 1930, khi phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân diễn ra ác liệt đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm ăn kinh doanh của người Hoa. Do vậy đến năm 1932 cư dân người Hoa ở Thủ Dầu Một giảm xuống chỉ còn 4.866 người và đến 1935 chỉ còn lại 1.732 người. Đặc biệt, trong suốt 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, sự khốc liệt của cuộc chiến đã làm cho một bộ phận dân người Hoa phải chuyển địa bàn cư trú, họ thường co cụm lại tại các thị trấn, thị xã, hoặc di dân về vùng nông thôn, vùng căn cứ, thậm chí một bộ phận di chuyển về vùng Sài Gòn – Chợ Lớn. Tuy nhiên, do sự tăng dân số tự nhiên, đặc biệt là do quá trình Việt hóa mạnh mẽ nên tính đến năm 1974, theo thống kê của chính quyền Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có tất cả 18.000 người Hoa sinh sống và làm việc.

Tháng 4 năm 1975, cuộc chiến tranh 30 năm giải phóng dân tộc kết thúc thắng lợi, cả nước hòa bình, thống nhất, cuộc sống của cư dân người Việt, người Hoa và cư dân của các dân tộc ít người đang bắt đầu một cuộc sống mới.

Cũng từ sau tháng 4 năm 1975, số cư dân người Hoa ở Bình Dương – Sông Bé tăng nhanh do dân xiêu tán tha phương vì chiến tranh nay tự nguyện hồi hương. Nên, số lượng cư dân người Hoa tại Bình Dương – Sông Bé lên tới hơn 20.000 người. Tiếp đó, do tác động của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai với chủ trương phân bố lại dân cư nhằm phát triển kinh tế – xã hội đã phần nào làm thay đổi chỗ ở vốn quen tại phố thị và nghề nghiệp của cư dân người Hoa tại các thị trấn, thị xã, Thủ Dầu Một, Phú Cường, Lái Thiêu, Tân Uyên… Đặc biệt, những năm 1978, 1979, biến cố “nạn kiều” xẩy ra đã gây nên ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm, suy nghĩ và cuộc sống của người Hoa ở Việt Nam nói chung và người Hoa tại Bình Dương - Sông Bé nói riêng, đã làm cho 2.831 người Hoa rời bỏ Bình Dương - Sông Bé.

Đến năm 1997, tỉnh Bình Dương được tái thành lập, với dân số gần 700.000 người, trong đó người Hoa có đến 2.860 hộ và 14.225 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 2,13% dân số toàn tỉnh. Người Hoa ở Bình Dương có 4 nhóm chính: Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hẹ, địa bàn cư trú chủ yếu là Thủ Dầu Một, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát. Trong đó, thị xã Thủ Dầu Một có 5.722 người, huyện Thuận An có 6.305 người, huyện Tân Uyên có 1.575 người và huyện Bến Cát  có 691 người. 

Xét về cơ cấu cộng đồng dân cư – dân tộc, cư dân người Hoa ở Bình Dương – Sông Bé có số lượng ít nhưng là cộng đồng cư dân đông thứ hai sau cư dân người Việt. Trong suốt hơn 300 năm qua, cộng đồng cư dân người Hoa ở Bình Dương đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Họ thật sự đã góp phần làm cho bức tranh dân cư ở đây thêm đa đạng và làm cho văn hóa Bình Dương ngày càng phong phú với những bản sắc độc đáo. 

3.2.  Hoạt động kinh tế của người Hoa 

Sau những ngày tháng khốn khó ở vùng đất mới, đến năm 1698, được chúa Nguyễn cho phép “người Hoa ở nơi Trấn Biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi Phiên Trấn thì lập thành xã Minh Hương”. Và đó cũng chính là thời khắc mà cư dân người Hoa ở Bình Dương với sự nhẫn nại, năng động, sáng tạo và sự chọn lựa thích hợp đã góp sức cùng cư dân người Việt, người bản địa xây dựng và phát triển vùng đất mới Bình Dương thành một vùng đất năng động và trù phú.

Là cư dân ít làm ruộng, chỉ quen với các nghề kinh doanh buôn bán, do vậy trong những tháng năm khai phá, lập làng, dựa vào nguồn lợi tự nhiên phong phú của vùng đất mới, cư dân người Hoa tiến hành thu mua buôn bán các loại nông, lâm, thủy sản như lúa, gạo, khoai, bắp, mía đường, đậu phộng, than củi, thú rừng, mật ong, dầu rái… Tất cả các mặt hàng thiết yếu cho đời sống lao động sản xuất và sinh hoạt thường nhật của cư dân đều là đối tượng buôn bán của người Hoa. Do vậy, cụm từ “chạp phô” ra đời và gắn kết với cư dân người Hoa ngay trong buổi đầu khai phá ở vùng đất mới. Ngoài các tiệm chạp phô, người Hoa ở Bình Dương còn gắn kết với các công việc khác như giết mổ, bán thịt heo, mở hàng ăn, quán giải khát, xay xát, thu mua buôn bán đồ phế liệu, sắt thép, đốt gạch, nung gốm, rèn đúc, kinh doanh máy móc, vận tải, giao thông và làm thầu khoán. 

Các ngành nghề buôn bán, kinh doanh, dịch vụ của người Hoa cứ thế lần lượt nối tiếp nhau ra đời ở vùng đất mới và cùng với nó là các bí quyết kinh doanh truyền thống theo kiểu “cha truyền con nối”. Trong đó, người Quảng Đông thường bán quán ăn, mở tiệm chạp phô, buôn bán phế liệu…; người Triều Châu buôn bán tạp phẩm, chế biến nông sản, thực phẩm, kinh doanh dịch vụ giao thông vận tải…; nguời Thượng Hải, Phúc Kiến buôn đồ sắt, mở tiệm cơ khí…; người Hẹ bán thuốc bắc, mở lò gạch, nung gốm, chạm khắc đá, làm sơn mài… Riêng một số ít người làm nghề nông thì thường trồng đậu nành, thuốc lá, mía đường…  Cộng đồng người Hoa ngày một khẳng định tầm quan trọng của chính họ trong việc tự làm giàu và góp phần quan trọng làm hưng thịnh vùng đất Bình Dương ngay từ thời mở đất. Đặc biệt, năm 1886, khi Hiệp ước Thiên Tân ra đời đã tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân người Hoa trong việc mở kho hàng hóa và kinh doanh xuất khẩu thương mại. Do vậy, đến năm 1930, các vùng thị xã, thị trấn Thủ Dầu Một, An Thạnh, Lái Thiêu, Dầu Tiếng, Tân Phước Khánh các khu “phố Tàu” đã sầm uất với các cửa hàng, cửa hiệu buôn bán và làm nghề gốm gia dụng.

Tiếp đó, Hiệp ước Nam Kinh năm 1930 và Hiệp ước Trùng Khánh năm 1948 được ký giữa chính phủ Trung Hoa với Pháp đã dành cho người Hoa quyền được tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa thương mại, kỹ nghệ, khai thác hầm mỏ và đầu tư bất động sản trong vùng thuộc địa của Pháp. Trong suốt thời gian này, do được hưởng nhiều đặc quyền từ bộ máy cai trị thực dân, nên hoạt động kinh tế của người Hoa trở nên nhộn nhịp hơn trên tất cả các lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống, đặc biệt  vùng thị xã, thị trấn Thủ Dầu Một, Lái Thiêu đã trở thành những nơi hoạt động nhộn nhịp của người Hoa trong việc buôn bán than củi, lúa gạo, nước mắm, cá thịt, gia súc, gia cầm, vải vóc, kinh chỉ, thuốc chữa bệnh…

Với tinh thần đoàn kết, cần cù, năng động, vốn kinh nghiệm “cha truyền con nối” và đặc biệt là tính thực dụng trong kinh doanh, đến năm 1954, tại Thủ Dầu Một, cư dân người Hoa đã tổ chức được một “mạng lưới” phân phối lưu thông hàng hóa từ các vùng nông thôn đến thị xã, thị trấn và cả đến các thành phố lớn như Biên Hòa, Sài Gòn, Cần Thơ, đồng thời hình thành “mạng lưới” thu mua các sản phẩm nông lâm thủy sản như lúa gạo, rau quả, cao su, gia súc, gia cầm, ve chai, phế liệu… của nông dân. Kinh tế của người Hoa ngày một có vai trò quan trọng ở Bình Dương nói riêng và ở cả miền Nam nói chung.

Do cạnh tranh về việc quản lý vị trí xã hội của người Hoa, vấn đề quốc tịch của họ dưới lý do lo sợ sức cạnh tranh mang tính chi phối làm lũng loạn nền kinh tế, nên cuối năm 1954, chính quyền Sài Gòn ra dụ 53 cấm người Hoa kinh doanh buôn bán 11 nghề bao gồm: cá thịt; than củi; chạp phô; xăng, dầu lửa, nhớt; cầm đồ; vải sô, tơ lụa, chỉ sợi; sắt, đồng thau;  ngũ cốc; lập nhà máy xay xát; chuyên chở hàng hóa, hành khách; làm môi giới. Tuy bị cấm 11 nghề nói trên song dụ 53 vẫn cho phép người Hoa góp vốn đầu tư vào các lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại kỹ nghệ và ngân hàng.

Dù không có cơ cấu kinh tế riêng, nhưng hoạt động kinh tế của người Hoa khá năng động và luôn thay đổi để phù hợp với cảnh huống xã hội của các giai đoạn lịch sử. Do vậy, hoạt động kinh tế của họ luôn luôn có những nét đặc trưng nổi bật và đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế toàn vùng đất Bình Dương xưa. Đặc biệt, trong những thập niên 60, 70 của thế kỷ XX, hoạt động kinh tế của người Hoa ở Bình Dương hầu như chi phối toàn bộ nền kinh tế của chính quyền Sài Gòn ở Bình Dương lúc bấy giờ. Theo thống kê của chính quyền Sài Gòn năm 1974, với dân số gồm 18.000 người, cư dân người Hoa đã tham gia tích cực vào các hoạt động buôn bán, lưu thông phân phối và chuyên chở các sản phẩm nông nghiệp trên toàn tỉnh. Riêng tại các  khu vực như thị xã Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Dầu Tiếng…  các cửa hàng, cửa hiệu của người Hoa chiếm phần lớn, điển hình như buôn bán vàng bạc, đồng hồ, phụ tùng xe máy, hiệu thuốc… Tại vùng ven, cư dân người Hoa còn xây dựng các trại chăn nuôi lớn, chế biến thức ăn gia súc phục vụ cho các cơ sở chăn nuôi trong toàn tỉnh, đồng thời thu mua gia súc, gia cầm cung cấp cho các lò thịt và các quầy thịt tại các chợ. Ngoài ra, người Hoa còn đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn, thiết bị máy móc nông nghiệp, giao thông, xây dựng và mở nhiều đại lý kinh doanh ngành vật liệu xây dựng trên khắp địa bàn của tỉnh. Điều đáng chú ý là, trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, nhưng người Hoa ở Bình Dương vẫn theo đuổi các nghề thủ công truyền thống trong đó có nghề làm gốm sứ nổi tiếng.

Sau năm 1975, cùng với người Việt, người bản địa, người Hoa ở Bình Dương tích cực tham gia vào hết thảy các hoạt động xã hội và tiếp tục hoạt động kinh doanh, ổn định đời sống. Với sự nhạy bén, năng động, người Hoa ở Bình Dương đã nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mới trên nhiều lĩnh vực kinh doanh như buôn bán, dịch vụ, chế biến nông sản, xuất nhập khẩu, đầu tư, phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống… Theo số liệu của Ban Dân vận tỉnh hiện nay người Hoa đã thành lập được 6 công ty trách nhiệm hữu hạn, 64 doanh nghiệp tư nhân, 438 cơ sở sản xuất gốm, 858 hộ gia đình mở dịch vụ kinh doanh buôn bán… Trong đó, các sản phẩm gốm sứ của Minh Long I, Minh Long II, Hiệp Ký, Cường Phát… có chất lượng cao và nổi tiếng khắp cả nước và thế giới. 

Hoạt động kinh tế của người Hoa trong suốt hơn 300 năm qua tại Bình Dương mang tính liên kết cộng đồng khá chặt chẽ. Tính liên kết đó ban đầu được dựa trên cơ sở các hoạt động kinh tế trong gia đình, dòng họ. Kinh tế gia đình như một mắt xích quan trọng nối chặt cộng đồng người Hoa lại với nhau theo một thể thống nhất trong kinh doanh. Và trong suốt hơn 300 năm qua, cộng đồng người Hoa đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển Bình Dương thành một trong những vùng đất trù phú nhất cả nước hiện nay.

3.3.  Tổ chức xã hội và đời sống văn hóa của người Hoa

Cũng giống như các cộng đồng dân cư khác, văn hóa tộc người của người Hoa ở  Bình Dương được hình thành trên cơ sở các yếu tố xã hội, văn hóa của các nhóm ngôn ngữ địa phương, đó là: nhóm ngôn ngữ Quảng Đông thuộc vùng tây bắc tỉnh Quảng Đông; nhóm ngôn ngữ Triều Châu thuộc vùng Swatow tỉnh Quảng Đông; nhóm ngôn ngữ Áo Môn, Hokkie thuộc miền Nam tỉnh Phúc Kiến; nhóm ngôn ngữ  Hẹ (Hakka) thuộc bắc tỉnh Quảng Đông, nam tỉnh Hồ Nam và tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.

Từ thời khai mở làng xã, khi nhóm người Hoa xiêu tán đầu tiên đến Bình Dương lập nghiệp, mối quan hệ gia đình và họ tộc lúc này có ý nghĩa quan trọng trong việc đoàn kết tương trợ nhau nơi rừng sâu, đất khách. Tất nhiên mối quan hệ gia đình và họ tộc là truyền thống của các nước châu Á, nhưng điều này càng được thể hiện rõ nét hơn qua cộng đồng cư dân người Hoa ở Bình Dương – Nam Bộ. Mỗi gia đình truyền thống của người Hoa thường có từ 3 đến 4 thế hệ và truyền thống kinh doanh theo kiểu “cha truyền con nối” của người Hoa cũng được hình thành dựa trên truyền thống lâu đời này. Cùng với gia đình, quan hệ dòng họ cũng được người Hoa coi trọng. Các dòng họ lớn như Trần, Trịnh, Quách, Lâm, Lưu, Lý, Lư, Vương… dần dần được hình thành ở vùng đất mới Bình Dương. 

 Dưới thời chúa Nguyễn, năm 1698, người Hoa được phép lập thành xã,“ở nơi Trấn Biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi Phiên Trấn thì lập thành xã Minh Hương”. Đến năm 1789, chúa Nguyễn cho phép người Hoa lập thành “bang” hay “hội” theo hình thức tự quản. Các bang, hội được thành lập dựa trên cơ sở văn hóa, xã hội của cùng nhóm ngôn ngữ. Lúc này, tại Bình Dương, người Hoa có 4 bang: Bang Quảng Đông nói tiếng Quảng Đông, Bang Phúc Kiến nói tiếng Áo môn và Hokkie, Bang Triều Châu nói tiếng Triều Châu, Bang Hẹ nói tiếng Hẹ. Mỗi bang, hội đều bầu một bang, hội trưởng và 2 đến 4 bang, hội phó. Bang, hội trưởng làm nhiệm vụ quản lý và điều hành mọi hoạt động của cộng đồng dân cư trong bang kể cả hành chính, kinh doanh và quan hệ với chính quyền địa phương các cấp.

Đến năm 1956, chính quyền Sài Gòn chủ trương xóa bỏ các bang, hội của người Hoa ở Bình Dương nói riêng và ở cả miền Nam nói chung, đồng thời bắt buộc người Hoa phải nhập quốc tịch Việt và chính thức trở thành công dân Việt Nam. Dù lúc này, một số bang, hội người Hoa vẫn còn nhưng tồn tại dưới dạng bất hợp pháp và phải ngụy trang thành các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo với sự giúp đỡ của tổ chức Kiều vụ Đài Loan tại Sài Gòn. Đặc biệt, tại vùng  An Thạnh, Lái Thiêu, cư dân người Hoa thành lập nên các tổ chức Liên hội người Hoa Lái Thiêu, Liên hội người Hoa Búng… nhằm giúp đỡ nhau trong kinh doanh, trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật…

Sau tháng 4 năm 1975, Bình Dương cùng cả nước bước vào giai đoạn mới, giai đoạn cả nước thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Lúc này, cộng đồng người Hoa trên cả nước trở thành một bộ phận của cư dân Việt Nam, là một trong 54 dân tộc anh em của nước Việt Nam. Tại Bình Dương, cộng đồng cư dân người Hoa chấp hành tốt các chính sách dân tộc của Đảng, của Nhà nước, chung lưng, đấu cật cùng các cộng đồng dân tộc khác xây dựng và bảo vệ mảnh đất Bình Dương giàu đẹp. Đặc biệt, trong vài năm gần đây, tại thị xã Thủ Dầu Một, được chính quyền địa phương cho phép, cư dân người Hoa đã thành lập các Hội Tương tế theo nhóm ngôn ngữ. Và tại các huyện, cư dân người Hoa đang làm đơn xin phép chính quyền cho tái thành lập các tổ chức Liên hội người Hoa các cấp.

Đời sống văn hóa và tâm linh của dân xiêu tán người Hoa trên đất Bình Dương được lưu lại ngay trong những ngày đầu lập làng. Từ đó đến nay, với tổ chức xã hội ít nhiều có tính khép kín trong sinh hoạt cộng đồng, người Hoa ở Bình Dương đã phần nào bảo tồn được bản sắc văn hóa đặc thù và đa dạng của họ trên mảnh đất Bình Dương xưa và nay.

Đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của người Hoa khá phong phú, đa dạng, trong đó các vị thần “bản địa” từ Trung Quốc đã “vượt biển, trèo non” theo người dân xiêu tán đến Bình Dương từ thời khai phá vận “nhận nại’ bám trụ trong đời sống tâm linh của người Hoa suốt hơn 300 năm qua. Trong hệ thống thần, thánh đông đúc của người Hoa ở Bình Dương, nổi bật có ba vị, đó là Ông Bổn, Thiên Hậu Thánh Mẫu và Quan Công.  

Ông Bổn – vị Phúc Đức chính thần được cư dân xiêu tán người Hoa xem như  là vị thần lãnh đạo, tổ chức cuộc di thực đầy sóng gió. Ông Bổn cũng chính là ông tổ họ, ông tổ nghề của họ ở vùng đất mới, đặc biệt là nghề gốm. Theo “Gia Định tràng Phật cổ tích” thì ông Bổn chính là Châu Đạt Quan – một viên quan của triều nhà Nguyên từ thế kỷ XIII. Ông vốn là thành viên của Sứ bộ Trung Hoa thường xuyên đến các nước ở phương nam của nước Việt Nam để giúp Hoa kiều tổ chức làm ăn và phát triển kinh tế. Do vậy, ở vùng đất mới Bình Dương có đến 5 cơ sở thờ cúng Ông Bổn. Đó là Phước Võ Điện, Phước An Miếu ở Thủ Dầu Một; Ngọc Hư Cung, Phước Thọ Đường ở Thuận An; Phước Nghĩa Đường ở Tân Uyên. Hàng năm, cộng đồng người Hoa tổ chức lễ hội cúng Ông Bổn rất lớn và đây chính là lễ hội cúng ông tổ nghề gốm...

 Thiên Hậu Thánh Mẫu trong tín ngưỡng của cộng đồng cư dân người Hoa là vị thần phù hộ cho cư dân trên biển cả, đặc biệt là đã giúp họ vượt qua sóng to, gió lớn trong những ngày vượt biển tìm đường đến vùng đất phương Nam Việt Nam cư trú. Do vậy, tại vùng đất mới Bình Dương, có 6 cơ sở thờ Bà được xây dựng, trong đó có 2 cơ sở tại Thủ Dầu Một, 3 cơ sở tại huyện Thuận An, và 1 cơ sở tại huyện Bến Cát...

Quan Công còn được gọi là Quan Vân Trường, là một vị tướng tài ba thời Tam Quốc. Quan Công là vị thần tượng trưng cho trí dũng, tín nghĩa, thủy chung và đức hy sinh. Do vậy, cư dân người Hoa ở đây đã lập 4 cơ sở thờ cúng ông tại thị xã Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An và họ còn gọi đó là chùa Thánh Đế Quân hay chùa Ông... 

Về tín ngưỡng tôn giáo, một bộ phận lớn cư dân người Hoa ở Bình Dương là tín đồ Phật giáo, Đạo giáo… Tín ngưỡng Phật giáo, Đạo giáo đồng hành cùng đoàn dân xiêu tán người Hoa đầu tiên có mặt ở vùng đất mới Bình Dương – Nam Bộ, đặc biệt là dòng Lâm Tế, Tào Động. Không phải toàn bộ cư dân người Hoa ở Bình Dương đều theo đạo Phật, đạo Lão… Tuy nhiên, hầu như toàn bộ cư dân người Hoa đều có niềm tin mãnh liệt từ sự giúp đỡ, phù hộ của thần, Phật đối với họ trong cuộc mưu sinh đầy khốn khó, vì vậy họ thường xuyên lui tới chùa chiền để hành lễ, cúng bái, dâng hương, cầu an, cầu lộc. Phật giáo, Đạo giáo ngày một hòa lẫn với tín ngưỡng dân gian của người Hoa và ngược lại,  rồi chúng ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống tín ngưỡng, tâm linh của cư dân người Hoa trong cuộc sống thường tục. Đặc biệt, tại một số chùa Phật của người Hoa có sự dung nạp, hòa trộn giữa tín ngưỡng Phật giáo với Đạo giáo diễn ra suốt hơn 300 năm qua theo kiểu tam giao đồng nguyên, điển hình như ở chùa Thanh An, chùa Linh Không Đàn, Bích Liên đình, chùa Thuận Thiên, chùa Nam Tông. Tại đây, ngoài việc thờ Phật, cư dân người Hoa còn thờ Tề Thiên Đại Thánh (Linh Không Đàn), Quan Công, Bảo Sanh Đại Đế (Bích Liên Đình)…

Các cơ sở tín ngưỡng của người Hoa

	Cơ sở tín ngưỡng
	Thị xã

Thủ Dầu Một
	Thuận An
	Bến Cát
	Tân Uyên

	Chùa bà Thiên Hậu
	2
	3
	1
	

	Chùa Ông Bổn
	2
	2
	
	1

	Chùa Ông (Quan Công)
	1
	1
	1
	1

	Chùa Phật
	3
	1(tịnh xá)
	
	


Nguồn: Tài liệu Ban Dân vận tỉnh Bình Dương năm 1998
Trong sinh hoạt cộng đồng, cư dân người Hoa ở Bình Dương luôn luôn có ý thức bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống đó là ngôn ngữ, phong tục, tập quán… thông qua các nghi thức lễ tết, tang ma, cưới hỏi, lễ hội…

Trong những ngày đầu khai phá trên vùng đất mới Bình Dương, dù phải học tiếng Việt để hòa nhập nhưng cộng đồng cư dân người Hoa vẫn sử dụng ngôn ngữ riêng dựa trên cơ sở nhóm ngôn ngữ địa phương bên cạnh nhóm ngôn ngữ Quảng Đông và nhóm ngôn ngữ phổ thông Quan Thoại. Do có ý thức trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người theo nhóm ngôn ngữ, nên các bang người Hoa rất chú trọng trong việc thành lập các trường học dạy Hoa ngữ.

 Theo thống kê của chính quyền Sài Gòn trước năm 1975, tại Bình Dương có 8 trường dạy Hoa ngữ do các bang người Hoa thành lập, trong đó tại Thủ Dầu Một có trường Việt Trí, trường Trung Duy, trường Bình Dân, trường Nghĩa A; tại Thuận An có trường Dục Anh, trường Tân Dân; tại Tân Uyên có trường Tân Quang; tại Bến Cát có trường Hoa Kiều.

 Sau năm 1975, chính quyền tỉnh cho phép, cộng đồng người Hoa ở Bình Dương đã mở được 3 trường dạy song ngữ Việt - Hoa cấp tiểu học và một số trường mẫu giáo tại thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An và huyện Bến Cát. Hoạt động của các trường đều do cộng đồng người Hoa tài trợ từ sách giáo khoa, tập vở, quần áo, cơ sở vật chất và lương bổng của giáo viên. 

Phong tục, tập quán cùng các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ truyền thống từ thời mở đất đến nay vẫn được duy trì, bảo tồn và phát huy trong đời sống văn hóa cộng đồng của cư dân người Hoa ở Bình Dương. Hiện nay, dù nó đã được lược bỏ bớt để phù hợp với nhịp sống công nghiệp và thời đại mới đang thay đổi từng ngày, từng giờ nhưng tập tục, tập quán, văn hóa, văn nghệ của người Hoa vẫn là những giá trị văn hóa, là những thành tố “văn hóa vĩnh hằng” đã tham gia cấu thành văn hóa Bình Dương truyền thống và đương đại. Trong đó, lễ hội chùa Bà, lễ hội ông Bổn… chính là những sinh hoạt văn hóa đặc sắc, là nét độc đáo trong cuộc sống tâm linh của cư dân người Hoa ở Bình Dương xưa và  nay mà sự tham dự ngày càng đông của cư dân mọi niềm.  

IV. CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI. 

Vào thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, trước khi người Việt, người Hoa vào khai phá vùng đất Bình Dương - Nam Bộ, nơi đây đã có cư dân bản địa người Stiêng, người Mạ… sinh sống.

Các chứng tích khảo cổ học chứng minh rằng người Stiêng, người Mạ có mặt tại Bình Dương ngay thời đại đồ đá. Đó là những chiếc rìu đá Vierkantbeil (rìu tứ diện), mà chủ nhân của nó là các nhóm cư dân thuộc loại hình nhân chủng Nam Á và nhóm Inđônêdiêng thuộc loại hình nhân chủng Môngôlôit phương nam sống cách đây hàng chục vạn năm. Họ chính là tổ tiên của các cư dân dân tộc nói tiếng Môn - Khmer, Tày – Thái, Việt - Mường và tiếng Malayo - Pôlinêdiêng sau này. Trải qua quá trình tiếp xúc, hỗn chủng diễn ra hàng chục nghìn năm, đã dần hình thành nên các tộc người hiện đại phân bố rộng rãi ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Nguyên… Đặc trưng của các nhóm nhân chủng này ngày nay vẫn còn thấy rõ ở các dân tộc đang sinh sống tại đây như : Stiêng, Mạ, Chơro, Chăm…  

Cũng theo các thư tịch cổ, trong thời đại hưng thịnh của nhà nước Phù Nam, ở khu vực bán đảo Đông Dương và quần đảo Nam Dương có đến 74 nước lớn nhỏ, trong đó có một số nước tiêu biểu như Xích Thổ, Bà Lò, Stiêng, Chê Mạ, Thủy Xá…  Đến thế kỷ thứ VI, sau khi vương quốc Phù Nam bị tiêu diệt, cư dân Phù Nam phần bị chết, phần bị đồng hoá, phần tự hòa nhập vào các cộng đồng tôïc người khác. Hơn nữa, do chu kỳ biển thoái, biển tiến làm cho nhiều vùng ở Đông Nam Bộ bị ngập nước, đặc biệt do chính sách quản lý thiếu hiệu quả của các triều vua Chân Lạp đã làm cho vùng đất Bình Dương - Nam Bộ hầu như hoang hóa. Trong thời gian này, vùng đất rộng lớn Bình Dương - Nam Bộ chỉ có một số ít cư dân thuộc các nước Bà Lò, Stiêng, Châu Mạ… sinh sống, cư trú theo phương thức du canh, du cư. 

Từ thế kỷ thứ X trở về sau, vùng đất Bình Dương là một trong những nơi diễn ra nhiều cuộc chiến tranh giữa các quốc gia cổ hùng mạnh, đặc biệt là cuộc chiến tranh giữa nhà nước Chămpa và Chân Lạp. Lúc này các nước nhỏ bé như Bà Lò, Stiêng, Mạ… bị kẹt giữa cuộc chiến mà phía đông là vương triều Chămpa và phía tây là vương triều Chân Lạp. Đến khoảng thế kỷ XIV, XV, các cuộc chiến tranh liên miên đã làm cho các vương triều Chân Lạp, Champa suy yếu, trong lúc đó, nước Đại Việt  ở phía bắc lại lớn mạnh không ngừng và gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tận vùng đất phương Nam. Lúc này vương triều Chân Lạp co về cố thủ tại vùng Ăng Co, còn vương triều Chămpa co về cố thủ tại vùng đất Phan Rang, nên vùng đất Bình Dương xưa hầu như chỉ còn lại  số ít  cư dân Stiêng, Mạ… sinh sống. 

Theo các nhà dân tộc học thì mãi đến đầu thế kỷ XVII, địa bàn cư trú chính của người Mạ là vùng đất rộng lớn nối từ bắc Bà Rịa, bắc Đồng Nai, lên tới tận Lâm Đồng, Buôn Ma Thuột... Riêng địa bàn cư trú của người Stiêng là vùng đất Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai... Cho đến ngày nay, cư dân Stiêng  vẫn là sắc tộc có số dân đông vào hàng thứ 5 ở khu vực, ước khoảng hơn 57.000 người, trong đó có tới hơn 40.000 người phân bố trên địa bàn hai tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Như vậy, vùng đất Bình Dương xưa chính là lãnh địa của cư dân Stiêng. Do vậy, nhóm người Stiêng thuộc nhóm Budek ở tại Sóc 5 xã Minh Hòa, tỉnh Bình Phước kể rằng: cách nay không lâu, cha ông của họ còn sinh sống ở vùng Thuận An, vì trước đây vùng đất Bình Dương ngày nay chính là địa bàn cư trú của tổ tiên họ. Từ thế kỷ XVII, do áp lực của người Việt di dân khai phá làm nương, mở ấp, lập làng, làm cho những điều kiện sống truyền thống của cư dân Stiêng thay đổi, do vậy, cộng đồng dân cư Stiêng đã lùi dần về vùng núi thượng du của các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và nam Tây Nguyên hiện nay. 

Trong những thế kỷ XVIII, XIX, các nhà khoa học xác định rằng, tại Bình Dương xưa ngoài cư dân người Việt, người Hoa, nơi đây còn có cư dân bản địa, đó là người Stiêng, Châu-ro,  Khơ-me, người Mạ và người  Chăm…. Số cư dân này có lẽ di cư đến đây từ nhiều thế kỷ trước, đặc biệt, tại Bình Dương khi  xã hội diễn ra quá trình phân hóa giai cấp, thì nhà Nguyễn đã cho phép các quan chức phong kiến, địa chủ thuê mướn gia nô, điền nô. Mỗi nhà có đến 50, 60 gia nô, nô điền là người dân tộc thiểu số được thuê mướn từ vùng Bình Phước, Đồng Nai và nam Tây Nguyên xưa. Đến năm 1889, khi các hạt tham biện được đổi thành tỉnh, tỉnh Thủ Dầu Một lúc này có đến 6 tổng Thượng bao gồm Cửu An, Lộc Ninh, Minh Ngãi, Phước Lễ, Quản Lợi, Thành An…  Đến năm 1915, tỉnh Thủ Dầu Một có 18.374 người Khmer, người Mọi;  năm 1925, có 2469 người Khmer, 453 người Mã Lai, 45 người Ấn, 11.015 người Mọi và 13 người Lào. Năm 1930 trở đi, cộng đồng người dân tộc ở Thủ Dầu Một có biến động lớn: năm 1931 là 41.241 người, năm 1932 là 38.284 người, năm 1933 là 26.131 người và năm 1935 chỉ còn 20.163 người… Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học chưa tìm thấy một tài liệu nào thống kê về số lượng cư dân các dân tộc thiểu số cư trú trên vùng đất Bình Dương, địa bàn cư trú của họ chủ yếu là địa bàn thuộc tỉnh Bình Phước. Mặt khác, suốt từ năm 1945 đến năm 1975, địa bàn Bình Dương luôn luôn bị bom đạn cày xới, luôn luôn nóng rát bởi lửa đạn của chiến tranh, môi trường sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số ngày càng bị thu hẹp nên họ phải di dân lên vùng cao, vùng sâu thuộc địa bàn các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và vùng Tây Nguyên hiện nay. 

Từ sau ngày giải phóng (năm 1975), một số đồng bào dân tộc đã hồi hương, số khác tìm đến Bình Dương để địa bàn cư trú mới theo kiểu di dân tự do, hoặc di dân theo chính sách xây dựng vùng kinh tế của Nhà nước, số khác đến Bình Dương thông qua việc kết hôn xây dựng gia đình… Do vậy, từ khắp nơi trên cả nước, đặc biệt là cả từ các nước láng giềng như Camphuchia, Thái Lan, thậm chí từ Ấn Độ… đã đến địa bàn tỉnh Bình Dương định cư sinh sống và làm cho số cư dân dân tộc thiểu số ở đây tăng lên nhanh chóng. 

Theo thống kê năm 2004 của Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Bình Dương, cộng đồng các dân tộc thiểu số có 1.624 hộ với 7.619 người, bao gồm người Kh’mer, Chăm, Tày - Nùng, Stiêng, Chơro, Mường, Thái, Sán Dìu, Sán Chỉ, Êđê và một số là người Ấn Độ, Thái Lan… với  sự phân bố như sau:

Cư dân và sự phân bố cộng đồng cư dân dân tộc thiểu số 

Đơn vị tính: người

	Stt
	Huyện thị
	Năm

2003
	Năm

2004
	Tỉ lệ % số hộ (2004)
	Tỉ lệ % số khẩu (2004)

	
	
	hộ
	khẩu
	hộ
	khẩu
	
	

	1
	Dầu Tiếng
	523
	2.496
	560
	2.648
	34,48
	34,76

	2
	Bến Cát
	102
	447
	128
	569
	7,88
	7,46

	3
	Phú Giáo
	433
	2.037
	510
	2.331
	31,40
	30,50

	4
	Tân Uyên
	204
	932
	222
	991
	13,68
	13,00

	5
	Thuận An
	36
	214
	38
	221
	2,34
	2,90

	6
	Dĩ An
	36
	215
	51
	276
	3,14
	3,63

	7
	Thị xã
	86
	455
	115
	591
	7, 08
	7,75

	8
	Tổng cộng
	1.420
	6.796
	1.624
	7.619
	100
	100


Theo thống kê trên, các dân tộc thiểu số ở Bình Dương sống rải rác khắp cả 7 huyện thị, trong đó dân tộc Kh’mer có số dân cư đông nhất với 782 hộ, kế đến là dân tộc Tày – Nùng 335 hộ, dân tộc Chăm 93 hộ, dân tộc Mường 50 hộ, dân tộc Stiêng 38 hộ, dân tộc Sán Dìu – Sán Chỉ 18 hộ, dân tộc Thái 15 hộ, dân tộc Chơro 6 hộ, dân tộc Ê Đê 5 hộ và các dân tộc khác như Thái Lan, Cănpuchia, Ấn Độ, Ba Tư… 52 hộ. 

Xưa kia, cuộc sống truyền thống của các cộng đồng dân tộc thiểu số là gắn chặt với rừng núi, nhờ vào nguồn tài nguyên tự nhiên để khai thác gỗ, lâm thổ sản, săn bắn và đốt phát nương làm rẫy để trồng trỉa cây lương thực, hoa màu và chăn nuôi. Từ sau giải phóng đến nay, do nguồn tài nguyên rừng trở nên cạn kiệt, cư dân các dân tộc thiểu số phải từ bỏ cuộc sống du canh du cư để chuyển sang “chế độ” định canh định cư gắn với đời sống nhờ nông nghiệp. Ngoài ra, cư dân các dân tộc thiểu số còn làm các nghề thủ công khác như đan lát, rèn đúc, thêu dệt, buôn bán và tham gia việc lưu thông phân phối hàng hoá nhất là sản phẩm nông - lâm nghiệp. 

Sinh hoạt xã hội của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Bình Dương đậm nét mộc mạc, thuần phác và có sự gắn bó rất mật thiết giữa các thành viên của cộng đồng với nhau. Về tín ngưỡng, một số trong họ theo tín ngưỡng Phật giáo Tiểu thừa (như người Kh’mer); một số theo tín ngưỡng thờ đa thần, đó là các vị thần núi, thần rừng, thần sông, thần bếp, thần dòng họ như: Stiêng, Thái, Mường, Sán Dìu, Sán Chỉ, Tày, Nùng…; một số theo tín ngưỡng đạo Hồi (người Chăm)… 
Tuy nhiên, với số lượng cư dân không đáng kể, nên hiện nay cộng đồng cư dân các dân tộc thiểu số hầu như không ảnh hưởng mấy đến đời sống cộng đồng dân cư dân tộc ở Bình Dương. Ngược lại, do sống “chung lộn” với người Việt, nên sinh hoạt cộng đồng của người Việt đã ảnh hưởng và chi phối mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của các cộng đồng cư dân dân tộc thiểu số. Và tất nhiên, tất cả cộng đồng cư dân dân tộc thiểu số ở Bình Dương đã và đang sống chan hòa, gắn bó, keo sơn, hữu ái  với cộng đồng cư dân người Việt, người Hoa. Tất cả họ chính là các dân tộc anh em, cùng bên nhau chung lưng, đấu cật, đoàn kết xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Bình Dương ngày càng hưng thịnh. 

V. DÂN SỐ 

5.1. DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN CƯ QUA CÁC THỜI  KỲ 

Vào giữa thế kỷ XVII, khi phủ Gia Định được thành lập gồm 2 huyện Phước Long và Tân Bình thì dân số cả 2 huyện có hơn 4 vạn hộ. Lúc này vùng Bình Dương thuộc tổng Bình An
, một trong bốn tổng của huyện Phước Long với dân số cả huyện có khoảng 8000 người, lệ thuế ruộng là 2000 hộc
.  Tuy nhiên, dân số tổng Bình An bao nhiêu thì chưa thấy một tài liệu, thư tịch cổ nào đề cập tới.  Đến  thế kỷ XVIII, dân số tăng lên do sinh đẻ tự nhiên và do sự bổ sung liên tục của các đợt di dân mới. Nên theo thống kê của Triều Nguyễn, đến cuối thế kỷ XVIII, tổng Bình An
 có 119 xã, thôn, phường, ấp, điếm. Năm 1837, huyện Bình An được chia làm hai huyện: Bình An và Ngãi An, trong đó địa bàn huyện Bình An được chia thành 8 tổng: An Thủy, An Thủy Thượng, An Thủy Trung, An Thủy Đông, Bình Chánh Thượng, Bình Chánh Trung, Bình Chánh Hạ, Bình Chánh Tây gồm 18 xã, 68 thôn, 2 ấp và 1 thuyền. 

Số dân cư thổ huyện Bình An.

	TT
	Tổng
	Thôn
	Xã, ấp, thuyền
	Số dân cư thổ

	1
	An Thuỷ Thượng
	7
	
	29.7.4.3

	2
	An Thuỷ Hạ
	4
	
	66.8.11.9

	3
	An Thuỷ Trung
	8
	
	142.2.0.0

	4
	An Thuỷ Đông
	11
	2 xã
	142.2.0.0

	5
	Bình Chánh Thượng
	8
	1 xã
	34.4.3.2

	6
	Bình Chánh Hạ
	9
	3 xã
	27.5.10.7

	7
	Bình Chánh Trungï
	10
	1 ấp, 1 thuyền
	34.2.9.0

	8
	Bình Chánh Tây
	14
	7 xã, 1 ấp
	94.4.2.4


 Theo số liệu địa bạ có được từ cuộc đạc điền năm 1836, diện tích đất ở của toàn trấn Biên Hòa có hơn 686 mẫu, thì riêng huyện Bình An đã có gần 544 mẫu, chiếm 79,26% diện tích đất ở của toàn trấn Biên Hòa. Trong khi đó trấn Biên Hòa năm 1819 có 10.600 dân đinh
, từ đó có thể phỏng đoán Bình An có khoảng 8.401 dân đinh. Theo cách tính tương tự,  năm 1847 trấn Biên Hòa có 16.949 dân đinh
, Bình An sẽ có 13.559 dân đinh. Tuy nhiên, đó chỉ là số dân đinh phỏng đoán và có lẽ mật độ dân cư của Bình An thuộc vào loại cao nhất so với  các vùng trên toàn trấn Biên Hòa? 

Đến thời Pháp thuộc, sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp chia cắt lại ranh giới hành chính, theo đó, huyện Bình An được chia đặt lại thành 9 tổng với 87 xã thôn. Năm 1866, người Pháp tách Ngãi An  ra khỏi huyện Bình An, do vậy huyện Bình An lúc này chỉ còn lại 7 tổng với 71 xã, thôn. Năm 1867, theo thống kê của Pháp, dân số hạt Thủ Dầu Một là 46.115 người, trồng trọt 2.859,45 hécta đất. Năm 1889, các hạt tham biện được đổi thành tỉnh, lúc này Tỉnh Thủ Dầu Một kiêm quản 6 tổng Việt, 6 tổng Thượng và đến năm 1915, dân số Thủ Dầu Một khoảng 110.796 người. 
Sự phân bố dân số trong các tổng năm 1915
	TT
	Tổng
	Số làng
	Có đăng tịch
	Không đăng tịch
	Miễn trừ

	1
	Bình Chánh
	13
	6.274
	6.420
	833

	2
	Bình Điền
	16
	5.239
	5.242
	693

	3
	Bình Hưng
	13
	2.020
	1834
	344

	4
	Bình Phú
	14
	3.780
	3.466
	605

	5
	Bình Thạnh Thượng
	12
	1.779
	1684
	386

	6
	Bình Thiên
	10
	2.805
	2.683
	569

	7
	Hớn Quản
	8
	455
	178
	110

	
	Tổng cộng
	86
	22.352
	21.516
	3.540


Năm 1925, dân số toàn Tỉnh Thủ Dầu một là 126.730 người. Dân số thời gian này tăng nhanh một phần do sinh đẻ tự nhiên, phần khác là do chính sách mộ phu của thực dân Pháp và dân công tra từ các miền đất nước lần lượt đổ về Thủ Dầu Một làm việc tại các đồn điền cao su. 

Sự phân bố dân số trong các tổng năm 1925

	Stt
	Tổng
	Số làng
	Đăng tịch
	Miễn trừ

	1
	Bình Chánh
	13
	7.503
	782

	2
	Bình Điền
	16
	6.251
	1.017

	3
	Bình Điền
	13
	2.527
	230

	4
	Bình Phú
	14
	4.845
	637

	5
	Bình ThaïnhThöôïng
	12
	2.368
	298

	6
	Bình Thiên
	10
	3.464
	222

	7
	Hớn Quản (làngViệt)
	7
	725
	

	8
	Hớn Quản ( làng Mọi)
	36
	3.987
	

	9
	Bù Đốp (làng Việt)
	1
	53
	

	10
	Bù Đốp (làng Mọi)
	8
	1.131
	

	
	Tổng cộng
	130
	33.954
	3.186


Theo thống kê của thực dân Pháp, từ năm 1932, dân số Thủ Dầu Một bắt đầu giảm do ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế của tỉnh. Nếu như năm 1931, dân số tỉnh Thủ Dầu Một là 177.259 người, sang năm 1932, là 172.042 người, năm 1933, còn lại 159.425 người và đến năm 1943, chỉ còn lại 146.600 người. Từ năm 1955, chính quyền Mỹ – Ngụy chia đặt lại các đơn vị hành chính, theo đó tỉnh Bình Dương được thành lập với  diện tích 2.031km2, được chia thành 6 quận với 53 xã với số dân cư là 214.500 người, trong đó có 33.560 người sống ở các trung tâm tỉnh lỵ, thị trấn. 

Sự phân bố dân cư  năm 1955
	TT
	Quận
	Diện tích (km2)
	Số xã
	Dân số (người)

	1
	Bến Cát
	616
	10
	22.359

	2
	Châu Thành
	171,4
	14
	126.141

	3
	Lái Thiêu
	68,1
	10
	51.619

	4
	Phú Hoà
	237,0
	8
	2.478

	5
	Phú Giáo
	562,4
	5
	17.927

	6
	Tri Tâm
	376,1
	6
	13.396

	
	Tổng cộng
	2.031
	53
	233.920



Từ năm 1954 đến tháng 4 năm 1975, do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, dân cư Thủ Dầu Một – Bình Dương sống rải rác từ vùng giải phóng, vùng chiến khu cách mạng đến vùng tạm chiếm hoặc trong khu trù mật, ấp chiến lược, ấp tân sinh… và phải thay đổi nơi cư trú liên tục nên sự thống kê dân số chỉ mang tính chất tương đối, phỏng đoán. Sau tháng 4 năm 1975, dân số Bình Dương nói riêng và Sông Bé nói chung tăng lên nhanh chóng một phần do dân xiêu tán vì chiến tranh hồi hương và những người kháng chiến định cư, đồng thời do chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới của nhà nước và do quá trình di dân tự do từ các địa phương khác đến Bình Dương - Sông Bé lập nghiệp. Theo thống kê của Ủy ban Dân số tỉnh, năm 1979, dân số tỉnh Sông Bé là 650.496 người, mật độ dân số bình quân khoảng 68 người/ km2. Tuy nhiên chỉ 10 năm sau - năm 1989, dân số tỉnh Sông Bé là 937.666 người, mật độ dân số bình quân khoảng 98 người/ km2. Đến tháng 12 năm 1996, tỉnh Bình Dương được thành lập với diện tích 2.716,01 km2 , dân số là 685.284 người và mật độ dân số bình quân là  252 người/ km2.
Dân số Bình Dương năm 1998
	TT
	Huyện, thị
	Diện tích (ha)
	xã, phường
	Dân số

(người)
	Mật độ dân số

(người/ km2)

	1
	Thủ Dầu Một
	8.480
	10
	142.501
	

	2
	Thuận An
	8.246
	10
	108.505
	1418,9

	3
	Thuận An
	61.117
	18
	115.104
	155

	4
	Bến Cát
	58.652
	15
	104.434
	136,3

	5
	Dầu Tiếng
	72.010
	11
	82.787
	

	6
	Phú Giáo
	53.861
	9
	58.207
	

	7
	Dĩ An
	5.735
	6
	90.455
	

	
	Tổng cộng
	
	79
	699.656
	257,6


Sau khi tách tỉnh, để thực hiện chỉ thị 37/TTg ngày 17/1/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phấn đấu đạt mức sinh thay thế vào năm 2005, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết nhằm đẩy mạnh chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình, đồng thời  đề ra các chỉ tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình như sau:

Các chỉ tiêu về dân số – KHHGĐ năm 1990 – 2000

	Nội dung
	1990
	1994
	1996
	2000

	Dân số trung bình (người)
	978.850
	1.130.486
	661.200
	726.816

	Tỉ suất sinh thô  (%)
	33,3
	28,59
	22,31
	19,46

	Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên (%)
	45,3
	34
	19,85
	10

	Tổng tỉ suất sinh (con)
	4,3
	3,4
	3
	2,5

	Tỉ suất chết thô (%)
	6,2
	5,89
	4,81
	4,8

	Tỉ suất tăng dân số tự  nhiên (%)
	2,71
	2,27
	1,75
	1,466

	Tỉ suất gia tăng dân số (%)
	4,38
	2,77
	2,1
	2,12

	Tỉ lệ các cặp VC sử dụng các BPTT hiện đại
	28,34
	52,15
	58,51
	66,98


Tỉ lệ sinh, chết và tỉ  lệ tăng dân số tự nhiên

Đơn vị tính %

	TT
	Năm
	Tỉ lệ sinh
	Tỉ lệ chết
	Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên

	1
	1997
	21,59
	4,77
	16,28

	2
	1998
	20,87
	4,80
	16,07

	3
	1999
	20,16
	4,81
	15,35

	4
	2000
	19,46
	4,67
	14,79


Các chỉ tiêu về dân số – KHHGĐ năm 2001 – 2005
	Năm
	Dân số TB
	Sinh thô (0/00)
	Chết thô (0/00) 
	Dân số tự nhiên (%)
	Dân số cơ học

(%)
	gia tăng dân số (%)
	Số con bình quân

	1999
	709.390
	20,16
	4,8
	1,54
	12,04
	2,74
	2,6

	2000
	726.816
	19,46
	4,8
	1,47
	6,6
	2,12
	2,5

	Phương án giảm tỉ suất sinh 0,7%/năm

	2001
	742.106
	18,76
	4,8
	1,40
	6,5
	2,05
	2,4

	2002
	757.183
	18,06
	4,8
	1,33
	6,5
	1,98
	2,3

	2003
	772.027
	17,36
	4,8
	1,26
	6,5
	1,91
	2,2

	2004
	786.612
	16,66
	4,8
	1,19
	6,5
	1,84
	2,1

	2005
	800.915
	15,96
	4,79
	1,12
	6,5
	1,77
	2



Theo điều tra dân số của Ủy ban Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương hàng năm: tỷ suất sinh giảm từ 33,7% của năm 1989 xuống còn 20,16%, trung bình mỗi năm giảm được 1,23%;  tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 45% của năm 1991, đến năm 1999 giảm xuống còn 11,03%; bình quân mỗi năm giảm được 3,77%; tổng tỉ suất sinh 4,4 con của năm 1989, đến năm 1999 giảm xuống còn 2,6 con, bình quân mỗi năm giảm 0,16 con mỗi năm; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên từ 2,75% của năm 1989, đến năm 1999 giảm xuống còn 1,53%. Điều này chứng minh rằng, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình theo chỉ đạo của chính phủ đã được nhân dân Bình Dương thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học và đạt được những thành tích rất đáng khích lệ.

5.2. KẾT CẤU DÂN SỐ

5.2.1.  Kết cấu dân số theo nhóm tuổi và giới tính


Sau khi tách tỉnh, hàng năm Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương tiến hành khảo sát, điều tra dân số ở thị xã, thị trấn và các vùng nông thôn với kết quả như sau:

Kết cấu dân số theo giới tính

Đơn vị tính ( người)

	Năm
	Tổng dân số
	Nam
	Nữ
	Tỉ lệ % Nam
	Tỉ lệ % Nữ

	1997
	679.044
	327.975
	351.069
	48,30
	51,70

	1998
	700.160
	338.381
	361.779
	48,33
	51,67

	1999
	721.933
	349.118
	372.815
	48,36
	51,64

	2000
	742.790
	359.217
	383.573
	48,36
	51,64


Dân số chia theo nhóm tuổi và giới tính(
)
Đơn vị tính (người)

	Thứ tự
	Nhóm tuổi
	Tổng số
	Nam
	Nữ

	1
	0
	9.484
	4.862
	4.622

	2
	1-4
	46.960
	24.335
	34.382

	3
	5-9
	70.632
	36.250
	38.037

	4
	10-14
	77.830
	39.793
	25.881

	5
	15-17
	50.749
	24.868
	18.521

	6
	18-19
	34.805
	16.284
	40.085

	7
	20-24
	77.440
	37.355
	34.467

	8
	25-29
	69.431
	34.964
	34.467

	9
	30-34
	62.423
	31.239
	31.184

	10
	35-39
	55.641
	26.689
	28.952

	11
	40-44
	46.425
	21.927
	14.498

	12
	45-49
	28.971
	13.564
	15.407

	13
	50-54
	17.110
	7.479
	9.631

	14
	55-59
	16.757
	6.672
	10.085

	15
	60-64
	15.845
	6.212
	9.633

	16
	65-69
	13.860
	5.627
	8.233

	17
	70-74
	9.835
	4.010
	5.825

	18
	75-79
	6.608
	2.403
	4.205

	19
	80-84
	3.647
	1.235
	2.412

	20
	85+
	2.208
	588
	1.620

	
	Tổng cộng
	716.661
	346.356
	370.305


Kết quả trên cho thấy, tỉ lệ nhóm cư dân trẻ trong nhóm tuổi từ 0 đến 14 không đông lắm so với cả nước và các tỉnh khác, chỉ có 204.906 người, chiếm 28,60% dân số toàn tỉnh.  Ở nhóm tuổi này, trong cả nước là 39,18%, tỉnh Sông Bé cũ là 39,76%, tỉnh Đồng Nai là 40,07%, tỉnh Tây Ninh là 41,98%. Chỉ số trên cho thấy tỉnh Bình Dương đã thực hiện rất tốt chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia đình mà Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ đã đề ra.  Trong khi đó, ở Bình Dương nhóm cư dân nằm trong độ tuổi lao động có 459.752 người, chiếm 64,15% tổng dân số toàn tỉnh, đây là tỉ lệ rất cao so với cả nước (62,98%), nhất là tỉnh Tây Ninh (52,21%). Riêng nhóm cư dân lớn tuổi dao động từ 60 đến hơn 85 có 52.003 người và chỉ chiếm 7,25% tổng dân số toàn tỉnh.


Về cơ cấu giới tính, theo kết quả điều tra cho thấy nam, nữ ở Bình Dương là 48% nam và 52% nữ và đây cũng là tỉ lệ chênh lệch khá cao. Tỉ lệ này so với cơ cấu dân cư cả nước là 54,48% nam và 48,52% nữ; tỉnh Sông Bé cũ là 54,41% nam và 48,59% nữ; tỉnh Tây Ninh là 52,02% nam và 47,89% nữ. Điều này có thể hiểu rằng, quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” của cha ông người Việt, người Hoa xưa đã không có mấy ảnh hưởng đến kết quả “kế hoạch hóa gia đình” của cộng đồng cư dân Bình Dương. Hơn nữa, trong quá trình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp như may, giày da, chế biến lương thực,  thực phẩm… có lẽ phù hợp với nữ hơn nên lực lượng công nhân được tuyển dụng vào làm việc có số nữ nhiền hơn nam. 
Đặc biệt, trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, Bình Dương chính là một trong những chiến trường ác liệt nhất, trong đó có đến hơn 50 ngàn người con Bình Dương ưu tú đã hy sinh. Và cũng có thể tuổi thọ trung bình của nữ giới thường cao hơn nam giới chăng?


5.2.2.  Kết cấu dân số thành thị và nông thôn


Bình Dương vốn là là một tỉnh có diện tích tự nhiên khiêm tốn, chỉ với 2.716,01 km2 , đất ruộng ít nên ngoài nghề nông, cư dân ở đây còn làm nhiều nghề khác như  nghề thủ công, buôn bán… do vậy cư dân sống ở thị xã thị trấn khá đông đảo. Theo kết quả điều tra dân số hàng năm, kết cấu dân số giữa thành thị và nông thôn như sau:
Kết cấu dân số thành thị và nông thôn

Đơn vị tính (người)

	Năm
	Tổng dân số
	Thành thị
	Tỉ lệ %
	Nông thôn
	Tỉ lệ %

	1997
	679.044
	187.911
	27,67
	491.133
	72,33

	1998
	700.160
	212.404
	30,34
	487.756
	69,66

	1999
	721.933
	225.833
	31,28
	496.100
	68,72

	2000
	742.790
	241.406
	32,50
	501.384
	67,50



Kết quả điều tra trên cho thấy cư dân đô thị ở Bình Dương  chiếm tỉ lệ khá cao so với cư dân đô thị các tỉnh và cư dân đô thị cả nước. Theo kết quả điều tra dân số năm 1989,  cư  dân đô thị cả nước chỉ chiếm 19,36% và kết quả điều tra dân số năm 1999, cư  dân đô thị Tây Ninh chỉ chiếm 12,92%. Đặc biệt mấy năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở thị xã Thủ Dầu Một và các thị trấn khác nên cư dân đô thị ngày càng tăng lên. Kết quả điều tra cư dân đô thị năm 2000 và số cư dân đô thị tính đến 2010 được các nhà dân số học dự đoán như sau:

Qui mô dân số đô thị năm 2000 - 2010

Đơn vị tính: 1.000 người

	TT
	Khu vực
	Năm 2000
	Năm 2010

	1
	Thị xã Thủ Dầu Một
	180 - 210
	400 - 500

	2
	Thị trấn mới Tân Định An
	25 - 30
	70 – 90

	3
	Thị trấn Bình Chuẩn
	15 - 25
	50 - 70

	4
	Búng  - Thuận Giao - Bình Nhâm
	60 - 70
	100 - 110

	5
	Khu đô thị mới Vĩnh Phú
	70 - 80
	110 - 130

	6
	Dĩ An - Đông Hòa - Tân Đông Hiệp
	60 -70
	100 - 12

	7
	Thị trấn Uyên Hưng
	12 - 15
	40 - 50

	
	Tổng cộng
	420 - 500
	850 - 1000


Tỉ lệ sinh, chết và tỉ lệ tăng dân số tự nhiên ở thành thị

Đơn vị tính: %

	TT
	Năm
	Tỉ lệ sinh
	Tỉ lệ chết
	Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên

	1
	1997
	17,45
	4,61
	12,84

	2
	1998
	16,92
	4,82
	12,10

	3
	1999
	16,13
	4,45
	11,68

	4
	2000
	15,63
	4,12
	11,51



Về cơ cấu lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, tài liệu thống kê năm 1997 cho biết, toàn tỉnh 315.356 lao động, trong đó nông – lâm - thủy sản có 315.356 người, chiếm 57,94%; ngành công nghiệp - xây dựng có 81.917 người, chiếm 25,98%; ngành dịch vụ có 50.724 người, chiếm 16,08%.  Đến năm 2000, toàn tỉnh có 368.867 lao động,  trong đó nông – lâm - thủy sản có 368.867 người, chiếm 45,46%; ngành công nghiệp - xây dựng là 127.151 người, chiếm 34,47%; ngành dịch vụ là 74.043 người, chiếm 20,07%. Như vậy, Bình Dương là tỉnh có tỉ lệ lao động được bố trí cân đối, hợp lý theo cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp. 

5.2.3.  Kết cấu dân số theo thành phần dân tộc

Từ ngày khai lập làng xã cho đến ngày nay, Bình Dương là mảnh đất cư trú của nhiều dân tộc. Tuy thời gian cư trú, số lượng cư dân và vai trò của họ khác nhau nhưng các dân tộc đã trở thành một bộ phận dân cư khăng khít, không thể thiếu trong cộng đồng dân cư - dân tộc tỉnh Bình Dương xưa và nay. 

Từ năm 1889, khi các hạt tham biện được đổi thành tỉnh, Thủ Dầu Một kiêm quản 6 tổng Việt và 6 tổng Thượng với 119 làng. Cơ cấu cư dân của các thành phần dân tộc gồm: 42 người Âu, 80.066 người Việt, 1.118 người Hoa, 1.069 người Taumuong, 20 người Lào, 2 người Nhật, 2.439 người Kh’mer, 7.472 người Mọi (?), 5.403 người Stung (?)
. 

Năm 1915, cơ cấu cư dân của các dân tộc  là 59 người Âu, 89.318 người Việt, 18.374 người Kh’mer, Lào và Mọi, 2.063 người Hoa, 634 người Minh Hương, 35 người Ấn, 313 người Java
. Năm 1925, cư dân Thủ Dầu Một gồm 138 người Pháp, 10 người Âu, 26 người lai Pháp, 105.968 người Việt gốc Nam Kỳ, 4.122 người Việt gốc Trung kỳ, Bắc Kỳ và Campuchia, 1.097 người Minh Hương, 1374 người Hoa, 2469 người Kh mer, 453 người Mãlai, 45 người Ấn, 11.015 người Mọi 13 người Lào
. 

Nếu tính đến năm 1931, dân số tỉnh Thủ Dầu Một là 177.259, trong đó cư dân Việt là 129.139 người,  cư dân Hoa là 6.420 người, cộng đồng các dân tộc vùng bắc Thủ Dầu Một là 41.241 người,  Pháp kiều là 459 người. Cơ cấu thành phần các dân tộc ở Thủ Dầu Một - Bình Dương liên tục biến động trong suốt từ năm 1930 đến năm 1975 tuỳ theo mức độ ác liệt của các cuộc chiến tranh.


Sau giải phóng, đặc biệt là sau khi tỉnh Bình Dương được tái thành lập vào đầu năm 1997, kết cấu dân số theo thành phần dân tộc mới bắt đầu ổn định. Theo điều tra dân số của Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương, hiện nay trên toàn tỉnh có khoảng 15 dân tộc đang sinh sống bao gồm Việt, Hoa, Kh’mer, Chăm, Tày - Nùng, Stiêng, Châu Ro, Mường, Thái, Sán Dìu, Sán Chỉ,  Ê Đê, Ấn Độ, Thái Lan... Thành phần dân tộc Việt  và  Hoa là  đông nhất, riêng các dân tộc khác toàn tỉnh chỉ có  1.420 hộ với 6.796 nhân khẩu.

Kết cấu dân số theo thành phần dân tộc ở Bình Dương

	TT
	Dân tộc
	Dân số
	Tỉ lệ %
	Ghi chú

	1
	Toàn tỉnh
	742.790
	100
	

	2
	Việt
	720.887
	97
	

	3
	Hoa
	15.107
	0,2
	

	4
	Các dân tộc ít người
	6.796
	0,1
	13 dân tộc


Theo bảng thống kê trên, tỉnh Bình Dương có số cư dân người Việt đông nhất và là cộng đồng dân cư chính trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, cộng đồng cư dân người Hoa cùng cộng đồng các dân tộc ít người khác ở Bình Dương đã chung lưng đấu cật với người Việt khai phá, xây dựng, bảo vệ và phát triển Bình Dương thành một vùng đất trù phú, giàu mạnh đồng thời làm nên những đặc điểm riêng về văn hóa, về kết cấu dân cư, dân tộc ở Bình Dương. 


Trải qua suốt chiều dài dựng và giữ nước từ hơn 300 năm qua, người dân Bình Dương được thừa hưởng tư chất ngang tàng của dân “tứ chiếng”, dám vượt biển, trèo đèo đối mặt với hùm beo, thú dữ ở vùng đất mới; được thừa hưởng sự phóng khoáng mà tài nguyên thiên nhiên phương Nam ban tặng; được thừa hưởng nền văn hóa truyền thống giàu bản sắc trong quá trình giao thoa văn hóa giữa nhiều miền trong nước và khu vực; được tôi luyện khắt khe trong suốt tiến trình lịch sử khốc liệt dựng và giữ nước; trải qua nhiều thế hệ, nhiều năm tháng gian truân vất vả, tất cả được tích tụ, lắng đọng rồi kết tinh thành tính cách, lối sống, sự năng động, nhạy cảm, tính tình chịu thương, chịu khó, mộc mạc, chân thành… Tất cả chính là những thành tố gia cấu thành bản sắc văn hóa Bình Dương, cốt cách người Bình Dương xưa, nay và mãi mãi.

CHƯƠNG VI

ĐỊA LÝ HÀNH CHÁNH QUA CÁC THỜI KỲ


Bình Dương là một trong số 19 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương trên địa bàn Nam Bộ, ở tọa độ 11o12’55’’– 11o30’ vĩ tuyến Bắc, 106o4’38’’- 160o 58’11’’ kinh tuyến Đông. Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía tây giáp tỉnh Tây Ninh và một phần Thành phố Hồ Chí Minh, phía nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh và một phần tỉnh Đồng Nai. Diện tích tỉnh Bình Dương là 2.695,5km2, bằng 0,81% diện tích toàn quốc (331.463km2), xếp thứ 42 trong số 61 tỉnh của Việt Nam. Dân số 720.800 người, mật độ 207 người/km2.

Trong bối cảnh chung của Nam Bộ, địa bàn tỉnh Bình Dương có lịch sử tính đến nay trên dưới 300 năm, chính thức là từ năm 1698. Trước đó Bình Dương là vùng hoang địa, dân cư rất thưa thớt, gồm các tộc người Khơme, Mạ, Chu Ru, Stiêng, Cơ Ho, Mnong, trong đó, nhiều nhất là người Khơme và người Stiêng. Các nhóm cư dân này đều cư ngụ ở trên giồng cao hoặc vùng rừng núi. Còn ở vùng thấp, đồng bằng toàn sình lầy, bụi rậm, nơi cư trú của các loài chim muông, thú dữ. Sách Phủ biên tạp lục, Lê Quí Đôn viết: “Đất Đồng Nai thuộc phủ Gia Định, từ các cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, Tiểu, Đại đi vào, toàn là những đám rừng hoang vu đầy cỏ rậm, mỗi đám rừng có thể rộng hơn ngàn dặm…” 2. 

Tình trạng hoang vu của vùng đất Nam Bộ mà các tác giả mô tả trên đây kéo dài cho đến khi lưu dân người Việt đến định cư, lập làng, xây chợ. Tuy nhiên, trên phần đất hoang vu và thưa thớt dân cư ấy, không biết chính xác từ năm nào, một số người Việt ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, vì nhiều lý do đã rời bỏ quê hương vượt biển vào đây lập nghiệp, sống chung với người dân bản địa. Số đông di dân ấy tập trung ở vùng Đồng Nai, Bến Nghé. Do đó, năm 1623 sau khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên gả công chúa Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp là Chetta II thì cũng là thời điểm chúa Nguyễn đặt 2 trạm thu thuế ở 2 địa điểm Bến Nghé và Sài Gòn. Thêm vào đó, năm 1679 đời vua Thái Tông Hiếu Triết Hoàng đế (chúa Nguyễn Phúc Tần) năm thứ 32, nhằm niên hiệu vua Khang Hi nhà Thanh (Trung Quốc) năm thứ 18, những quan lại nhà Minh: Tổng binh trấn thủ các địa phương thủy lục ở Long Môn thuộc tỉnh Quảng Đông là Dương Ngạn Địch và Phó tướng Hoàng Tiến cùng Tổng binh trấn thủ các châu Cao, Lôi, Liêm là Trần Thắng Tài (tức Trần Thượng Xuyên) và Phó tướng Trần An Bình, đem binh biền và gia quyến trên 3.000 người đi trên 50 chiến thuyền sang xin chúa Nguyễn làm thần dân Đại Việt, được chúa Nguyễn chấp nhận và cho vào miền Nam sinh sống. Nhóm họ Dương đem binh thuyền chạy vào cửa Xoài Rạp và Cửa Tiểu lên đồn trú ở xứ Mỹ Tho. Nhóm họ Trần đem binh thuyền chạy vào cửa biển Cần Giờ, lên đồn trú ở xứ Bàn Lăng thuộc vùng Đồng Nai.

Ở xứ Đồng Nai, nhóm của Trần Thượng Xuyên bắt tay vào việc xây dựng cơ nghiệp. Những người quen nghề buôn bán, thạo việc thủ công thì qui tụ lại ở Cù lao Phố mà người Trung Hoa gọi là Giản Phố mở mang thương mại và tiểu thủ công nghiệp, giao dịch với khách thương hồ người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Tây Dương, người Bồ Đà, tạo nên một khu thị tứ đông đúc, giàu có. Những người thông thạo về nghề nông thì ra sức khai phá đất hoang, cải tạo ruộng đồng, dựng nhà cửa, lập ruộng vườn, biến những vùng hoang vu thành khu dân cư trù phú(53). Tuy không có tài liệu nào ghi chép, song có thể suy đoán một số trong những người này đã đi dần lên vùng Bình Dương ngày nay lập nghiệp ở các chợ đã có sẵn hay sống chung với các sắc dân khác đã có trước ở các làng mạc. Những di dân Hoa sớm hòa nhập vào cộng đồng dân tộc Việt Nam, coi mình là con dân nước Việt, không còn nghĩ đến việc trở về cố hương nữa, trở thành một lớp người Việt mới, gọi là Minh Hương. 

Theo sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, vào cuối thế kỷ 17 trên vùng Đồng Nai – Gia Định, dân số đã lên đến hơn 4 vạn hộ, đất mở rộng 1.000 dặm. Để việc quản lý được thuận tiện, mùa xuân năm Mậu Dần (1698) vua Hiền Tông Hiếu Minh hoàng đế (tức chúa Nguyễn Phúc Chu) cử Thống suất Chưởng cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh bấy giờ  là Trấn thủ dinh Bình Khang kiêm quản trấn Thuận Thành vào kinh lý miền Nam, lấy đất Nông Nại làm phủ Gia Định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Trong đó có cả vùng đất thuộc Bình Dương ngày nay.

Như vậy, năm 1698 có thể xem là thời điểm khai sinh của địa phương tỉnh Bình Dương. Từ đó, tuy danh xưng thay đổi nhiều lần, phạm vi ranh giới cũng có khi mở rộng, có lúc thu hẹp vì nhu cầu quản lý của các chính quyền thống trị, nhưng Bình Dương đã tồn tại và phát triển cùng lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất mới Nam Bộ. 

I. GIAI ĐOẠN CHÚA NGUYỄN VÀ VUA NGUYỄN (1698 – 1861)

Trong 3 bộ sử quan trọng liên quan đến vùng đất Nam Bộ là Đại Nam thực lục, Gia Định thành thông chí và Đại Nam nhất thống chí, thì từ ngày Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức nền hành chính ở Đồng Nai – Gia Định cho đến năm Gia Long thứ 7 (1808) không có cuộc cải cách hành chánh lớn nào trên đất huyện Phước Long. Trong giai đoạn chiến tranh giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh, chỉ có việc thành lập các đạo và đồn bảo có tính chất quân sự và việc nhà Tây Sơn đổi tên dinh Trấn Biên thành trấn Biên Hùng. Tuy nhiên, cả 3 bộ sử nói trên đều ghi “Năm Gia Long thứ 7 (1808) đổi dinh Trấn Biên làm trấn Biên Hòa thuộc thành Gia Định, thăng huyện Phước Long làm phủ Phước Long, nâng 4 thuộc tổng Tân Chánh, Bình An, Long Thành, Phước An lên thành 4 huyện Phước Chánh (đổi tên từ Tân Chánh), huyện Bình An, huyện Long Thành và huyện Phước An” (54). Như vậy là tổng Bình An đã có từ ngày Nguyễn Hữu Cảnh lập huyện Phước Long, là địa bàn tiền thân tỉnh Bình Dương ngày nay. Nhưng Tổng Bình An hồi ấy có bao nhiêu xã, thôn, phường, ấp thì không rõ.

Việc Nguyễn Hữu Cảnh dựa trên tiêu chí nào để thành lập các đơn vị hành chính cơ sở thì chưa thấy tài liệu nào ghi chép. Tuy nhiên, căn cứ vào một số chi tiết rời rạc trong Đại Nam thực lục tiền biên, đại khái cách tổ chức xa,õ thôn, phường, ấp dưới thời các chúa Nguyễn ở Đồng Nai – Gia Định như sau:

Tháng 9 năm Kỷ Dậu (1789) đời chúa Nguyễn Phúc Ánh sai Cai cơ Hữu Trực là Nguyễn Công Doanh giữ đạo Quang Uy, theo dân cư và địa thế, cứ 10 nhà (hộ) làm một ấp nhỏ, 50 nhà (hộ) làm một ấp lớn. Mỗi ấp có ấp trưởng, sai đặt xích hậu để đề phòng trộm cướp. Đến tháng 12 lại ra lệnh cho quan công đường 4 dinh (Trấn Biên, Phiên Trấn, Trấn Định, Long Hồ), phàm các tổng xã thôn phường trong hạt, dân số cứ từ 40 người trở lên thì đặt một xã trưởng, hầu lãnh bằng thị chữ son, lại cấp cho một người khinh phu. Nơi nhỏ không đủ số ấy thì tạm cấp văn bằng. Còn đối với người Hoa (không phải Minh Hương) lại có lệnh cho biết những người thuộc các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam, Triều Châu, Thượng Hải ngụ ở trong hạt, mỗi tỉnh đặt một người cai phủ và một người ký phủ, rồi chiếu theo số khẩu hiện tại, hoặc làm binh hoặc làm dân, lập thành hai sổ do Binh bộ và Hộ bộ phê giữ làm bằng. Hương trưởng sở tại nếu giám ẩn lậu một người thì đánh một trăm roi và sung dịch phu 3 năm. Đó là thời điểm 1789, cách sau thời điểm Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý gần một trăm năm, mà cách thức tổ chức thôn ấp dễ dãi, linh động như thế thì trước kia, lúc phôi thai chắc còn linh động hơn nhiều.

Theo sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, năm 1818 triều Gia Long, huyện Bình An thuộc phủ Phước Long trấn Biên Hòa, phía đông giáp tổng Thành Tuy huyện Long Thành, từ sông Thị Lộ đến giồng Ông Tố, phía tây giáp Man Sách đầu nguồn Băng Bột, phía nam giáp sông Bình Giang (tức sông Sài Gòn) trấn Phiên An, phía bắc giáp tổng Chánh Mỹ huyện Phước Chánh, từ núi Châu Thới tới xứ Ba Đốc sông Thị Kiên. Huyện Bình An có 2 tổng,119 xã, thôn, phường, ấp, điếm, chia ra như sau:

Tổng Bình Chánh 

Tổng Bình Chánh ở về phía tây huyện, phía đông giáp tổng An Thủy cùng huyện, từ xứ Ba Đốc đến Gò Trà, phía tây giáp Man Sách nguồn Băng Bột, phía nam giáp sông Bình Giang trấn Phiên An, phía bắc giáp sông Thị Kiên xứ Ba Đốc; tổng Chánh Mỹ huyện Phước Chánh có 50 xã, thôn, ấp, điếm, bao gồm: Phước An thôn, Hòa Thuận thôn, An Định Tây thôn, Tân An xã Thuận, Giáp Tân An xã Lợi Giáp, Tân An xã Trung Giáp, Tân An xã Nhị Giáp,Tân An xã Hòa Giáp, Tân An xã Thạnh Giáp, Tân An xã Tây Giáp, Tân Mỹ Tây thôn, Tân An xã Đông Giáp, Bình Nhan Tây thôn, Tân Phước thôn, Bình Hòa thôn, Phú Lợi Tây thôn, Chánh An Trung thôn, Long Tuyền thôn, Hòa Thuận Đông thôn, Hòa Thành Đông thôn, An Định thôn, Hòa Mỹ thôn, Bến Sắn điếm, Phú An ấp, Phước Hóa Thuận thôn, Vĩnh Phú thôn, Tân Đồng thôn, Bình Điền thôn, Phú Thạnh thôn, Vĩnh Trường thôn, Tân Khánh Tây thôn, Phú Thuận thôn, Phú Lợi thôn Trung Giáp, Bình Luật Tây thôn, Hòa Thạnh thôn, Chánh An thôn, Phú Lợi thôn, Bình Nhan Đông thôn, Bình Nhan Thượng thôn, Tân Thới xã Đông Giáp, Chánh An Tây thôn, Chánh Hòa thôn, Phú Hòa thôn, Tân Thới thôn, Tân Thới xã Tây Giáp, Bình Nhan Thạnh thôn An Phú ấp, Chánh An thôn Tây Giáp, Phú Lợi thôn Tây Giáp, Bình Nhan Nhứt thôn.

Tổng An Thủy 

Tổng An Thủy ở về phía đông huyện, phía đông giáp sông Thị Lộ tổng Thành Tuy huyện Long Thành lên đến giồng Ông Tố, phía tây giáp sông Gò Trà xứ Ba Đốc tổng Bình Chánh cùng huyện, phía Nam giáp sông Bình Giang trấn Phiên An, phía bắc giáp núi Châu Thới xứ Ba Đốc tổng Chánh Mỹ huyện Phước Chánh. Tổng An Thủy có 69 xã, thôn, phường bao gồm: Tân An xã Đông Giáp, Tân Long thôn, Tân Thạnh thôn (mới), Phú Mỹ thôn, Lý Nhơn Tây thôn, Hạnh Hoa thôn, Phước An thôn, An Phú thôn, Long Qui thôn, Phước Thọ thôn, Đông An Trung thôn, Minh Phụng thôn, Đông An thôn, Đông An Tây thôn, Tân An xã Tây Giáp, Bình Chiểu thôn, Bình Chiểu Tây thôn, Bình Chiểu thôn Trung Giáp, Bình Xuân phường, Bình Thắng Tây thôn, Bình Thắng phường, Hòa Thạnh thôn, Tân Nhơn thôn, Xuân Trường thôn Tây Giáp, An Thạnh thôn, Xuân Hòa thôn, Tân Qui thôn Thượng Giáp, Bình Đường thôn, Bình Thạnh thôn, Linh Chiểu thôn Tây Giáp, Bình Lợi Đông thôn, Bình Quí Đông thôn,  Linh Chiểu Đông thôn Giáp, Bình Quí Thượng thôn, Bình Quí Hạ thôn, Bình Kính thôn,  Bình Lợi Tây thôn, Bình Phú Thượng thôn, Bình Đán Đông, Tân Lợi thôn, Phước Lộc thôn (mới lập), Tân Lộ thôn, Bình Đồng Trung thôn, Bình Đồng thôn Đông Giáp, Bình Kinh Tây thôn, Long Phú Đông thôn, Bình Đồng thôn Tây Giáp, Long Đức thôn, Bình Phú thôn, Bình Kính Đông thôn, Bình Giám thôn, Bình Hòa thôn, Tân Hưng xã, Bình Quan thôn, Long Quí thôn, Bình Quí thôn, Bình Xương thôn, Bình Tự thôn, Tân Mỹ thôn, Bình Phú Trung thôn, Bình Thuận Nhứt thôn, Bình Hòa Đông thôn, An Tài thôn, Bình Qui thôn, An Lợi thôn, Bình Lâm thôn, Bình Phước thôn, Mỹ An thôn.

Trong số xã thôn, ấp điếm trên, một số tên xã thôn có ghi 2 chữ “mới lập” như thôn An Thạnh, Tân Thạnh, Phước Lộc của tổng An Thủy chứng tỏ đa số có trước triều Gia Long, tức thời các chúa Nguyễn, sau năm 1698. Nhưng không thể phân biệt được xã thôn nào có trước, xã thôn nào có sau, trừ những thôn có ghi “mới lập”. Trong đó, có một số xã thôn hình thành do sáp nhập 2 hay nhiều thôn cũ, điển hình như thôn Tân Phước sáp nhập với thôn Nhơn Hòa; xã Tân Thới Đông Giáp sáp nhập với xã Thạnh Hòa thuộc tổng Bình Chánh; thôn Lý Nhơn Tây sáp nhập với thôn Phú Xuân; phường Bình Xuân sáp nhập với thôn Bình Xuân Đông Giáp; thôn An Thạnh mới lập sáp nhập với thôn Thạnh Sơn; thôn Bình Đồng Trung sáp nhập với thôn Bình Đồng Chánh; thôn Bình Phú Trung sáp nhập với 4 thôn Bình Lộc, Chánh Thới, Thuận Bình, Chánh Thới Bình; Hạnh Nhứt Giáp sáp nhập vào tổng An Thủy... 
Sở dĩ có tình trạng đó là vì trong cuộc chiến tranh Nguyễn Ánh – Tây Sơn, vùng này bị tàn phá nhiều, dân chúng tị nạn đi nơi khác. Sau khi hòa bình lập lại họ không trở về quê cũ, dân đinh không đủ số để đứng riêng một đơn vị hành chính nên phải sáp nhập với nhau. Cứ thế, thời gian trôi qua, hệ thống tổ chức hành chính trên địa bàn Nam Bộ nói chung, trấn Biên Hòa nói riêng đã được hình thành xuyên suốt từ cấp xã, thôn, phường, ấp lên tổng, huyện, phủ và trấn.

Quan chức cấp trấn vẫn giữ như cũ, mãi đến đầu tháng Chạp năm Canh ngọ (1810) mới đổi danh xưng Lưu trấn thành Trấn thủ. Riêng tại cấp phủ huyện tuy đặt đã lâu, nhưng về nhân sự chưa có qui chế nào nhất định cả. Vì vậy sau khi các tổng ở miền Nam đồng loạt nâng lên thành huyện, mà việc bổ dụng các quan chức điều hành chưa được đề cập, nên thần thành Gia Định mới tâu rằng: danh hiệu phủ huyện ở cấp trấn đã thay đổi, xin đặt tại mỗi huyện một tri huyện để làm việc huyện. Sớ tấu được Vua chấp thuận và sai các Trấn thần xem xét địa thế mỗi nơi để lập huyện nha.

Thi hành lệnh trên, tháng 2 năm Quí mùi (1813), Gia Long thứ 12, bắt đầu đặt chức Tri huyện ở các huyện thuộc thành Gia Định, trong đó có huyện Bình An. Mỗi huyện lựa chọn 2 người trong hàng ngũ các quan tri huyện thâm niên thuộc 4 dinh trực lệ là Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, 2 trấn Quảng Ngãi, Bình Định để bổ sung. Huyện lỵ huyện Bình An đặt tại Băng Bột.

Về tri phủ là chức quan nắm các việc từ tụng trong phủ, có các viên chức trực thuộc giúp việc, như Phủ lại giữ các văn án từ tụng, Phủ thông lại đi theo quan tri phủ sai phái và tra cứu các việc từ tụng trong phủ. Tri huyện là chức quan nắm các việc từ tụng trong huyện, có các viên chức trực thuộc giúp việc, gồm Huyện đề lại giữ các văn án từ tụng, Huyện thông lại đi theo quan tri huyện sai phái và điều tra các việc từ tụng. Còn như các quan chức gọi là Bản đường quan chỉ để đốc suất và áp thâu các khoản tiền sai dư, các loại thuế, lúa tô ruộng đất với khoản tiền sưu dịch trong phủ và trong huyện, có viên ký phủ và viên ký huyện giúp việc. Ngoài ra, còn có chức danh gọi là Huyện Huấn đạo, Phủ Lễ sanh là những viên chức theo quan tri phủ, quan tri huyện đi dự lễ miếu Văn thánh cùng các đền thiêng liêng khác. Riêng tại cấp tổng có chức Cai tổng và Phó tổng. Cấp xã có Xã trưởng, thôn có Thôn trưởng và các mục dịch giúp việc.

Về việc tuyển bổ quan chức được vua Gia Long đặt thành nguyên tắc áp dụng từ năm Ất sửu (1805), theo đó các dinh (sau đổi là trấn) như chức Lưu thủ, Trấn thủ có khuyết thì cho Lưu trấn thần và Tổng trấn thần chọn người tạm quản và tâu lên đợi chỉ. Cai bạ, Ký lục, Hiệp trấn có khuyết thì xin chọn bổ sung ngay. Án phủ, Quản phủ, Tuyên phủ, Tri phủ có khuyết thì cho người tạm quản. Tri huyện có khuyết thì chọn người bảo cử (55), vẫn dâng số tâu xin bổ thụ (56).

Qua triều Minh Mạng, dân số đã tăng lên nhiều. Ruộng vườn cũng được khai phá rộng thêm. Các xã thôn phường lân ấp được phát triển nhiều hơn trước. Do nhu cầu quản lý, năm Minh Mạng thứ 2 (1821) các tổng cũ ở Nam Bộ đều được chia thành nhiều tổng mới. Các tổng mới này được đặt tên theo nguyên tắc dùng tên cũ rồi thêm chữ Thượng, Hạ, Trung, Đông, Tây, Nam, Bắc vào phía sau. Theo đó, tổng Bình Chánh, huyện Bình An được chia thành 4 tổng đặt tên là tổng Bình Chánh Trung, tổng Bình Chánh Tây, tổng Bình Chánh Thượng, tổng Bình Chánh Hạ. Tổng An Thủy cũng được chia thành 4 tổng với các tên An Thủy Thượng, An Thủy Trung, An Thủy Hạ và An Thủy Đông. Các đơn vị hành chính trực thuộc các tổng này thì không rõ.

Việc tổ chức quản trị hành chính vẫn còn lỏng lẻo, tùy tiện, chưa được thống nhất như ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Triều đình không nắm được tình hình cụ thể về diện tích ruộng đất. Thuế khóa thu không đúng, không công bằng, do hậu quả của chính sách nương tay đối với dân mới tới lập nghiệp và trải qua thời gian dài điêu đứng vì chiến tranh. Nạn cường hào lộng hành ở nơi thôn dã đã trở nên tệ nạn đối với người dân các vùng xa xôi hẻo lánh. Nhất là bộ đinh, bộ điền các xã thôn chưa được  lập hoàn chỉnh, đúng qui cách. Để chấm dứt tình trạng này, năm Minh Mạng thứ 17 (1836) nhà vua cử phái đoàn đặc mệnh toàn quyền vào Nam Kỳ thực hiện cuộc tổng đo đạc ruộng đất, phân vạch ranh giới các xã thôn, tổng huyện khắp 6 tỉnh. Phái đoàn do Trương Đăng Quế làm Trưởng đoàn, Nguyễn Xuân Bảng làm phó. Nhưng khi vào đến Nam Kỳ, Nguyễn Xuân Bảng bị bệnh, không thể đảm trách công việc được, nên Trương Minh Giảng lúc đó là Trấn Tây tướng quân được cử thay.

Phương pháp làm việc của đoàn đo đạc là tập trung công chức thực hiện thí điểm tại một số xã thôn gần nơi đóng quân của ban chỉ huy để rút kinh nghiệm và tập huấn cán bộ, sau đó khai triển đại trà. Nhờ vậy mà sau 2 tháng làm việc, các cuốn địa bộ các xã thôn thuộc 2 tỉnh Biên Hòa và Gia Định đã hoàn tất đúng vào ngày mồng 10 tháng 5 âm lịch. Riêng 4 tỉnh còn lại là Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên kết thúc vào ngày 3 tháng 6 âm lịch. Nhờ vậy, danh sách xã, thôn, phường, lân, ấp của từng tổng trên toàn Nam Kỳ Lục Tỉnh vào triều Minh Mạng. Trong đó, danh sách xã, thôn, phường, lân, ấp của huyện Bình An, tiền thân tỉnh Bình Dương như sau:

Tổng Bình Chánh Hạ 

Gồm 3 xã, 10 thôn: Tân An xã, Khánh Vân xã, Tân An Trung xã, An Mỹ thôn, Kiết Tân thôn, Phước Hóa thôn, Phước Thơ thôn, Tân Lái thôn, Vĩnh Phú thôn, Bình Nhan Tây thôn, Phước Tân Đông thôn, Tân Khánh Tây thôn, Vĩnh Lợi thôn.

Tổng Bình Chánh Tây

Gồm 7 xã, 14 thôn, 1 ấp: An Hòa xã, Phước Phú xã, Thạnh Hòa xã, Mỹ Thành xã, Tân An Đông xã, Tân An Tây xã, Thanh Tuyền xã, An Định thôn, Chánh Long thôn, Hòa Mỹ thôn, Lại Tuyền thôn,
 Long Tuyền thôn, Phú Hưng thôn, Phú Trung thôn, Vĩnh Xương thôn, An Định Tây thôn, An Phước thôn, Định Phước thôn, Hòa Thuận Đông thôn, Long Hưng Đông thôn, Mỹ Hảo thôn, Phú Nhuận ấp.


Tổng Bình Chánh Thượng

Gồm 1 xã, 8 thôn: Tân Thới Đông xã, An Thạnh thôn, Hòa Thạnh thôn, Hưng Định thôn, Bình Nhan Thượng thôn, Vĩnh Bình thôn, Bình Nhan Đông thôn, Bình Nhan Nhứt thôn, Phú Long thôn.

Tổng Bình Chánh Trung

Gồm 11 thôn, 1 ấp, 1 thuyền: Bình Điềm thôn, Chánh An thôn, Phú Lợi Tây thôn, Phú Lợi Trung thôn, Bình Phước thôn, Chánh An Tây thôn, Chánh An Trung thôn, Phú Lợi Đông thôn, Tân Phước Tây thôn, Phú Thuận thôn, An Phú ấp, An Nhứt thuyền, Phú Lợi thôn.

Tổng An Thủy Đông

Gồm 2 xã, 11 thôn, 1 phường: Đông An xã, Tân Nhơn thôn, Tân Ninh xã, An Lộc thôn, Bình Thắng Đông thôn, Tân Quới thôn, Tân Long thôn, An Nhơn thôn, Bình  Phú  Thượng  thôn, Bình Thắng Tây thôn, Đông An Tây thôn, Đông An Trung thôn, Lý Nhơn Tây thôn, Bình Xuân phường.

Tổng An Thủy Hạ 

Gồm 5 xã, 4 thôn: Bình Đức xã, Bình Phú xã, Bình Phước xã, Tân An Thượng xã, Bình Chiểu Tây thôn, Bình Đường thôn, Bình Thủy thôn, Bình Lợi Tây thôn, Tân An Hạ xã.

Tổng An Thủy Thượng 

Gồm 7 thôn: Bình Quới thôn, An Lợi thôn, Bình Khánh thôn, Bình Trưng thôn, An Tài thôn, Bình Phú Trung thôn, Mỹ Thủy thôn.

Tổng An Thủy Trung 

Gồm 8 thôn: Bình Đồng Đông thôn, Bình Đồng Tây thôn, Bình Đồng Trung thôn, Bình Quới Đông thôn, Linh Chiểu Đông thôn, Linh Chiểu Tây thôn, Xuân Trường Tây thôn, Xuân Vinh thôn. 
Dưới triều Minh Mạng, việc quản trị hành chính ở các địa phương, nhất là đối với vùng đất mới ở Nam Bộ, được triều đình đặc biệt quan tâm. Để tăng uy tín cho quan chức các cấp, tháng 3 năm Tân tỵ (1821) Minh Mạng thứ 2, nhà vua cho đúc ấn quan phòng bằng đồng cấp cho các ty ở thành Gia Định. Lại cho đúc ấn đồng cấp phát cho các dinh, trấn, phủ, huyện. Điều đó chứng tỏ, trước đó quan chức các cấp chỉ dùng ấn bằng gỗ để đóng vào công văn giấy tờ.

Năm Minh Mạng thứ 8 (1827), triều đình đổi chức Cai bộ và Ký lục ở các dinh, trấn, thành Hiệp trấn và Tham trấn. Tiếp đó, triều đình lại định rằng, phủ huyện nào có đinh điền ít, thì các việc tụng, việc binh, việc thuế khóa đơn giản thì phải đặt thêm một viên Đồng Tri phủ và một viên Huyện thừa.

Trên tinh thần tránh mọi phiền phức cho dân và không để các phần tử xấu lợi dụng, làm bậy, nhà vua lại định rằng, trong một dinh, trấn nếu các chức quan có tên trùng nhau, thì viên quan có phẩm trật thấp hơn phải đổi tên, hoặc bớt đi một chữ tên, hoặc đổi ra tên đồng âm mà viết khác chữ để tránh sự nhầm lẫn. Ví dụ: nếu quan Tri phủ phủ Phước Long và quan Tri huyện huyện Bình An có họ tên trùng nhau, thì quan Tri huyện Bình An phải đổi tên khác, hoặc cùng tại huyện Bình An, quan Tri huyện và quan Huyện thừa trùng họ tên nhau, thì quan Huyện thừa phải đổi tên.

Năm Minh Mạng thứ 13 (1832), sau khi Tổng trấn Lê Văn Duyệt qua đời, nhà vua bỏ chức Tổng trấn Gia Định Thành, đặt các trấn trực thuộc triều đình Huế và tiến hành một cuộc cải cách hành chính toàn diện trên khắp cả nước. Cụ thể là đổi các trấn gọi là tỉnh, đặt chức Tổng đốc, Tuần phủ thay cho chức Trấn thủ, đặt chức Bố chánh sứ thay cho chức Hiệp trấn, đặt chức Án sát sứ thay cho chức Tham trấn, tức là ba quan chức đầu tỉnh về bên văn ban, đặt chức Lãnh binh về bên võ ban. Tỉnh lớn hay kiêm 2 tỉnh đặt một viên Tổng đốc. Tỉnh nhỏ đặt một viên Tuần phủ. Theo đó tỉnh Biên Hòa và tỉnh Phiên An cử một viên Tổng đốc kiêm quản, gọi là An Biên Tổng đốc. Còn các cấp phủ, huyện, tổng, xã thôn vẫn giữ như cũ. Trong đó, quan Tổng đốc giữ việc cai trị cả quân và dân, trông coi cả quan văn quan võ, khảo hạch các quan lại và sửa sang chốn biên cương; Quan Tuần phủ giữ việc tuyên bố ân đức nhà vua, phủ dụ yên dân, trông coi về hành chính, giáo dục, chấn hưng việc có lợi và trừ bỏ lệ tục. Quan Bố chánh sứ coi việc thuế má, tiền của trong toàn hạt, Triều đình có ban ơn huệ, hoặc lệnh cấm thì tuyên đạt cho các chức việc biết. Quan Án sát sứ giữ việc hình phạt trong toàn hạt, phát huy kỷ cương phong tục xem xét việc quan lại trị dân và (kiêm lý việc bưu chính truyền đi trong hạt). Quan Lãnh binh chuyên cai quản binh lính, đều theo quan Tổng đốc mà thi hành(57).

Cách thức tuyển dụng chức Cai tổng được qui định rõ từ năm Minh Mạng thứ 3 (1823) như sau: mỗi tổng chỉ đặt một viên Cai tổng. Khi có khuyết thì do viên Tri phủ, Tri huyện kén chọn nhân viên trong dinh, trấn, làm tờ đề đạt lên, rồi do bộ Lại tâu cho cấp văn bằng làm Cai tổng thí sai. Đủ ba năm sát hạch, nếu quả là người thanh liêm, mẫn cán thì cho thực thụ. Năm Minh Mạng thứ 5 (1824) lại qui định rằng: từ nay phàm các Cai tổng hoặc thí sai hoặc thực thụ, đều chuẩn thuộc quyền bộ Lại quản lý. Nguyên trước ngạch Cai tổng thuộc về võ giai nay chuyển về văn giai.

Về việc tuyển chọn chức Cai tổng điền khuyết, năm Minh Mạng thứ 9 (1828) qui định lại: khi có khuyết Cai tổng, các viên Tri huyện hạt ấy phải chọn một viên Lý trưởng (Xã trưởng hay Thôn trưởng) trong tổng ấy là người mẫn cán đề cử lên. Quan trấn thủ hạt ấy gọi viên Lý trưởng lên trấn (khảo sát), rồi tư xin cho bổ thí sai. Tổng nào nhiều việc phải đặt thêm một chức Cai tổng thì phải lấy một viên ngoại ủy phó tổng để cử lên xin cấp bằng cho để thừa hành công vụ. Các Cai, Phó tổng đủ 3 năm, các viên Phủ, Huyện hạt ấy phải sát hạch mà chia làm 3 hạng: hạng ưu, hạng bình, hạng liệt bẩm lên quan Trấn thủ để tâu lên. Người thuộc hạng ưu, nếu là Cai tổng đã thực thụ thì cho thăng thưởng tùng bát phẩm bá hộ. Nếu là Cai tổng thí sai thì chuẩn cho thực thụ. Nếu là ngoại ủy Phó tổng thì chuẩn cho thí sai. Nếu chưa có khuyết Cai tổng thì sẽ cho ghi vào sổ Cai tổng thí sai, nhưng vẫn giữ chức Phó tổng, đợi có khuyết Cai tổng, sẽ bổ làm Cai tổng thí sai. Viên nào thuộc hạng bình thì cứ lưu ở chức cũ thêm 3 năm nữa, rồi sẽ chiếu lệ tâu lên cho thăng bổ. Viên nào thuộc hạng liệt đều bị cách chức, lấy người khác điền thế vào (58).

Về tổ chức hành chính cơ sở xã, thôn, phường, ấp thời bấy giờ không thấy một tài liệu nào nói đến một cách cụ thể và hệ thống. Ngay bộ Đại Nam hội điển sự lệ cũng không thấy đề cập đến xã, thôn, phường, ấp, mà chỉ nói đến cấp tổng mà thôi. Tuy nhiên, dưới mỗi cuốn Địa bộ đều có chữ ký hay điểm chỉ của Xã trưởng hay Thôn trưởng cùng với viên Dịch mục. Có lẽ đó là hai viên chức cấp xã thôn thừa hành công vụ đối với cấp trên. Ngoài ra, trong hương thôn chắc còn có các chức việc khác trông coi các phần việc chuyên trách mà tài liệu không nói tới, nên chúng ta không biết được. Nhưng đến triều Thiệu Trị, Tự Đức thì những chức việc này được nêu danh hiệu rất nhiều (sẽ được trình bày sau).

Những năm cuối triều Minh Mạng, nước nhà đã đi vào ổn định, nhất là sau khi cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi được dẹp yên, dân chúng an cư lạc nghiệp, ra sức khai phá đất hoang, mở rộng canh tác, tạo nên nhiều trung tâm dân cư hướng về vùng cao. Đặc biệt bấy giờ sự giao lưu giữa người Kinh và người các dân tộc thiểu số ở vùng tây bắc tỉnh Biên Hòa thắt chặt hơn trước. Người dân tộc đem lâm thổ sản xuống vùng đồng bằng, người Kinh đem muối, hải sản khô và hàng thủ công lên vùng cao trao đổi, buôn bán với nhau. Do tác động của người Kinh và chính mắt họ trực tiếp thấy được cuộc sống yên ổn dưới sự che chở của triều đình nhà Nguyễn, nên rất nhiều buôn, sóc của người dân tộc đã xin qui phục triều đình. Do đó, năm Minh Mạng thứ 18 (1837), trích tổng Chánh Mỹ Hạ huyện Phước Chánh hợp với các buôn, sóc ba thủ Bình Lợi, Định Quán, Vĩnh Phước chia lập thành 4 tổng Phước Thành, Bình Sơn, Bình Tuy, Bình Cách lập thành huyện mới Phước Bình thuộc phủ Phước Long. Đồng bào dân tộc ở đây được nhà vua ban cho mỗi dòng một chữ để làm họ, như: Sơn, Lâm, Hồng, Ngạn, Ngưu, Mã v.v…

Đồng thời với việc thành lập huyện Phước Bình, triều đình còn cho trích 4 tổng An Thủy Đông, An Thủy Thượng, An Thủy Trung, An Thủy Hạ khỏi huyện Bình An, lập thêm tổng Chánh Thiện để thành lập huyện mới Ngãi An thuộc phủ Phước Long. Huyện Bình An lúc này thu hẹp địa bàn, còn lại 4 tổng là Bình Chánh Tây, Bình Chánh Thượng, Bình Chánh Trung, Bình Chánh Hạ. Lại lấy dân vùng người dân tộc thiểu số thuộc thủ An Lợi cùng với người Hoa sống chung lộn trong vùng, lập thành tổng mới lấy tên là tổng Quảng Lợi. Các tổng cũ đều được đổi tên, Tổng Bình Chánh Tây đổi thành tổng Bình Thổ; Tổng Bình Chánh Thượng đổi thành tổng Bình Chánh; Tổng Bình Chánh Trung đổi thành tổng Bình Điền; Tổng Bình Chánh Hạ đổi thành tổng Bình Thiện.

 Đến triều Thiệu Trị, không có cải cách gì về hành chính quan trọng ở các tỉnh Nam Kỳ nói chung, huyện Bình An nói riêng. Bấy giờ, triều đình cũng như quân dân Nam Kỳ đang bận về chiến cuộc ở miền tây, không có thì giờ nghĩ đến việc khác. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Bình An cũng có một thay đổi đáng ghi nhận. Đó là, dân chúng đã hướng sự khẩn đất hoang lên vùng cao phía tây bắc, vừa mở rộng diện tích đất canh tác, xây dựng nhà cửa, vừa tranh thủ vận động được người dân tộc thiểu số sinh sống nơi vùng sâu, vùng xa tình nguyện gia nhập vào khối cộng đồng dân tộc. Làm cho địa bàn tổng Bình Thổ được mở rộng, các viên Cai tổng và Phó tổng không đủ sức quán xuyến công việc của tổng, mà sự tiếp xúc của dân chúng với tổng cũng gặp nhiều khó khăn. Vì đường giao thông bấy giờ chưa được mở mang, gặp khi mưa gió thì gián đoạn hoàn toàn. Do đó, năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), địa bàn tổng Bình Thổ được chia thành 2 tổng: Bình Thổ và Bình Lâm. Tổng Bình Thổ thuộc vùng người Kinh; Tổng Bình Lâm thuộc vùng người dân tộc thiểu số.

Thiệu Trị chỉ ở ngôi được 7 năm, việc sửa sang trong nước chưa thực hiện được bao nhiêu thì đã qua đời, trao quyền lại cho vua Tự Đức. Bấy giờ, nước Việt Nam bắt đầu tiếp xúc với Tây phương, đặc biệt là người Pháp. Triều đình đã thấy trước được tham vọng thực dân, trước sau gì rồi cũng phải đánh nhau với họ. Do đó, triều đình ra sức chuẩn bị lương thực, “thực túc binh cường”. Muốn có nhiều lương thực chất vào kho không gì hay bằng đẩy mạnh khai khẩn đất hoang ở Nam Kỳ, theo đề nghị của Nguyễn Tri Phương nhà vua đã cho thực hiện việc thành lập các đồn điền ở Nam Kỳ.

Đồn điền? là một hình thức nông trường khai khẩn đất hoang do chính quyền trực tiếp tổ chức và điều khiển. Những người tham gia đồn điền gồm có nhiều thành phần. 

Trước hết là quân lính của triều đình, trong lúc không có chiến tranh, không có giặc giã, họ là lực lượng lao động quan trọng. Chính quyền điều động họ vào việc khai hoang, canh tác, lập doanh trại để lấy hoa lợi bỏ vào kho làm quân lương. Tất cả các phương tiện canh tác và hạt giống đều do nhà nước cung cấp. Lực lượng thứ hai tham gia đồn điền là dân nghèo, dân xiêu tán không kế sinh nhai, tội nhân bị tù đày. Số người này cũng được quân sự hóa, nghĩa là cùng chia thành cơ, đội, có cấp chỉ huy, được huấn luyện cách sử dụng vũ khí, tuy họ không phải là lính chuyên nghiệp. Khi có chiến tranh họ được sử dụng như loại hương binh. Chính sau này trong cuộc kháng chiến chống Pháp thời kỳ đầu, lực lượng lính đồn điền đã đóng góp đáng kể.

Do thành phần tham gia như trên, nên đồn điền được lập khắp nơi, tỉnh nào cũng có, phủ huyện nào cũng có, nhiều nhất là ở vùng Châu Đốc, Hà Tiên. Để đẩy mạnh công tác đồn điền, tháng Giêng năm Quí mùi (1853), Tự Đức thứ 5, đình thần tâu rằng: xin cho xứ Nam Kỳ và các tỉnh từ Bình Thuận trở ra Bắc, thông sức người bổn hạt, cho tình nguyện ứng mộ… Như mộ người đồn điền thì kết hợp thành lính đồn điền, chia 50 người làm một đội, 500 người làm một cơ. Nếu mộ người vào để lập ấp thì phải được 10 người trở lên mới cho tùy chỗ khai khẩn lập bộ. Người nào mộ lính đồn điền được một đội, cho bổ Suất đội, được một cơ cho bổ Thụ chánh Đội trưởng hoặc Thí sai Phó quản cơ. Ngày sau thành căn cước (59), một đội làm một ấp (60), một cơ làm một tổng. Còn Quản cơ, Suất đội đều lãnh chức Tổng trưởng (Cai tổng), Ấp trưởng. Người nào mộ dân lập ấp được 30 người thì tha xâu thuế suốt đời, được 50 người thì được thưởng Chánh Cửu phẩm, được 100 người thời thưởng Chánh Bát phẩm, nhưng lãnh chức vụ Tổng, Lý.

Kết quả bước đầu của chương trình đồn điền tính đến năm 1854 tức 5 năm trước khi người Pháp chiếm Gia Định đã lập được 21 cơ, lập thành thôn xóm phỏng chừng 100 đơn vị. Trong số này có một cơ ở tỉnh Biên Hòa, nhưng không rõ ở vùng nào và trong số 100 thôn ấp mới thành lập. Huyện Thuận An không biết có được thôn ấp nào mới không, thì không có sử sách nào ghi chép. Chỉ biết rằng, huyện Thuận An lúc này còn nhiều vùng đất hoang hóa và theo thống kê, các đơn vị hành chính vào đầu Pháp thuộc so với thời Minh Mạng thì có rất nhiều thôn ấp mới.

Về bộ máy hành chính ở xã thôn, lúc đầu, người Pháp vẫn còn dùng bộ máy hành chính cũ, tức là vào triều Tự Đức, được họ thống kê các chức danh với quyền hạn, nhiệm vụ như sau:

Hương Cổ là viên chức rất già, đã từng làm các chức Hương Chủ, Hương Cả, đã cống hiến nhiều công sức cho dân nên được xã thôn ban cho chức ấy như một danh dự.

Hương Cả, Hương Chủ là hai viên chức có vai trò tương đương, là những người rất giàu có, nhiều uy tín và ảnh hưởng trong dân chúng, đã từng giữ các chức vụ then chốt, đã nghỉ việc, nhưng vẫn còn giữ vai trò tích cực trong hương thôn tùy theo ảnh hưởng và năng lực. Đó là những người có học.

Hương Sư là viên chức có trình độ học vấn, đảm nhiệm chức vụ khó khăn nhất trong xã thôn, vì là người chuyên lo việc nâng cao dân trí. Trong một số trường hợp viên chức này còn đóng vai trò phụ tá xã trưởng, thôn trưởng tiếp đón thượng cấp vì có năng lực đối đáp. Do đó có trường hợp một viên Hương Sư có thể kiêm chức vụ này ở nhiều xã thôn lân cận, vì các xã thôn này không có người học thức cao.

Hương Trưởng là viên chức đứng sau chức Hương Sư về thứ bậc, nhưng trách nhiệm thì tương tự  cũng là người có học.

Hương Lão, Hương Mục, Hương Bộ là những chức danh thường giao cho các người mù chữ hay ít học, nhưng đầy thiện chí đóng góp công sức cho xã thôn, nhưng không bao giờ được cử giữ các chức Hương Chủ, Hương Sư, Hương Trưởng (hai chức sau chỉ có ở vùng Phước Tuy).

Hương Nhứt, Hương Nhì là những chức danh được giao cho những người đã từng giữ chức Hương Thân hay Hương Hào mà không thể tiến lên được, vì các chức đó chưa khuyết. Hai chức này cũng thuộc loại danh dự có nghĩa là hương chức thứ nhứt, thứ nhì, chỉ những xã thôn lớn mới có, như là một sự an ủi đối với người có thiện chí.

Hương Chánh là chức danh được giao cho người đã làm các chức Hương Thân hay Hương Hào và phải là người có học. Người lãnh chức vụ này hơi hiếm, phải là người nhiều uy tín mới có được.

Hương Lễ, Hương Bái, Hương Ẩm là những viên chức coi về việc tế tự của xã thôn, giúp đỡ các cá nhân trong nghi lễ, giảng giải tập tục, tổ chức các cuộc yến tiệc, hội lễ.

Hương Quan hay Hương Quản là chức danh được giao cho các hương chức cũ, cố vấn các công việc chung của xã thôn. Các quan chức xuất thân từ bản xã, bản thôn cũng có thể được tôn xưng chức danh này để bênh vực, che chở cho xã thôn.

Hương Thân là người có học, trước đã có đảm nhận chức vụ Lý Trưởng, Hương Hào, được giao quản trị tổng quát việc làng, giải thích các chỉ thị cấp trên cho dân. Hương Thân tham gia tất cả các công việc như lập bộ thuế, phân bổ thuế, thu nạp các khoản thuế cho nhà nước, xuất chi cho làng, phân xử các tranh chấp trong làng.

Hương Hào là viên chức đảm nhiệm trách vụ như Lý Trưởng và Hương Thân, nhưng đặc biệt đảm trách về an ninh trật tự, có thể là người ít học nhưng đã từng giữ chức Lý Trưởng.

Thôn Trưởng, Xã Trưởng, Cai Xã cũng được coi như Lý Trưởng, nhưng không chính danh lắm. Đã từng làm Lý trưởng, hay Phó thôn, Phó xã. Đại diện cho thôn đối với chính quyền trung ương (gouvernement central) và ngược lại. Trong thôn xóm không được trọng vọng lắm, vì thuộc loại nhân viên của thôn. Trước một vụ phạm pháp, Lý trưởng là thừa phát lại của các hương chức lớn, còn những người là thứ yếu, là một chức kém quan trọng. Tuy vậy, mọi người phải trải qua các chức này, nếu muốn tiến lên các chức cao hơn. Họ phụ tá Hương Thân, Hương Hào trong mọi việc.

Thủ Bộ là viên chức giữ sổ bộ, có học, chịu trách nhiệm hoàn chỉnh sổ bộ, là quản thủ viên của thôn.

Thủ Chỉ là viên chức bảo quản các tư chứng thư của thôn, quản thủ các giấy tờ của thôn liên quan đến động sản và bất động sản.

Thủ Bổn là thủ quỹ của thôn, quản lý kinh tế của thôn. Muốn được cử giữ chức này đương sự phải thuộc hạng giàu có để được sự tin cậy của dân thôn khi giao cho trách nhiệm thực hiện các khoản thu lớn nhỏ.

Hương Hộ là chức danh được giao cho những người giàu có, đã từng thể hiện trách nhiệm đối với thôn dân, chẳng hạn như tài trợ khi thôn cần vốn để thực hiện các công trình công ích. Người này cũng có trách nhiệm như thủ bổn, nghĩa là giữ gìn tài sản của thôn. Thường là người có học và có thể trở thành hương chức cao hơn về sau.

Thủ Khoán, Cai Thôn là các viên chức giữ sổ sách của thôn về các loại thuế hoa chi như thuế chợ, thuế cửa tiệm, thuế bến đò, lệ phí hôn thú (tiền cheo).

Câu Đương, Thủ Cuộc, Tư Văn là những viên chức có trách nhiệm bố cáo các mệnh lệnh của thôn hoặc của cấp trên, thông báo cho các vị hương chức, tham gia mọi công việc của thôn. Đó là nhân viên cấp dưới của các hương chức, thường là người có học.

Hương Đình, Câu Đình, Trùm Đình là những chức danh không quan trọng, thường giao cho những người ít linh hoạt, không đủ khả năng đảm nhiệm các công việc khác, nhưng nhờ cao tuổi, hoặc “con ông cháu cha”, cần có chút địa vị trong thôn, nên giao cho việc chăm nom, gìn giữ đình, chùa của thôn.

Lý Trưởng, Phó Xã, Phó Lý là những viên chức có nhiệm vụ phụ tá cho Xã trưởng, Hương thân, Hương hào trong các công việc của họ.

Trùm Dịch là viên chức có nhiệm vụ thông báo rộng rãi cho dân chúng biết các quyết định của ban Hương chức.

Trưởng hay Bếp là những nhân viên cảnh sát của thôn được dùng trong công tác quản trị của thôn.

Trùm Ấp, Trưởng Ấp là những người làm trung gian giữa dân ấp với ban Hương chức của thôn. Làm mọi công việc trong ấp do họ chịu trách nhiệm.

Cai Tuần là viên chức chịu trách nhiệm tổ chức việc canh phòng trong thôn, ban đêm dẫn tuần đinh đi tuần quanh thôn, đuổi bắt các vụ trộm cướp.

Cai Thị, Trùm Thị là nhân viên coi về trật tự tại các chợ, giải quyết các tranh chấp ở chợ.

Cai Binh, chỉ những xã thôn lớn mới có, chịu trách nhiệm về việc tuyển lính khi có lệnh cấp trên v.v...

Các viên chức kể trên là những chức danh có từ triều Thiệu Trị, Tự Đức khi người Pháp mới cai trị đất Nam Kỳ, không nhất thiết xã nào, thôn nào cũng có đủ. Theo một số đơn từ khiếu nại của ban Hương chức, lúc đầu người Pháp mới tới, có các chức danh phổ biến là Thôn trưởng, Hương thân, Hương hào, Hương sư, Hương chánh, Hương lễ, các chức phụ tá có Ấp trưởng, Cai tuần, Trùm cả, Thủ hộ, Biện lại, Biện đình.

Hiện nay, chưa có một bản thống kê nào được công bố về số xã, thôn, phường, ấp của mỗi tổng thuộc các tỉnh ở Nam Kỳ nói chung, huyện Bình An nói riêng vào những năm đầu của triều Tự Đức, mà chỉ có con số tổng quát được ghi trong sách Đại Nam Nhất thống chí của Quốc Sử quán triều Nguyễn soạn dưới triều vua Duy Tân do Cao Xuân Dục làm Tổng tài. Đó là 6 tổng (Bình Chánh, Bình Thổ, Bình Thiện, Bình Điền, Quảng Lợi, Bình Lâm), 58 xã, thôn, ấp, 2 bang người Tàu(61). Khi viết sách này thì Nam Kỳ Lục tỉnh đã là nhượng địa của Pháp, đặt dưới quyền cai trị của người Pháp, trực thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương ở Hà Nội, không còn liên quan gì về mặt hành chính với Triều đình Huế, nên những con số trên đây chắc chắn là những con số có trước khi người Pháp đánh chiếm, tức trước năm 1859.

Để có được một bảng thống kê tương đối sát với thực tế về tên các xã, thôn được lập trong giai đoạn 1836 và 1859, tức là dưới hai triều Thiệu Trị và Tự Đức của huyện Bình An, chúng tôi đã sử dụng và đối chiếu hai nguồn sử liệu chính, một là địa bộ của tất cả các xã thôn toàn Nam kỳ Lục tỉnh, trong đó có địa bộ của các xã thôn huyện Bình An, tiền thân của tỉnh Bình Dương được lập vào thời Minh Mạng thứ 17 (1836); hai là “Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục” áo Hạt tham biện ở Nam Kỳ công bố năm 1892 và tài liệu Bulletin offiel de la Cochinchine giai đoạn 1862-1892. Tuy vậy, không thể phân biệt được đơn vị nào lập thời Thiệu Trị, đơn vị nào lập dưới triều Tự Đức. Sau đây là bản thống kê (có sự chênh lệch so với con số xã thôn ấp ghi trong sách Đại Nam nhất thống chí).

Tổng Bình Chánh

Gồm 14 thôn: An Thạnh thôn, Bình Đán thôn, Bình Đức thôn, Bình Giao thôn, Bình Nhâm thôn, Bình Sơn thôn, Bình Thuận thôn, Hòa Thạnh thôn, Hưng Định thôn, Phú Hội thôn, Phú Trung thôn, Tân Thới thôn, Vĩnh Bình thôn, Phú Long Thôn.

Tổng Bình Điền 

Gồm 18 thôn: An Nghiệp thôn, Bình Thiệt thôn, Chánh An thôn, Chánh Long thôn, Chánh Thiện thôn, Phú Cường thôn, Phú Hữu thôn, Vĩnh Phước thôn, Vĩnh Tường thôn, Phú Lợi thôn, Phú Thọ thôn, Phú Thuận thôn, Phú Văn thôn, Cát Tân thôn, Tân Bình thôn, Tân Phước thôn, Chánh Bình thôn, Bình Điềm thôn.

Tổng Bình Thiện

Gồm 2 xã 9 thôn: An Mỹ thôn, Bình Chuẩn thôn,
Tân Hội thôn, Hóa Nhựt thôn, Tân An xã, Khánh Vân xã, Phước Lộc thôn, Tuy An thôn, Tân Khánh thôn, Vĩnh Phú thôn, Mỹ Lộc thôn.

Tổng Bình Thổ 

Gồm 10 thôn: An Định thôn, An Lợi thôn, An Phú thôn, Cầu Định thôn, Định Phước thôn, Mỹ Hào thôn, Hòa Mỹ thôn, Tương An thôn, Tương Bình thôn, Vĩnh Xương thôn.

Tổng Bình Lâm 

Gồm 2 xã 12 thôn: Chánh Lưu thôn, Hòa Thuận thôn, Long Bình thôn, Long Chiêu thôn, Long Hưng thôn, Lai Khê thôn, Long Nguyên thôn, Lai Uyên thôn, Mỹ Thành xã, Mỹ Khê thôn, Phú Hưng thôn, Phú Trung thôn, An Phú thôn, Thạnh Hòa xã.

Tổng Quảng Lợi

Gồm 10 thôn: Đông Phát thôn, Đông Tựu thôn, Hớn Quản thôn, Lâm Trang thôn, Lịch Lộc thôn, Lợi Sơn thôn, Lộc Khê thôn, Lương Mã thôn, Văn Hiến thôn, Xá Trạch thôn.

II. GIAI ĐOẠN PHÁP THUỘC VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1862-1954)

Việc xây dựng đồn điền và thành lập các thôn mới đang được triều đình nhà Nguyễn và nhân dân xúc tiến tại Nam Bộ, thì quân Pháp đưa chiến thuyền vào cửa Cần Giờ, tiến lên đánh chiếm thành Gia Định vào ngày 17/2/1859, mở đầu cuộc xâm lược, đưa dân tộc Việt Nam bước vào cuộc sống nô lệ hơn 80 năm. 

Với Hòa ước Nhâm tuất ký ngày 5/6/1862 giữa triều đình Huế và Soái phủ Sài Gòn, ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Biên Hòa, Gia Định, Định Tường trở thành nhượng địa của nước Pháp. Người Pháp bắt đầu tổ chức nền hành chính tại ba tỉnh này.

Bước đầu, người Pháp tạm duy trì cơ cấu tổ chức hành chính có sẵn của Nam triều với một số điều chỉnh nhỏ như ở tỉnh Biên Hòa nay gọi là hạt thanh tra Biên Hòa, chức vụ Tuần phủ, Bố Chánh, Lãnh binh bị bãi bỏ, chỉ giữ lại chức quan Án (thay vì Án sát sứ) làm việc dưới quyền giám sát của viên Thanh tra người Pháp do viên chỉ huy quân sự kiêm nhiệm. Ngày 21/12/1861, Đại tá Domenech Díego người Y Pha Nho được Đô đốc Bonard cử làm chỉ huy tối cao tiểu khu (cercle) Biên Hòa kiêm chức Thanh tra. Chức vụ này sau đó lần lượt được thay bởi Đại tá Loubère (7/1/1863), Alleyron (tiểu đoàn trưởng pháo binh hải quân), Đại úy Thủy quân lục chiến Tillet. Ở cấp huyện duy trì chức Huyện (thay vì Tri huyện) làm việc theo ngành dọc lên quan Án, với sự giám sát của viên đồn trưởng người Pháp tại huyện lỵ. Ở tổng vẫn giữ các chức Cai tổng, Phó tổng, Bang biện phó tổng, Sung biện phó tổng. Ở cấp xã thôn vẫn giữ ban Hương chức (hay Hội tề).

Hai chức Bang biện phó tổng và Sung biện phó tổng có thể đã có dưới triều Thiệu Trị, Tự Đức nhưng không thấy tài liệu nào nói tới. Đến thời Pháp thuộc thì có nhiều người Pháp viết sách nghiên cứu về nền hành chính ở Nam Kỳ nói tới nhiệm vụ hai chức danh này. Tòa Thống đốc Nam Kỳ cũng ban hành Nghị định qui định trách nhiệm cụ thể của hai viên chức này. Chẳng hạn trong sách “L’Indochine Francaise Contemporaine Cochinchine”, tác giả cho biết Bang biện được coi như thư ký của Cai tổng, nhưng không thấy nói tới Sung Biện. Còn Thống đốc Nam Kỳ trong nghị định ngày 13/6/1910, được bổ sung bởi nghị định ngày 6/9/1918 thì ấn định nhiệm vụ của Bang biện phó tổng là phụ tá Cai, Phó tổng trong mọi công việc. 
Có thể thay Phó tổng khi cần. Bang biện phó tổng và Sung biện phó tổng sẽ được bổ dụng bởi Chủ tỉnh đối với các tổng nếu xét cần (như vậy hai chức danh này không nhất thiết tổng nào cũng có hay có đủ cả hai). Tiêu chuẩn để được tuyển chọn là những cựu hương chức các làng trong tổng đã từng làm việc ít nhất 4 năm, trong đó có 2 năm làm Lý trưởng. Việc bổ dụng do quyết định của Chủ tỉnh, nhưng phải được Thống đốc phê duyệt. 

Nghị định ngày 13/12/1919 bổ sung thêm điều kiện để được tuyển cử vào hai chức danh này như sau: được chọn trong các hương chức hiện hành hay đã nghỉ việc các làng trong tổng, đã làm việc 4 năm ở làng, trong đó có 2 năm làm Lý trưởng. Tuy nhiên, ai đã làm Lý trưởng một năm trước ngày nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 27/8/1904 có hiệu lực (Nghị Định cải tổ hành chính làng xã) cũng được chọn.

Hai chức vụ Bang biện và Sung biện phó tổng không có lương. Tuy nhiên, có thể được hưởng một khoản phụ cấp di chuyển trích từ ngân sách vùng đã dự trù cho Phó tổng. Ngoài ra, cũng có thể được hưởng của ngân sách này một khoản phụ cấp.

Về địa bàn các đơn vị hành chính, bấy giờ người Pháp chỉ nắm được vùng đồng bằng, nên họ cũng chỉ sắp xếp tổ chức hành chính ở vùng này mà thôi. Các đơn vị hành chính ở vùng cao như huyện Phước Bình họ chỉ nắm được Chánh Mỹ Hạ, huyện Bình An chỉ nắm được tổng Quảng Lợi. Để thực hiện chính sách trực trị ở những vùng đã kiểm soát được, người Pháp sắp xếp lại như sau:

Giải thể huyện Phước Bình, huyện Ngãi An, huyện Long Khánh. Mỗi phủ còn lại hai huyện. Nhập tổng Chánh Mỹ Hạ huyện Phước Bình vào huyện Phước Chánh, nhập bốn tổng huyện Ngãi An vào huyện Bình An. Theo thống kê ngày 31/12/1862 hạt Thanh tra Biên Hòa có(62):

Phủ Phước Long có 2 huyện:

- Huyện Phước Chánh (Phước Chánh và Phước Bình), huyện lỵ tại Bến Cá, gồm có 6 tổng: Phước Vinh Thượng (24 xã thôn); Phước Vinh Trung (16 xã thôn); Phước Hạ (18 xã thôn); Chánh Mỹ Thượng (10 xã thôn); Chánh Mỹ Trung (18 xã thôn); Chánh Mỹ Hạ (14 xã thôn);

- Hai huyện Bình An (Bình An và Ngãi An), huyện lỵ tại Búng, gồm 9 tổng: Bình Chánh (10 xã thôn); Bình Thổ (9 xã thôn); Bình Điền (11 xã thôn); Bình Lâm (13 xã thôn); Bình Thiện (8 làng) An Thổ (An Thủy Hạ có 8 xã thôn); An Thủy (An Thủy Đông cũ với 14 xã thôn); An Bình (An Thủy Thượng cũ với 7 xã thôn) 
Phủ Bình Phước Tuy có 2 huyện


 Các giấy tờ đều còn dùng chữ Hán được các viên thông ngôn dịch tra tiếng Pháp. Các đơn vị hành chánh được dịch như sau: hạt thanh tra  (Inspection), huyện (Sous – Préfect), phủ (Préfect), tổng (Canton), xã  (Commune), thôn (Petite Commune), ấp, xóm ( Hameau).

Điểm đặc biệt trong giai đoạn này là các quan chức ở tỉnh, phủ, huyện và hương chức ở xã thôn - là những người có học thức, hầu hết đã bỏ việc đi theo lực lượng kháng chiến, hoặc tới các tỉnh còn thuộc triều đình, hoặc về quê nhà ở ẩn, không hợp tác với chính quyền mới. Do đó, người Pháp phải dùng những phần tử ít học, du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, thừa gió bẻ măng, hoặc bọn người bán rẻ lương tâm, chịu ra làm tay sai, hợp tác với kẻ xâm lược để bóc lột, đàn áp đồng bào. Bọn này là tay sai đắc lực, nhưng lại không làm được việc, không được dân chúng tín nhiệm, khiến các quan chức Pháp lúc bấy giờ phải thốt lên rằng: “Chúng ta chỉ có, sau này Phó Đô Đốc Rieunier thừa nhận, các con chiên và phường vô lại làm với chúng ta. Đến với chúng ta là những kẻ lang thang, Đại tá F. Bernard nhận xét, vì đói khổ hay phạm tội mà phải bỏ làng, họ rất quỵ lụy chỉ thèm được sống, không nghĩ gì đến cuộc chiến đấu của dân tộc. Họ sẵn sàng thờ mọi ông chủ. Chúng ta tuyển mộ toàn thể nhân viên cần thiết cho sự cai trị hay cho việc nhà, từ đám người đó: bồi, cu li, tùy phái và cả những người thông dịch, người sao chép. Họ đã được huấn luyện sơ sài trong các trường của Hội truyền giáo. Các Pháp kiều hay công chức vừa mới cập bến được biết về dân tộc Việt Nam qua sự tiếp xúc với những kẻ ti tiện đó…”(63).

Với những người cầm quyền là những nhà quân sự chỉ biết đánh trận, cùng đội ngũ người bản xứ cộng tác như thế, cai quản một địa bàn rộng lớn, thêm vào đó luôn bị những toán nghĩa quân tập kích, phục kích nên chính quyền thực dân của Soái phủ Sài Gòn đành phải chia nhỏ địa bàn thành nhiều hạt Thanh tra, rộng chỉ bằng một phủ hoặc một hai huyện để dễ cai trị. Cụ thể ngày 27/4/1864 tách địa bàn huyện Phước An phủ Phước Tuy khỏi hạt thanh tra Biên Hòa để thành lập hạt thanh tra Bà Rịa; tách huyện Long Thành để thành lập hạt thanh tra Long Thành. Đến ngày 14/3/1866 lại tách huyện Bình An khỏi địa bàn hạt thanh tra Biên Hòa để lập thành 2 hạt thanh tra Bình An và Ngãi An trên địa bàn cũ của 2 huyện này.

Hạt thanh tra Bình An dời trụ sở tới Thủ Dầu Một, gồm có 7 tổng Bình Lâm, Bình Thổ, Bình Thiện, Bình Chánh, Quảng Lợi, Cửu An và 71 xã thôn, (bấy giờ người Pháp đã kiểm soát được vùng người dân tộc thiểu số nên mới có hai tổng sau). Riêng tổng Cửu An không rõ thành lập từ năm nào. Còn hạt thanh tra Ngãi An gồm có 5 tổng An Bình, An Thổ, An Điền và Chánh Thiện. Từ đó địa bàn huyện Ngãi An vốn là phần đất của huyện Bình An vĩnh viễn tách khỏi địa bàn Bình An.

Ngày 16/8/1867, sau khi chiếm trọn 6 tỉnh Nam Kỳ (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) người Pháp chia 6 tỉnh thành 24 hạt thanh tra theo thứ tự sắp xếp của tòa Thống đốc Nam Kỳ là: Thủ Dầu Một, Thủ Đức, Biên Hòa, Long Thành, Bà Rịa, Chợ Lớn, Cần Giuộc, Gò Công, Tân An , Sài Gòn, Trảng Bàng, Tây Ninh, Chợ Gạo, Mỹ Tho, Cai Lậy, Cần Lố, Vĩnh, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Sa Đéc, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá (chưa có Bạc Liêu). Trong đó, hạt thanh tra Bình An đổi tên thành hạt thanh tra Thủ Dầu Một (64).

Để sự liên lạc giữa hạt thanh tra mà dân chúng quen gọi Tòa Bố (vì quyền hạn và nhiệm vụ của viên thanh tra tương đương với quyền hạn và nhiệm vụ chức Bố chánh sứ của Nam triều) với Tòa Thống đốc Nam Kỳ tại Sài Gòn và các hạt thanh tra lân cận, ngày 12/6/1867 Thống đốc Nam Kỳ ban hành Quyết định thành lập cơ quan bưu điện tại Thủ Dầu Một do một nhân viên của hạt thanh tra phụ trách. Nhiệm vụ của Bưu điện lúc đó là chuyển đệ công văn của chính quyền, chưa phục vụ thư từ của dân chúng.

Bấy giờ, việc quản trị trong các đồn điền cũ vẫn có tính bán quân sự, không thuần túy hành chính dân sự. Hơn nữa, một số đơn vị bảo vệ đồn điền đã biến thành những đội nghĩa quân gây nhiều trở ngại cho công cuộc bình định của thực dân. Nên, ngày 20/9/1867 Thống đốc – Nam Kỳ ban hành Quyết định giải tán các đồn điền. Các đội hay ấp sẽ được gọi tên một làng (Village). Chức đội và bếp (chức chỉ huy quân sự) sẽ được thay bằng một viên Lý trưởng và một ban Hương chức. Các tổng do Quyết định này sẽ có một số làng rất lớn, có thể chia thành 2 tổng theo đề nghị của thanh tra. Quyết định cũng lưu ý các viên thanh tra phải áp dụng với sự thận trọng cần thiết, nhất là việc tuyển chọn Lý trưởng và Hương chức, để quyền lợi của dân chúng được bảo đảm.

Ngày 5/6/1871, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định điều chỉnh trên toàn địa bàn Nam Kỳ từ 25 hạt Thanh tra xuống còn 18 hạt bao gồm: Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân An, Tây Ninh, Gò Công, Mỹ Tho, Mỏ Cày, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Sóc Trăng (chưa có Bạc Liêu). Hạt thanh tra Thủ Dầu Một vẫn tồn tại, lại được nhập thêm tổng Bình Thạnh Thượng tách từ hạt Thanh tra Sài Gòn. Tổng Bình Thạnh Thượng được thành lập từ triều Thiệu Trị thuộc huyện Bình Long phủ Tân Bình tỉnh Gia Định. Trải qua triều Tự Đức đến đầu Pháp thuộc, ngày 11/2/1864 đổi thuộc huyện Tân Minh hạt Thanh tra Tây Ninh. Ngày 3/2/1866 lại đổi thuộc huyện Bình Dương hạt thanh tra Sài Gòn. Bấy giờ tổng Bình Thạnh Thượng có 12 thôn, bao gồm: An Sơn, An Thành Tây, An Thuận, An Thành, Định Thành, Kiến An, Kiến Điền, Phú Thứ, Phú Thuận, Thạnh Điền, Thanh An, ThànhTrị (Bến Súc).

Để khai thác xứ thuộc địa màu mỡ này, người Pháp cần sức lao động để phục vụ cho việc xuất cảng lúa gạo và khai thác những cánh đồng hoang cò bay thẳng cánh ở miền Tây. Nhưng không thể tìm được ở người bản xứ, vì thái độ bất hợp tác của họ, chính quyền thực dân phải mở rộng cửa cho số đông người Hoa từ Trung Quốc, từ Tân Gia Ba tự do nhập cư vào Nam Kỳ. Số người Hoa này thuộc nhiều thành phần phức tạp. Họ không phải là người Việt Nam hay Minh Hương nên không thể nhập tịch vào các xã thôn nơi cư trú mà chỉ được thu nhận vào hai bang người Hoa đã có sẵn từ triều Tự Đức. Do đó, Thống đốc Nam Kỳ phải ban hành Nghị định quản lý theo thủ tục riêng vào ngày 5/10/1871. Thời điểm này, tỉnh lỵ Thủ Dầu Một đã có 2 bang người Hoa là Quảng Đông và Phúc Kiến.

Ngoài số lao động người Hoa, các chủ tư bản Pháp thuê theo hợp đồng, chính quyền thực dân còn bắt chước thể lệ cũ của nhà Nguyễn bắt dân đinh trong độ tuổi lao động phải đóng góp hàng năm một số ngày công xâu bắt buộc. Số ngày công không thống nhất trong các hạt. Ngày 6/11/1876, Nghị định của Thống đốc Nam Kỳ phân chia số ngày công xâu cho mỗi đinh ở các hạt Bình Hòa (Gia Định), Chợ Lớn, Gò Công, Tân An, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre là 30 ngày mỗi năm. Các hạt Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa, Tây Ninh, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá là 29 ngày. Ai không trực tiếp tham gia lao động thì có quyền dùng tiền thay thế gọi là tiền chuộc ngày công xâu.

Sau 4 năm thành lập, thôn Chánh Lộc không phát triển được, không còn đủ khả năng tự quản, nhất là vấn đề thu ngân sách thôn để đài thọ các công vụ, nên theo thỉnh nguyện của ban Hương chức, Thống đốc Nam Kỳ ban hành quyết định giải thể, nhập trở lại thôn Chánh Thiện như trước. Một số thôn khác có từ trước, nhưng theo lối quản trị mới cũng không còn đủ khả năng tự quản, nên các ban Hương chức làm đơn xin được giải thể để nhập vào các thôn bên cạnh. Đó là trường hợp thôn Mỹ Lộc nhập vào thôn An Mỹ tổng Bình Thiện (quyết định ngày 25/11/1874), thôn Chánh Bình nhập vào thôn Chánh An tổng Bình Điền, thôn Mỹ Hảo nhập vào thôn Chánh Tiến tổng Bình Điền (quyết định ngày 7/12/1874). Cùng ngày, một quyết định khác tách ấp Long Đa khỏi thôn Tân Phước nhập vào thôn Cát Tân tổng Bình Điền.

Thời gian này, lực lượng nghĩa quân dựa vào sự che chở của dân chúng các xã thôn hoạt động chống Pháp khắp nơi, khiến chúng mất ăn mất ngủ, không thể nào kiểm soát được các địa phương. Pháp biết rằng, không có sự ủng hộ của dân chúng, quân kháng chiến không thể dễ dàng hoạt động được. Do đó ngày 20/5/1875, Thống đốc Nam Kỳ là Duperreù ban hành Nghị định qui định kể từ nay làng nào làm loạn hay âm mưu làm loạn sẽ bị xóa sổ và nhập vào làng bên cạnh. Tài sản của Hương chức bị tịch thu và các đương sự bị cưỡng chế cư trú ở một hạt xa. Dân chúng sợ bị xóa tên xã thôn có từ lâu, Hương chức sợ bị tịch thu tài sản và lưu đày, nên các xã thôn chẳng những không dám có hành động nổi lên chống Pháp. Ngay cả việc cho nghĩa quân tá túc trong buôn cũng không dám nhận, thậm chí có nhiều nơi, chức sắc thôn, xã còn bắt nghĩa quân nạp cho Pháp để được lãnh thưởng.

Để giảm bớt gánh nặng công việc cho các phòng sở tại tòa Thống đốc, ngày 9/10/1875 Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định chia địa bàn Nam Kỳ thành 5 khu vực hành chính (Circonscriptions administratives) để giao các thanh tra chịu trách nhiệm làm trung gian quản lý mỗi người một số hạt, chia ra như sau:

- Khu vực Sài Gòn gồm 2 thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn, các hạt Tây Ninh, Gò Công, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và đồn Thuận Kiều.

- Khu vực Mỹ Tho gồm 2 hạt Mỹ Tho và Bến Tre (do đổi tên từ hạt Mỏ Cày).

- Khu vực Vĩnh Long gồm các hạt Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ (mới lập lại).

- Khu vực Châu Đốc gồm các hạt Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên (chưa có Bạc Liêu).

- Khu vực Bà Rịa gồm hạt Bà Rịa (bao gồm trung tâm đô thị Cap Saint Jacque  thuộc Vũng Tàu).

Qua sự phân chia các khu vực hành chính trên đây, người Pháp coi như đã kiểm soát được toàn bộ xứ Nam Kỳ. Những cuộc nổi dậy của người dân yêu nước chỉ còn lẻ tẻ, yếu ớt, bị đàn áp dập tắt ngay. Đã đến lúc người Pháp thực hiện một cuộc cải cách hành chính toàn diện, xóa bỏ hoàn toàn thượng tầng tổ chức hành chánh của triều Nguyễn. Ngày 5/1/1876, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định giải thể toàn bộ các phủ huyện cũ, chia lại địa bàn Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính. Mỗi khu vực hành chính bao gồm nhiều hạt tham biện (Arrondissements). Đứng đầu mỗi hạt tham biện là một viên tham biện (Administrateur) được đào tạo qua trường hành chính. Mỗi hạt tham biện gồm nhiều tổng. Đứng đầu tổng là Cai tổng, có Bang biện phó tổng và Sung biện phó tổng một phụ tá. Mỗi tổng có nhiều làng (các xã thôn cũ đều gọi thống nhất là làng - villages). Đứng đầu làng là Lý trưởng và ban Hương chính với một số chức danh hạn chế. Mỗi làng có nhiều ấp. Đứng đầu ấp là Ấp trưởng (ấp không được coi là một đơn vị hành chiùnh, nên Ấp trưởng chỉ là phụ tá của Lý trưởng). Các khu vực hành chiùnh và các hạt tham biện được phân bổ như sau:


- Khu vực Sài Gòn gồm có 5 hạt tham biện: Sài Gòn (ngày 24/2/1876 đổi tên thành hạt Bình Hòa, ngày 16/12/1885 lại đổi tên thành hạt Gia Định), Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa.

- Khu vực Mỹ Tho gồm 5 hạt tham biện Mỹ Tho, Tân An, Gò Công, Chợ Lớn.

- Khu vực Vĩnh Long gồm có 4 hạt tham biện: Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sa Đéc.

- Khu vực Bassac (Hậu Giang) gồm có 6 hạt tham biện: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Trà Ôn (ngày 23/2/2876 đổi tên thành hạt Cần Thơ), Sóc Trăng (chưa có Bạc Liêu).

Lúc đầu người Pháp vẫn cho dùng chữ Hán ở cấp xã để viết các đơn từ gửi lên cấp trên rồi các thông ngôn sẽ dịch ra chữ Quốc ngữ hay chữ Pháp. Nhưng đến năm 1878, nghĩa là 26 năm sau ngày chiếm đóng 3 tỉnh miền Đông và 11 năm sau khi chiếm đóng 3 tỉnh miền Tây, việc dạy học chữ Quốc ngữ đã được thực hiện khắp các nơi. Ngày 6/4/1878  Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định bắt buộc kể từ ngày 1/1/1882, các giấy tờ công vụ phải viết bằng chữ Quốc ngữ. Cũng từ ngày đó, các chức Phủ, Huyện, Cai tổng phải biết chữ Quốc ngữ. Nghị định này còn qui định kể từ 1-1-1886 các chức Hương thân được miễn thuế thân, Hương hào được miễn một nửa, các Biện lại được miễn dịch nếu biết chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên, được miễn cho các đương chức mẫn cán. Các đương sự sẽ được lưu dụng bằng quyết định của Giám đốc nha Nội chính theo đề nghị của Tham biện quản hạt.

Ngày 19/12/1881, theo yêu cầu của dân chúng và được viên Tham biện hạt Thủ Dầu Một đề nghị, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định đổi tên tổng Bình Mang thành tổng Thành Yên (hay Thành An). Tổng này có thể được thành lập vào đầu triều Tự Đức ở vùng người dân tộc thuộc huyện Phước Bình với ý nghĩa là đã bình định triều Tự Đức ở vùng người dân tộc thuộc huyện Phước Bình với ý nghĩa là đã bình định được vùng người Man (không phải Mang) và được sáp nhập vào địa bàn hạt tham biện Thủ Dầu Một từ ngày nào đó thì chưa có tư liệu truy cứu.

Nhận thấy vai trò của Lý trưởng ở các làng rất quan trọng đối với việc trị an nơi nông thôn, công việc lại nhiều mà lâu nay không có lương, nên ngày 3/2/1886 Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định cho trích hoa hồng trên số thuế thân của dân đinh mỗi làng theo bảng kê dưới dây kể từ 1/1/1886 để phụ cấp cho Lý trưởng các làng để bù lại công khó nhọc trong công vụ nói chung và công thu thuế nói riêng.

PHỤ CẤP HÀNG NĂM
	CÁC LÀNG CÓ SỐ ĐINH TỪ

	100 đinh trở lên
	101 đến 200 đinh
	201 đến 300 đinh
	301 đến 400 đinh
	401 đến 500 đinh
	501 đến 600 đinh
	601 đến 700 đinh
	701 đến 800 đinh
	801 đến 900 đinh
	901 đến 1000 đinh
	1001 đinh trở lên

	16 đồng
	20 đồng
	24 đồng
	28 đồng
	32 đồng
	34 đồng
	36 đồng
	38 đồng
	40 đồng
	42 đồng
	44 đồng


Bảng thống kê số tiền trả cho các đương sự sẽ được lập thành 2 bản vào ngày 1 tháng giêng cho mỗi năm, một nửa ghi vào ngân sách xứ, một nửa ghi vào ngân sách hạt. Nghị định ngày 17/11/1886 nói rõ thêm là số tiền phụ cấp trên đây không được quá một phần năm tổng số thuế thân.

Để tiết kiệm ngân sách và giản chính cán bộ, ngày 12/1/1888 Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định giải thể 4 hạt tham biện là Thủ Dầu Một nhập vào hạt tham biện Biên Hòa; Hà Tiên nhập vào hạt tham biện Châu Đốc; Rạch Giá nhập vào hạt tham biện Long Xuyên; hạt 20 (lập ngày 13/12/1880) nhập vào thành phố Sài Gòn, thành phố Chợ Lớn, hạt tham biện Gia Định, hạt tham biện Chợ lớn.

Áp dụng theo cách quản lý hành chánh ở chính quốc, trong lúc chờ đợi một Sắc lệnh qui định chính thức, ngày 12/5/1882 Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định tổ chức tạm thời một Hội đồng hàng hạt gồm có 5 chương 39 điều, trong đó:

Điều 1. Tại mỗi hạt tham biện sẽ có một Hội đồng hàng hạt (un Conseil d’arrondissement)

Điều 2. Viên tham biện là đại diện quyền lực hành chánh trong hạt, quan tâm nghiên cứu tìm hiểu trước những vấn đề có lợi cho hạt và thi hành những quyết định của Hội đồng hạt được dự liệu nơi nghị định này.

Điều 3. Mỗi tổng sẽ bầu một hội viên của Hội đồng. Hạt nào có ít hơn 6 tổng và nhiều hơn 5 tổng, trong đó những tổng đông dân được bầu 2 hội viên sao cho số hội viên không dưới 10 người, Hạt nào có dưới 5 tổng, các tổng đông dân được bầu 3 hội viên.

Điều 5. Bầu cử được thực hiện tại trụ sở tổng bởi các hương chức đương tại chức của các làng, theo danh sách thiết lập bởi viên Tham biện.

Điều 6. Sẽ được ứng cử những dân đinh của tổng, không can án về hình sự, hoặc cải tạo về tội làm loạn, hay trộm cướp.

Điều 7. Không được ứng cử những công chức có lãnh lương của ngân sách quốc gia, xứ thuộc địa hay hàng hạt.

Điều 8. Không ai được bầu làm hội viên của nhiều Hội đồng, hoặc vừa hội viên Hội đồng thuộc địa vừa Hội đồng hàng hạt.

Điều 13. Các hội viên Hội đồng hàng hạt được bầu nhiệm kỳ ba năm.

Điều 14. Viên Tham biện được quyền tham dự Hội đồng và làm Chủ tịch.

Điều 15. Thống đốc Nam Kỳ có thể cử 2 hội viên người Pháp tham gia Hội đồng.

Điều 21. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ qua các cuộc thảo luận. Các biện pháp giải quyết liên quan đến lợi ích thiết cốt của hạt phải được biểu quyết. Các nghị quyết của Hội đồng phải được Thống đốc phê duyệt thông qua Hội đồng Tư mật (Conseilprivé).

Điều 22. Hội đồng cho ý kiến về việc đặt tên đường thuộc địa, các thay đổi được đề nghị liên quan đến địa bàn hạt, tổng hay làng, phân hạng các làng để đánh thuế điền thổ, về tất cả các vấn đề liên quan đến thuế khóa.

Điều 23. Các nguyện vọng về chính trị triệt để cấm, chỉ được nêu các nguyện vọng về kinh tế và trị an tổng quát.

Điều 29. Bản dự trù ngân sách hạt viết bằng chữ Quốc ngữ và chữ Pháp lập bởi Tham biện, được Hội đồng thảo luận và biểu quyết sẽ được Thống đốc phê chuẩn tối hậu thông qua Hội đồng Tư mật.

Nghị định trên đây được Thổng thống Pháp hợp thức hóa bằng sắc lệnh ngày 5/3/1889. Sau đó tiếp tục có những sắc lệnh bổ sung ngày 12/11/1903, ngày 11/6/1915, ngày 14/5/1929, ngày 19/8/1930, ngày 27/6/1931, ngày 16/2/1932 đều liên quan đến cách thức bầu cử Hội đồng hàng tỉnh. Thành phần Hội đồng hàng tỉnh Thủ Dầu Một của một số nhiệm kỳ như sau:

Nhiệm kỳ 1907 - 1909 đều trúng cử lần bỏ phiếu lần thứ 16 ở 6 tổng Thượng du: Tổng Bình Hưng: Trần Văn Giai; Tổng Minh Ngãi: Điểu Lóp; Tổng Thành An: Điểu Túc; Tổng Quảng Lợi: Điểu Hanh; Tổng Cửu An: Điểu Dom; Tổng Lộc Ninh: Điểu Sao.

Nhiệm kỳ 1930 - 1932 với kết quả bầu cử ngày 9/2/1930: Tổng Bình Điền, Trần Văn Thăng trúng cử với 95 trên 95 phiếu bầu, số cử tri ghi tên là 102 người; Tổng Bình Thạnh Thượng, Nguyễn Văn Xuân trúng cử với 58 trên 74 phiếu bầu, số cử tri ghi tên là 75 người; Tổng Cửu An, Lâm Long trúng cử với 6 trên 7 phiếu bầu, số cử tri ghi tên là 18 người; Tổng Cửu An, Lâm Me trúng cử với số phiếu đa số tương đối; Tổng Quảng Lợi, Điểu Lâm trúng cử với đa số tương đối; Tổng Lộc Ninh, Điểu Moi trúng cử với đa số tương đối; Tổng Minh Ngãi, Điểu Do trúng cử với đa số tương đối; Tổng Minh Tân, Nguyễn Văn Giờ trúng cử với 18 trên 18 phiếu bầu, số cử tri ghi tên là 68 người (65).

Ngày 8/11/1940, vì tình hình chính trị thay đổi, nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, ở Đông Dương quân Nhật kéo vào mượn đường chuyển quân tham chiến mặt trận Thái Bình Dương, nên Chính phủ Pháp ban hành sắc lệnh đình chỉ sinh hoạt các Hội đồng hàng tỉnh toàn cõi. Tiếp đó, sắc lệnh số 7567 ngày 27/12/1940 thành lập bên cạnh các viên tham biện Chủ tỉnh một Hội đồng hỗn hợp (Commission mixte) gồm có 5 hội viên chính thức người Pháp và 4 hội viên chính thức người Việt và chừng ấy hội viên dự khuyết cho mỗi bên để bổ sung khi có khuyết hội viên chính thức.

Mỗi Hội đồng hỗn hợp dưới quyền chủ toạ của Chủ tịch hoặc viên Đại diện khi Chủ tỉnh vắng mặt. Ủy quyền cho Thống đốc Nam Kỳ cử các hội viên Hội đồng hỗn hợp chính thức và dự khuyết. Trong lần đầu tiên sẽ chọn tối thiểu 2 hội viên Pháp và 2 hội viên Việt trong số các hội viên Hội đồng hàng tỉnh vừa đình chỉ sinh hoạt. Phù hợp với điều 1 sắc lệnh ngày 8/11/1940, Hội đồng hỗn hợp chỉ có nhiệm vụ tư vấn tất cả các vấn đề mà các Hội đồng hàng tỉnh trước kia đã thảo luận và tư vấn theo các văn kiện còn hiệu lực.

Ngày 21/4/1887, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định thành lập Cơ sở hành chánh (Poste administrative) Thị Tính trên bờ sông Thị Tính. Nhưng đến ngày 11/11 cùng năm, một nghị định khác lại thu hồi nghị định trước. Ngày 18/11/1891, theo nguyện vọng của nhân dân, tổng lý và được sự đồng tình của Hội đồng hàng hạt và theo đề nghị của viên Tham biện Thủ Dầu Một, ngày 18/11/1891 Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định đổi tên tổng Bình Lâm thành tổng Bình Hưng.

Ở nông thôn, một số ban hội tề còn theo thói cũ sử dụng tài sản của làng không minh bạch, tư túi, lấy của công làm của riêng, cần phải chấm dứt tệ trạng này. Để đưa việc quản lý công sản làng vào nền nếp, nên ngày 7/1/1891, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định, dựa vào dụ năm Gia Long thứ 2, cấm các ban hội tề không được cho thuê quá 3 năm tài sản thuộc mọi loại của làng. Các hợp đồng cho thuê chỉ có hiệu lực trong mọi tình tiết sau khi được viên tham biện khám duyệt. Việc cấm cản này chẳng những đối với các loại công điền chính thức, mà cả các loại ruộng đất được ghi dưới danh xưng bổn thôn điền.

Các sự chuyển nhượng hay cho thuê các tài sản đó cho thời gian trên ba năm chỉ có giá trị khi được Thống đốc cho phép. Cấm các hương chức không được vay mượn bất cứ số tiền nào cho làng ngoài trường hợp đã được ban hội tề thảo luận chính thức và được viên tham biện phê duyệt. Trường hợp số tiền vay mượn trên 300 đồng phải được Thống đốc phê duyệt. Tất cả các văn kiện ký kết cho thuê, chuyển nhượng hay vay mượn dù có đóng dấu của làng, trái với các qui định của nghị định này, sẽ không thuộc trách nhiệm của làng, mà chỉ coi là việc riêng của những hương chức đã ký. Không một làng nào được phép kiện trước tòa án để bênh vực quyền lợi của làng, nếu không được viên Tham biện cho phép. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày công bố nghị định này, các làng phải lập bản kê chính xác tất cả bất động sản, các khoản nợ hay bảo lãnh (charges) thuộc mọi chủng loại mà làng phải gánh chịu. Các chủ nợ và người thuê tài sản của làng phải xuất trình các giấy tờ nơi cơ quan thanh tra, để được ghi vào cuốn sổ riêng lưu giữ ở làng. Việc ghi chú này không mang ý nghĩa công chứng hóa việc vay mượn, nếu được thực hiện bởi các cá nhân riêng tư.

Theo thống kê năm 1892, trong sách Nam Kỳ địa hạt tổng thôn mục lục mà tư liệu do các viên Tham biện cung cấp năm 1891, hạt Tham biện Thủ Dầu Một có 10 tổng 102 thôn (66) như sau:

 Tổng Bình Chánh

Gồm 13 thôn, hồi đầu có 10 thôn: An Thạnh, Bình Đán, Bình Đức, Bình Giao, Bình Nhâm, Bình Sơn, Bình Thuận, Hòa Thạnh, Hương Định, Phú Hội, Phú Long, Tân Thới, Vĩnh Bình.

Tổng Bình Điền 

Gồm 16 thôn, hồi đầu chỉ có 11 thôn: An Hiệp, Bình Thiện, Chánh An, Chánh Long, Chánh Thiện, Phú Cường, Phú Hữu, Phú Lợi, Phú Thọ, Phú Thuận, Phú Văn, Tân Long, Tân Bình, Tân Phước, Vĩnh Phước, Vĩnh Tường.

Tổng Bình Thiện 

Gồm 10 thôn, hồi đầu có 8 thôn: An Mỹ Bình, Chuẩn Tân Hội, Khánh Vân, Phước Lâm, Tuy An, Tân An, Tân Khánh, Vĩnh Phú, Hữu Nhựt.

Tổng Bình Thổ 

Gồm 12 thôn, hồi đầu có 9 thôn: An Bình, An Hòa, An Lợi, An Phú, Cầu Định, Định Phước, Hòa Mỹ, Tương An, Tương Bình, Tương Hiệp, Tương Hòa(67), Vĩnh  Xương.

Tổng Bình Lâm(68) 

Gồm 14 thôn, hồi đầu có 13 thôn: Chánh Lưu, Hòa Thuận, Long Bình, Long Chiểu, Long Hưng, Lai Khê, Long Nguyên, Lai Nguyên, Mỹ Thạnh, Mỹ Khê, Phú Hưng, Phú Trung, An Phú, Thạnh Hòa.

Tổng Bình Thạnh Thượng 

Gồm 12 thôn như cũ: An Sơn An, Thành Tây, An Thuận, An Thành, Định Thành, Kiến An, Kiến Điền, Phú Thứ, Phú Thuận, Thành Thiện, Thành An, Thành Trị.

Tổng Bình Sơn

Gồm 8 thôn như cũ: An Lộc, Bình Ninh, Bình Phú, Bình Quới, Bình Tây, La Hân, Phú Lộ, Phú Miêng (Minh).

Tổng Cửu An

Gồm 2 thôn:  Võ Dực, Võ Tùng.


Tổng Quảng Lợi  

Gồm 10 thôn như cũ: Đông Bộc, Đông Tựu, Quảng Hàn, Lâm Trang, Lịch Lộc, Lôi Sơn, Lộc Khê, Lương Mã, Văn Hiên, Xá Trạch.

Tổng Thanh Yên
Gồm 5 thôn: Nha Bích, Nha Uôi, Vật Tuốt, Vát Đôn, Xà Ben(69).

Ngày 12/9/1893, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định đổi tên tổng Bình Sơn thành tổng Minh Ngãi, vì ở hạt Biên Hòa cũng có tổng cùng tên nằm sát ranh, thường có sự lầm lẫn. Tổng Bình Sơn nguyên thuộc huyện Phước Bình thành lập từ năm Minh Mạng thứ 18. Đầu Pháp thuộc, vì người Pháp không nắm được vùng này nên không nhắc tới. Sau đó không rõ năm nào chia thành hai tổng cùng mang tên Bình Sơn. Một tổng đặt thuộc hạt Biên Hòa. Một tổng đặt thuộc hạt Thủ Dầu Một. Vì vậy mới có sự đổi tên trên đây.

Ngày 26/7/1893, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định tập hợp các tổng ở vùng dân tộc thiểu số là Thanh Sơn của hạt Biên Hòa, Cửu An, Minh Ngãi, Quảng Lợi, Lộc Ninh, Phước Lễ và tổng Ta Moun của tỉnh Kratíe nước Camphuchia. Sự thành lập huyện Cần Lễ (các tổng Thanh Sơn, Lộc Ninh và Phước Lễ không rõ thành lập từ năm nào, nhưng chắc là sau năm 1892, vì trong sách Nam Kỳ địa hạt, hạt Biên Hòa và hạt Thủ Dầu Một chưa có các tổng này). Các tổng này phải cung cấp 10 người biệt phái làm lính tập đóng tại đồn Cần Lễ Chiam. Dân trong huyện được miễn mọi thứ thuế, nhưng phải cắt cỏ và tu bổ mỗi năm ba lần con đường từ Chơn Thành đến Prec Chrion (gọi là đường Kratié). Ba lần ấy vào tháng 2, tháng 8 dương lịch. Việc bảo quản các cầu và các công tác cần đến kỹ thuật đặc biệt sẽ do chính quyền phụ trách. Kinh phí từ ngân sách duy tu đường sá của hạt Thủ Dầu Một và tỉnh Kratié.

Vì tình trạng các làng lân cận nhau có chỗ lồi, chỗ lõm, địa bàn không được vuông vức, trở ngại cho việc giữ gìn an ninh trật tự và sự đi lại của dân chúng, nhất là về ban đêm, nên ngày 26/1/1894 Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định sáp nhập khu đất nằm giữa rạch Ông Danh và ranh làng Chánh An vào làng Phú Cường tổng Bình Điền, nhập một phần đất của làng Phú Lợi tổng Bình Điền vào làng Cầu Định tổng Bình Thổ và nhập làng Phú Trung của tổng Bình Hưng vào tổng Bình Thổ, thể theo nguyện vọng của dân làng và hương chức các làng liên hệ.

Ngày 26/2/1894, Thống đốc Nam Kỳ lại ban hành nghị định đổi tên làng Phước Lâm tổng Bình Thiện thành làng Phước Lộc. Có lẽ dân chúng không thích chữ “lâm” là rừng coi như mọi rợ, nên đã làm đơn xin đổi tên tổng Bình Lâm và làng Phước Lâm chăng?

Dưới triều Nguyễn hàng năm hoặc 3 năm một lần, triều đình cho tiến hành duyệt tuyển, tức kiểm tra dân số để bắt lính, nhưng chỉ ghi vào sổ đinh những người từ 18 tuổi đến 60 tuổi thuộc nam giới mà thôi. Ai chết trong lứa tuổi này thì xóa tên, còn các vụ sinh tử ở các tuổi khác thì không có sự theo dõi nào cả. Vì vậy ngày 25/2/1899, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định áp dụng biểu mẫu của bộ đời bằng chữ Pháp và chữ Quốc ngữ dùng cho người bản xứ về khai sinh, khai tử và giá thú. Chế độ quản lý nhân thế bộ ở nước ta khởi đầu từ đó.

Ngày 20/12/1899, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định, kể từ 1/1/1900 các hạt tham biện trên toàn xứ Nam Kỳ đều đổi gọi là Tỉnh như ở miền Trung và miền Bắc. Từ đó, hạt Tham biện Thủ Dầu Một gọi là tỉnh Thủ Dầu Một cho đến ngày 22/10/1956 đổi thành tỉnh Bình Dương. Đứng đầu tỉnh vẫn là viên tham biện chủ tỉnh, có một hay hai, ba viên tham biện hay Phó tham biện làm phụ tá tùy theo từng thời kỳ. Hội đồng hàng hạt đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh, trách nhiệm và quyền hạn vẫn không thay đổi.

Ngày 1/3/1903 Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định thu hồi nghị định ngày 26/7/1893 về việc thành lập huyện Cần Lễ, trả tổng Thanh Sơn về tỉnh Biên Hòa, tổng Tà Moun về nước Campuchia, đồng thời thành lập đại lý Hớn Quản gồm 6 tổng Thanh An, Cửu An, Minh Ngãi, Quảng Lợi, Phước Lễ. Cai trị bởi một quan chức người Pháp, đại diện cho chủ tỉnh Thủ Dầu Một. Mỗi tổng cung cấp 3 người làm thuộc viên để giúp việc. Số nhân viên này trong tương lai sẽ hạ xuống 9 người. Số lính tập là người dân tộc được trả lương 3,50 đồng/người/tháng. Dân 6 tổng vẫn được tiếp tục miễn mọi thứ thuế, nhưng mỗi năm phải đóng góp 15 ngày công xâu mỗi người để làm các công tác trong vùng và bảo quản con đường Thủ Dầu Một – Kratié, đoạn Chơn Thành đến biên giới.

Do chính sách khuyến khích khai phá đất hoang của chương trình đồn điền dưới triều Tự Đức trên đất Nam Kỳ mà có hiện tượng không được bình thường là có những ấp ở cách xa trung tâm làng đến mấy cây số, hoặc có những làng quá nhỏ, dân số ít, ruộng đất ít, lợi tức của làng không có bao nhiêu, không đủ khả năng đóng góp nhân tài vật lực cho các việc công ích của làng. Tình trạng đó tạo ra duyên cớ từ thời điểm này của việc tách làng, hợp làng xảy ra liên tục trên địa bàn Thủ Dầu Một. Ở đây, có trường hợp điển hình là việc tách ấp Bông Bông khỏi làng Phú Lợi để thành lập riêng lấy tên là làng Phú Hòa. Trường hợp các làng khác cũng như vậy.

Trong phiên họp của Hội đồng Thuộc địa (Conseil Colonial) ngày 8/7/1903, Thống đốc có trình bày trước Hội đồng rằng ngày 8/5/1903, Tòa Thống đốc có nhận được của Tham biện chủ tỉnh Thủ Dầu Một chuyển đơn của hương chức và dân chúng ấp Bông Bông xin được tách làm một làng riêng. Nguyên ấp này có dân số 90 đinh trước đây thuộc làng Phú Lợi tổng Bình Điền, nhưng lại nằm trên khu đất riêng tách biệt thuộc địa bàn tổng Bình Thổ, cách xa làng Phú Lợi đến mấy cây số. Thấy đó là điều bất thường, nên năm 1894 chính quyền thực dân Pháp đã cho nhập ấp nào vào làng Cầu Định bên cạnh và đặt dưới quyền quản lý của ban hội tề làng này thuộc tổng Bình Thổ. Dân chúng không đồng tình, đã không hợp tác, kiên quyết xa lánh. Vì lý do đó, Hội đồng hàng tỉnh Thủ Dầu Một đã đem ra thảo luận trong phiên họp ngày 21/2/1902, biểu quyết xin cho ấp Bông Bông tách khỏi làng Cầu Định và cải thành làng riêng tự lập với tên gọi là làng Phú Hòa. Chủ tỉnh Thủ Dầu Một tán đồng quan điểm của Hội đồng hàng tỉnh, viên Trưởng cơ quan Địa chánh cũng không thấy trở ngại nào nếu chấp thuận đơn thỉnh cầu của dân ấp Bông Bông. Do vậy, kết quả của việc đo đạc đã thực hiện xong, làng Phú Hòa nếu được lập sẽ có tứ cận như sau: phía bắc giáp tổng Bình Hưng; phía đông giáp làng An Hòa; phía nam giáp làng Bình Phước; phía tây giáp làng Cầu Định. 

Chính quyền quản hạt với hảo ý đưa vấn đề ra trước Hội đồng Thuộc địa thảo luận và chấp nhận lời thỉnh cầu của ấp Bông Bông, vì thấy cũng hợp tình hợp lý. Tiểu ban nghiên cứu hồ sơ cũng đề nghị Hội đồng chấp nhận lời thỉnh cầu của dân chúng ấp Bông Bông với lý lẽ là việc tự quản độc lập của xã thôn đối với người Việt Nam không những là nhu cầu quản lý hành chính, mà còn là vấn đề tình cảm. Khi người dân đã được mãn nguyện, họ sẽ gắn bó với làng, đóng góp xây dựng làng ngày phát triển. Cuối cùng, Hội đồng thuộc địa chấp thuận và ngày 27/7/1903, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định cho phép ấp Bông Bông tách khỏi làng Cầu Định và lập thành làng riêng lấy tên là Phú Hòa, nhưng vì ở trong địa bàn tổng Bình Thổ nên đặt thuộc tổng này.

Nhận thấy thuế thân mà Nam triều đã áp dụng đối với người dân là một khoản thu khá quan trọng, chỉ có tăng chứ không có giảm theo đà phát triển dân số. Nhưng lâu nay, chưa có văn kiện pháp qui nào về vấn đề này để làm căn cứ mà thu cho đúng, cho đủ. Do đó, ngày 16/5/1903, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định ấn định tuổi chịu thuế thân là đinh từ 18 đến 60 tuổi. Được miễn thuế thân là các chức phủ, huyện đang tại chức, các linh mục và sư huynh các trường Công giáo, các thuộc viên các công sở, quân nhân có cấp bậc hay không, thuộc lính tập và hải quân bản xứ suốt thời gian tại ngũ hay dự bị. Nghị định này có hiệu lực áp dụng kể từ 1/1/1903.

Ngày 18/2/1904, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định ấn định thể thức tuyển cử chức Phó tổng ở Nam Kỳ. Theo các điều khoản của Nghị định này thì chức Phó tổng được tuyển cử bởi Thống đốc Nam Kỳ, theo đề nghị của các Tham biện chủ tỉnh… Họ được chọn trong một danh sách hương chức chọn lọc qua một cuộc bỏ phiếu tại văn phòng Tòa Bố, bởi các đại biểu các bàn hội tề theo tỷ lệ 4 người cho 100 đinh hay không đủ số. Các đại biểu được chọn trong số thành viên ban hội tề, trừ Lý trưởng, Hương thân và Hương hào.

Ứng cử viên vào chức Phó tổng phải nạp đơn tại Tòa Bố kèm theo giấy trích lục tư pháp. Bản tóm tắt khả năng kinh tế và các giấy tờ chứng minh đã kinh qua chức Lý trưởng, Hương thân, Hương hào, tất cả đều được ban hội tề chứng thực. Tòa Bố sẽ kiểm tra lại và lập thành danh sách để các Đại biểu lựa chọn. Mỗi phiếu sẽ viết tên ba người, nếu có tên không nằm trong danh sách để các Đại biểu lựa chọn thì chỉ loại tên đó mà thôi. Kết quả ai được nhiều phiếu nhất sẽ trúng cử. Trường hợp ngang phiếu, ai lớn tuổi hơn sẽ trúng cử.

Nghị định ngày 8/11/1904 điều chỉnh lại một số chi tiết như sau: tỷ lệ chọn đại biểu mỗi làng là một người cho 100 đinh hay chưa đến số đó, sao cho mỗi làng không dưới 2 đại biểu. Về giấy chứng nhận cá nhân ứng cử viên phải tối thiểu 30 buổi, làm Lý trưởng ít nhất 2 năm. Trong giao thời, các phụ tá Cai tổng như Bang biện phó tổng, Sung biện phó tổng đương chức lúc ban hành Nghị định 18/2/1904 được ứng cử vào chức Phó tổng, khỏi phải nạp các giấy tờ chứng minh.

Về việc bầu cử Cai Phó tổng tại Nam Kỳ, còn có nghị định ngày 16/4/1908 của Toàn quyền Đông Dương lại qui định việc tuyển cử Cai, Phó tổng sẽ qua một cuộc sát hạch giữa những ứng cử viên do các làng đề cử. Khi có khuyết chức Phó tổng, ban hội tề mỗi làng trong tổng nhóm họp theo lệnh triệu tập của Chủ tỉnh và tuyển chọn một Hương chức xứng đáng nhất tham dự sát hạch, theo tiêu chuẩn: Hương chức hiện dịch được 4 năm, trong đó một năm làm Lý trưởng được cử trước ngày ban hành nghị định 27/8/1904 và hai năm cho các trường hợp khác. Các hội viên Hội đồng hàng tỉnh, các Bang biện phó tổng và Sung biện phó tổng có 2 năm công vụ. Các cựu công chức ngành hành chính người bản xứ thuộc địa hạt Nam Kỳ hay tỉnh hạt có ít nhất 15 năm công vụ và có làm 2 năm Lý trưởng. Các ứng viên phải ít nhất 30 tuổi, không can án.

Chủ tỉnh sẽ triệu tập các Hương chủ và Hương cả các làng họp dưới sự chủ tọa của Chủ tỉnh, thảo luận, phê phán công khai về phẩm cách mỗi ứng viên. Chủ tỉnh thu thập các ý kiến để cho điểm đối với từng ứng viên. Trường hợp Hương Chủ và Hương Cả đã được chọn làm ứng viên hoặc trong làng khuyết hai chức ấy, sẽ triệu tập Hương Sư, hay Hương Trưởng thay thế.

Hội đồng sát hạch gồm có Phó chủ tỉnh hay Thư ký trưởng làm chủ tịch, các ủy viên là hiệu trưởng trường tỉnh hay một giáo viên do Thống đốc cử, một công chức người bản xứ có ngạch trật cao chọn trong hàng đốc phủ sứ, phủ hay huyện, một viên cai tổng thâm niên nhất trong tỉnh.

Chương trình sát hạch gồm có viết một bản báo cáo về hai vấn đề thuộc hành chánh và tư pháp, khía cạnh liên quan đến nhiệm vụ cai tổng và phó tổng, trong đó có một vấn đề liên quan đến các công trình lợi ích của tổng, và một cuộc khẩu vấn đề chức chưởng và quyền hạn của cai, phó tổng. Ai biết thêm tiếng Pháp, tiếng Khơme, tiếng Hoa, được cộng thêm điểm coi như nhiệm ý. Kết quả của cuộc sát hạch được xếp thứ tự theo số điểm. Ứng viên đứng đầu sẽ được bổ dụng làm Phó tổng. Sau 2 năm sẽ được làm Phó tổng hạng nhất.

Không một ai được cử làm Cai tổng mà không kinh qua chức Phó tổng. Tuy nhiên, trường hợp không có Phó tổng đủ năng lực đảm đương chức Cai tổng thì sẽ tổ chức sát hạch như trên. Viên Phó tổng đó vẫn được dự sát hạch nếu muốn. Cai, Phó tổng vùng dân tộc thiểu số vẫn do Thống đốc bổ nhiệm như cũ.

Nghị định ngày 21/6/1910 của Toàn quyền Đông Dương sửa đổi một số điều khoản của nghị định trên là không cho viên Phó tổng thiếu khả năng đảm đương chức Cai tổng tham dự cuộc sát hạch. Về tiêu chuẩn để được chọn tham dự sát hạch thêm cựu hương chức, thời gian công vụ của hương chức nâng lên 6 năm thay vì 4 năm, thêm cựu hội viên Hội đồng hàng tỉnh; thời gian công vụ của cựu công chức là 12 năm thay vì 15 năm. Thêm điều mới cấm những người cùng họ 4 đời với Cai tổng hay Phó tổng đương chức không được chọn làm ứng viên. Nếu lỡ chọn sẽ bị loại bởi Thống đốc theo đề nghị của Chủ tỉnh. Về Hội đồng giám khảo không có một viên Cai tổng thâm niên làm ủy viên.

Đối với các tổng người Khơme, không chọn được người tham gia khảo sát đúng tiêu chuẩn thì được linh động chấp nhận và khi tham khảo ý kiến các Hương Chủ và Hương Cả, Chủ tỉnh sẽ cho điểm về hạnh kiểm cao hơn. Đối với Cai, Phó tổng vùng dân tộc vẫn do Thống đốc trực tiếp bổ dụng.

Trong thời hạn một năm, các Cai tổng, Phó tổng người Việt đương nhiệm phải chứng minh có biết chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên nếu các đương sự không chứng minh được cũng có thể được lưu dụng bởi Thống đốc theo tờ trình nêu lý do của Chủ tỉnh.

Nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 6/9/1918 ấn định lại như sau: ứng cử viên Phó tổng gồm các thành viên hiện hành hoặc cựu thành viên ban hội tề liên tục 6 năm, trong đó có 2 năm làm Lý trưởng, hoặc các Hội viên đương nhiệm hay cựu hội viên Hội đồng hành tỉnh suốt 2 năm, hoặc viên chức hiện dịch hay đã nghỉ hưu các công sở ở Đông Dương, có tối thiểu 12 năm công vụ. Ứng viên phải là người của tổng và hiện sống trong tổng, có ít nhất 35 tuổi, không can án.

Được tham gia bầu cử là các ủy viên hiện dịch và cựu hội viên các ban hội tề các làng trong tổng, điền chủ, thương gia, kỹ nghệ gia hoặc những người làm các nghề khác có mức thuế tối thiểu 100 đồng, đủ 25 tuổi trở lên. Những người có bằng cao đẳng, tú tài, hoặc bằng chuyên nghiệp cấp 2, đã sống tại tổng tối thiểu một năm và tất cả những người trong diện ứng cử nói trên. Cử tri bỏ phiếu kín, bầu 3 người. Ba người trúng cử được gửi lên Tòa Thống đốc, có ý kiến nhận xét của Chủ tỉnh. Thống đốc sẽ chọn một người bổ dụng làm chức Phó tổng hạng 2. Phó tổng hạng 2 làm việc 2 năm mà không phạm khuyết điểm mới được xét thăng Phó tổng hạng 1.

Không tổ chức bầu cử Cai tổng. Khi có khuyết chức Cai tổng, theo nguyên tắc, viên Phó tổng lên thay. Đối với tổng vùng dân tộc thiểu số, Cai, Phó tổng đều do Thống đốc bổ nhiệm, theo đề nghị của Chủ tỉnh, sau khi tham khảo ý kiến các ban hội tề các làng trong tổng. Nhưng nghị định ngày 10/2/1936 cũng của Toàn quyền Đông Dương lại qui định việc tuyển cử Cai tổng theo các điều khoản như sau: các Cai tổng do Thống đốc Nam Kỳ bổ dụng, theo đề nghị của Chủ tỉnh. Đương sự được chọn trong danh sách 3 người được bầu chọn bởi một cử tri đoàn gồm thành phần cử tri bầu Phó tổng trên đây.

Được quyền ứng cử chức Cai tổng những thành phần sau đây: các hương chức hiện dịch hay đã nghỉ hưu cư ngụ trong tổng, đã từng giữ chức đại hương chức (grands notables) trong 6 năm là 2 Lý trưởng; các hội viên Hội đồng hàng tỉnh đương nhiệm hay đã nghỉ, Bang biện phó hay Sung biện phó tổng đương nhiệm được 2 năm, thường trú trong tổng; cựu công chức Đông Dương bản xứ, có ít nhất 10 năm công vụ, thường trú trong tổng. Các ứng viên phải có ít nhất 35 tuổi, nhiều nhất 50 tuổi, không can án.

Nhiệm kỳ Cai tổng là 5 năm, có thể tái bổ nhiệm liên tục từng 5 năm một bởi Thống đốc theo đề nghị của Chủ tỉnh, không cần tổ chức bầu cử lại. Cai tổng phạm lỗi sẽ bị cảnh cáo, khiển trách hay cách chức. Trường hợp vắng mặt lâu vì các lý do, Thống đốc sẽ cử Cai tổng tạm thời chờ ngày bầu cử. Chức Cai tổng không có lương. Tuy nhiên, đương sự sẽ được hưởng phụ cấp về phí văn phòng, phí đại diện, được hoàn trả phí di chuyển.

Trong giao thời, các Cai, Phó tổng đương nhiệm được tiếp tục hưởng các quyền lợi theo qui chế, nhất là phụ cấp, thăng thưởng, hưu bổng cho đến hết nhiệm kỳ. Các Bang biện đương chức được 5 năm sẽ đương nhiên được bổ Cai tổng mà không phải tham khảo trước. Cai tổng vùng người dân tộc tiếp tục do Thống đốc bổ nhiệm, theo đề nghị của Chủ tỉnh sau khi tham khảo hương chức các làng.

Sau khi chỉnh đốn cấp tổng đi vào nguyên tắc tổ chức sít sao, chính quyền thực dân bắt đầu thực hiện một cuộc cải cách tận gốc rễ cơ cấu tổ chức ban điều hành cấp làng. Ngày 27/8/1904, Toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định qui định các làng Việt Nam là hạ tầng cơ sở của tổ chức hành chiùnh ở Nam Kỳ, được điều hành bởi một Hội đồng đại hương chức (được dịch là ban hội tề). Hội đồng này gồm tối thiểu các chức việc sau đây, xếp theo thứ bậc: Hương Cả (Chủ tịch), Hương Chủ (Phó Chủ tịch), Hương Sư (hội viên), Hương Trưởng (hội viên), Hương Chánh (hội viên), Hương Giáo (hội viên),
Hương Quản (hội viên),
Thủ Bộ (hội viên), Hương Thân (hội viên), Xã Trưởng hay Thôn Trưởng (hội viên), Hương Hào (hội viên).

Tiếp theo các chức việc trên đây là Chánh Lục Bộ, với nhiệm vụ quan trọng của y, được xếp vào hàng Đại hương chức, nhưng không được tham gia Hội đồng. Các Hương chức được cố hết sức chọn trong các điền chủ của làng mạc hoặc những người khá giả. Không một ai được cử vào một chức vụ nào mà chưa kinh qua một chức vụ thấp hơn. Muốn được cử làm Hương Hào phải đã giữ một chức cấp dưới ít nhất một năm và ít nhất 24 tuổi. Nhiệm kỳ các chức vụ là 2 năm, và có khả năng tiếp tục giữ chức đó suốt đời.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi chức vụ. Hương Cả là chủ tịch của Hội đồng. Hương Chủ thay thế Hương Cả khi vắng mặt để chủ tọa cuộc họp của Hội đồng. Hương Cả, Hương Chủ, Hương Sư và Hương Trưởng ở ngôi vị cao hơn đối với các Hương chức kia và kiểm soát việc làm của họ có đúng với trách nhiệm theo tập tục cổ truyền. Các chức vụ ấy quản lý tài sản của làng, lập ngân sách của làng, kiểm soát việc chi thu và giữ quỹ của làng. Hương Chánh tư vấn cho Thôn Trưởng hay Xã trưởng, Hương Thân, Hương Hào và theo dõi xem họ có làm đúng trách nhiệm. Đương chức có nhiệm vụ hòa giải các vụ tranh chấp xảy ra giữa dân trong làng. Hương Giáo có nhiệm vụ giáo huấn và dìu dắt các hương chức trẻ, truyền đạt cho họ biết những trách nhiệm trong làng. Hương Quản là Cảnh sát trưởng về hành chánh và tư pháp của làng, là cộng tác viên chính của Biện lý, và với nhiệm vụ đó, phải truy bắt các tội phạm, kiểm soát đường giao thông thủy bộ, đường sắt, cầu, đường dây thép,với sự trợ tá bởi Hương Thân, Hương Hào và chỉ huy Hương Thân, Cai Tuần, Cai Thị, Cai Thôn, Trùm và Trưởng là những nhân viên cảnh sát. Thủ Bộ có nhiệm vụ giữ sổ thuế, địa bộ và hồ sơ của làng, giữ sổ thu chi, bảo quản công sản và vật tư của làng. Hương Thân đứng đầu trong ba hương chức chấp sự (exécutifs) của làng. Xã Trưởng hay Thôn Trưởng làm trung gian giữa chính quyền và làng, nắm giữ con dấu và các mệnh lệnh của chính quyền và đảm nhiệm đặc biệt việc thu và chi kho bạc. Hương hào là Trưởng an ninh của làng, chịu trách nhiệm thi hành luật lệ giao thông, đảm nhiệm vai trò thừa phát lại, và với tư cách đó thông báo các mệnh lệnh của tòa án.

Hương Thân, Xã Trưởng hay Thôn Trưởng và Hương Hào là ba hương chức chấp sự của làng, cùng chung sức bảo đảm an ninh trật tự công cộng. Họ giữ mối liên lạc giữa chính quyền và làng, thu thuế, tập hợp những người làm xâu, thi hành pháp luật, thể lệ là phán quyết, các quyết định của chính quyền và của ban hội tề, thiết lập bộ thuế và tất cả các tư liệu mà cấp trên đòi hỏi, chứng nhận giấy tờ, kiểm soát rừng. Sau cùng họ là trợ tá cho Hương Quản trong việc cảnh sát hành chánh và tư pháp, công chứng hóa các văn kiện khi được yêu cầu. Họ có dưới quyền các chức Phó Xã, Phó Lý, Lý Trưởng, Biện Lại, Cai Thôn, Trùm và Trưởng… Việc công chứng hóa các văn kiện phải có sự thỏa thuận của ba người Hương Thân, Xã Trưởng và Hương Hào. Nếu Hương Thân và Hương Hào bận việc có thể thay thế các viên chức khác trong ban hội Tề. Riêng Xã trưởng bắt buộc phải có để đáp án con dấu.

Chánh Lục Bộ một mình hay có Phó Lục Bộ phụ tá bảo quản sổ nhân thế của làng.

Các hương chức hiện dịch có quyền giữ người phạm pháp tại đình làng trong thời gian cần thiết để lấy lời khai và thu thập tin tức trước khi chuyển đương sự và hồ sơ lên cấp trên. Trong mọi trường hợp cố gắng cầm giữ càng nhanh càng tốt. Họ có thể bắt những người dân không chấp hành  lệnh của làng hay của chính quyền, thực hiện một số ngày canh gác ở đình để giữ trật tự hay làm một số tạp dịch khác, thời gian không quá ba ngày. Những ngày phục dịch đó có thể được chuộc bằng tiền theo ngày công xâu, thu cho quỹ làng. Họ cũng có thể bắt giữ tại đình những người say rượu, quậy phá làm mất trật tự, nhưng chỉ trong 24 giờ. Những hương chức khiếm khuyết nhiệm vụ sẽ bị ban hội tề phạt từ 1 đến 20 quan tiền thu cho quỹ làng. Trường hợp sao nhãng kéo dài, ban hội tề có thể đề nghị lên chủ tỉnh đình chỉ hay cách chức đương sự. Hương chức nào bị huyền chức hay bị giam giữ, không còn có quyền tham gia Hội đồng. Hương chức nào bị tòa án điều tra sẽ bị ngưng chức tạm thời.

Qua các điều 14, 15, 16, 17, 18 của chương IV, Nghị định này cũng nhắc lại việc cấm ban hội tề lạm dụng tài sản của làng, như cho thuê nhiều năm công điền và bổn thôn điền như đã ghi trong nghị định ngày 7/1/1891 trước đây. Nghị định này được nghị định ngày 30/10/1927 sửa đổi một số chi tiết như sau: đem chức Chánh Lục Bộ lên làm thành viên chính thức của ban hội tề. Thêm chức Đại Hương Cả đối với một số làng lớn. Về điều kiện tuyển dụng mở rộng thêm thành phần các cán bộ nhà nước người Việt thuộc ngạch cao và trung cấp hưu trí hay từ chức, binh lính về hưu hay giải ngũ từ cấp đội trở lên, có ghi tên vào sổ thuế thân của làng. Hai thành phần mới này được miễn điều kiện phải trải qua hương chức cấp nhỏ rồi mới được cử làm Hương Hào. Chức Đại Hương Cả dành cho những công chức có ngạch cao, ít nhất là phủ, cho những người được thưởng Bắc đẩu bội tinh, hoặc cho cựu hương chức đã có công nổi bật giúp ích cho làng trong thời gian làm Hương Cả.

Thành viên ban hội tề không được quá ba người cùng họ 4 đời. Muốn làm Thủ Bộ phải có ít nhất 2 năm một trong các chức Hương Thân, Xã Trưởng, Hương Hào, Chánh Lục Bộ. Muốn làm Hương Sư phải qua ít nhất 5 năm một trong các chức Thủ Bộ, Hương Quản, Hương Giáo, Hương Chánh, Hương Trưởng. Thêm nhiệm vụ cho Chánh Lục Bộ là phải báo cáo cho cấp trên khi có bệnh truyền nhiễm hay bệnh dịch xuất hiện trong làng.

Về việc bắt người dân canh tác ở đình hay làm tạp dịch là khi sự bất tuân tục lệ hay luật pháp, nhưng chưa đến mức phải truy tố ra tòa, thời hạn không quá 5 ngày. Về hình thức xử phạt đối với hương chức thiếu trách nhiệm, tùy theo nặng nhẹ mà áp dụng khiển trách thường, khiển trách có niêm yết tại đình trong một thời gian, ngưng công tác, xóa tên, thải hồi. Trường hợp có sai nghiêm trọng của cả tập thể hay số đông trong ban hội tề, hoặc cố tình ngăn cản sự hoạt động bình thường công việc của làng, Chủ tỉnh có thể giải tán ban hội tề và cử một ủy ban hành chính thay thế trong thời gian cần thiết.

Tiếp tục điều chỉnh ranh giới hành chiùnh các đơn vị trực thuộc địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một, ngày 16/1/1906 trích đất các tổng Quảng Lợi, Bình Sơn, Cửu An, Minh Ngãi Đại ý (Hớn Quản để thành lập 7 làng gồm người dân tộc là Tân Quan, Thạnh Phú, Tân Thành, Minh Thạnh, Thanh Sơn, Tân Lập, Tân Khai, rồi tập hợp lại thành lập tổng Tân Minh). Ngày 20/5/1907, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định tái lập làng Kiến An thuộc tổng Bình Thạnh Thượng đã bị giải thể ngày 14/4/1904. Ngày 27/3/1908, đổi tên thành Vĩnh Xương tổng Bình Thổ thành làng Vĩnh Hòa, theo lời yêu cầu của ban hội tề làng, được sự tán thành của hội đồng hàng tỉnh trong phiên họp ngày 6/9/1907 và chủ tỉnh Thủ Dầu Một đề nghị ngày 21/3/1908. Ngày 30/12/1908, thành lập một làng mới gồm người Việt trong một đồn điền nằm trên địa bàn làng Xá Trạch, lấy tên là làng Tân Phú thuộc tổng Tân Minh Đại lý Hớn Quản.

Có lẽ do việc thành lập làng đồn điền Tân Phú ở tỉnh Thủ Dầu Một mà nhà cầm quyền lúc bấy giờ thấy được một thực tế là, từ ngày ban hành chính sách đặc nhượng công sản vô thường nhằm mục đích khuyến khích các nhà tư bản Pháp bỏ vốn đầu tư, khai thác các vùng đất hoang vu mênh mông khắp xứ Nam Kỳ, lập lên những khu dân cư biệt lập đông đến gần 100 tráng đinh gọi là đồn điền hay điền. Việc quản lý hành chíùnh đối với số dân này hãy còn thả nổi. Không có văn kiện nào giao trách nhiệm cho ban hội tề sở tại quản lý. Tuy số dân ấy sống trên địa bàn làng, nhưng lại thuộc vào đồn điền, chính quyền sở tại không xâm nhập vào được. Còn đồn điền chỉ biết lo về mặt sản xuất nông nghiệp. Chủ đồn điền không có thì giờ cũng như khả năng và phương tiện, quyền hạn để lo việc quản lý hành chính. Vì vậy mà ngày 13/4/1909 Toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định qui định các tiêu chuẩn để thành lập các làng mới trong các đồn điền này.

Nghị định ghi: Ở Nam Kỳ, các đồn điền có từ 80 phu (engagés) trở lên và có diện tích tối thiểu 400ha có thể thành lập làng riêng kể từ 1/1/1910 theo đơn yêu cầu của chủ đồn điền. Các làng này bình đẳng với các làng khác về quyền lợi và nhiệm vụ và được quản lý theo luật lệ chung. Tuy nhiên, nhà cầm quyền và bản xứ khi muốn vào thực hiện một công vụ gì trong phạm vi đồn điền đều phải báo trước cho chủ đồn điền. Các phu đồn điền sẽ ghi tên vào sổ của làng mới. Việc ghi tên này chỉ để đóng góp cho làng các ngày canh phòng. Họ phải tuân theo các thể lệ về nhân thế bộ và nhiệm vụ quân sự bắt buộc đối với người bản xứ. Ngoài ra, mỗi năm họ phải đóng cho làng một khoản thuế do chủ tỉnh ấn định sau khi lấy ý kiến của ban hội tề và chủ đồn điền. Khoản thuế đó là phần phụ thu bách phân trên thuế thân.

Ban Hội tề của làng mới do phu đồn điền bầu chọn. Họ có nhiệm vụ và quyền hạn như các ban hội tề các làng khác. Về việc lập bảng, chủ đồn điền hàng năm phải trích hoa lợi trên một diện tích do chủ tỉnh định, nhưng không thể dưới 25% của đồn điền. Số lợi tức này nhập vào quỹ của làng coi như lợi tức công điền ở các làng khác. Nếu một đồn điền không đủ tiêu chuẩn trên đây để lập thành làng thì sẽ nhập vào làng sở tại. Tuy nhiên, kể từ 1/1/1910 các phu đồn điền được miễn thuế thân và mọi khoản đảm phụ như ngày công lao động, canh gác v.v… chỉ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngày 21/3/1911, Toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định chia địa bàn Nam Kỳ thành 3 miền thanh tra. Mỗi miền bao gồm một số tỉnh như sau:

- Miền Đông gồm có các tỉnh Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Gia Định, Chợ Lớn. Lỵ sở của viên thanh tra miền đặt tại Thủ Dầu Một.

- Miền Trung gồm có các tỉnh Tân An, Gò Công, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc. Lỵ sở của viên thanh tra đặt tại Mỹ Tho.

- Miền Tây gồm có các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên. Lỵ sở viên Thanh tra đóng tại Cần Thơ.

Đến ngày 15/12/1912, các miền thanh tra trên đây bị giải thể. Từ đó cho đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, các tỉnh trong đó có tỉnh Thủ Dầu Một làm việc trực tiếp với viên Thống đốc Nam Kỳ mà không qua một cấp trung gian nào nữa.

Ngày 26/12/1911, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định đổi tên làng Ngãi Khê tổng Bình Hưng thành làng Ngãi An. Như đã nói, khi thành lập huyện Cần Lễ, rồi Đại lý “Hớn Quản người dân thiểu số thuộc các tổng đều được miễn các thứ thuế. Nhưng đó là chính sách riêng, áp dụng cho một vùng nhỏ hẹp, không phải là chính sách chung. Mãi tới ngày 2/5/1912, Toàn quyền Đông Dương mới ban hành nghị định áp dụng chung ba tỉnh Bà Rịa, Biên Hòa và Thủ Dầu Một, miễn mọi thứ thuế cho người dân tộc, nhưng phải đóng góp hàng năm mỗi người khỏe mạnh 15 ngày công xâu. Ngoài ra, mỗi làng còn phải huy động số trâu, bò, xe mà làng có để đóng góp mỗi năm 5 ngày công xâu để chuyên chở các vật liệu cần thiết cho các công trình công ích trong vùng.

Theo đề nghị của chủ tỉch các tỉnh liên hệ, hàng năm mỗi hội đồng hàng tỉnh khi lập dự trù ngân sách phải ấn định số ngày công xâu có thể nạp tiền thay thế, nhưng không được quá 10 đinh, ấn định luôn số tiền nạp thế mỗi ngày công. Số ngày công xâu sẽ qui thành tiền để ghi vào mục thu và mục chi  của ngân sách tỉnh.

Ngày 30/12/1913 Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định đổi tên tổng Bình Thổ thành tổng Bình Phú. Nghị định ngày 31/8/1915 tách tổng Phước Lễ khỏi Đại lý Hớn Quản và thành lập quận Bù Đốp gồm tổng Phước Lễ với 6 làng: Bình Thạnh, Phước Đông, Phước Hòa, Phước Lộc, Thành An, Sơnuk.

Trong 6 làng trên đây, người Kinh và người dân tộc sống lẫn lộn với nhau. Vì trình độ phát triển không đồng đều, ngôn ngữ bất đồng, phong tục tập quán khác nhau, thêm vào đó chính sách chia rẽ hiểm độc của người Pháp, nên gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày và việc quản trị làng xã. Cuối cùng, Thống đốc Nam Kỳ phải ban hành nghị định ngày 30/12/1919, thành lập làng riêng bao gồm tất cả người Kinh sống trong các làng trên lấy tên là làng Phước Lục đặt thuộc tổng Phước Lễ. Cái tên Phước Lục đã nói lên tính chất đặc biệt của làng. Phước là lấy chữ đầu của tổng Phước Lễ, còn Lục có nghĩa là 6, tức là tách người Kinh từ 6 thôn gốc của tổng Phước Lễ để lập làng mới. Như thế, người dân làng Phước Lục không nhất thiết sống trên địa bàn làng. Tình trạng này cũng giống như trước kia nhà Nguyễn cho những người Minh Hương sống rải rác trong một tỉnh hay một huyện ở miền Tây tập hợp lại thành một làng riêng, nhưng không cùng cư trú chung với nhau.

Ngày 6/1/1916, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định nhập ấp Cây Quýt của làng Ngãi An tổng Bình Hưng vào làng Long Bình cùng tổng, vì ấp này tuy là của làng Ngãi An, nhưng lại nằm lọt vào địa bàn làng Long Bình, rất khó cho việc quản lý hành chánh.

Sau một thời gian áp dụng chính sách trực trị không kết quả như mong muốn, các ban hội tề không sốt sắng hợp tác với các công chức người Pháp mỗi lần xuống điều tra, thu thập thông tin ở cơ sở, buộc lòng chính quyền Pháp phải cho lập lại cấp trung gian của cơ cấu tổ chức Nam triều là cấp huyện, nhưng gọi là quận. Đó là năm 1916, trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một thành lập quận Tương An, quận lỵ đặt tại làng Tương An, gồm có 4 tổng người Kinh ở xa tỉnh lỵ. Đó là:

Tổng Bình Hưng

Gồm 13 làng: An Phước, Chánh Lưu, Hòa Thuận, Lai Khê, Long Bình, Mỹ Thạnh, Lai Uyên,
Long Chiểu, Ngãi An, Lê Nguyên, Long Hưng, Phú Hưng, Thạnh Hòa.

Tổng Bình Phú 


Gồm 14 làng: An Định, An Lợi, Cầu Định, An Hòa, An Phú, Định Phước, Hòa Mỹ, Tương An, Tương Hiệp, Phú Hòa, Tương Bình, Vĩnh Hòa, Phú Trung, Tương Hòa.

Tổng Bình Thạnh Thượng 


Gồm 11 làng: An Sơn, An Thuận, Kiến Điền, An Thành Tây, Định Thành, Phú Thứ, An Thành Thôn, Kiến An, Phú Thuận, Thanh An, Thạnh Điền.

Tổng Bình Thiện

Gồm 10 làng: An Mỹ, Hóa Nhựt, Phước Lộc, Bình Chuẩn, Khánh Vân, Tân An, Tân Hội, Tuy An, Tân Khánh, Vĩnh Phu.

- Một số tổng tổng trực tiếp làm việc với Tòa Bố:

 Tổng Bình Chánh

Gồm 13 làng: An Thạnh, Bình Giao, Bình Thuận, Bình Đáng, Bình Nhâm, Hòa Thạnh, Bình Phú, Bình Sơn, Hưng Định, Phú Hội, Tân Thới, Phú Long, Vĩnh Bình.

Tổng Bình Điền  

Gồm 16 làng: An Nghiệp, Bình Điềm, Chánh An, Chánh Long, Phú Hữu, Phú Thuận, Chánh Thiện, Phú Lợi, Phú Văn, Phú Cường, Phú Thọ, Tân Bình, Tân Long, Vĩnh Phước, Tân Phước, Vĩnh Trường.

- Đại lý Hớn Quản sau khi điều chỉnh lại còn 4 tổng:

Tổng Tân Minh

Gồm 8 làng: Minh Thạnh, Tân Khai, Tân Lập, Tân Phú, Tân Thanh, Thanh Sơn, Tân Quan, Thanh Phú.

Tổng Cửu An 

Gồm  2 làng: Võ Dực, Võ Tòng,

Tổng Quảng Lợi

Gồm 10 làng: Lương Mã, Hớn Quảng, Đông Tựu, Văn Hiên, Lâm Trang, Đồng Phát, Lịch Lộc, Xá Trạch, Lội Sơn, Lộc Khê.

Tổâng Minh Ngãi 

Gồm 13 làng: Bình Tây, Bình Ninh, Bình Quới, Bình Phú, An Lộc, Ca La Hơn, Phú Miêng, Sơn Dược, Lương Võ, Đàng Xá, Xuân La, Sơn Lê, Trà Hanh.

- Quận Bù Đốp có 3 tổng:

Tổng Phước Lễ 

Gồm 5 làng: Phước Hòa, Phước Đông, Phước Lộc, Thạnh An, Bình Thạnh,

Tổng Thành An 

Gồm  5 làng: Nha Bích, Nha Uôi, Chà Là, Vật Tuốc, Vật Ray.

 Tổng Lộc Ninh

Gồm 6 làng: Lộc Hưng, Lộc Bình, Mỹ Khánh, Tân Lập, Mỹ Lộc.

Ngày 6/4/1923, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định giải thể làng Tân Phú thuộc tổng Tân Minh đại lý Hớn Quản, nhập địa bàn vào làng Tân Lập cùng tổng thành làng Tân Lập Phú. Ngày 7/5/1926, quận Bù Đốp tạm thời giải thể, nhập địa bàn vào Đại lý Hớn Quản. Ngày 30/7/1926, giải thể quận Tương An và thành lập hai quận mới Châu Thành và Bến Cát. Quận Châu Thành, quận lỵ đặt tại làng Phú Cường, tỉnh lỵ tỉnh Thủ Dầu Một, gồm có các tổng Bình Chánh, Bình Điền, Bình Thiện và Bình Phú. Quận Bến Cát, quận lỵ đặt tại Bến Cát, gồm có 2 tổng Bình Hưng và Bình Thạnh Thượng. Mỗi quận đặt dưới quyền một quan chức người Việt.

Ngày 8/1/1927, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định điều chỉnh ranh giới hành chiùnh rộng khắp trên địa bàn các tổng thuộc khu vực người Kinh tỉnh Thủ Dầu Một kể từ 1/1/1927 như sau:

- QUẬN CHÂU THÀNH

Tổng Bình Chánh:  


Nhập làng Bình Sơn của tổng Bình Chánh với làng An Nghiệp của tổng Bình Điền thành làng An Sơn Thôn. Nhập làng Bình Đức với làng Bình Đáng thành làng Bình Hòa Thôn. Nhập làng Vĩnh Bình với làng Phú Hội thành làng Vĩnh Phú Thôn. Nhập làng Bình Thuận với làng Bình Giao thành làng Thuận Giao Thôn. Nhập làng Phú Long với làng Tân Thới thành làng Long Thới Thôn. Các làng An Thạnh (Búng), Hưng Định, Bình Nhâm không thay đổi.

Tổng Bình Thiện

 Nhập làng Tân Khánh với làng Phước Lộc thành làng Tân Phước Khánh. Nhập làng Tuy An với làng Vĩnh Phú thành làng An Phú Xã. Nhập làng Hóa Nhựt với làng Tân Hội, làng Khánh Vân (Lái Thiêu), làng Tân Long của tổng Bình Điền thành làng Tân Hòa Khánh.
Tổng Bình Điền

Trung tâm tỉnh lỵ Thủ Dầu Một lập thành làng Phú Cường. Nhập làng Chánh An với làng Chánh Thiện thành làng Chánh Hiệp Thôn. Nhập làng Phú Lợi với làng Phú Thuận, làng Phú Văn, làng Bình Điền của tổng Bình Điền, làng Hòa Phú của tổng Bình Phú và làng Hòa Thạnh của tổng Bình Chánh thành làng Hòa Phú Thôn. Nhập làng Chánh Long với làng Phú Trung của tổng Bình Hưng và làng Phú Thọ của tổng Bình Điền thành làng Phú Chánh Thôn.  Nhập làng Tân Phước với làng Vĩnh Phước thành làng Vĩnh Tân Thôn. Nhập làng Tân Định với một phần làng Phú Hưng của tổng Bình Hưng thành làng Tân Bình.

Tổng Bình Phú


Nhập làng An Lợi với làng An Hòa thành làng Hòa Lợi. Nhập làng Cầu Định với làng Định Phước thành làng Tân Định. Nhập làng An Định với làng Hòa Mỹ và làng Tương Hòa thành làng Bình Hòa. Nhập làng Tương An với làng An Phú thành làng Tân An Xã. Nhập làng Tương Bình với làng Tương Hiệp thành làng Tương Bình Hiệp.

- QUẬN BẾN CÁT

Tổng Bình Hưng
Nhập làng An Phước với làng Mỹ Thạnh thành làng Mỹ Phước. Nhập làng Thạnh Hòa với làng Vĩnh Hòa của tổng Bình Phú thành làng Thới Hòa. Nhập làng Ngãi An với làng Long Bình thành làng An Long. Nhập làng Long Hưng với làng Lai Khê thành làng Lai Hưng. Nhập làng Lê Nguyên với làng Long Chiểu thành làng Long Nguyên. Nhập làng Phú Hưng với làng Chánh Lưu và làng Hòa Thuận thành làng Chánh Phú Hòa. Làng Lai Uyên giữ nguyên

Tổng Bình Thạnh Thượng

Nhập làng Phú Thuận với làng Phú Thứ và làng An Thuận thành làng Phú An Thôn. Nhập làng An Thành Tây với làng An Thành Thôn thành làng An Tây Thôn. Nhập làng An Sơn với làng Kiến Điền thành làng An Điền Xã. Nhập làng Thanh Điền với làng Thanh Trì thành làng Thanh Tuyền. Các làng Định Thanh, Kiến An và Thạnh An giữ y, không thay đổi. 


Tổng Huyt

Có 28 buôn sóc: Pn’ Yeurr Srocks Du Bu Ka Xay R’Dey, Bu Ka Xay Yurr, Bu Ka Xay, TchengBu Ka Xay Bull, Bu Yam Phut, Jram, Bu Yam Yang, Bu Yar Dây, Bu Tg Yul Bull, Bu Tg Yul Balt, Bu Ghirr Glugne, Bu Ghirr Gruong et Regne, Bu Trôm, Bu Bley, Làng Dag Son Srocks de Bu Gang R’Dang, Bu Gang Gong, Bu Gang Dâg, Bu Nate, Bu Sxir, Bu Quake, Bu N’Rong, Bu Klim Drong, Bu Klim Gloh, Bu March, Bu Luy, Bu Blao, Bu  Nung, Bu Tomerla.

Tổng Sr Logne

Có 45 làng: Ta Nieâng Srocks Bu Yam, Bu Pr Doke, Bu Khel, Bu Marieât, Bu Xot, Bu Rlieng, Bu Le Xourr, Bu Klot Drong, Bu Klot yurr, Bu R’Sey Tuh, Bu R’Sey Tcheng, Bu R’Doah, Bu Trang, Bu Broun, Bu Srey Dull, Bu Srey Xrougne, Bu Xong, Bu Terny Gouil, Bu Terny Duh, Bu Terny Glugne, Bu Khô, Bu Touk, Srocks Bu Srong, Bu Touk Krah, Bu Dag Rong, Bu R’Xate, Bu Tchoulung, Bu R’Tak, Bu R’Viet, Bu Brog, Bu Gop, Bu terny Lot, Bu wial Tcheng, Bu Wial Guill, Bu Srih Hah, Bu Srih Duh, Bu Kaman Chang, Bu Kaman Korr, Bu Touk Out, Bu Touk Quoh, Bu Touk Bit, Bu Yuit, Bu Dung Njrougne, Bu Dung Noll, BuB’DungTcheng.

Ngày 31/7/1931, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định xếp một số làng trên địa bàn toàn xứ vào loại làng lâm phần (village forestier) trong đó có các làng thuộc tỉnh Thủ Dầu Một là Lai Uyên, An Long, Long Nguyên thuộc tổng Bình Hưng, Định Thành thuộc tổng Bình Thạnh Thượng, Tây Lập Phú, Tân Thạnh, Tân Quan, Tân Khai, Thanh Sơn, Minh Thạnh thuộc tổng Tân Minh, Phước Lục thuộc tổng Phước Lễ.

Ngày 28/5/1932, Thống đốc Nam Kỳ lại ban hành nghị định thành lập thêm một tổng ở vùng dân tộc thuộc quận Bù Đốp lấy tên là tổng Bou You gồm có 15 sóc: Bou You, Bou Rlô, Bou Pung, Bou M’Loar, Bou Srey, Bou Rung, Bou Line, Bou Roite, Bou Brène, Bou N’Rong, Bou Quake, Bou Dy, Bou Khong, Bou Xarr, Bou Pote.

Ngày 12/9/1932, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định giải thể quận Châu Thành, đặt các tổng trực tiếp với Tòa Bố Thủ Dầu Một. Ngày 14/1/1935 lại đến lượt quận Bến Cát bị giải thể và quận Lái Thiêu được thành lập. Ngày 6/12/1935, Toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định điều chỉnh khoản 10 điều 7 nghị định ngày 30/10/1927 về việc qui định quyền hạn của chức Hương hào trong ban hội tề các làng. Qui định mới như sau: Hương Hào là Trưởng ngành Cảnh sát của làng, chịu trách nhiệm về luật lệ đường sá, làm nhiệm vụ Thừa phát lại (huissier). Với chức danh ấy, chỉ Hương Hào mới có quyền phổ biến, tuyên cáo các mệnh lệnh tư pháp, ký các lệnh đốc thúc có phí hay miễn phí về việc đóng thuế cho các loại ngân sách thuộc xứ Đông Dương.


Ngày 31/12/1935, theo nghị định của Thống đốc Nam Kỳ, kể từ 1/1/1936 có sự điều chỉnh ranh giới hành chiùnh như sau: tách làng Tân An Xã khỏi tổng Bình Phú để nhập với các ấp Khánh Văn, Hòa Nhựt của làng Tân Hòa Khánh tổng Bình Thiện thành một làng mới vẫn lấy tên Tân Hòa Khánh. Các ấp Tân Long, Tân Hội của làng Tân Hòa Khánh tách khỏi làng cũ để thành lập làng riêng lấy tên là làng Tân Hiệp Xã vẫn thuộc tổng Bình Thiện.

Ngày 24/3/1936, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định giải thể quận Lái Thiêu, lập lại quận Châu Thành bao gồm các tổng Bình Chánh, Bình Điền, Bình Thiện, Bình Phú và quận Bến Cát bao gồm 2 tổng Bình Hưng và Bình Thạnh Thượng. Cùng ngày, một nghị định khác ấn định các đơn vị hành chính trực thuộc Đại lý Hớn Quản và quận Bù Đốp, hai quận ở vùng người dân tộc như sau:

- ĐẠI LÝ HỚN QUẢN (có 6 tổng)

Tổng người Việt Tân Minh

Gồm có 6 làng: Tân Lập Phú, Tân Khai, Tân Quan, Thanh Sơn, Tân Thạnh, Minh Thạnh.

Tổng người dân tộc Quảng Lợi 

Gồm có 10 làng: Lợi Sơn, Lộc Khê, Xá Trạch, Đông Phát, Lâm Trang, Hớn Quản, Lương Mã, Đông Tựu, Văn Hiên, Lịch Lộc.


Tổng Minh Ngãi 

Gồm có 14 làng: Bình Tây, Bình Ninh, Bình Phú, Bình Quới, Phú Lộ, An Lộc, Phú Miêng, Sơn Lê, Lương Võ, Sơn Dược, Đàng Xá, Xuân La, Trà Hanh, Ca La Hon.

Tổng Lộc Ninh

Gồm có 5 làng: Lộc Hưng, Lộc Ninh, Mỹ Lộc, Mỹ Khánh, Phước Lộc (người Khơme).

Tổng Thanh An

Gồm có 5 làng: Nha Bích, Nha Uôi, Chà Là, Vật Ron, Vật Tuốc.

Tổng Cửu An 

Gồm có 2 làng: Võ Dực, Võ Tùng.

- QUẬN BÙ ĐỐP (có 7 tổng) 

Tổng Phước Lễ 

Gồm có 5 làng: Thạnh An, Tân Lập (người Khơme), Prey Rung (Khơme), Bình Thạnh, Phước Hòa, Phước Đông.

Tổng Jerman (mới lập gồm có 2 làng)

Phước Lộc, B. Jerman.

Tổng D. Huyt 

Trước có 28 buôn sóc nay dồn lại còn 2 làng: Bu Yeurr, Dag Son.

Tổng Sr Logne 

Trước có 45 buôn sóc nay dồn lại còn 2 làng: Bu Touk, Tanieng.

Tổng Bou You 

Chỉ có 1 một làng Djamap trước có 15 sóc.

Tổng Bou Krak 

Tổng mới có một làng Plateau Central.

Tổng D. Yol 

Chỉ có một làng cũng gọi là làng Plateau Central.

Ngày 2/6/1936, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định thu hồi các nghị định ngày 13/6/1910 và ngày 13/12/1919 liên quan đến chức Bang biện phó tổng và Sung biện phó tổng. Với nghị định mới này, 2 chức danh ấy từ đây không còn nữa. Trong lúc giao thời, các đương chức tiếp tục công việc thường ngày cho đến khi chấm dứt nhiệm vụ vì từ nhiệm, hoặc bị cách chức, hoặc vì kém sức khỏe, hoặc sa sút tinh thần v.v… Cùng ngày, để tăng thêm tinh thần làm việc cho Cai tổng vì phải quán xuyến thêm nhiều công việc sau khi bãi bỏ 2 chức phụ tá, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định ấn định phụ cấp hàng năm cho chức danh này mà từ trước tới đây chưa có: đó là 234 đồng mỗi năm cho Cai tổng trong 5 năm đầu hành sử nhiệm vụ; 324 đồng mỗi năm cho Cai tổng trong 5 năm sau; 388 đồng mỗi năm cho Cai tổng từ nhiệm kỳ thứ 3 trở đi. Những gián đoạn giữa nhiệm kỳ có thể xảy ra sẽ không ảnh hưởng gì đến thứ tự trên đây. Ngoài ra, các Cai tổng còn được thanh toán các sở phí di chuyển vì công vụ.

Năm 1938, giải thể quận Bến Cát. Tỉnh Thủ Dầu Một chỉ còn lại 3 quận là quận Châu Thành, Đại lý Hớn Quản và quận Bù Đốp. Đồng thời giải thể làng Long Thới, lập lại 2 làng Phú Long và Tân Thới thuộc tổng Bình Chánh và làng Tân An Xã thuộc tổng Bình Phú. Theo thống kê trong sách Thời sự cẩm nang năm 1939, tỉnh Thủ Dầu Một có các đơn vị hành chánh như sau:

- QUẬN CHÂU THÀNH

Tổng Bình Chánh 

Có 9 làng: An Thạnh, An Sơn Thôn,
Hưng Định, Bình Nhâm, Bình Hòa, Vĩnh Phú, Thuận Giao, Phú Long, Tân Thới.

Tổng Bình Điền 

Có 8 làng: Phú Cường, Phú Hữu, An Mỹ, Chánh Hiệp, Phú Hòa Thôn, Phước Chánh, Vĩnh Tân, Tân Bình.

Tổng Bình Phú 

Có 5 làng: Hòa Lợi, Tân Định,
 Bình Hòa, Tương Bình Hiệp, Tân An Xa.

Tổng Bình Thiện 

Có 6 làng: Tân Phước Khánh, An Phú Xã, Tân Hòa Khánh, Bình Chuẩn, Vĩnh Trường, Tân Hiệp Xã.

Tổng Bình Hưng 

Có 7 làng: Mỹ Phước, Thới Hòa, An Long, Lai Uyên, Lai Hưng, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa.

Tổng Bình Thạnh Thượng 

Có 7 làng: Phú An Thôn, An Tây Thôn, Định Thành, An Điền Xã, Kiến An, Thạnh An, Thanh Tuyền.

- ĐẠI LÝ HỚN QUẢN

Tổng Tân Minh 


Có 4 làng: Tân Lập Phú, Tân Khai, Tân Thành, Minh Thạnh.


Tổng Cử An 


 Có 2 làng: Võ Dực, Võ Tùng.

Tổng Quảng Lợi 

Có 9 làng: Đông Phát, Đông Tựu, Hớn Quản, Lịch Lộc, Lâm Trang,  Lộc Khê, Lương Mã, Văn Hiên, Xá Trạch.


Tổng Thành An 


Có 3 làng: Nha Bích, Nha Uôi, Chà Là.

Tổng Lộc Ninh

Có 6 làng: Lộc Ninh, Lộc Hưng, Mỹ Khánh, Mỹ Lộc, Phước Lộc, Tân Lộc.


- QUẬN BÙ ĐỐP


Tổng Phước Lễ 


Gồm 6 làng: Bình Thạnh, Phước Đông, Phước Hòa, Thạnh An, Phước Lộc, Phước Lục. 

Ngày 20/12/1941, Toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định đổi danh xưng thống nhất toàn Nam Kỳ cấp quận là Đại lý hành chính (Délégation administrative). Nhưng đối với dân chúng vẫn quen gọi là quận. Đứng đầu các Đại lý hành chính là những công chức người bản xứ tối thiểu ở ngạch Phủ hạng 3 và có ít nhất 3 năm làm việc tại các ban ở tòa Thống đốc, các phòng tại tòa Bố hay Đại lý hành chính. Viên chức này được bổ nhiệm do quyết định của Chủ tịch và được Thống đốc phê duyệt. Trong phạm vi địa bàn trách nhiệm, viên Đại lý hành chiùnh đại diện cho Chủ tịch. Dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của Chủ tịch, quan hành sử chức trưởng, trừ tư pháp. Y quan có nhiệm vụ đôn đốc và kiểm soát các thuộc viên ở cấp tổng và cấp làng thi hành đầy đủ nhiệm vụ.

Trước khi nhận nhiệm vụ, viên Đại lý hành chiùnh phải đến trước Thống đốc Nam Kỳ tuyên thệ như sau: “Tôi xin thề sẽ làm tròn nhiệm vụ được giao phó với lòng trung thành của một công chức”. Trường hợp gấp quá, có thể viết lời thề trên giấy gửi tới Thống đốc(70). Tất cả những qui định trong nghị định này chỉ áp dụng cho các viên Đại lý hành chính người bản xứ, không áp dụng cho các viên Đại lý người Pháp.

Ngày 22/12/1943, Thống đốc Nam Kỳ ban hành nghị định thu hồi Nghị định ngày 24/3/1936, thành lập quận Châu Thành và quận Lái Thiêu. Quận Châu Thành gồm các tổng Bình Điền, Bình Phú, Bình Hưng, Bình Thạnh Thượng. Quận Lái Thiêu có 2 tổng Bình Chánh và Bình Thiện. Tình trạng đó tồn tại cho đến Cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền thuộc về nhân dân ta.

III. GIAI ĐOẠN TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945 ĐẾN THÁNG 7/1955


Trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một, sau những ngày sôi động từ 19 đến 23/8/1945, chấp hành mệnh lệnh của Tỉnh ủy và Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh, ngày 24/8/1945, nhân dân năm quận nhất tề nổi dậy khởi nghĩa cướp chính quyền tại các thị trấn. Sau đó nhân dân các quận lần lượt kéo về thị xã tập kết ngay trong đêm để sáng hôm sau, 25/8/1945 phối hợp với nhân dân nội thị dự mít tinh khởi nghĩa cướp chính quyền ở tỉnh. Đúng 7 giờ sáng, sau khi làm lễ chào cờ, trước hơn 5 vạn đồng bào, Bí thư Tỉnh ủy Văn Công Khai đọc diễn văn, tuyên bố chính quyền về tay nhân dân.


Ngày 2/9/1945, tại quảng trường trước công sở Phú Cường, nhân dân tỉnh Thủ Dầu Một họp mít tinh chào mừng ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mừng độc lập. Ủy ban Khởi nghĩa tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ, nhường chỗ cho Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh ra mắt đồng bào, gồm có: Chủ tịch: Bác sĩ Trần Công Vị; Phó Chủ tịch: Cử nhân luật khoa Nguyễn Minh Chương; Ủy viên tuyên truyền, tổ chức: Văn Công Khai; Ủy viên quân sự: Kiều Đắc Thắng; Ủy viên phụ trách cao su: Nguyễn Văn Trung. 


Ngày 9/10/1945, Hội đồng Chính phủ quyết định các kỳ, các tỉnh, các phủ huyện trong cả nước vẫn giữ tên cũ. Các làng, thôn đều gọi là xã. Bỏ cấp tổng. Về tổ chức quản lý hành chánh, ngày 22/11/1945 Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh qui định, chính quyền nhân dân địa phương đặt 2 cơ quan: Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chiùnh. Hội đồng nhân dân do dân bầu ra theo lối phổ thông đầu phiếu và trực tiếp. Ủy ban hành chiùnh do Hội đồng nhân dân bầu ra là cơ quan hành chiùnh vừa đại diện cho dân, vừa đại diện cho Chính phủ. Ở hai cấp xã và tỉnh có Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chiùnh. Ở cấp kỳ và huyện chỉ có Ủy ban nhân dân.

Chính quyền cách mạng tại tỉnh Thủ Dầu Một hoạt động chưa được bao lâu thì ngày 23/10/1945, quân Pháp tiến từ Biên Hòa lên tái chiếm thị xã Thủ Dầu Một và sau đó trong 2 tháng 11 và 12 chúng chiếm đóng các huyện lỵ. Các tổ chức Chính quyền, đoàn thể và lực lượng quân sự của ta phải rút ra chiến khu, tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bọn tay sai. Từ đó trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một có 2 chính quyền song song: Chính quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính quyền của thực dân Pháp thành lập tại các vùng bị tạm chiếm.


Về chính quyền thực dân Pháp, sau khi tiến chiếm địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một, nơi nào chúng kiểm soát được đất đai và dân chúng, chúng cho thành lập các đơn vị hành chiùnh nơi đó. Vì vậy, sau khi chiếm được thị xã Thủ Dầu Một và các vùng phụ cận, ngày 31/1/1946 chúng cho lập quận Châu Thành. Ngày 7/3/1946, lập quận Bến Súc và quận Dầu Tiếng. Ngày 4/1/1947, chúng cử các viên đồn trưởng tại các nơi này kiêm nhiệm chức quận trưởng.

Tháng 5 năm 1946, nhằm phá vỡ cuộc hội đàm Việt  - Pháp sắp họp tại Fontainebleau, bọn thực dân Pháp tại Sài Gòn dựng lên cái gọi là “Chính phủ lâm thời Cộng hòa Nam Kỳ”. Ngày 30/8/1946, chính quyền này ban hành nghị định cải tổ nền hành chánh xã ấp trên xứ Nam Kỳ. Theo đó Hội đồng Hương chức quen gọi là ban hội tề do phổ thông đầu phiếu gồm các chức danh sau đây: Hương Cả hay Đại Hương Cả, Hương Chủ, Hương Chánh, Hương Quản, Hương Thân, Xã Trưởng, Hương Hào, Chánh Lục Bộ. Mỗi ấp có một Chủ ấp.

Ban hội tề tùy theo tập quán có thêm một số chức danh phụ tá như Hương Lễ, Hương Kiểm Điền, Hương Kiểm Thổ, Hương Công Thương, Phó Hương Quản, Hương Tuần, Cai Tuần, Cai Thị v.v… Những người này không thuộc ban hội tề chính thức, nhưng được coi là Hương chức ngoài Hội tề. Việc cử những người này phải được ban hội tề thảo luận biểu quyết và phải được Quận trưởng chuẩn y.


Về nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi chức danh ban hội tề cũng tương tự như đã ấn định dưới thời Pháp thuộc theo nghị định ngày 27/8/1904. Về việc bầu cử thì cử tri là những người dân Nam Kỳ chính gốc ở xã, cả nam và nữ, đủ 21 tuổi, đã sống ở xã ít nhất một năm tính đến ngày bầu cử, nếu không phải chính gốc thì phải sống ở xã liên tục 10 năm. Còn người ứng xử là những cử tri đủ 25 tuổi, biết đọc và viết chữ quốc ngữ. Thời gian mỗi nhiệm kỳ là 3 năm. 


Ngày 19/10/1946, Nghị định số 1746-MI/Ag của “Chính phủ Nam Kỳ quốc” ấn định qui chế Cai, Phó tổng như sau: Cai tổng được bầu, và tùy theo nhu cầu đối với các tổng lớn có một hay nhiều Phó tổng phụ tá thông qua bầu cử. Nhiệm kỳ Cai, Phó tổng là 5 năm, có thể tái cử liên tục, trừ trường hợp trên 60 tuổi.


Cử tri là những người dân Nam Kỳ chính gốc, được công nhận sinh ra ở Nam Kỳ, 25 tuổi, thuộc các thành phần sau đây: Hương chức hiện dịch các xã; các cựu hương chức, trừ những người bị thải hồi, bị kết án; những người có đóng thuế điền thổ hay môn bài chính tang từ 50 đồng trở lên, đã cư trú trong tổng được một năm, hay đã sinh ra ở đây, trừ người bị phạm pháp; những người có bằng Tiểu học hay văn bằng tương đương, đã sống trong tổng ít nhất một năm, hay đã sinh ra ở đó, trừ người phạm pháp.


Ứng cử viên là những người Nam Kỳ thuộc nam giới, có ít nhất 30 tuổi và không quá 60 tuổi, đã sống trong tổng ít nhất 5 năm, đọc và viết thông thạo chữ quốc ngữ, có hạnh kiểm tốt, đã tham gia ít nhất một năm ban hội tề, công chức các hạng ngạch nguyên quán trong tổng, có 5 năm công vụ. Những người không được ứng cử gồm người có trúng thầu hay ký hợp đồng với một xã trong tổng, người bị luật pháp cấm.


Cai, Phó tổng không được kiêm nhiệm ban hội tề hay hội đồng hàng tỉnh, hay công chức có lãnh lương. Khi trúng cử, nếu là hương chức trong ban hội tề hay hội viên hội đồng hàng tỉnh phải nộp đơn từ chức ngay, nếu là công chức phải xin nghỉ gia hạn không lương. Cai, Phó tổng được hưởng phụ cấp hàng tháng không dưới 500 đồng, ngoài ra còn được thanh toán phí di chuyển vì công vụ. 


Đầu năm 1949, quân Pháp đã chiếm được các vùng dân cư gần thị xã, thị trấn, các trục lộ giao thông vùng đồng bằng trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một, chúng bắt đầu chấn chỉnh việc tổ chức quản lý hành chánh bình thường. Do đó ngày 2/3/1949, Tỉnh trưởng tỉnh Thủ Dầu Một ban hành Quyết định hủy bỏ các Quyết định ngày 31/1/1946 và ngày 7/3/1946 liên quan đến việc thành lập quận Châu Thành và quận Bến Súc, để thành lập 4 quận mới:


 - Quận Lái Thiêu gồm có các làng: Vĩnh Phú Thôn, Phú Long, Tân Thới, Bình Nhâm, Hưng Định, An Sơn Thôn, An Thạnh thuộc tổng Bình Chánh.


- Quận Châu Thành gồm có các làng: Phú Cường, Chánh Hiệp thuộc tổng Bình Điền và các làng Tân An Xã, Tương Bình Hiệp thuộc tổng Bình Phú.


- Quận Bến Cát gồm có các làng: Mỹ Phước, Lai Hưng, Lai Uyên thuộc tổng Bình Hưng.


- Quận Dầu Tiếng gồm có các làng: Định Thành, Thanh Tuyền thuộc tổng Bình Thạnh Thượng.


Ngày 16/4/1949 Thủ hiến Nam Việt ban hành Nghị định tạm sáp nhập quận Sông Bé của tỉnh Biên Hòa vào tỉnh Thủ Dầu Một, nhưng đến ngày 2/11/1954, Nghị định này bị thu hồi.


Đầu năm 1948, “Cộng hòa Nam Kỳ” sụp đổ, người Pháp cho thành lập “Chính phủ lâm thời quốc gia Việt Nam” và sau đó là “Chính phủ Bảo Đại”. Chính phủ này do Nguyễn Văn Tâm làm Thủ tướng ban hành Sắc lệnh số 34-NV ngày 19/3/1953 cải tổ nền hành chánh xã ấp. Từ đây các xã sẽ do một Hội đồng hương chính quản lý, do dân trực tiếp bầu theo lối phổ thông đầu phiếu. Hội đồng hương chính gồm có một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, một Tổng thư ký và một số Ủy viên, tối đa là 9. Tiếp theo là ngày 22/6/1953, ban hành Sắc lệnh số 57-NV thiết lập tại mỗi tỉnh một Hội đồng hàng tỉnh do các Hội đồng hương chính bầu lên. Số hội viên Hội đồng hàng tỉnh từ 10 đến 20 người tùy theo tỉnh lớn hay nhỏ. Nhiệm kỳ của Hội đồng hàng tỉnh là 3 năm. Hội đồng hàng tỉnh chỉ có nhiệm vụ tư vấn cho viên tỉnh trưởng mà thôi.


Sau Hiệp định Genève 1954 hòa bình được lập lại, đất nước tạm thời chia hai miền Bắc - Nam, Chính quyền Sài Gòn bắt đầu sắp xếp lại nền hành chính các tỉnh từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam. Ngày 15/2/1955, Thủ hiến Nam Việt ban hành Nghị định tổ chức lại các khu vực hành chính trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một như sau:

Tỉnh Thủ Dầu Một được chia làm 6 quận hành chính, 18 tổng, 100 thôn trong đó có 49 thôn người Kinh, 5 thôn người Khơme và 46 thôn người các dân tộc thiểu số khác, phân bổ như sau:


Quận Lái Thiêu. Quận lỵ đặt tại thôn Tân Thới, có một tổng là Bình Chánh và 9 thôn: Tân Thới, An Sơn Thôn, An Thạnh, Bình Nhâm, Hưng Định, Phú  Long, Vĩnh Phú, Thuận Giao, Bình Hòa.

Quận Châu Thành. Quận lỵ đặt tại thôn Phú Cường, gồm có 3 tổng:


- Tổng Bình Điền với 9 thôn: Phú Cường, Chánh Hiệp, Phú Chánh, Phú Hòa, An Mỹ, Tân Bình, Phú Hữu, Vĩnh Trường, Vĩnh Tân.


- Tổng Bình Phú với 5 thôn: Tân An Xã, Hòa Lợi, Tương Bình Hiệp, Định Hòa, Tân Định.


- Tổng Bình Thiện với 5 thôn:  An Phú xã, Bình Chuẩn, Tân Hiệp xã, Tân Hòa Khánh, Tân Phước Khánh.


Quận Bến Cát. Quận lỵ đặt tại thôn Mỹ Phước, gồm có 2 tổng:


- Tổng Bình Hưng với 7 thôn: Mỹ Phước, Lai Hưng, Thới Hòa, Lai Uyên, Chánh Phú Hòa, An Long, Long Nguyên.


- Tổng Bình Thạnh Thượng (một phần) với 3 thôn: An Điền Xã, Phú An Thôn, An Tây Thôn.


Quận Dầu Tiếng. Quận lỵ đặt tại thôn Định Thành, gồm có một tổng là Bình Thạnh Thượng (một phần) với 4 thôn: Định Thành, Thanh An, Thanh Tuyền, Kiến An.


Quận Hớn Quản. Quận lỵ đặt tại thôn Tân Lập Phú, gồm có 5 tổng:


- Tổng Tân Minh (một phần) với 6 thôn: Tân Lập Phú, Minh Thạnh, Tân Khai, Tân Quan, Tân Thành, Thanh Sơn.


- Tổng Quảng Lợi với 12 thôn (người Stiêng): Lợi Sơn, Xá Trạch, Lâm Trang, Lương Mã, Vân Hiên, Võ Tùng, Võ Đắc, Lộc Khê, Đồng Phát, Hớn Quản, Đông Tựu, Lịch Lộc.


- Tổng Minh Ngãi với 15 thôn sơn cước (người Stiêng): Phú Lộ, Phú Miêng, Lương Võ, Đăng Xá, Bình Tây, Bình Phú, Bình Ninh,
 Bình Quới, Trà Thanh, Liên Đa, An Lộc, Kalahơn, Sơn Dược, Xuân La, Huân Phương.

- Tổng Lộc Ninh gồm một thôn người Kinh và 5 thôn người Stiêng: Lộc Ninh (Kinh), Lộc Hưng, Lộc Bình, Mỹ Khánh, Mỹ Lộc, Phước Lộc.


- Tổng Thanh An với 5 thôn sơn cước (Khơme): Vạt Ron, Vạt Tuốc, Chà Là, Nha Uôi, Nha Bích.


 Quận Bù Đốp. Quận lỵ đặt tại thôn Phước Lục, gồm có 8 tổng:

- Tổng Tân Minh (một phần) với một thôn là Phước Lục.

- Tổng Phước Lễ với 4 thôn sơn cước (người Stiêng): Bình Thạnh, Phước Đông, Phước Hòa, Thanh An.

- Tổng D.Jerman với 2 thôn sơn cước (người Stiêng): Phước Lộc, D.Jerman

- Tổng Dag Huyt với 2 thôn sơn cước (người Stiêng): Pu Yor, Dag Son

  - Tổng Srolon với 2 thôn sơn cước (người Stiêng): Bu Tuk, Ta Niêng

  - Tổng Bu R’Lap với một thôn sơn cước (người Stiêng): Bu Barr.


- Tổng Bu Yu với một thôn sơn cước (người Stiêng): Bu Krak.


- Tổng Dag Yol với một thôn sơn cước (người Stiêng): Dag Yol.  


Ngày 14/12/1955, đại biểu chính phủ tại Nam Việt ban hành nghị định  thành lập trên địa bàn quận Dầu Tiếng ba làng mới lấy tên là Rạch Kiến tách từ làng Thanh Tuyền ở ven quốc lộ 14; Xuân Ninh nằm trong khu rừng cấm 171 tách khỏi làng Kiến An; Trà Cổ cũng nằm trong khu rừng 171 và cũng tách từ làng Kiến An. Nguyên vùng Trà Cổ và vùng Xuân Ninh thuộc làng Kiến An được trích nhập vào làng An Điền quận Bến Cát do nghị định ngày 7/11/1955. Cũng do nghị định này, thành lập trên địa bàn quận Bến Cát ba làng mới là: Rạch Bắp mà ranh giới là khu rừng 123 và quốc lộ 14; làng An Quý gồm một phần tư làng Mỹ Phước và ven quốc lộ 14 thuộc làng An Điền sáp nhập vào; làng Long Cầu tách từ địa bàn làng Long Nguyên(71).

IV. GIAI ĐOẠN VIỆT NAM CỘNG HÒA (từ 1956  đến 30/4/1975)


Ngày 22/10/1956, do Sắc lệnh số 143-NV của Chính quyền Sài Gòn, vùng sơn cước của tỉnh Thủ Dầu Một được tách riêng để thành lập hai tỉnh mới là tỉnh Phước Long và tỉnh Bình Long. Phần còn lại thuộc vùng đồng bằng được lập thành tỉnh riêng lấy tên là tỉnh Bình Dương(72). Tỉnh lỵ đặt tại xã Phú Cường. Từ đây các thôn làng xã đều gọi thống nhất là xã, dù lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp, đông dân hay ít dân. Đơn vị nào trước kia có chữ xã phía sau đều bỏ chữ xã ấy. Theo Nghị định số 9-BNV/HC/NĐ ngày 3/1/1957, được thay thế bởi nghị định số 278-BNV/HC/NĐ ngày 30/8/1957 của bộ Nội vụ Chính quyền Sài Gòn, các đơn vị hành chiùnh của tỉnh Bình Dương được ấn định như sau:

Quận Châu Thành. Quận lỵ đặt tại Phú Cường, gồm có 3 tổng:

- Tổng Bình Điền với 9 xã: Phú Cường, An Mỹ, Chánh Hiệp, Phú Chánh, Phú Hòa, Phú Hữu, Tân Bình, Vĩnh Tân, Vĩnh Trường.

- Tổng Bình Phú với 5 xã: Định Hòa, Hòa Lợi, Tân An, Tân Định, Tương Bình Hiệp

- Tổng Bình Thiện với 4 xã: Bình Chuẩn, Tân Hiệp, Tân Hòa Khánh, Tân Phước Khánh


Quận Lái Thiêu. Quận lỵ đặt tại Tân Thới, có tổng Bình Chánh với 10 xã:  Tân Thới, An Sơn, An Thạnh, Bình Nhâm, Hưng Định, Phú Long, Vĩnh Phú, Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú.


Quận Bến Cát. Quận lỵ đặt tại Mỹ Phước, gồm có 2 tổng:


- Tổng Bình Hưng với 6 xã: Mỹ Phước, Lai Hưng, Thới Hòa, Chánh Phú Hòa, Long Nguyên, Lai An(73).


- Tổng Bình An (mới lập) gồm có 4 xã: An Điền, An Tây, Phú An, Kiến An

Quận Dầu Tiếng. Quận lỵ đặt tại Định Thành, gồm có tổng Bình Thạnh Thượng với 8 xã: Định Thành, Thanh An, Thanh Tuyền, Định Phước, Định Lộc, Định Thọ, Định An, Định Thới.

Quận Củ Chi, quận lỵ đặt tại Tân An Hội, gồm có 3 tổng:

- Tổng Long Tuy Hạ (trước thuộc tỉnh Gia Định) với 4 xã: Tân An Hội, Phước Hiệp, Thái Mỹ, Trung Lập

- Tổng Long Tuy Trung (trước thuộc tỉnh Gia Định) với 4 xã: Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng

- Tổng Long Tuy Thượng (trước thuộc tỉnh Gia Định) với 6 xã: Tân Thạnh Đông, Bình Mỹ, Trung An, Phước Vĩnh Ninh, Tân Phú Trung, Tân Hòa (thuộc Tân Quý và Tân Hiệp cũ)

Ngày 23/1/1959, do Sắc lệnh số 25-NV của chính quyền Sài Gòn, một tỉnh mới được thành lập ở phía tây bắc Nam Bộ lấy tên là tỉnh Phước Thành. Tỉnh Bình Dương bị cắt hai xã Vĩnh Tân, Tân Bình của tổng Bình Điền và một phần xã Lai An của tổng Bình Hưng để nhập vào địa bàn tỉnh mới này. 

Ngày 2/7/1962, do nghị định số 663-NV của chính quyền Sài Gòn, quận Dầu Tiếng đổi tên thành quận Trị Tâm và thành lập tại quận này một xã mới lấy tên là xã Thủ Nhơn. 

Ngày 14/3/1963, do Sắc lệnh số 21-NV của chính quyền Sài Gòn, xã Bến Củi thuộc quận Khiêm Hanh tỉnh Tây Ninh được sáp nhập vào quận Trị Tâm tỉnh Bình Dương. 

Ngày 18/12/1963, do nghị định số 257-TTP/ĐUHC của Chính quyền Sài Gòn, một quận mới được thành lập lấy tên là quận Phú Hòa, trích từ địa bàn quận Củ Chi. Quận lỵ đóng tại Bến Cỏ thuộc xã Phú Hòa Đông. Quận Phú Hòa gồm có tổng Long Tuy Trung với 4 xã: Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng và 4 xã trích từ tổng Long Tuy Thượng là Tân Thạnh Đông, Bình  Mỹ, Tân Hòa, Trung An.

Ngày 20/1/1967 do số Sắc lệnh số 14-SL/ĐUHC của chính quyền Sài Gòn, xã Bến Củi quận Trị Tâm lại được trả về quận Khiêm Hanh tỉnh Tây Ninh. 

Về tổ chức quản lý hành chánh cấp tỉnh, quận, tổng và xã cũng có nhiều thay đổi. Dụ số 57a ngày 24/10/1956 qui định tổ chức hệ thống hành chiùnh các cấp, được Thông tư số 115a-TTP/VP cùng ngày giải thích thêm, theo đó tỉnh có tư cách pháp nhân, có ngân sách và công sản riêng (điều 2). Tỉnh trưởng kiểm soát hành chiùnh xã. Tỉnh gồm những xã có tư cách pháp nhân, ngân sách và công sản riêng (điều 11). Tại các xã, Tỉnh trưởng thi hành nhiệm vụ với sự phụ tá của Chánh tổng, Phó tổng và Quận trưởng nhân danh Tỉnh trưởng để thi hành nhiệm vụ. Người đứng đầu Hội đồng hương chính gọi là Đại diện Xã.

Các quận không có tư cách pháp nhân, Chánh tổng đảm nhiệm việc liên lạc giữa xã và các cơ quan hành chiùnh quận và tỉnh. Chánh tổng trợ lực Quận trưởng trong việc áp dụng các biện pháp do cấp trên định đoạt. Mỗi khi có thể Chánh tổng sẽ hòa giải các vụ tranh chấp, để dung hòa quyền lợi của các xã hoặc quyền lợi của tư nhân. Chánh tổng và Phó tổng do Tỉnh trưởng bổ nhiệm chiếu đề nghị của các Đại diện Xã. 


Sau cuộc đảo chánh giết chết anh em Diệm - Nhu, các tướng lãnh quân đội Sài Gòn thay nhau lên nắm chính quyền, đề ra nhiều cải cách về tổ chức quản lý hành chiùnh ở cấp xã ấp. Sắc lệnh số 203d/NV ngày 31/5/1964, các xã đặt dưới quyền quản trị của một Hội đồng nhân dân xã và một Ủy ban hành chánh xã. Hội đồng nhân dân xã gồm từ 5 đến 11 hội viên, do phổ thông đầu phiếu trực tiếp và kín bầu ra, nhiệm kỳ 2 năm. Hội đồng nhân dân có 1 ban thường vụ gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 1 Thư ký. Ủy ban hành chánh xã gồm có 1 Chủ tịch kiêm ủy viên hộ tịch, 1 Phó Chủ tịch và từ 1 đến 4 Ủy viên phụ trách các ngành chuyên môn. Ủy ban hành chánh xã do Tỉnh trưởng bổ nhiệm bằng Quyết định. Mỗi ấp có 1 Trưởng ấp do dân trong ấp bầu ra bằng phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và kín. Nhiệm kỳ 2 năm. Trưởng ấp có thể có 1 hay nhiều Phó Trưởng ấp phụ tá. Nơi nào không thể tổ chức bầu cử theo sắc lệnh này, tạm thời Tỉnh trưởng sẽ thành lập bằng quyết định tại xã một Ban Bình định xã có nhiệm vụ và quyền hạn như Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh xã, tại ấp một Ban Bình định ấp. 

Sau khi lật đổ “chính phủ Nguyễn Khánh” các tướng lãnh nắm chính quyền, ban hành Sắc lệnh số 198-SL/ĐUHC ngày 24/12/1966 được sửa đổi bởi Sắc lệnh số 045-SL/NV ngày 1/4/1969 và Sắc lệnh ngày 21/4/1971, các xã đặt dưới sự quản trị của 2 cơ quan: Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban hành chánh xã. Hội đồng nhân dân xã do dân trong xã bầu lên theo thể thức phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và kín, thời hạn 3 năm. Ai được nhiều phiếu nhất sẽ giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng. Người có số phiếu nhiều tiếp theo sẽ là Phó Chủ tịch. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân đắc cử Chủ tịch Ủy ban hành chánh xã, thì những người có số phiếu đắc cử tiếp theo tuần tự lên thay. 

Chức vụ hội viên Hội đồng nhân dân xã không thể kiêm nhiệm với một chức vụ được trả lương. Cha con, mẹ con, anh chị em ruột, vợ chồng không thể cùng đứng tên trong một Hội đồng nhân dân xã. Hội viên không được kết ước với xã. Hội đồng nhân dân có quyền thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của xã, làm tư vấn cho Ủy ban nhân dân xã về những vấn đề mà luật pháp bắt buộc phải hỏi ý kiến Hội đồng.

Ủy ban hành chánh xã gồm có: 1 Chủ tịch kiêm ủy viên hộ tịch, 1 Phó Chủ tịch kiêm ủy viên kinh tài, và từ 1 đến 4 ủy viên phụ trách các vấn đề chuyên ngành như an ninh, tuyên vận, xã hội, canh nông. Nhiệm kỳ của Ủy ban hành chánh chấm dứt cùng lúc với nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Hành chánh do Hội đồng nhân dân bầu trong số hội viên ngay phiên họp đầu tiên. Phó Chủ tịch và các ủy viên do Chủ tịch Ủy ban bổ nhiệm và bãi chức với sự thỏa hiệp của Hội đồng. Chủ tịch Ủy ban hành chánh xã đại diện chính quyền xã và có nhiệm vụ thi hành các công tác về hành chánh, an ninh, kinh tế, tài chánh và bảo quản tài sản của xã, thi hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

Về cấp tỉnh, bên cạnh cơ quan hành chánh do tỉnh trưởng đại diện, bổ nhiệm bởi chính quyền trung ương ở Sài Gòn, có thành lập một cơ quan tư vấn gọi là Hội đồng tỉnh, chiếu theo Sắc lệnh số 67-NV, 68-NV, 69-NV cùng ngày 9/4/1965, sửa đổi và bổ túc bởi Sắc lệnh số 128-SL/NV ngày 14/10/1970, Sắc lệnh số 023-SL/NV ngày 31/3/1971 và Sắc lệnh số 061-SL/NV ngày 22/6/1971.

Theo các sắc lệnh trên, Hội đồng tỉnh được dân trong tỉnh bầu ra theo thể thức phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và kín, với nhiệm kỳ 4 năm, có thể được tái cử. Hội viên không có lương, nhưng được một khoản phụ cấp căn bản hàng tháng và các phụ cấp khác cùng các quyền lợi như một công chức hạng A. Hội đồng tỉnh gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 1 Thư ký họp lại thành Văn phòng thường trực của Hội đồng.

Hội đồng tỉnh ấn định chính sách và đường lối hoạt động của địa phương, cụ thể các vấn đề sau đây: các công trình công ích; bản kết toán hành chánh về thi hành ngân sách địa phương; việc du di ngân sách; các khoản phụ thu cho ngân sách địa phương; sử dụng các loại tài nguyên; việc quản trị và bảo vệ công sản; nhận của sinh tặng và di tặng v.v… 
Đến năm 1974 một lần nữa có sự cải cách nền hành chính xã ấp. Theo Sắc lệnh ngày 10/7/1974 của chính quyền Sài Gòn, các cơ sở hành chiùnh chấp hành, chuyên môn, quân sự, bán quân sự tại xã được kết hợp vào một hệ thống chung mệnh danh là cơ quan hành chánh xã.

Cơ quan hành chánh xã gồm có: Xã trưởng, Phó Xã trưởng an ninh, Phó Xã trưởng hành chánh, Phân chi khu trưởng, Trung tâm trưởng trung tâm điều hợp, Xã đoàn trưởng cán bộ nông thôn, Trưởng cuộc cảnh sát quốc gia, Các ủy viên, Chánh thư ký và thư ký. Chức Phó Xã trưởng an ninh do Phân chi khu trưởng kiêm nhiệm.

Tại những nơi chưa bầu cử được, Tỉnh trưởng sẽ chỉ định Xã trưởng. Xã trưởng, Phó Xã trưởng an ninh, Phó Xã trưởng hành chánh và Trung tâm trưởng trung tâm điều hợp của những xã này hợp lại thành Cơ quan quyết nghị xã. Về chức trưởng của mỗi thành viên Cơ quan chính quyền xã thì như tên gọi đã nói rõ. Trong nhiệm vụ điều hành Cơ quan chính quyền xã, Xã trưởng còn được các cơ cấu có tính cách kết hợp sau đây phụ tá: Ủy ban điều hợp xã và Đại hội quân cán xã. Mỗi ấp đặt dưới quyền quản trị của một ban Trị sự gồm có: Trưởng ấp, Phó trưởng ấp an ninh, Phó trưởng ấp hành chánh.

Về phía Chính quyền Cách mạng, sau ngày 23/10/1945 Ủy ban hành chánh tỉnh và các ban chuyên môn rút khỏi thị xã Thủ Dầu Một, các huyện rút khỏi các thị trấn ra bưng, nắm giữ các xã nông thôn, thành lập Ủy ban kháng chiến, vận động và tổ chức dân chúng chống thực dân Pháp. Về mặt hành chánh chưa có nhu cầu sắp xếp lại ranh giới các xã, tạm thời theo các đơn vị hành chánh có sẵn của quân địch để dễ bề vận động quần chúng đấu tranh hợp pháp đòi quyền lợi dân sinh dân chủ.

Ngày 1/10/1947, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 91-SL hợp nhất Ủy ban Kháng chiến và Ủy ban Hành chánh làm một lấy tên là Ủy ban Kháng chiến Hành chánh (UBKCHC) tỉnh, quận và xã. Ngày 25/3/1948, do sắc lệnh số 148-SL của Chủ tịch Chính phủ, bãi bỏ các danh xưng phủ, châu, quận. Cấp trên cấp xã và dưới cấp tỉnh nhất luật gọi là huyện. Từ đó các quận trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một đối với chính quyền cách mạng và dân chúng vùng giải phóng đổi gọi là huyện, như quận Châu Thành gọi là huyện Châu Thành, quận Lái Thiêu gọi là huyện Lái Thiêu, quận Hớn Quản gọi là huyện Hớn Quản v.v… 
Để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, ngày 23/12/1945 chính quyền cách mạng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước ta, đơn vị Thủ Dầu Một. Sở dĩ tỉnh Thủ Dầu Một tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày đó, vì nhận được lệnh hoãn đến ngày 6/1/1946 quá trễ. Cuối năm 1949, các xã tổ chức bầu cử Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Kháng chiến Hành chính. Ở các xã tạm chiếm không tổ chức bầu được thì lập UBKCHC. 

Sau Đại hội Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng chủ trương tổ chức lại chiến trường Nam Bộ thật gọn và mạnh, đáp ứng tình thế mới. Không còn 3 quân khu 7, 8, 9. Nam Bộ được chia thành 2 phân liên khu: Phân liên khu miền Đông và Phân liên khu miền Tây. Tùy điều kiện địa lý, thuận tiện cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, các tỉnh Nam Bộ cũng được sắp xếp lại thành những tỉnh lớn với bộ máy đảng, chính quyền và quân sự mạnh hơn trước… Thi hành chủ trương trên, tỉnh Thủ Biên được hình thành và đi vào hoạt động từ tháng 5/1951. Tỉnh Thủ Biên bao gồm các huyện, thị xã của tỉnh Thủ Dầu Một cũ (trừ xã Định Thành giao cho tỉnh Gia Định Ninh), các huyện, thị xã của tỉnh Biên Hòa cũ (trừ huyện Long Thành giao cho tỉnh Bà Rịa - Chợ Lớn) và huyện Thủ Đức (từ tỉnh Gia Định cũ giao lại). Tỉnh Thủ Biên thuộc Phân liên khu miền Đông. Tỉnh Thủ Biên tồn tại đến Hiệp định Genève thì mặc nhiên giải thể. Tỉnh Thủ Dầu Một trở lại tên cũ.

Ngoài việc hợp nhất 2 tỉnh thành tỉnh Thủ Biên, còn có chủ trương hợp nhất một số huyện và một số xã. Đó là trường hợp huyện Tân Uyên và huyện Hớn Quản hợp nhất thành một huyện lấy tên là huyện Đồng Nai, hoặc xã Thường Lang hợp với xã Tân Tịch thành xã Thường Tân, xã Tân Hòa hợp với xã Mỹ Lộc thành xã Tân Mỹ, xã Chánh Hòa hợp với xã Bình Mỹ thành xã Chánh Bình v.v…, đồng thời lập một số xã mới ở giữa chiến khu Ñ và sông Bé. Cuối năm 1951, huyện Tân Uyên và huyện Hớn Quản lại tách làm 2 huyện. Huyện Tân Uyên lấy tên là huyện Đồng Nai. 

Sau năm 1956, do chính quyền Sài Gòn không thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất Tổ quốc, nhân dân cả nước phải dùng hình thức vừa đấu tranh chính trị vừa đấu tranh vũ trang để thực hiện cho được lý tưởng thống nhất đó. Ngày 20/12/1960 Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời với chương trình 10 điểm nhằm đánh đổ chế độ thực dân mới, xây dựng một miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập tiến tới thống nhất nước nhà. Sau đó lần lượt các cấp từ tỉnh xuống huyện, xã Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng được thành lập.

Đến ngày 6/6/1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng kháng chiến, vùng giải phóng được mở rộng khắp nơi, trong đó tỉnh Thủ Dầu Một được chia thành hai tỉnh: tỉnh Thủ Dầu Một cũng có khi gọi tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước cũng có khi gọi là tỉnh Bình Phước Long. Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Thủ Dầu Một được thành lập, tiếp đến là các huyện, xã.

V. GIAI ĐOẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Do sức chịu đựng bền bỉ, vượt mọi khó khăn, hy sinh, chiến đấu ngoan cường, lại được sự chi viện vô điều kiện của đồng bào ruột thịt miền Bắc, sự ủng hộ tinh thần của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên khắp thế giới, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi vào ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam, trong đó có tỉnh Thủ Dầu Một và tỉnh Bình Phước. 

Tháng 2 năm 1976, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban hành Nghị định về việc giải thể khu, hợp nhất tỉnh ở miền Nam Việt Nam. Theo Nghị định này, ở miền Nam có 21 đơn vị hành chiùnh trực thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trong đó có tỉnh Sông Bé do nhập 2 tỉnh Thủ Dầu Một và tỉnh Bình Phước. Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Thủ Dầu Một. Bấy giờ, tỉnh Sông Bé có thị xã Thủ Dầu Một và 14 huyện là:

Huyện Lộc Ninh, Huyện Hớn Quản, Huyện Chơn Thành, Huyện Bù Đốp, Huyện Tân Uyên, Huyện Đồng Xoài, Huyện Bù Đăng, 
Huyện Phú Giáo, Huyện Phước Bình, Huyện Dầu Tiếng, Huyện Bến Cát, Huyện Châu Thành, Huyện Lái Thiêu, Huyện Dĩ An


Về tổ chức quản lý hành chiùnh, sau ngày 30/4/1975 giải thể tất cả các cơ cấu tổ chức hành chánh của chính quyền Sài Gòn từ xã ấp lên đến tỉnh, thay vào đó lúc đầu là các Ủy ban Quân quản, rồi đổi thành Ủy ban nhân dân Cách Mạng. Đến ngày 15/5/1977, cùng với đồng bào cả nước, nhân dân tỉnh Sông Bé tham gia cuộc bầu cử ba cấp, chọn ra những người thực lòng vì dân vì nước vào trong hội đồng nhân dân tỉnh, các huyện và các xã. Sau đó, Hội đồng nhân dân bầu ra Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính các cấp, thay cho Ủy ban nhân dân Cách mạng chấm dứt nhiệm vụ.

Hội đồng nhân dân gồm có 1 Chủ tịch, 1 hay 2 Phó Chủ tịch, 1 Ủy viên Thường trực và các Ủy viên phụ trách các ngành chuyên môn. Ủy ban nhân dân cũng gồm các thành viên tương tự như Hội đồng nhân dân. Nhưng về quyền hạn và nhiệm vụ thì 2 cơ quan này khác nhau. Hội đồng Nhân dân đề ra chủ trương chính sách liên quan đến quyền lợi của nhân dân địa phương, phù hợp với đường lối chung của Đảng và Chính phủ. Còn Ủy ban Nhân dân là cơ quan chấp hành, đồng thời giữ mối liên hệ giữa Chính quyền cấp trên và nhân dân địa phương.

Từ ngày giải phóng đến nay, tuy luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có được tu chỉnh, nhưng trên căn bản vẫn là hai cơ quan quản trị các cấp xã, huyện, tỉnh của chính quyền cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về việc điều chỉnh ranh giới hành chiùnh các đơn vị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Sông Bé thì ngày 11/3/1977, do Quyết định số 55-CP của Hội đồng Chính phủ: Trong đó, 3 huyện Lộc Ninh, Hớn Quản và Chơn Thành hợp thành huyện Bình Long; 3 huyện Bù Đốp, Phước Bình và Bù Đăng hợp thành huyện Phước Long; 2 huyện Đồng Xoài và Phú Giáo hợp thành huyện Đồng Phú; 2 huyện Bến Cát và Dầu Tiếng hợp thành huyện Bến Cát; 2 huyện Lái Thiêu và Dĩ An hợp thành huyện Thuận An; 4 xã Bình Mỹ, Tân Bình, Phước Hòa, Phú Hưng của huyện Phú Giáo và 3 xã Tân Phước Khánh, Tân Phú Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp của huyện Châu Thành nhập vào huyện Tân Uyên; 5 xã Phú Hòa, Phú Mỹ, Định Hòa, Tương Bình Hiệp và Tân An của huyện Châu Thành sáp nhập vào thị xã Thủ Dầu Một.

Ngày 9/2/1978, do Quyết định số 34-CP của Hội đồng Chính phủ, huyện Lộc Ninh được lập lại do tách 7 xã của huyện Bình Long và 5 xã của huyện Phước Long như sau:

Lộc Hiệp (BL)(74), Lộc Thành (BL), Lộc Hưng (BL), Lộc Quang (BL), Lộc Khánh (BL),
Lộc Tấn (BL), Lộc Thắng (BL), Thiên Hưng (PL)(75), Hưng Phước (PL), Tân Hòa (PL), Tân Tiến (PL),
Bù Tam (PL)

Ngày 25/4/1979, do Quyết định số 180-CP của Hội đồng Chính phủ, tại huyện Bến Cát, xã Tây Nam được chia làm 3 xã: An Điền, Phú An và An Tây; xã Hòa Định chia làm 2 xã lấy tên là Thới Hòa và Tân Định; lập ở vùng kinh tế mới 10 xã mới là Tân Hưng, Bến Tượng, Tân Long, Bàu Bàng, Cây Trường II, Long Hòa, Hưng Hòa, Long Tân, Long Chiểu, Long Bình; tại vùng kinh tế mới huyện Tân Uyên thành lập 6 xã mới lấy tên là Hội Nghĩa, Tân Phú, Tân Lập, Tân Định, Tân Thành, Tân Lợi; tại vùng kinh tế mới huyện Bình Long cũng lập một xã mới Minh Tân. Ngày 4/12/1985, do Quyết định số 271- HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, 2 xã Tân Lợi và Tân Thành hợp nhất thành làng Tân Thành.

Ngày 9/4/1986, do Quyết định số 40-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, tại huyện Bến Cát sáp nhập xã Lai Uyên và xã Bàu Bàng thành một xã lấy tên là xã Lai Uyên; sáp nhập xã Lai Hưng với xã Bến Tượng thành một xã lấy tên là xã Lai Hưng. Ngày 17/7/1986, do Quyết định số 88-HĐBT xã Kiến An đổi tên thành xã An Lập. Ngày 28/12/1988, do Quyết định số 197-HĐBT tại huyện Tân Uyên, 2 xã Tân Phú và Hội Nghĩa hợp nhất làm một xã lấy tên là xã Hội Nghĩa.

Ngày 1/8/1994, do Nghị định số 77-CP của Chính phủ, tại huyện Bến Cát thành lập thị trấn Mỹ Phước do trích một phần đất của xã Mỹ Phước, xã Long Nguyên và xã Lai Hưng; 2 xã Long Bình, Long Nguyên và một phần đất xã Lai Hưng hợp lại thành xã Long Nguyên; sáp nhập xã Long Chiểu vào xã Long Tân. Tại huyện Tân Uyên, cải biến xã Uyên Hưng thành thị trấn Uyên Hưng. Tại huyện Thuận An cải biến xã An Thạnh thành thị trấn An Thạnh.

Ngày 29/8/1994, do Nghị định số 101-CP của Chính phủ, tại huyện Bến Cát cải biến xã Định Thành thành thị trấn Dầu Tiếng. Tại huyện Thuận An thành lập thị trấn Bình An do cải biến từ xã Bình An; thành lập thị trấn Lái Thiêu do tách một phần diện tích và dân số từ các xã Phú Long, Tân Thới, Bình Nhâm, Bình Hòa; sáp nhập phần còn lại của xã Tân Thới và xã Bình Hòa để thành lập xã mới lấy tên là Bình Hòa.

Ngày 6/11/1996, do Quyết nghị của Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 10, tỉnh Sông Bé được chia thành 2 tỉnh: Bình Dương và Bình Phước.

Tỉnh Bình Phước gồm có 5 đơn vị hành chiùnh cấp huyện là các huyện Bình Long, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Đồng Phú. Tỉnh lỵ đặt tại thị trấn Đồng Xoài.

Tỉnh Bình Dương gồm có thị xã Thủ Dầu Một và 3 đơn vị hành chiùnh cấp huyện là các huyện Thuận An, Tân Uyên và Bến Cát. Địa danh Bình Dương lại được phục hồi. Từ đó trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục có những sự điều chỉnh địa giới hành chiùnh như sau:

Ngày 28/5/1997, do Nghị định số 54-CP của Chính phủ, trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, cải biến xã Phú Thọ thành phường Phú Thọ; cải biến xã Phú Hòa thành phường Phú Hòa. Trên địa bàn huyện Tân Uyên cải biến xã Tân Phước Khánh thành thị trấn Tân Phước Khánh.

Ngày 23/7/1999, do Nghị định số 58/1999/NĐ - CP của Chính phủ, huyện Dầu Tiếng được lập lại trên cơ sở một phần diện tích và dân số trích từ huyện Bến Cát. Huyện lỵ đặt tại thị trấn Dầu Tiếng. Huyện Dầu Tiếng gồm có thị trấn Dầu Tiếng và 10 xã; huyện Phú Giáo được lập lại trên cơ sở phần diện tích và dân số tách từ huyện Tân Uyên. Huyện lỵ đặt tại thị trấn Phước Vĩnh. Huyện Phú Giáo gồm có thị trấn Phước Vĩnh và 8 xã; huyện Dĩ An được lập lại trên cơ sở một phần diện tích và dân số tách từ huyện Thuận An. Huyện lỵ đặt tại thị trấn Dĩ An. Huyện Dĩ An có thị trấn Dĩ An và 5 xã. Thành lập xã Định An do tách từ xã Định Hiệp thuộc huyện Dầu Tiếng. Thành lập xã An Bình do tách từ thị trấn Dĩ An.

Tính đến cuối năm 2003, tỉnh Bình Dương có các đơn vị hành chiùnh trực thuộc: 1 thị xã, 6 huyện, 66 xã, 5 phường, 8 thị trấn phân bổ như sau:

Thị xã Thủ Dầu Một gồm có 5 phường và 5 xã: Phường Phú Cường, Phường Hiệp Thành, Phường Chánh Nghĩa, Phường Phú Hòa, Phường Phú Thọ, xã Phú Mỹ, xã Định Hòa, xã Tân An, xã Tương Bình Hiệp, xã Chánh Mỹ

Huyện Dầu Tiếng có thị trấn Dầu Tiếng và 10 xã: Xã Định An, xã Định Hiệp, xã Minh Hòa, xã Minh Tân, xã Minh Thạnh, xã Long Tân, xã An Lập, xã Thanh An, xã Thanh Tuyền, xã Long Hòa

Huyện Bến Cát có thị trấn Mỹ Phước và 14 xã: xã Cây Trường II, xã Trừ Văn Thố, xã Lai Uyên, xã Lai Hưng, xã Long Nguyên, xã Hưng Hòa, xã Tân Hưng, xã Chánh Phú Hòa, xã An Điền, xã An Tây, xã Thới Hòa, xã Hòa Lợi, xã Phú An, xã Tân Định

Huyện Phú Giáo có thị trấn Phước Vĩnh và 8 xã: Xã An Linh, xã Phước Sang, xã An Bình, xã Tân Hiệp, xã Vĩnh Hòa, xã Phước Hòa, xã An Long, xã Tân Long

Huyện Tân Uyên có 2 thị trấn Uyên Hưng, Tân Phước Khánh và 16 xã: xã Tân Định, xã Tân Bình, xã Bình Mỹ, xã Tân Lập, xã Tân Thành, xã Vĩnh Tân, xã Lạc An, xã Hội Nghĩa, xã Tân Mỹ, xã Khánh Bình, xã Phú Chánh, xã Thường Tân, xã Bạch Đằng, xã Tân Vĩnh Hiệp, xã Thạnh Phước, xã Thái Hòa

Huyện Thuận An có 2 thị trấn Lái Thiêu, An Thạnh và 8 xã: Xã Bình Chuẩn, xã Thuận Giao, xã An Phú, xã Hưng Định, xã An Sơn, xã Bình Nhâm, xã Bình Hòa, xã Vĩnh Phú

Huyện Dĩ An có thị trấn Dĩ An và 5 xã: Xã Bình An, xã Tân Bình, xã Đông Hòa, xã Tân Đông Hiệp, xã An Bình.

CHƯƠNG VII

   ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 

I. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI BÌNH DƯƠNG TRƯỚC THẾ KỶ XVII

Các ngành khoa học, đặc biệt là khoa học Khảo cổ học và Dân tộc học đã chứng minh rằng, trên vùng đất Bình Dương dấu vết cư trú lâu đời của các lớp cư dân cổ (Vườn Dzũ) sinh sống. Dựa vào điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, những người cổ đại vừa săn bắt, hái lượm, vừa dùng rìu đá chặt cây làm rẫy để mưu sinh. Đến hậu kỳ đá mới (khoảng 6000 năm cách nay), trên lưu vực của các con sông lớn (sông Bé, sông Sài Gòn) nghề trồng lúa nước bắt đầu xuất hiện. Đây cũng là thời điểm mở rộng địa bàn cư trú nhằm tìm kiếm những vùng môi sinh thích hợp với điều kiện canh tác mới của các cộng đồng cư dân cổ. 

Dựa trên các loại hình công cụ đã được tìm thấy, có thể nhận biết tiếp theo lớp cư dân Vười Dzũ, chủ nhân của các nền văn hoá từ Gò Đá - Cù lao Rùa cho đến Dốc Chùa đều là những nhóm cư dân nông nghiệp. Họ trồng rẫy và lúa nước trên những vùng phù sa ven sông. Thế nhưng, họ đã tiến hành sản xuất và tổ chức cuộc sống như thế nào? Quy mô và mức độ tập trung dân cư và sản xuất ra sao? là những vấn đề vẫn chưa có lời giải đáp thoả đáng. 
Muộn hơn một ít so với Dốc Chùa, ở Phú Chánh (cách thị trấn Uyên Hưng - Tân Uyên khoảng 8km), các dấu vết vật chất của một cộng đồng cư dân có trình độ phát triển cao cũng đã được phát hiện. Họ là chủ nhân của ba chiếc trống đồng thuộc loại hình trống đồng Đông Sơn, một bộ sưu tập đồ gỗ gồm kiếm, nghi trượng, gương đồng; vỏ cau, vỏ trái bầu, nhiều mảnh gốm và những cột gỗ nhà sàn… Theo ghi nhận ban đầu thì những lớp cư dân này đã có mối liên hệ khá gắn bó với cư dân Việt cổ vùng văn minh sông Hồng. Chính qua sự  tiếp xúc đó, họ đã tiếp thu được kỹ thuật đúc trống đồng từ phía bắc và tự đúc cho mình một dạng trống Đông Sơn mới kết hợp được hai phong cách Đông Sơn và Đồng Nai.
Bước sang thời sơ sử, Bình Dương đã là một trong những trung tâm quan trọng thuộc nền văn hoá Đồng Nai, chủ nhân nền văn hoá này có mối quan hệ rộng rãi và thường xuyên với các nền văn hoá xung quanh, đặc biệt là văn hoá Sa Huỳnh. Dựa trên hệ thống tư liệu, các nhà nghiên cứu cho rằng những hình thức quan trọng và phổ biến nhất trong đời sống kinh tế truyền thống của cư dân Bình Dương là trồng trọt bao gồm lúa nước và  lúa cạn không dùng sức kéo. Ngoài ra, họ còn trồng rau, đậu, cây có quả - củ cho bột bằng phương pháp đốt đặc thù của nông nghiệp nương rẫy. Họ cũng thuần hoá một số loài vật nuôi và tiếp tục loại hình kinh tế săn bắn, hái lượm, đánh bắt các loài cá, tôm, nhuyễn thể trong các con sông. Các nghề thủ công tiếp tục phát triển và mở rộng với các hoạt động chế tác đá làm công cụ và đồ trang sức, đúc  đồng và rèn sắt, chế tạo gốm, đồ đựng, bàn xoa, dọi xe chỉ, dệt vải… 
Đời sống tinh thần của cư dân Bình Dương cũng được biết đến qua các hiện vật nghệ thuật độc đáo như: các thẻ đeo làm từ đá cuội mài dẹt, có hình gần như ôvan, chữ nhật hoặc bán cầu có lỗ thủng tròn hay tạo núm ở đầu, tượng lợn, rùa bằng sa thạch, tượng chó săn mồi bằng đồng ở Dốc Chùa. Ngoài ra, còn có sự hội nhập của không ít yếu tố văn hoá láng giềng như trống đồng Đông Sơn, khuyên tai ba mấu của văn hoá Sa Huỳnh. 
Vào giai đoạn cuối của nền văn hoá sơ sử, kim loại đã thực sự chiếm vị trí quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống của cư dân, góp phần mở rộng những vùng canh tác và cư trú, củng cố mối liên hệ kinh tế - văn hoá - xã hội nội vùng, tạo nên những điều kiện tập trung của cải, phân hoá giàu nghèo và cố kết quyền lực trung tâm, hình thành một cơ cấu xã hội mới - cơ cấu xã hội có giai cấp và nhà nước vào những thế kỷ đầu công nguyên.
Ở bảy thế kỷ đầu công nguyên, cư dân Bình Dương là một bộ phận quan trọng góp phần xây dựng vương quốc Phù Nam trên vùng đất Nam Bộ. Theo sử sách để lại, vào đầu thế kỷ I công nguyên, dựa trên sự phát triển đến một trình độ nhất định của nền kinh tế với kỹ thuật kim khí, xã hội vùng Nam Bộ, trong đó có tiểu vùng Bình Dương bắt đầu bước vào quá trình phân hoá giai tầng khá nhanh. Tính cộng đồng của xã hội công xã nguyên thuỷ đã không thể tiếp tục tồn tại, thay vào đó là sự phân hoá thành những lớp người giàu và người nghèo. Cũng vào thời kỳ này, văn hoá Ấn Độ theo chân các thương nhân và tăng lữ Ấn Độ, Đông Nam Á xâm nhập mạnh mẽ vào Nam Bộ. Kết quả là một nhà nước sơ kỳ với những đặc trưng văn hoá bản địa dựa trên sự phát triển cao của kỹ thuật kim khí và sự tiếp thu chọn lọc văn hoá Ấn Độ đã được thiết lập - nhà nước Phù Nam. Dựa trên các nghiên cứu chung, người ta cho rằng, trên đại thể vào thời kỳ này, có nhiều cộng đồng dân cư bản địa cùng hiện diện trên mảnh đất này. Họ có gốc chung thuộc khối Môn Khmer và Nam Đảo. Tổ chức xã hội theo mô hình dung hoà lợi ích giữa làng xã và nhà nước trung ương - vốn còn lưu giữ nhiều đặc trưng của chế độ dân chủ bộ lạc. 

Đến thế kỷ thứ VII, sau khi vương quốc Phù Nam tan rã, các khối cư dân ở đây phần bị tiêu diệt, phần bị đồng hoá hoặc tự hoà nhập vào những cộng đồng tôïc người khác, một phần phân hoá ra thành những tộc người, những nhóm địa phương cư trú xen kẽ với những nhóm cư dân khác. Mặc dù vậy, vùng đất Bình Dương và rộng hơn là cả miền Đông Nam Bộ vẫn tiéâp tục phát triển khá nhanh với nhiều lớp cư dân hỗn hợp. Thư tịch cổ Trung Quốc có nói đến một nhà nước khác có địa bàn chủ yếu ở vùng miền Đông Nam Bộ, đó là nước Bà Lò. Đây có thể là một trong số những nhà nước thuộc giai đoạn hậu Óc Eo đã được thiết lập ở vùng trung lưu và cả thượng lưu Đồng Nai. Chủ nhân của nhà nước này đã hồi phục và phát triển trở lại nền văn hoá truyền thống của tổ tiên họ. 

Nước Bà Lò mà thư tịch cổ đề cập có thành phần cư dân khá đa dạng, gồm các tộc Mạ, Stiêng, Châu ro… Trong đó đông đảo nhất là người Stiêng. Stiêng là tên gọi chỉ tộc người ít người cư trú lâu đời ở các tỉnh Đông Nam Bộ, thuộc địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Sông Bé (nay là Bình Phước và Bình Dương). Cho đến nay, đây vẫn là sắc tộc có số dân đông vào hàng thứ 5 ở khu vực. Số liệu ước tính hiện nay vào khoảng hơn 57.000 người, trong đó có tới hơn 40.000 người phân bố chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bình Phước và một số ít ở Bình Dương. Ngoài ra, dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia, từ tỉnh Bình Phước đến Tây Ninh, trên địa bàn các tỉnh Sre Khtum, Snoul, Mimot của nước bạn còn có khoảng hơn 40.000 người cư trú.

Xã hội truyền thống của người Stiêng được hình thành trên cơ sở quyền sở hữu công cộng của từng làng. Người Stiêng gọi các điểm tụ cư lập làng  là “bon” hoặc “bor”. Quyền sở hữu của bon bao gồm phần đất bằng phẳng để dựng làng, những suối nước hoặc thác nước, hồ nước trong vùng, vùng đất rừng để săn bắn và vùng đất đồi để làm nương. Phạm vi xác định quyền sở hữu của bon chủ yếu dựa theo những đặc điểm địa lý tự nhiên như vùng đất giữa hai con suối, dòng sông, các hòn đá lớn, những gốc cây cổ thụ, vùng đất xung quanh rừng cấm có ma… Tên làng được đặt theo hai hệ thống. Hệ thống thứ nhất  bắt đầu bằng chữ “Bù” có nghĩa là người, như: Bù Lố, Bù Du, Bù Rnga... Hệ thống thứ hai bắt đầu bằng chữ “Đak” có nghĩa là nước như Đak ur, Đak Nhau… Người ta cho rằng các làng bắt đầu bằng chữ Đak là những làng có lịch sử lâu đời hơn cả. Vì rằng, từ buổi ban sơ, để tồn tại, con người thường tìm  đến những nơi có sẵn  các nguồn nước để tiện cho sinh hoạt và sản xuất. Còn các làng bắt đầu bằng chữ Bù xuất hiện muộn hơn và có lẽ gắn với các bộ tộc săn bắn, thường xuyên di chuyển trong những cánh rừng già.

Đời sống của người Stiêng gắn chặt với những nguồn lợi của rừng, núi, sông, thác… họ chủ yếu sống nhờ đốt rừng làm rẫy. Họ thích uống rượu và dành phần lớn lương thực làm ra để nấu rượu. Sinh hoạt xã hội của người Stiêng đậm nét mộc mạc, thuần phác. Họ có truyền thống bình đẳng và có ý thức rất cao về sự bình đẳng giữa các thành viên trong sinh hoạt cộng đồng cũng như trong việc đóng góp hoặc phân chia sản phẩm làm ra.

Sinh hoạt cộng đồng của người Stiêng gắn bó mật thiết với những ngôi nhà dài mà họ gọi là “Giau”, có nghĩa là nhà. Mỗi  Giau gồm từ ba đến năm bếp lửa được gọi là “Nak”. Nhiều nhà dân tộc học cho rằng Giau là một cấu trúc xã hội tiêu biểu của người Stiêng. Các Nak trong phạm vi Giau của người Stiêng thực tế là một gia đình nhỏ nằm trong một gia đình lớn. Mỗi Nak có quyền sở hữu riêng về công cụ sinh hoạt và sản xuất, về lương thực được chia. Các Nak cũng có đất rẫy riêng và thu hoạch riêng. Tuy nhiên, để giữ vững mối quan hệ gia tộc giữa các Nak với nhau, trong mỗi Giau đều có một vị trưởng lão nam giới đứng đầu gọi là “Tom giau”. Tom giau là người điều hành các nghi lễ trong Giau, xử kiện, tiếp khách, chọn đất làm nhà, chủ tế khi cúng thần linh và điều động các thành viên trong Giau tham gia lao động, sinh hoạt tập thể. Tom giau cũng đồng thời là người quyết định việc cưới xin, ma chay, đặt tên cho đứa trẻ, kể chuyện lịch sử và truyền lại các điệu dân ca của tộc mình, cách thức chơi cồng chiêng hay kinh nghiệm chăn nuôi, làm rẫy cho con cháu… 

Mối quan hệ hôn nhân và gia đình trong cộng đồng người Stiêng khá chặt chẽ và phức tạp. Nó được chi phối bởi hai mối quan hệ chính: quan hệ dòng họ tính theo phổ hệ kể từ 5 đời về phía tổ tiên gọi là Mpút và quan hệ dòng họ tính theo bàng hệ có dính líu về phía vợ và phía chồng của thế hệ hiện tại gọi là Mpang. Chế độ hôn nhân ngoại tộc này tạo điều kiện để mở rộng và cố kết các cộng đồng thân thuộc ở người Stiêng, đồng thời, ngăn ngừa tình trạng loạn luân trong cộng đồng. Người Stiêng theo tín ngưỡng thờ thần và đa thần, trong đó các vị thần được thờ chủ yếu là thần núi, thần thác, thần rừng và thần dòng họ. Theo quan niệm của người Stiêng, các thầy cúng là những người có khả năng giao tiếp với thần linh. Vì vậy, việc thực hành nghi thức cúng bái khá phổ biến và chứa đựng trong đó nhiều hủ tục, mê tín, dị đoan, đặc biệt là  hủ tục Ma lai.
II. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI THỜI KHAI HOANG LẬP ẤP 

2.1  GIAI ĐOẠN THẾ KỶ XVI - XVII


Sau khi nước Phù Nam bị tiêu diệt bởi các chiến binh Khmer, vùng đất Nam Bộ chịu sự quản lý của các vua Thuỷ Chân Lạp. Tuy nhiên, chính sách quản lý của các quốc vương Chân Lạp tỏ ra không hiệu quả. Điều đó được thể hiện rõ qua mô tả của Châu Đạt Quan - một sứ thần của triều đình nhà Nguyên (Trung Quốc) khi ông này được cử sang giao thiệp với Chân Lạp thời vua Xađravácman vào năm 1296, “Bắt đầu vào Chân Bồ (vùng biển Vũng Tàu ngày nay), gần hết cả vùng đều là bụi rậm của rừng thấp, những cửa rộng của con sông lớn chảy dài hàng trăm dặm, bóng mát um tùm của những gốc cổ thụ và cây mây dài tạo thành nhiều chỗ trú sum suê. Khắp nơi vang tiếng chim hót và tiếng thú kêu. Vào nửa đường trong sông, thấy những cánh đồng hoang không có một gốc cây. Xa nữa, tầm mắt chỉ thấy toàn cỏ cây đầy rẫy. Hàng trăm, hàng nghìn trâu rừng tụ họp từng bầy. Tiếp đó nhiều con đường dốc đầy tre chạy dài hàng trăm dặm”(76). Tình trạng hoang vu ngự trị như thế còn kéo dài cho đến cuối thế kỷ thứ XVII. Lê Quý Đôn trong cuốn Phủ biên tạp lục có ghi lại rằng: “Ở phủ Gia Định, đất Đồng Nai, từ các cửa biển Cần Giờ, Lôi Lạp, cửa Đại, cửa Tiểu trở vào, toàn là rừng rậm hàng ngàn dặm”(77).

Trong cảnh thiên nhiên hoang vu ngự trị đó, một bộ phận cư dân thưa thớt cư ngụ rải rác trên các lưu vực sông hoặc trên các gò giồng có nước ngọt. Họ gồm các tộc Stiêng, Châu ro, Mạ, Mnông và một bộ phận người Khmer mới đến từ Chân Lạp. Dân số ít, kỹ thuật sản xuất thấp kém, họ chủ yếu vẫn duy trì hoạt động phá rừng làm rẫy, trồng lúa nương theo phương thức du canh, du cư, kết hợp với hái lượm và săn bắt. 

Nhìn chung, cuộc sống của họ vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lợi thiên nhiên, hoạt động khai thác còn rất hạn chế. Về điều này, sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức và Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn đều cho rằng sau khi bị Chân Lạp thôn tính, vùng đất này bị đặt dưới sự quản lý của Thuỷ Chân Lạp, còn gọi là Giản Phố trại. Dân cư thưa thớt, về cơ bản đất đai hoang hoá, không có người khai thác. Để tổ chức cuộc sống trong hoàn cảnh đầy khó khăn đó, các bộ phận cư dân ở đây đã tiếp tục co cụm lại, hầu dựa vào nhau mà tồn tại. Các đơn vị cư trú của họ có lẽ vẫn được tổ chức theo cách thức trước đây, tức theo nhóm tộc người. Về sau được thư tịch cổ gọi là các sách, man. Điều hành các sách, man hẳn nhiên vẫn do các tộc trưởng của các tộc đảm trách. Bên cạnh đó vai trò của các già làng, các thầy cúng, thầy mo cũng chiếm một vị trí quan trọng. 

Từ các thế kỷ XIV - XV trở đi, Chân Lạp không ngừng suy yếu do tác động của các cuộc chiến tranh từ phía phong kiến Xiêm vào Chân Lạp. Trước tình cảnh đó, một bộ phận dân nghèo Khmer tiếp tục chạy đến vùng đất Nam Bộ để nương náu. Một bộ phận hoàng tộc Chân Lạp cũng tìm cách liên minh với phong kiến Đại Việt để tìm kiếm đồng minh và sự ủng hộ hầu chống lại phong kiến Xiêm. Vào đầu thế kỷ XVII, liên minh Việt - Chân Lạp đã hình thành.

Từ thế kỷ XVI, chế độ phong kiến Việt Nam, cũng bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng. Các cuộc chiến tranh giữa các tập đoàn phong kiến Lê - Mạc rồi Trịnh - Nguyễn kéo dài đã phá vỡ tính thống nhất của đất nước và dân tộc. Chiến tranh, thuế khoá, sưu dịch nặng nề đẩy hàng loạt nông dân vào cảnh phá sản, xiêu tán. Chính đông đảo những nông dân nghèo khổ, xiêu tán đó là nguồn cung cấp dân cư cho làn sóng di cư vào đất Đồng Nai - Gia Định, nơi họ nghe nói có đất đai rộng lớn phì nhiêu nhưng chưa được khai thác. Cho đến nay, chưa ai có thể đưa ra được một thống kê chính xác về số lượng dân nghèo có mặt trong buổi đầu này, nhưng sự hiện diện của họ trên vùng đất Nam Bộ là một thực tế không thể phủ nhận. Như vậy, đặc điểm nổi bật của xã hội Bình Dương thời kỳ này là một xã hội tập hợp bao gồm những người dân xiêu tán nghèo khổ vào định cư từ vùng ngũ Quảng. Các xóm ấp buổi đầu khá thưa thớt dân và chưa có những định chế nghiêm ngặt. Vả lại, với phương thức khai hoang “móc lõm” và quảng canh, người dân phải di chuyển nhiều, nên mối quan hệ ràng buộc giữa những lưu dân khẩn hoang buổi đầu chủ yếu dựa vào sự tương thân, tương trợ tự nguyện, nếp sống cũng phải thích nghi cao độ với điều kiện thiên nhiên rộng lớn và hoang vắng. 

Bước sang đầu thế kỷ XVII, làn sóng nhập cư vào đất Bình Dương nói riêng, Đồng Nai - Gia Định nói chung trở nên nhộn nhịp hơn. Cùng với sự có mặt ngày càng đông của người Việt, năm 1679, vùng đất Bình Dương tiếp nhận thêm một bộ phận người Hoa đến làm ăn sinh sống. Họ chính là một bộ phận trong nhóm người của Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch - một nhóm di thần và binh sĩ nhà Minh - do những biến cố chính trị diễn ra ở Trung Quốc khi ấy đã chạy dạt sang đất Đàng Trong và được  chúa Nguyễn can thiệp cho đến tá túc. 

Sự có mặt của những nhóm cư dân Việt, Hoa trên vùng đất mới đã dẫn đến quá trình hình thành nên những quan hệ thân tộc và  xóm ấp đầu tiên trên vùng đất Bình Dương. Hiện chưa có một thống kê đầy đủ về hệ thống xóm ấp đầu tiên hình thành tại đây, song, những tên gọi như  ấp Chánh, ấp Phụ (Uyên Hưng - Tân Uyên), hay xóm Suối Sâu, xóm Cây Sung… chắc chắn phải gắn với công cuộc định cư, lập làng buổi đầu ấy. Đến cuối thế kỷ XVII, dân cư vùng Đồng Nai - Gia Định đã trở nên đông đúc. Dù năm 1698, thống hành chính được thiết lập dưới sự quản lý của chính quyền chúa Nguyễn Phúc Chu, nhưng lưu dân ở đây cũng giống như buổi đầu khai phá, được tự do làm ăn, muốn ở đâu thì ở, muốn khai khẩn chỗ nào tuỳ ý. Khi dân đông dần lên mới lập thành thôn ấp, đặt người trưởng để phân xử, kiện tụng. Còn thuế thì tuỳ theo nghề nghiệp mà nạp: người đánh cá nạp cá, người thợ rừng nạp gỗ, người làm nông nạp lúa… 

Sau khi thiết lập xong đơn vị hành chính, vùng Bình Dương thửa ấy thuộc tổng Bình An, một trong bốn tổng trực thuộc huyện Phước Long, dinh Trấn Biên. Trên đại thể, tổng Bình An tương ứng với đất đai hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước hiện nay. Đất đai rộng lớn, song dân cư so với Biên Hoà thì chưa đông đúc bằng. Theo quy định về việc thiết lập đơn vị hành chính của chính quyền chúa Nguyễn, tổng Bình An lúc bấy giờ được chia đặt làm nhiều xã, những khu vực rừng núi hoặc dọc sông thì đặt làm thuộc, cho các phường, thôn, man, nậu lẻ tẻ thuộc vào. Cai quản tổng là một viên cai tổng; các xã thì có xã trưởng và một tướng thần để giúp xã trưởng thu thuế và đốc thúc phu dịch; còn thuộc thì có ký thuộc quản lãnh. 
Theo Phủ Biên tạp lục, các chúa Nguyễn quy định: dân ở các xã, thuộc được phép ở yên trong ba năm đầu để làm ăn. Hết hạn, chính quyền sẽ tiến hành thu thuế và bắt lính. Lệ thuế gồm thuế điền và các thứ thuế đầu nguồn, tuần ty, đầm hồ, chợ đò, vàng bạc, sắt muối; thuế đinh và các thứ thuế phụ khác như tiền tiết liệu (tức lễ tết), tiền thường tân (lễ cơm mới), tiền cước mễ (tiền chuyên chở thóc thuế)…  Mỗi năm đến kỳ thu thuế, các xã thôn chở thóc gạo đến trữ nạp ở đình làng rồi đưa đến các kho công. Các quan phụ trách việc thu thuế sẽ chiếu sổ mà thu và giao lại cho quan đề lãnh kho sai binh kho đem cất vào kho.  Còn việc bắt lính thì theo lệ: những người dân trên 50 tuổi, thấp bé, cô độc thì được miễn lính; nhà nào có hai con trai thì lấy một người đi lính, người kia ở lại giữ nhà; cha mẹ già mà không có con gái, chỉ có con trai thì  đều được miễn lính. 

2.2  GIAI ĐOẠN THẾ KỶ XVII – XVIII

Từ cuối thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, nhờ đó, các địa điểm định cư và khai phá tiếp tục được mở rộng. Vùng Phú Cường, Phú Lợi, Lái Thiêu... là những khu vực thuận lợi có nguồn nước ngọt dồi dào, nên người Việt, người Hoa đã chọn để khai phá. Tại đây, họ vừa trồng lúa vừa lập vườn trồng cây ăn trái và rau đậu. Một bộ phận nhóm họp mở xưởng làm nghề mộc, nghề cưa xẻ. Chợ Phú Cường cũng sớm được lập thoả mãn nhu cầu giao lưu, trao đổi của dân quanh vùng. Đến giữa thế kỷ XVIII, dân cư các vùng này đã trở nên đông đúc, chùa chiền, hội quán vì vậy cũng sớm ra đời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của dân chúng. 

Hoạt động khai thác các nguồn lợi tự nhiên, nông nghiệp, chăn nuôi, các nghề thủ công, thương mại và sự ra đời của các làng nghề đã gắn bó các cộng đồng cư dân trong các nhóm xã hội - nghề nghiệp, đánh dấu sự phân công nghề nghiệp và sự phân hóa xã hội sâu sắc. Dù rằng, ở Bình Dương lúc bây giờ, đa phần cư dân vẫn chọn nghề nông làm hoạt động kinh tế chính. Sách Gia Định thành thông chí cho biết: Người dân Bình Dương giỏi làm ruộng. Ruộng có ruộng sớm và ruộng muộn. Ruộng sớm tháng 5 gieo mạ, tháng 6 cấy, tháng 9 gặt. Ruộng muộn tháng 6 gieo mạ, tháng 7 cấy, tháng 11 gặt. Ngoài lúa, họ còn trồng các loại hoa màu và cây ăn quả. Thổ nghi có khoai, đậu, quả thơm, đỗ lạc. Khoai thì tháng 10 năm trước trồng, tháng 10 năm sau thu hoạch. Đậu trồng vào tháng 4, tháng 6 lấy hạt. Đỗ lạc tháng 4 trồng, tháng 12 thu hoạch. Quả thơm lại trồng vào tháng 3, tháng 4 năm sau thu hoạch. Nói chung, quanh năm ruộng vườn cày cấy luôn tay, ít khi nhàn hạ. Việc trồng trọt tuy vất vả, nhưng bù lại, đất tốt, lại ít bị thiên tai nên “ở trấn Phiên An và trấn Biên Hoà, những ruộng cày bằng trâu thì một hộc thóc giống, thu hoạch được 100 hộc thóc”(78). Thóc gạo xứ này nổi tiếng dẻo, ngon, thơm. Khoai ở gò đống thì có khoai ngọt, khoai sáp, khoai tía, khoai từ, người ta thu hoạch củ, lấy dọc khoai nấu canh, cũng có thể muối dưa được. Lại có các thứ củ mài mọc nơi khe đá có củ dễ đến 60 cân, củ sắn dây to bằng nắm tay…

Nghề thủ công và các hoạt động kinh tế khác thì vừa mang tính chất lịch sử - văn hoá phản ánh quá trình khẩn hoang lập làng của các cộng đồng dân cư khác nhau trên vùng đất mới, vừa mang tính chất phường hội. Như các phường sơn tràng, phường làm gốm, phường làm tranh, phường dệt vải… Nhìn chung, quy mô của các làng nghề không lớn, có khi chỉ co cụm trong phạm vi một gia đình, hoặc một nhóm gia đình có quan hệ thân tộc, mục đích để bảo vệ bí quyết nghề nghiệp và cũng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng vốn chưa cao lắm thời ấy. Cũng sách Gia Định thành thông chí  mô tả: Những nhóm cư dân sống nơi sơn địa khai thác dầu rái, nhựa trám, gỗ sao, gỗ thuận, gỗ sến, gỗ hoàng đàn, gỗ gụ, tre vàng, trúc lồ ồ, tre xanh, mây rồng, mây tàu, mây chằm. Ở quanh khu vực lò sở huyện Bình An, người Đường (Hoa) làm nghề nung gốm, làm mộc. Rải rác trong các làng, cư dân chăm nghề canh cửi. Họ dệt được các loại lụa, trừu và lãnh thâm mềm, dịu có tiếng. Nghề trồng mía kéo mật, làm đường cát, nấu rượu cũng là nghề phát đạt.

Việc mở rộng công cuộc khẩn hoang và sự hình thành sớm các hoạt động kinh tế đã làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt xã hội trên vùng đất mới. Trong những biến đổi về mặt xã hội, nổi lên một hiện tượng song hành là quá trình khẩn hoang cũng đồng thời là quá trình diễn ra sự phân hoá về mặt xã hội ngày một sâu sắc. 

 Về nguồn gốc, cư dân Bình Dương gồm nhiều thành phần: Việt, Hoa, Khmer, Stiêng, Mạ… nhưng đông nhất vẫn là người Việt. Từ miền Thuận Quảng, họ tìm vào vùng đất mới, ngoài số nông dân Việt bị phá sản do nhiều nguyên nhân khác nhau, còn có những người “có vật lực” hưởng ứng chính sách mộ dân khẩn hoang, lập làng của các chúa Nguyễn. Những người này với tiềm lực kinh tế khá hùng hậu, đã tiến hành thuê mướn nhân công, tổ chức khai khẩn với quy mô lớn trên vùng đất mới. Họ nhanh chóng trở thành tầng lớp địa chủ giàu có, chiếm hữu nhiều ruộng đất. Những lưu dân nghèo thiếu vốn liếng lẫn nông cụ sản xuất, không tránh khỏi bị nợ nần và phụ thuộc vào lớp người giàu có này. Và rồi, đến một lúc nào đó, những nông dân nghèo không khả năng trả nợ sẽ phải cầm cố ruộng đất cho địa chủ, còn bản thân thì trở thành tá điền cày thuê trên chính mảnh đất trước đó mà họ đã từng khai phá. Tình trạng phân hoá xã hội thành hai cực giàu - nghèo ngày càng gia tăng theo quá trình xác lập quyền lực của các thế lực được sự dung dưỡng của chính quyền. Lê Quý Đôn đã phản ánh tình hình này trong Phủ biên tạp lục: “Đất Đồng Nai thuộc phủ Gia Định… Ở các địa phương, mỗi nơi có 40, 50 hoặc 20, 30 nhà giàu, mỗi nhà có đến 50, 60 điền nô, 300, 400 trâu bò, cày cấy, gặt hái rộn ràng không rỗi, hàng năm đến tháng mười một, tháng chạp, giã lúa thành gạo, bán lấy tiền để dùng lễ chạp, lễ tết, sau tháng giêng trở ra, không làm việc xay giã nữa. Thời bình bán ra Phú Xuân để đổi lấy hàng Bắc như lụa, lãnh, trừu đoạn, áo quần tốt đẹp, ít dùng vải bô”. 

Mô tả trên cho thấy trong xã hội vùng đất mới đã sớm bộc lộ những vấn đề sự phân hóa xã hội; khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư ngày một gia tăng; mâu thuẫn giữa địa chủ và nông dân ngày một trở nên gay gắt hơn.

III.  ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI THỜI VUA NGUYỄN (1802 - 1861)

3.1.  NHÀ NGUYỄN ĐẨY MẠNH KHẨN HOANG, LẬP LÀNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN LÀNG XÃ, THÂN TỘC

Năm 1802, triều Nguyễn được thiết lập. Các vua triều Nguyễn từ Gia Long đến Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức tích cực củng cố quyền lực dòng họ và giai cấp. Việc đẩy mạnh khẩn hoang vùng đất Nam Bộ càng được chú trọng hơn trước do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, Nam Bộ là vùng đất mới, quỹ đất đai còn dồi dào, trong khi nguồn nhân lực khai phá vẫn thưa thớt. Về chủ quan, nền kinh tế đất nước ngày càng lâm vào khủng hoảng do hậu quả của các cuộc nội chiến phong kiến kéo dài, do nạn kiêm tính ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến và nhất là từ chính sách kinh tế lạc hậu, phản động của nhà Nguyễn. Trong nền kinh tế nông nghiệp, chính sách “trọng nông, ức thương”, chính sách “bế quan toả cảng” và chính sách quân điền ngày càng đẩy đời sống người dân vào thảm cảnh điêu đứng. Ruộng đất phần nhiều tập trung vào tay giai cấp địa chủ. Công điền, công thổ bị cường hào lũng đoạn bao chiếm. Tình trạng dân nghèo phá sản, xiêu tán trở nên phổ biến. 

Trong bối cảnh chung đó, vùng đất Bình Dương tiếp tục là nơi dừng chân của nhiều lớp cư dân đến từ nhiều vùng khác nhau trên cả nước. Nhờ vào những quy định khá dễ dãi của chính quyền như: cho phép người dân được tự do lựa chọn nơi khai phá, tự do lập làng mới, miễn thuế cho người đi khẩn hoang trong 3 năm đầu hoặc lâu hơn, hỗ trợ người khẩn hoang nông cụ, trâu bò, thóc giống… nên không chỉ dân nghèo mà các hạng người khác nhau trong xã hội thời ấy đều tích cực hưởng ứng chính sách khẩn hoang lập làng của nhà Nguyễn. Kết quả là đến năm 1808, trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội và dân cư, tổng Bình An đã được nâng lên thành huyện kiêm quản hai tổng là Bình Chánh và An Thuỷ. 

Việc phân bố dân cư giữa các vùng phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên thuận lợi, tình hình an ninh trật tự ổn định. Vì thế, có những làng lập chưa bao lâu, nhưng do dân số tăng nhanh đã phải tách ra lập thêm làng mới, như các trường hợp: 

- Các xã mang chữ Tân An trong tổng Bình Chánh: buổi đầu dân cư vào lập nghiệp đã lập nên các thôn Tân An Trung, Tân An Hoà, Tân An Lợi và Tân An Thạnh. Không lâu sau đó, dân nhập cư gia tăng nhanh chóng, nên phải lập thêm 3 làng mới là Tân An Nhị giáp xã, Tân An Tây và Tân An Đông.

- Các xã mang chữ Bình thuộc tổng Bình Chánh: ban đầu, cư dân lập nên thôn Bình Nhan Thạnh, sau đó các thôn Bình Nhan Nhứt, Bình Nhan Thượng và Bình Nhan Đông lần hồi được lập thêm.

- Tình hình cũng diễn ra tương tự với các thôn Phú Lợi, Phú Lợi Tây và Phú Lợi Đông giáp thôn; Bình Triệu thôn, Bình Triệu Trung thôn và Bình Triệu Tây thôn; Bình Kính thôn, Bình Kính Tây thôn và Bình Kính Đông thôn…

- Cá biệt có làng dân cư rất thưa thớt, chưa được nâng lên thành thôn, xã mà chỉ mới gọi là điếm. Hẳn nhiên, làng này mới hình thành không lâu, trước khi vua Gia Long cho chia đặt đơn vị hành chính vào năm 1808, như trường hợp Bến Sắn điếm (thuộc tổng Bình Chánh).

- Lại cũng cá biệt có làng chỉ làm nghề thủ công, buôn bán, không sản xuất nông nghiệp như Bình Xuân Phường thuộc tổng An Thuỷ.

3.2.  SỰ THAY ĐỔI VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ XÃ HỘI

Sự gia tăng cơ chế quản lý hành chính của chính quyền là điểm nổi bật trong giai đoạn này. Cơ chế và cấu trúc làng xã ở Bình Dương vừa mang đặc điểm chung của làng xã Việt Nam nói chung, vừa mang  đặc điểm riêng của làng Việt - Nam Bộ. 

Về mặt hành chính, làng được gọi là xã (đôi khi một xã cũng có thể gồm vài làng), xóm được gọi là thôn (đôi khi một thôn cũng có thể gồm vài xóm). Nông thôn Bình Dương còn có ấp (ấp là xã thôn lập ra ở nơi mới khai khẩn hoặc thôn ở biệt lập).

Trong xã, sự phân biệt rõ rệt nhất là sự phân biệt dân chính cư và dân ngụ cư (còn gọi là dân nội tịch và dân ngoại tịch). Dân chính cư là dân gốc ở làng ấy, còn dân ngụ cư là dân từ nơi khác đến làng ấy trú ngụ. Sự phân biệt này hết sức gắt gao: dân chính cư có đủ mọi quyền lợi, còn dân ngụ cư luôn bị khinh rẻ. Sự đối lập này không phải là con đẻ của chế độ phong kiến như người ta thường nghĩ mà chính là sản phẩm của cơ chế văn hóa nông nghiệp: đó là một phương tiện duy trì sự ổn định của làng.


Dân cư chính trong xã chia làm 5 hạng: Chức sắc, những người đỗ đạt hoặc có phẩm hàm; Chức dịch, những người đang làm việc; Lão, những người thuộc hàng lão; Đinh, trai đinh; Ti ấu, hạng trẻ con.

Chức sắc, chức dịch và những người cao tuổi nhất trong hạng lão tạo thành một bộ phận gọi là quan viên hàng xã. Quan viên hàng xã thường lại chia thành ba nhóm: kì mục, kì dịch (lí dịch) và kì lão. Đối tượng quản lý chủ yếu của lí dịch là 3 hạng dân bên dưới (lão, đinh và ti ấu), đó chính là 3 lớp tuổi thuộc diện cai quản của xã thôn. Chính nhờ biết dựa vào xã thôn như một tổ chức truyền thống hoàn toàn tự nguyện, ổn định nên bộ máy hành chính của các làng xã Việt Nam cổ truyền rất gọn nhẹ. Đứng đầu ban lí dịch này là lí trưởng (hay xã trưởng); dưới ông ta có phó lí giúp việc, hương trưởng lo việc công ích và trương tuần hay xã tuần, lo việc an ninh, tuần phòng. Phương tiện quản lý chủ yếu của lí dịch chỉ có hai loại sổ- sổ đinh và sổ điền: một tay nắm nhân lực (trai đinh) và một tay nắm kinh tế (ruộng đất).

3.3.   SỰ BIẾN ĐỔI CƠ CẤU SỞ HỮU ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN HOÁ XÃ HỘI

Một cơ sở quan trọng trong việc phân chia đơn vị hành chính thời Nguyễn là dựa vào mật độ tập trung dân cư. Như vậy, với hệ thống làng xã ở huyện Bình An có thể thấy dân số khu vực này đã rất đông. Điều này cũng được phản ánh rõ qua diện tích đất đai đã khai phá - thành quả khẩn hoang của người dân trong huyện. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu trong công trình nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn, phần tỉnh Biên Hoà, vào năm nhà Nguyễn lập địa bạ (1836), huyện Bình An có diện tích đất đo đạc là 6723 mẫu 1 sao 5 thước 6 tấc và đã thực canh là 6119 mẫu 6 sào 14 thước 4 tấc. Là huyện có diện tích đất khẩn hoang và đưa vào canh tác lớn nhất tỉnh Biên Hoà khi ấy. Đất khẩn hoang gồm ba loại: đất thực canh, đất thổ cư và đất dùng vào việc khác. Trong đó đất thực canh chiếm tỷ lệ 95, 03%. Ta có thể so sánh thực tế ruộng đất trong 4 huyện của Biên Hoà như sau:

Diện tích 4 huyện (xếp từ lớn xuống nhỏ)(79)
	TT
	Huyện
	DT đo đạc
	DT thực canh

	1

2

3

4
	Bình An

Phước Chánh

Long Thành

Phước An
	6723.1.5.6

3435.7.3.7

2425.0.2.7

1729.4.3.3
	6119.6.14.4

3279.9.14.9

2329.1.9.0

1698.3.13.2


Về chế độ sở hữu ruộng đất

Trong huyện Bình An, qua địa bạ triều Nguyễn, lập năm 1836 cho biết toàn huyện có 6723 mẫu 1 sào 5 thước 6 tấc chia làm 2 loại sở hữu: công điền công thổ và tư điền tư thổ. Trong đó sở hữu ruộng đất công chỉ chiếm 10,84%. Từ 2 loại sở hữu chính này lại chia ra làm các loại ruộng đất cụ thể như sau:

Diện tích điền thực canh

	Sơn điền

(3813.0.0.4)
	Công sơn điền
	45.4.8.8

	
	Tư sơn điền (cựu cảnh dương thuộc)
	266.2.5.0

	
	Tư sơn điền
	3501.3.1.6

	Điền tô điền

(1641.9.12.6)
	Công điền tô điền
	136.5.8.4

	
	Tư điền tô điền
	1505.4.4.2

	Tân khẩn điền (39.4.4.7)
	Công tân khẩn điền
	5.0.0.0

	
	Tư tân khẩn điền
	34.4.4.7


Diện tích thổ thực canh 

	Tang giá thổ


	Công tang giá thổ
	300.1.9.9

	
	Công tang giá thổ (mới khẩn)
	0.5.0.0

	
	Tư tang giá thổ
	225.0.9.9

	
	Tư tang giá thổ (mới khẩn)
	63.8.0.0

	Đất trồng trầu (tư thổ)
	
	7.9.6.9

	Công thổ trạch
	
	27.8.0.0

	Công thổ trạch
	
	27.8.0.0


Tình hình phân phối sở hữu cụ thể giữa các tổng trong huyện vào năm 1837, sau khi nhà Nguyễn cho phân chia lại địa giới hành chính tỉnh Biên Hoà, như sau:

Tổng An Thuỷ Thượng
Gồm 6 thôn có địa bạ, thôn Bình Quới mất địa bạ: An Lợi, Bình Phú Trung, An Tài, Bình Trưng, Bình Khánh, Mỹ Thuỷ.

 Diện tích điền thực canh

	Sơn điền

(2818.4.14.0)
	Công sơn điền
	10.1.10.0

	
	Tư sơn điền (cựu cảnh dương thuộc)
	266.2.5.0

	
	Tư sơn điền
	2542.0.14.0

	Điền tô điền

(134.6.4.7)
	Công điền tô điền
	10.5.0.0

	
	Tư điền tô điền
	124.1.4.7


Diện tích thổ thực canh

	Đất trồng trầu (tư thổ)
	0.7.11.2

	Dân cư thổ
	29.7.4.3

	Ruộng hoang hoá
	52.4.9.0


Tổng An Thuỷ Hạ
Gồm 5 xã 3 thôn có địa bạ và thôn Bình Lợi Tây bị mất địa bạ:  Bình Chiểu Tây thôn, Bình Phước xã, Bình Đức xã, Bình Thuỷ thôn,  Bình Đường thôn, Tân An Hạ xã, Bình Phú xã, Tân An Thượng xã. 

Diện tích điền thực canh

	Sơn điền (toàn tư điền)
	
	320.5.6.4

	Điền tô điền (136.2.7.60)
	Công điền tô điền
	4.3.7.5

	
	Tư điền
	131.9.0.1


Diện tích thổ thực canh (tư thổ trồng dâu)

	Dân cư thổ
	66.8.11.9

	Ruộng hoang hoá
	0.6.6.0


Tổng An Thuỷ Trung
Gồm 7 thôn có địa bạ và thôn Linh Chiểu Tây mất địa bạ: Bình Đồng Đông; Linh Chiểu Đông; Bình Đồng Tây - Xuân Trường Tây; Bình Đồng Trung - Xuân Vinh; Bình Quới Đông

Diện tích điền thực canh

	Sơn điền (309.2.1.0)
	Công sơn điền
	3.7.13.8

	
	Tư sơn điền
	305.4.12.2

	Điền tô điền (143.4.14.90)
	Công điền tô điền
	8.4.14.0

	
	Tư điền tô điền
	135.0.0.9

	Tân khẩn điền (tư điền)
	
	11.3.2.2


 Diện tích thổ thực canh

	Tang thổ trồng dâu (98.0.0.3)
	Công tang thổ
	6.0.0.3

	
	Tư thổ
	92.0.0.3

	Đất trồng trầu (tư thổ)
	
	7.1.10.7

	Công thổ trạch
	
	26.6.0.0

	Dân cư thổ
	
	142.2.0.0


Tổng An Thuỷ Đông

Gồm 11 thôn, 2 xã có địa bạ. Xã Mỹ Hoà và phường Bình Xuân mất địa bạ: An Lộc thôn; Đông An Trung thôn; An Nhơn thôn; Lý Nhơn Tây thôn; Bình Phú Thượng thôn; Tân Long thôn; Bình Thắng Đông thôn; Tân Nhơn thôn; Bình Thắng Tây thôn; Tân Ninh thôn; Đông An xã; Tân Qưới thôn; Đông An Tây thôn. 

Diện tích điền thực canh

	Sơn điền (tư điền)
	100.0.12.5

	Điền tô điền
	432.0.3.7

	Tân khẩn điền (tư điền)
	4.1.10.0


Diện tích thổ thực canh

	Công tang giá thổ
	12.6.6.5

	Tư cam giá thổ
	115.4.5.8

	Dân cư thổ
	142.2.0.0

	Ruộng đất hoang hoá
	6.2.3.9

	Ruộng hoang hoá
	1.2.14.5

	Đất hoang hoá
	4.9.4.4


Tổng Bình Chánh Thượng

Gồm 8 thôn, 1 xã có địa bạ: An Thạnh thôn; Hưng Định thôn; Bình Nhan Nhứt thôn; Phú Long thôn; Bình Nhan Đông thôn; Tân Thới Đông thôn; Bình Thắng Đông thôn; Tân Nhơn thôn; Bình Nhan Thượng thôn; Vĩnh Bình thôn; Hoà Thạnh thôn.

Diện tích điền thực canh và thổ thực canh

	Diện tích điền thực canh (246.2.1.7)
	Sơn điền (tư điền)
	32.1.1.5

	
	Điền tô điền
	214.1.0.2

	Diện tích thổ thực canh (8.2.8.6)
	Công tang giá thổ
	7.1.8.6

	
	Tư tang giá thổ
	1.1 0.0

	Dân cư thổ
	
	34.4.3.2


Tổng Bình Chánh Hạ


Gồm 9 thôn, 3 xã có địa bạ: An Mỹ thôn; Tân An thôn; Bình Nhan thôn; Tân An Trung thôn; Cát Tân thôn; Tân Khánh Tây thôn; Khánh Vân xã; Tân Lý thôn; Phước Hoá thôn; Vĩnh Lợi thôn; Phước Tân Đông thôn; Vĩnh Phú thôn.

Diện tích điền thực canh và thổ thực canh

	Diện tích điền thực canh (34.4.9.0)
	Công điền tô điền
	8.5.1.5

	
	Tư điền tô điền


	25.9.7.5



	Diện tích thổ thực canh (31.6.5.0)
	Công tang giá thổ
	14.0.9.7

	
	Tư tang giá thổ
	17.5.10.3

	Dân cư thổ
	
	27.5.10.7

	Ruộng hoang hoá
	
	0.2.0.0


Tổng Bình Chánh Trungï


Gồm 10 thôn, 1 ấp, 1 thuyền có địa bạ: An Nhứt thuyền; Chánh An Trung thôn; An Phú ấp; Phú Lợi Đông thôn; Bình Điềm thôn; Phú Lợi Tây thôn; Bình Phước thôn; Phú Lợi Trung thôn; Chánh An thôn; Phú Thuận thôn; Chánh An Tây thôn; Tân Phước Tây thôn.

Diện tích điền thực canh:

	Điền tô điền (151.9.6.5)
	Công Điền tô điền
	99.6.9.5

	
	Tư điền tô điền
	52.2.12.0

	Tân điền
	
	0.7.0.0


Diện tích thổ thực canh

	Tang căn giá thổ (64.0.7.0)
	Công tang giá thổ
	62.0.7.0

	
	Tư tang giá thổ
	2.0.0.0

	Thổ trạch
	
	1.2.0.0

	Dân cư thổ
	
	34.2.9.0


Tổng Bình Chánh Tâỵ

Gồm 7 xã: Mỹ Thạnh xã; An Hòa xã; Tân An Đông xã; Tân An Tây xã; Thạnh Hòa xã; Vĩnh Xương xã và 14 thôn và 1 ấp có địa bạ: An Định thôn; Mỹ Hảo thôn; An Định Tây thôn; Phú Hưng thôn; An Phước thôn; Phú Nhuận thôn; Chánh Long thôn; Phú Trung thôn; Định Phước thôn; Phước Phú thôn; Hòa Mỹ thôn; Hòa Thuận Đông thôn; Lại Tuyền (biệt nạp) thôn; Long Hưng Đông thôn; Thanh Tuyền thôn; Long Tuyền thôn. 
Diện tích điền thực canh 

	Sơn điền (232.5.0.0)
	Công sơn điền
	31.5.0.0

	
	Tư sơn điền
	201.0.0.0

	Điền tô điền (395.0.11.0)
	Công điền tô điền
	5.0.5.9

	
	Tư điền tô điền
	390.0.5.1

	Tân khẩn điền
	
	5.0.0.0


Diện tích thổ thực canh

	Tang giá thổ (276.3.8.1)
	Công tang giá thổ
	198.2.8.1

	
	Tư tang giá thổ
	13.8.0.0

	Đất mới trồng dâu (64.3.0.0)
	Công tang thổ
	0.5.0.0

	
	Tư tang thổ
	63.8.0.0

	Dân cư thổ
	
	94.4.2.4


Qua tình hình phân phối sở hữu trong các tổng, xã ấp, thôn… như trên, có thể thấy rõ: sở hữu ruộng đất tư luôn chiếm tỷ lệ rất lớn, trong khi đó sở hữu công chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Điều này cũng phản ánh tương quan chung trên toàn vùng đất Nam Bộ, xuất phát từ chính sách dễ dãi của các chúa Nguyễn và các vua triều Nguyễn trong việc khuyến khích khẩn hoang lập làng và xác lập quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất trong các làng mới khẩn hoang. Nhìn chung, trong nửa đầu thế kỷ XIX hoạt động khẩn hoang do tư nhân tiến hành vẫn là phổ biến.

Khảo sát địa bạ thôn Bình Phú Trung thuộc tổng An Thuỷ Thượng, huyện Bình An, ta thấy tình hình sở hữu ruộng đất của các chủ sở hữu chỉ trong một thôn đã rất khác biệt. Theo địa bạ năm 1836, toàn thôn có 81 chủ điền. 

Số ruộng đất của các điền chủ

	4 chủ điền có từ
	2 sào đến dưới 1 mẫu ruộng

	6  chủ điền có từ
	1 mẫu đến dưới  2 mẫu ruộng

	4  chủ điền có từ
	2  mẫu đến dưới 3 mẫu ruộng

	5  chủ điền có từ
	3  mẫu đến dưới  5 mẫu ruộng

	7 chủ điền có từ
	5 mẫu đến dưới  7 mẫu ruộng

	13  chủ điền có từ
	7 mẫu đến dưới  10 mẫu ruộng

	7 chủ điền có từ
	   10 mẫu đến dưới  12 mẫu ruộng

	12 chủ điền có từ
	12 mẫu đến dưới  14 mẫu ruộng

	7  chủ điền có từ
	14 mẫu đến dưới  17 mẫu ruộng

	4  chủ điền có từ
	17 mẫu đến dưới  20 mẫu ruộng

	5   chủ điền có từ
	20  mẫu đến dưới  30 mẫu ruộng

	5  chủ điền có từ
	30 mẫu đến dưới  50 mẫu ruộng

	1 chủ điền có
	50 mẫu ruộng

	1 chủ điền có
	77 mẫu 9 sào 8 thước 4 tấc


Như vậy, tổng hợp lại ta thấy số chủ điền có từ 2 đến 10 mẫu là 26, số điền chủ có từ 10 đến 20 mẫu ruộng là 43 và 12 điền chủ có từ 20 mẫu ruộng đến 77 mẫu 9 sào 8 thước 4 tấc. Những con số này nói lên sự khác biệt khá rõ trong phân phối sở hữu ruộng đất ở đây, đồng thời cũng cho thấy Bình Phú Trung là một thôn khá giả so với huyện và so với toàn tỉnh Biên Hoà.

Chủ điền chia theo họ: trong số 81 chủ điền của thôn, chủ yếu họ là người thuộc 12 dòng họ lớn. Đó là các họ dưới đây:

Sở hữu ruộng đất của điền chủ chia theo họ

	TT
	Họ
	Sở hữu
	Tỉ lệ %

	1
	Họ Hà
	Có 1 chủ sở hữu 11 mẫu.
	1,02%

	2
	Họ Lâm
	Có 1 chủ sở hữu 12.0. 0 .0
	1,12%

	3
	Họ Dương
	2 chủ sở hữu 19.7. 6. 0
	1,83%

	4
	Họ Phùng
	2 chủ sở hữu 19.9. 0. 0
	1,85%

	5
	Họ Võ
	2 chủ sở hữu 20.0. 6. 0
	1,87%

	6
	Họ Trần
	3 chủ sở hữu 50.6. 8. 5
	4,72%

	7
	Họ Bùi
	4 chủ sở hữu 59.8. 3. 3
	5,57%

	8
	Họ Ngô
	3 chủ sở hữu 70.8.  8 .2
	6,59%

	9
	Họ Huỳnh
	5 chủ sở hữu 76.5. 11. 4
	7,14%

	10
	Họ Phan
	8 chủ sở hữu 86. 2. 1. 0
	8,03%

	11.
	Họ Lê
	6 chủ sở hữu 96.5. 12. 0
	9,00%

	12.
	Họ Nguyễn
	44 chủ sở hữu 550. 3. 4. 9
	51,26%


Ở thôn Bình Phú Trung, số điền chủ nữ chiếm khá đông 20/81 điền chủ, tức 25% số điền chủ trong thôn. Họ sở hữu tổng cộng 256 mẫu.3.8.2 trên tổng số 1073 mẫu.7.11.3, tức 23,87% ruộng đất của cả thôn. Trong đó, bà Nguyễn Thị Toàn có số ruộng nhiều nhất thôn là 77 mẫu 9 sào 8 thước 4 tấc và bà Nguyễn Thị Sương có số ruộng ít nhất trong số 20 nữ điền chủ là 1 mẫu.0.1.0 (trong thôn có 4 điền nam có số ruộng đất ít hơn bà). Các nữ điền chủ thường là được hưởng thừa kế từ cha mẹ hoặc từ chồng. Tuy nhiên, cũng có những người trở thành điền chủ từ chính thành quả lao động của mình.


Trong số 81 điền chủ của thôn Bình Phú Trung có 24 người ở ngoài thôn tới phụ canh, chiếm tỷ lệ gần 30% số điền chủ, 24 người này sở hữu 458 mẫu 6 sào 12 thước 8 tấc, tức 42, 71% ruộng đất toàn thôn. Nguồn gốc của các chủ điền đến từ nhiều vùng khác nhau. Chẳng hạn, chủ điền Phan Văn Phùng được ghi trong địa bạ là “người tỉnh Biên Hoà”, chủ điền Nguyễn Xuân Nhâm đến từ Nam Tào Định Hải Nam Bang thuyền hộ. Có 10 chủ điền từ tổng An Thuỷ Trung sang phụ canh (trong đó có 8 người ở thôn Bình Đồng). Từ tổng An Thuỷ Thượng sang phụ canh có 6 chủ, trong đó 5 chủ thuộc người thôn Bình Trưng, 5 chủ khác đến từ Gia Định. 

Như vậy, phần lớn người phụ canh đều thuộc các thôn phụ cận với thôn Bình Phú Trung. Điều này phản ánh một nét đặc trưng phổ biến của công cuộc khẩn hoang, lập làng ở Nam Bộ, đó là hầu hết các làng đều mang đặc tính mở, chứ không khép kín như làng Việt Bắc Bộ hoặc Trung Bộ.

Tỷ lệ sở hữu ruộng đất của chức dịch trong thôn
	TT
	Chức vụ
	Họ và tên
	Sở hữu

	1
	Cai tổng
	Phan Văn Lắm
	có 0 mẫu 6 sào 7 thước 5 tấc

	2
	Tả bạ
	Nguyễn Văn Lược
	có 5 mẫu 8 sào 14 thước 5 tấc

	3
	Thôn trưởng
	Nguyễn Văn Lễ
	có 8 mẫu 8 sào 13 thước 5 tấc

	4
	Dịch mục
	Nguyễn Văn Lý
	có 12 mẫu 8 sào 4 thước 0 tấc


Nếu so sánh với sở hữu của các điền chủ khác trong thôn, ta thấy các chức dịch có diện tích sở hữu không lớn, dưới mức bình quân sở hữu của thôn. Phải chăng, giới điền chủ Nam Bộ không thích ra mặt làm việc quan, mà chỉ xúi giục con cháu hay tay chân ra “đứng mũi chịu sào” đối phó với quan trên.  

Đất đai sau khi được khẩn hoang phần lớn đều được đưa vào sản xuất. Hoạt động nông nghiệp trong nửa đầu thế kỷ XIX cũng trở nên đa dạng hơn.
Phát huy lợi thế về tài nguyên đất đai rộng lớn, phì nhiêu, người dân huyện Bình An trồng lúa hai vụ (vụ mùa và vụ mùa nghịch), ngoài ra thổ nghi là khoai, đậu và đậu phộng. Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành thông chí có nhận xét: Người dân Bình Dương giỏi làm ruộng. Ruộng có ruộng sớm và ruộng muộn. Ruộng sớm tháng 5 gieo mạ, tháng 6 cấy, tháng 9 gặt. Ruộng muộn tháng 6 gieo mạ, tháng 7 cấy, tháng 11 gặt. Ngoài lúa, họ còn trồng các loại hoa màu và cây ăn quả. Thổ nghi có khoai đậu, quả thơm, đỗ lạc. Khoai thì tháng 10 năm trước trồng, tháng 10 năm sau thu hoạch. Đậu trồng vào tháng 4, tháng 6 lấy hạt. Đỗ lạc tháng 4 trồng, tháng 12 thu hoạch. Quả thơm lại trồng vào tháng 3, tháng 4 năm sau thu hoạch. Nói chung, quanh năm ruộng vườn cày cấy luôn tay, ít khi nhàn hạ. Việc trồng trọt tuy vất vả, nhưng bù lại, đất tốt, lại ít bị thiên tai nên “ở trấn Phiên An và trấn Biên Hoà, những ruộng cày bằng trâu thì một hộc thóc giống, thu hoạch được 100 hộc thóc”. Thóc gạo xứ này nổi tiếng dẻo, ngon, thơm. Khoai ở gò đống thì có khoai ngọt, khoai sáp, khoai tía, khoai từ, người ta thu hoạch củ, lấy dọc khoai nấu canh, cũng có thể muối dưa được. Lại có các thứ củ mài mọc nơi khe đá có củ dễ đến 60 cân, củ sắn dây to bằng nắm tay…

Tuy nhiên, bên cạnh sự gia tăng thành quả khẩn hoang thì sự phân hoá giai cấp - xã hội tại đây cũng diễn ra gay gắt. Chính sách khuyến khích tư nhân khẩn hoang lập làng kích thích bộ phận ruộng đất tư phát triển, nhưng lại không tạo ra ruộng đất công để chia cấp cho các thành viên xã thôn. Chính vì thế sự phân hoá giàu nghèo đã diễn ra rất nhanh và phổ biến. Có thể nói, chính cách thức khuyến khích khẩn hoang này đã là nguyên nhân đưa tới sự hình thành những sở hữu đất đai lớn, sự phát triển của địa chủ đồng thời cũng gia tăng lực lượng tá điền. Các nguồn sử liệu cho biết, từ triều Minh Mạng đến Tự Đức có nhiều cuộc khởi nghĩa của các tầng lớp dân nghèo nổ ra, tiêu biểu như sự ủng hộ của nhân dân Bình Dương trong cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi, cuộc khởi nghĩa của Quang và Linh ở Biên Hoà…

IV. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI THỜI PHÁP THUỘC (1861 - 1945)

Sau khi thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam, triều đình Huế cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp. Năm 1867, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ và sau đó, chia cắt toàn Nam Bộ thành 27 hạt tham biện. Huyện Bình An nâng lên thành hạt có trụ sở đóng tại Thủ Dầu Một. Đến năm 1889, các hạt tham biện được đổi thành tỉnh. Tỉnh Thủ Dầu Một kiêm quản 6 tổng Việt (Bình Chánh, Bình Điền, Bình Hưng, Bình Thiện, Bình Thạnh Thượng và Bình Phú) và 6 tổng thượng (Cửu An, Lộc Ninh, Minh Ngãi, Phước Lễ, Quản Lợi, Thành An) với 119 làng. 

Dưới thời Pháp thuộc, ở Bình Dương, nông dân chiếm số lượng đông đảo, hơn 80% dân số. Họ sống trong các làng quê bằng nghề nông truyền thống. Cùng chung số phận với nhân dân cả nước, dưới tác động của chính sách thực dân và công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, nông dân Bình Dương phải chịu nhiều tầng áp bức bóc lột của thực dân và phong kiến. Chính vì thế, tình trạng phá sản của nông dân đã diễn ra khá gay gắt. Họ trở thành nguồn cung cấp nhân công rẻ mạt cho các đồn điền cao su đang thi nhau mọc lên trên chính mảnh đất trước đó thuộc về họ.

Giai cấp địa chủ ở Bình Dương trong thời kỳ này cũng phân hoá thành nhiều bộ phận. Một bộ phận dựa vào Pháp và bị thực dân Pháp sử dụng trở thành những kẻ nợ máu với nhân dân. Nhưng phần đông những địa chủ vừa và nhỏ cũng chịu nhiều áp lực từ chính sách thực dân của người Pháp.

Công nhân đồn điền là lực lượng xã hội mới hình thành trong các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Họ có mặt tại Thủ Dầu Một từ năm 1905, khi đồn điền cao su An Lộc và Xa Trạch được thành lập. Từ sau năm 1910 trở đi, số lượng công nhân gia tăng nhanh chóng và đã lên tới 3 vạn (trên tổng số 9 vạn công nhân đồn điền trong cả nước) vào năm 1930(80). Phần lớn công nhân cao su ở Thủ Dầu Một đều có nguồn gốc xã hội từ nông dân, quê ở các tỉnh Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Họ được đưa vào theo chính sách mộ phu của thực dân Pháp. Thực chất là bán sức lao động cho các chủ đồn điền với thời hạn 3 năm và họ được dân địa phượng gọi là dân “công tra” (congtrat). Điều kiện ăn ở, sinh hoạt của công nhân đồn điền rất tồi tệ. Họ sống trong các lán trại ẩm thấp, dưới chân đồi; vào mùa mưa, nước mưa tràn vào nhà, biến thành bùn. Xung quanh lán trại rất bẩn thỉu. Thiếu nước, nhiều phu bị ghẻ lở, chấy rận đầy người(81).

Bị bóc lột dã man, tàn bạo, điều kiện sống rất khắc nghiệt, nhiều công nhân đồn điền cao su đã bỏ mạng. Năm 1927, cứ 1.000 phu Dầu Tiếng thì có đến 474 người chết. Còn ở đồn điền công ty Đất đỏ trong năm 1928, số chết là 19%, số bệnh nặng là 37%. Những con số này chắc hẳn còn xa thực tế vì chưa kể những người tự sát, bức tử hay bị tra tấn đến chết trong xà lim. Một kí giả Pháp thốt lên rằng: “Tôi trông thấy những người nông dân khốn nạn Bắc Kỳ khoẻ mạnh đến đây, nhưng chỉ sau ba hay bốn năm, thì chỉ còn là thân tàn, ma dại: sốt rét, phù thủng. Họ cố lê những đôi chân phù thủng, bị đục ruỗng bởi sâu quảng… Phần lớn bọn họ sẽ không bao giờ trông thấy bà con thân thuộc, hay nếu họ quay về làng quê, thì là những xác chết thực sự, không còn sức lực; họ gieo rắc xung quanh những mầm mống bệnh tật, nổi loạn, thù hằn. Bằng cách như vậy, người ta đã chuẩn bị những cuộc cách mạng”(82).

Người Pháp cũng tuyển người địa phương và người dân tộc vào các đồn điền cao su, do họ quen phong thổ và ít bỏ trốn. Một bộ phận người Java và người Hoa cũng được tuyển mộ vì người Pháp cho rằng họ là những người có tay nghề cao.

Từ năm 1902, Depot xe lửa Dĩ An được khởi công xây dựng. Năm 1912 đưa vào hoạt động, Depot xe lửa Dĩ An (tọa lạc tại xã An Bình, quận Thủ Đức nay là huyện Thuận An) được xem như là một trung tâm kho bãi và bảo trì máy móc thiết bị đường sắt lớn nhất Nam Kỳ, đứng sau quy mô Depot Trường Thi ở Hà Nội. Khởi đầu có khoảng 300 công nhân được mộ vào làm việc tại Depot này.

Lớp công nhân đầu tiên ở Depot Dĩ An là những người vô sản xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo khổ ở các tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Ban đầu những người này vào đây để bán sức lao động kiếm sống. Công việc kỹ thuật vẫn còn xa lạ với thói quen lao động thủ công hoặc làm thuê cuốc mướn của họ. Nhưng dần dần họ trở thành những người thợ có kỹ thuật, điều khiển 101 cỗ máy mang nhãn hiệu Pháp - Đức. Họ làm việc trong dây chuyền sản xuất của 4 phân xưởng chính, lắp ráp, sửa chữa đầu máy, toa xe lửa cho nhiều tuyến đường sắt phía nam như Sài Gòn - Biên Hòa - Nha Trang, Sài Gòn - Mỹ Tho, Sài Gòn - Lộc Ninh. Ở thời kì này, so với ngành công nghiệp Sài Gòn và cả Nam Kỳ, trình độ kỹ thuật cao nhất là công nhân Ba Son và Dĩ An. Đó là một bộ phận quan trọng của đội ngũ công nhân công nghiệp hiện đại trong cả nước.

Công việc và cường độ lao động của công nhân Depot xe lửa Dĩ An nhiều và nặng nhọc. Công nhân đầu tắt mặt tối làm việc 12 tiếng một ngày. Cực khổ nhưng lương phạn lại kém, sinh hoạt đắt đỏ, ốm đau không có thuốc thang. Họ còn bị bọn đốc công, giám thị đánh đập, thoá mạ thô bỉ.

Sự áp bức tàn bạo của bọn chủ tư bản Pháp đã buộc người công nhân cao su cũng như công nhân xe lửa Dĩ An đứng lên đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng trong thời kì đầu, cuộc đấu tranh của họ chỉ mới nhằm vào một số mục tiêu dân sinh, dưới hình thức hành động của từng nhóm thợ phản đối sự hành hạ, đánh đập, bớt xén đồng lương. Đôi khi họ còn những hình thức phản kháng tự phát khác như bỏ trốn, tự tử, lãn công, phá hoại ngầm. Nhìn chung ở giai đoạn này, họ chưa có giác ngộ về giai cấp, chưa có nhận thức đúng về đường lối và mục tiêu đấu tranh.

Từ năm 1925, Depot xe lửa Dĩ An được mở rộng, máy móc được trang bị thêm, số lượng công nhân từ 300 đã tăng lên 400 người. Một số công nhân chịu ảnh hưởng của các Hội kín ở Nam Kỳ và tổ chức “Thanh niên cao vọng đảng” của Nguyễn An Ninh, tổ chức “Công hội đỏ” của Tôn Đức Thắng… bắt đầu giác ngộ giai cáâp và tham gia đấu tranh chống Pháp ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc.

Thợ thủ công làm việc trong các lò gốm ở Lái Thiêu, Tân Phước Khánh ngày càng đông. Phần lớn họ là người Hoa, một số đã có mặt ở Bình Dương từ trước, một số đến sau khi chính sách thu hút người dân đến khẩn hoang lập đồn điền của người Pháp ban hành. Căn cứ vào phong tục tập quán và ngôn ngữ, người Pháp đã chia người Hoa thành 5 bang: Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hẹ (tức Khánh Bang) và Quỳnh Châu (tức Hải Nam). 

Công cuộc khai thác thuộc địa đẩy nhanh quá trình gia tăng dân số, đồng thời phần nào thúc đẩy sự hình thành các trung tâm, đô thị mới. Tại các trung tâm đô thị mới này, một bộ phận công chức, viên chức làm việc trong các công sở của chính quyền hình thành. Tầng lớp thị dân mới cũng ra đời hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ đa dạng.

Năm 1931, làn sóng đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân ở Thủ Dầu Một dâng cao, để đối phó, chính quyền thực dân cho phép một số công chức đương nhiệm hoặc về hưu, có nguyên quán ở Thủ Dầu Một đứng ra lập “Hội tương tế những người gốc Thủ Dầu Một”. Ông Trương Văn Dầu, tự Cự, chánh thư ký khu vực đường sắt phía nam đứng ra chủ trương. Dự thảo điều lệ của Hội ghi rõ:

Điều 1. Được thành lập giữa những viên chức bản xứ các sở quản lý, ngành buôn, công nghiệp, thợ thuyền gốc Thủ Dầu Một đang ở Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn…

Điều 2. Hội nhằm mục đích: Giữ mối quan hệ anh em tốt đẹp giữa các hội viên. Tổ chức giúp đỡ các hội viên bệnh hoạn. Góp phần vào việc ma chay của hội viên và của vợ, cha hoặc mẹ. Giúp đỡ gia đình hội viên quá cố. Bảo vệ tinh thần cho trẻ mồ côi vị thành niên của hội viên quá cố.

Điều 3. Hội nghiêm cấm các cuộc thảo luận chính trị, tôn giáo hoặc điều gì khác với mục đích của hội. 

Hội tương tế này hoạt động đến năm 1942. Nhà văn Sơn Nam nhận xét: “xem ra thì hội tương tế” “công khai” Thủ Dầu Một là tổ chức để người Pháp tỏ chút phần chức trách của guồng máy công vụ hành chánh, tỏ thiện chí đoái hoài đến thực trạng xã hội Đông Pháp đang cùng cảnh ngộ khó khăn… trên hết người Pháp muốn có trong tay thứ công cụ hoạt động xã hội để ức chế phong trào bãi công chính trị và đấu tranh giai cấp chực bùng nổ khắp nơi. Và ít ra “cái Hồ bao” của hội sẽ là cái kho bạc nhỏ trong kho bạc lớn của chính quyền Pháp. Đằng sau cái thái độ “cởi mở” đó là sự theo dõi, kiểm soát của sở Cẩm đối với các quan hệ tương tế, hữu hảo tình cảm lẫn vật chất mà chính quyền không thể bỏ qua nghi ngờ “sự tốt đẹp giữa các hội viên”(83).
Trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới lan tràn, đời sống của nhân dân Bình Dương vô cùng khốn đốn. Tình trạng xáo trộn dân số diễn ra phức tạp. Số Hoa kiều, “khách trú” ở Thủ Dầu Một cũng chẳng tham công tiếc việc vì làm ăn quá lỗ lã, lại bị chính quyền o ép nhiều bề, bị dân thợ và dân sở tại tẩy chay, nên họ chán, lục tục bỏ đi nơi khác kiếm chác. Cộng đồng người dân tộc vùng bắc Thủ Dầu Một cũng giảm với tỉ lệ tăng dân số. Sự biến đổi cơ học này có thể do thời thế làm ăn không thuận lợi, cuộc sống trở nên bấp bênh, khốn khó, người dân phải bỏ địa bàn cư trú để tìm đất sống mới hoặc chạy trốn chiến tranh. Theo thống kê, Thủ Dầu Một là địa phương có số quân binh cao nhất so với các tỉnh Nam Kỳ:144 lính viễn chinh, 49 lính bản xứ. Đám lính này chia nhau điều quản đồn bót giăng giăng dọc các lộ quản hạt, đường làng. Chân cầu, cống nào cũng có đồn canh gác cẩn mật. Hoạt động quân sự của đám lính này chỉ nhằm một việc trấn áp dân địa phương và bảo vệ lợi ích tư hữu của Pháp kiều đang phập phù khủng hoảng ở mấy vạn hecta đồn điền cao su trong tỉnh.

V. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ (1945-1975)

5.1.  THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

5.1.1 Xã hội trong chiến khu, vùng độc lập.

Ngày 25/8/1945, cùng với thành phố Sài Gòn và 15 tỉnh thành phía nam, tỉnh Thủ Dầu Một đã giành được chính quyền về tay nhân dân. Với khí thế cách mạng sôi nổi, chỉ sau một thời gian ngắn, chính quyền cách mạng các cấp đã được xây dựng, củng cố. 

Sau khi ra đời, Chính quyền cách mạng Thủ Dầu Một thực hiện chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng cộng sản, tập trung giải quyết các nhiệm vụ cấp bách trước mắt là cứu đói và xoá nạn mù chữ; xoá bỏ thuế thân, giảm tô thuế 25% để khuyến khích nông dân sản xuất; tịch thu ruộng đất của chủ tư bản thực dân, địa chủ, ác ôn, của chủ đồn điền để cấp cho nông dân, công nhân canh tác; phát động phong trào quyên góp gạo, thóc giúp đỡ những người đang khó khăn, đặc biệt là đội ngũ công nhân.

Hưởng ứng chủ trương của chính quyền, trong các đồn điền cao su, các uỷ ban tự quản vừa thực hiện nhiệm vụ uỷ ban nhân dân, vừa vận động khuyến khích công nhân phát hoang, mở rẫy, trồng cây lương thực, hoa màu, khắc phục nạn đói. Nhân dân các huyện, xã tích cực hưởng ứng chủ trương sản xuất, thực hiện khẩu hiệu “Tấc đất, tấc vàng”, phục hồi đời sống, tham gia các phong trào cách mạng. Đặc biệt là thanh niên, học sinh hăng hái tham gia các đơn vị Cộng hoà vệ binh, Quốc gia tự vệ cuộc, du kích… canh gác, bảo vệ xóm làng.

Đến cuối 1946, đầu 1947, các tổ chức công vận, nông vận, phụ vận, công giáo vận… tích cực hoạt động, hưởng ứng các cuộc vận động của chính quyền cách mạng khá hiệu quả như: mua công phiếu kháng chiến, ủng hộ bộ đội kháng chiến. Tuy nhiên, là khu vực tranh chấp giữa lực lượng cách mạng và lực lượng quân Pháp. Mặc dù vậy, đồng bào vẫn tích cực đóng thuế, thực hiện nghĩa vụ công dân cho cách mạng theo tinh thần “Kháng chiến kiến quốc”. Có thời kỳ do khó khăn về tài chính, đồng bào Hớn Quản và 6 xã bắc Bến Cát lâm vào tình trạng thiếu đói trầm trọng, từ tháng 6 đến tháng 10/1948, đồng bào phải ăn cháo, khoai, củ rừng, rau cỏ. Tỉnh phải trích quỹ dự trữ để cứu đói cho đồng bào. Nhưng qua tháng 10, lúa rẫy bắt đầu chín, đồng bào không nhận tiếp tế nữa và lại sẵn  sàng đóng góp hậu cần cho cách mạng.

Trong khu vực đồn điền, chính quyền cách mạng chú ý vận động công nhân đấu tranh, đồng thời giáo dục cho công nhân tinh thần dân tộc, động viên họ tham gia công tác kháng chiến như thu thuế, tham gia phá hoại kinh tế địch… năm 1948, tổ chức Liên đoàn cao su, là một tổ chức thành viên của Liên hiệp công đoàn, theo sự thoả thuận giữa Liên đoàn với mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc đã tổ chức được 1463 đoàn viên (trên tổng số 8500 công nhân các sở cao su Xa Cát, Xa Trạch, Xa Cam, Minh Thạnh, Quản Lợi, Dầu Tiếng). Liên đoàn cao su trở thành tổ chức đoàn thể tích cực trong hoạt động phá hoại kinh tế địch. Điển hình như vào đêm 29/10/1948, Ban trị sự công đoàn Dầu Tiếng phối hợp với đại đội cao su vạt vỏ được 40 ha cao su tại sở Michelin.

Với số lượng hơn 90% dân số trong tỉnh, nông dân là lực lượng tham gia kháng chiến đông đảo và cũng là lực lượng chịu nhiều thiệt hại trong kháng chiến. Mặc dù vậy, bà con nông dân vẫn tích cực bám ruộng đất tăng gia sản xuất để nuôi mình, nuôi bộ đội và các cơ quan kháng chiến. Để bám địa bàn, tiêu diệt địch, bộ đội và các cơ quan đoàn thể đều dựa vào dân, ở trong nhà dân. Bà con đã nhường nhà, nhường ván, bàn ghế cho cách mạng làm trụ sở, chỗ ăn ở, sinh hoạt. Bà con còn tích cực đi dân công, vận tải lương thực và phục vụ chiến đấu, xây ấp xã chiến đấu. Nông dân cũng tự giác phát động phong trào hũ gạo nuôi quân, trồng cây chuối, nuôi con gà cứu quốc để ủng hộ bộ đội.

Năm 1951, Trung ương Cục miền Nam thay thế cho Xứ uỷ Nam Bộ. Giải thể ba quân khu 7, 8, 9. Nam Bộ được chia thành hai phân liên khu: Phân liên khu miền Đông và Phân liên khu miền Tây. Tỉnh Thủ Dầu Một và tỉnh Biên Hoà sáp nhập lại làm một, lấy tên là tỉnh Thủ Biên trực thuộc Phân liên khu miền Đông. Tỉnh Thủ Biên từ năm 1951 là địa bàn Pháp thực hiện chính sách “Bình định gấp rút”, “Phản công quyết liệt” với quyết tâm cao và thủ đoạn quyết liệt, thâm độc. Do vạây, ngoại trừ huyện Châu Thành, lực lượng cách mạng còn bám chân được ở một số xã, cơ sở, còn lại các địa bàn khác đều khó khăn trong bám trụ dân. Thậm chí ngay cả các xã du kích của ta, quân Pháp cũng đã bình định  được. Tình hình khó khăn này kéo dài cho đến năm 1953. 

Từ năm 1953 tương quan lực lượng trên chiến trường chuyển biến có lợi cho cách mạng. Vùng căn cứ địa mở rộng (chiến khu Đ). Trong vùng giải phóng, chính quyền tiến hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Một mặt, để phát triển nông nghiệp và thiết thực bồi dưỡng nông dân, tỉnh Thủ Biên triệt để giảm tô 25%, thực hiện giảm tức, xoá nợ, hoãn nợ, chia lại đất công cho hợp lý, tạm cấp tất cả ruộng đất vắng chủ, ruộng đất lấy từ tay thực dân đế quốc cho nhân dân. Chính sách thuế nông nghiệp được tính toán thể hiện sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với cách mạng, giảm nhẹ đóng góp cho nông dân nghèo và người có công với cách mạng.

Công cuộc triệt để giảm tô thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất tuy mới được thực hiện bước đầu nhưng những kết quả thu được và ảnh hưởng của nó đối với kháng chiến là hết sức to lớn.  Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh. Chính quyền cách mạng chú trọng xây dựng và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, khai thác vốn văn hoá văn nghệ dân tộc, tổ chức và hướng dẫn các văn nghệ sĩ theo hướng phục vụ kháng chiến.

5.1.2. Xã hội trong vùng tạm chiếm

Ở những vùng địch tạm chiếm, thực dân Pháp ra sức giành thế chủ động chiến lược, hệ thống đồn bót được xây dựng dày đặc. Pháp tiến hành “chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm chiếm, vơ vét sức người, sức của của nhân dân để tăng cường lực lượng. Bằng các biện pháp quân sự, thực dân Pháp ra sức thực hiện mục tiêu chính trị - kinh tế là “Dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

Với ưu thế trên chiến trường, thực dân Pháp kiểm soát được một khu vực lãnh thổ và dân số tương đối lớn. Số liệu thống kê của thực dân Pháp cho biết: năm 1943, diện tích tỉnh Thủ Dầu Một là 4.723km2 và dân số là 146.600 người. Năm 1955, dân số Thủ Dầu Một là 214.500 người, trong đó có 33.560 người sống ở các trung tâm, đặc biệt tập trung ở tỉnh lỵ.

5.2.  THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ

Từ năm 1954 đến năm 1975, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam diễn ra lâu dài, gian khổ và quyết liệt. Đế quốc Mỹ đã biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, thành nơi thử nghiệm một bộ phận của chiến lược toàn cầu phản cách mạng của họ. Trong bối cảnh đó, Bình Dương với vị trí địa lý chiến lược là cửa ngõ phía bắc của Sài Gòn, trở thành nơi tranh chấp quyết liệt giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng. 

5.2.1. Xã hội trong vùng tạm chiếm

Từ năm 1955, chính quyền Mỹ - ngụy chia đặt lại các đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương. Theo đó, tỉnh Bình Dương có diện tích 2.031km2, được chia thành 6 quận với 53 xã. Các quận thuộc tỉnh Bình Dương bao gồm: Quận Bến Cát: diện tích 616km2, dân số 22.359 người, kiêm quản 10 xã. Quận Châu Thành: diện tích 171,4km2, dân số 126.141 người, kiêm quản 14 xã. Quận Lái Thiêu: diện tích 68,1km2, dân số 51.619 người, kiêm quản 10 xã. Quận Phú Hoà: diện tích 237,0km2, dân số 24.788 người, gồm 8 xã. Quận Phú Giáo: diện tích 562,4km2, dân số 17.927 người, gồm 5 xã. Quận Tri Tâm : diện tích 376,1km2, dân số 13.396 người, gồm 6 xã.

Trong vùng lãnh thổ tạm thời quản lý được, Mỹ - ngụy triển khai đồng thời chiến lược tìm diệt và bình định phối hợp với  nhiều chính sách kinh tế - chính trị - xã hội thâm độc nhằm loại trừ ảnh hưởng của chính quyền cách mạng. Một trong những chính sách đó là Mỹ giúp cho các thế lực bù nhìn, từ Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu, ban hành chính sách cải cách điền địa. Thực chất là sử dụng chính sách cải cách điền địa như một vũ khí lợi hại để chống cộng. Mục tiêu của chính sách này là xoá bỏ chế độ ruộng đất trước đây của chính quyền cách mạng, duy trì lực lượng địa chủ trong nông thôn như một lực lượng xã hội làm chỗ dựa vững chắc cho chế độ Mỹ – ngụy.


Trong những năm 1954 - 1960, chính quyền Diệm ra sức cướp đoạt ruộng đất của nhân dân đã được cách mạng chia cho trước đây, sử dụng hình thức lập khế ước tá điền để quy định lại mức tô 25% đối với nông dân. Chính sách “cải cách điền địa” kết hợp với chính sách định cư cho số người miền Bắc di cư vào Nam do người Mỹ vạch ra đã được Diệm thực thi triệt để. Mỹ - Diệm đặc biệt chú ý đến những vùng đứng chân của lực lượng cách mạng, đặc biệt là vùng chiến khu Đ. Từ những năm 1956 - 1958, Diệm đã cho mở nhiều con đường vào các vùng rừng chiến khu Đ, vừa khai thác gỗ thu lợi kinh tế, vừa thực hiện ủi phá căn cứ kháng chiến của Quân khu miền Đông. Tại Tân Uyên, Hiếu Liêm, chính quyền ngụy lập hàng loạt các khu dinh điền, khu trù mật, đưa đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo đến định cư ngay trong ruột căn cứ Bến Cát, chiến khu Đ như ấp Váng Hương, Thị Tính, Phó Bình xã Long Nguyên, Sở Trà xã Kiên An, Bến Súc xã Thanh Tuyền, xã Phước Vĩnh, Vĩnh Hoà (Phú Giáo), Sình Bà Đã, Bàu cá Trê, xã An Lạc (Tân Uyên). Chúng dùng chính sách mị dân kết hợp tuyên truyền phản động, lợi dụng tín ngưỡng của đồng bào kích động chia rẽ người có đạo và người không có đạo để chống phá cách mạng.

Đến cuối năm 1960, hệ thống khu dinh điền và khu trù mật của nguỵ quyền đã nối kết liên hoàn từ Đồng Xoài - Chơn Thành - Tân Uyên - Hiếu Liêm. Mỹ - Diệâm đã khôi phục lại giai cấp địa chủ trong nông thôn. Tình trạng tá điền không ruộng và tá điền thiếu ruộng trong các vùng nông thôn gia tăng nhanh chóng. 

Với mục tiêu giành dân, chương trình cải cách điền địa được xem là một bộ phận quan trọng của kế hoạch bình định nông thôn. Tư ø tháng 8 năm 1965, Mỹ - ngụy tiếp tục thí điểm các biện pháp mới về phát triển nông thôn như việc bán một số đất đai mua của Pháp kiều cho dân; ban hành 2 sắc luật mới (sắc luật 38 và sắc luật 47) vào tháng 10/1967, quy định về miễn thuế trong hai năm cho một bộ phận dân cư, cho nhân dân mua ruộng truất hữu và bán ưu tiên ruộng truất hữu cho vợ con binh sĩ.

Máy kéo, phân bón hoá học và các giống lúa mới cũng được các viện nghiên cứu của Mỹ đưa vào nông thôn. Theo một ghi nhận của viện Sten - pho, đến năm 1968, nông dân đã hoàn toàn làm quen với máy kéo, 71% nông dân dùng phân bón hoá học, 43% hộ nông dân tiếp nhận các giống lúa mới (IR8 – Thần Nông).

Ngày 26/3/1970, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ban hành tiếp một đạo luật mới về ruộng đất - “Luật người cày có ruộng” hay đạo luật 003. luật này quy định: tất cả nông dân cấy rẽ hay chiếm canh ruộng đất được cấp không ruộng đất không phải trả tiền dưới 3ha. Địa chủ được giữ lại 15ha ruộng thực canh và 5ha ruộng hương hỏa, số ruộng dư ra chính quyền thu hồi và bồi thường trước 20% tiền mặt, số tiền bồi thường còn lại sẽ trả bằng trái phiếu với lãi suất 10% năm. 

Luật người cày có ruộng dành quyền ưu tiên cấp không phải trả tiền cho công nhân viên chức chính phủ, cán bộ nghỉ hưu, cha mẹ, vợ con thương binh, tử sĩ. 

Thực chất đây là một đạo luật được ban hành nhằm đối phó với tình trạng lúng túng trước đó của Mỹ - ngụy trong việc giành đất, giành dân, đối phó với tình trạng nông dân bỏ ruộng đất do tác động của quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ và nhất là đối phó với chính sách ruộng đất của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Do tác động của đạo luật người cày có ruộng, nông thôn Bình Dương biến đổi nhanh chóng: hơn 70% nông dân đã sử dụng máy cày trong sản xuất, trên 20% diện tích trồng lúa sử dụng các giống lúa mới. 

Vấn đề phân hoá giai cấp - xã hội trong vùng tạm chiếm cũng diễn ra gay gắt. Giai cấp nông dân tiếp tục phân hoá mạnh mẽ dưới tác động của những chính sách kinh tế - xã hội. Một bộ phận nông dân trước đây được chính quyền cách mạng cấp đất nay bị Mỹ - Nguỵ cướp đoạt tiếp tục trở thành tá điền làm thuê; một bộ phận dời bỏ nông thôn ra kiếm sống ở các đô thị; một bộ phận tiếp tục kinh doanh ruộng đất trên đất cũ của ông cha họ để lại, nhưng phương thức canh tác đã có nhiều thay đổi; một bộ phận khác được nhận đất từ chính quyền. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, số người được cấp mới chỉ chiếm khoảng 4% số dân nông thôn mà thôi.

Giai cấp địa chủ ở Bình Dương cũng phân hoá nhanh: Một bộ phận địa chủ tiếp tục phát canh ruộng đất cho tá điền và thu tô; một bộ phận khác đem đất đai cho thuê mướn, còn bản thân họ sống xa ruộng đất của mình. Họ chuyển sang kinh doanh công nghiệp hoặc thương nghiệp ở các thị xã, thị trấn. Nhìn chung, kinh tế địa chủ đang trên đà suy sụp và giai cấp địa chủ đang dần tan rã với tư cách là một giai cấp.

5.2.2. Xã hội vùng chiến khu, vùng giải phóng

Sau khi Mỹ nhảy vào miền Nam, lập lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, nhiệm vụ của nhân dân miền Nam là “thực hiện Hiệp định đình chiến, củng cố hoà bình, thực hiện tự do dân chủ… cải thiện dân sinh, thực hiện thống nhất và tranh thủ độc lập”. Thế nhưng, Mỹ - Diệm càng ngày càng lộ rõ quyết tâm chia cắt hai miền Nam - Bắc, quyết tâm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ.

Từ năm 1958 - 1959, phong trào cách mạng miền Nam vận động theo hướng kết hợp đấu tranh giữ gìn lực lượng kết hợp với xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, đấu tranh chính trị hoà bình chuyển sang vũ trang tự vệ. Tại Bình Dương chiến khu Đ tiếp tục được củng cố, một đơn vị tập trung cỡ tiểu đoàn của miền Đông Nam Bộ được thành lập. Các căn cứ địa ở Long Nguyên, bắc Bến Cát cũng được mở rộng. 

Trong các vùng căn cứ, bộ đội và nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, tự túc nguồn hậu cần phục vụ nuôi quân chiến đấu.

Nhìn chung, cuộc sống của bộ đội và nhân dân trong vùng căn cứ gặp nhiều khó khăn do Mỹ - Ngụy liên tục mở các đợt hành quân càn quét, ủi phá rừng, phá địa hình, phá căn cứ của lực lượng cách mạng. Cuộc chiến đấu chống địch lấn chiếm và bình định là hoạt động chính trong các vùng căn cứ.

Từ sau Hiệp định Paris, vùng giải phóng mở rộng, nối liền từ bắc Bến Cát thông với chiến khu Đ lên bắc Phú Giáo với số dân trên 3000 người. Trong vùng giải phóng, đồng bào bắt tay vào xây dựng, ổn định  cuộc sống mới, đồng thời tích cực chuẩn bị lực lượng về mọi mặt cho giải phóng hoàn toàn miền Nam.

VI. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI SAU NĂM 1975

6.1. GIAI ĐOẠN 1975 - 1986  

Ngày 30/4/1975, tỉnh Thủ Dầu Một và toàn miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiệm vụ củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng cuộc cống mới được gấp rút đặt ra. Đến tháng 12/1975, hai tỉnh Phước Long và Thủ Dầu Một được sáp nhập thành tỉnh Sông Bé với 15 huyện thị và 150 xã, phường. Tháng 10/1975, do yêu cầu quản lý sát hợp với tình hình cụ thể còn nhiều khó khăn và phức tạp của địa phương, tỉnh Sông Bé đề nghị sáp nhập một số đơn vị huyện, thị. Do vậy, tỉnh Sông Bé vào cuối năm 1975 còn  6 huyện và 1 thị xã.

6.1.1.  Đặc điểm về dân cư

Dân số Bình Dương nói riêng và Sông Bé nói chung sau năm 1975 tăng nhanh, nhất là những năm đầu sau giải phóng. Nguồn tăng từ lực lượng dân xiêu tán do chiến tranh hồi hương, do những người kháng chiến định cư, do lực lượng kinh tế mới theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới của đảng và chính phủ và do người từ các địa phương khác đến Bình Dương và Sông Bé lập nghiệp. 

Về thành phần cư dân, chiếm đông đảo vẫn là người Việt. Họ sống tập trung cả trên hai địa bàn thành thị và nông thôn, xen lẫn vào với các cộng đồng cư dân khác. Đứng thứ hai trong cơ cấu thành phần cư dân là người Hoa, với số lượng dao động trong khoảng 20.000 người, tập trung đông ở các thị xã, thị trấn và khu vực Tân Uyên. Họ tập hợp thành một tổ chức xã hội thống nhất là Hội người Hoa. Người Hoa ở Bình Dương hội nhập khá tự nhiên vào cộng đồng người Việt. Phần lớn đàn ông người Hoa thường lấy vợ Việt. Trong sinh hoạt văn hoá, có sự tiếp thu lẫn nhau khá thuần phác giữa hai nền văn hoá Hoa -Việt. Người Stiêng, người Khmer và người Tà - mun, Chăm… là những tộc ít người có mặt tại Bình Dương. Họ phân bố rải rác trên các vùng đồi núi và trung du ở một số xã thuộc hai huyện Tân Uyên và Bến Cát. Một số sống thành những cụm nhỏ thuộc địa bàn huyện Dầu Tiếng. Người Stiêng là dân tộc có số dân đông hơn so với các dân tộc khác trong vùng. Họ vẫn tiếp tục duy trì nếp nhà sàn nhỏ, đơn sơ, cùng trang phục đơn giản. Người Khmer sống gần người Stiêng và có ảnh hưởng nhâùt định đối với người Stiêng, nhưng cấu trúc tộc người chặt chẽ hơn và hệ thống xã hội cổ truyền thì hầu như rất ít thay đổi. Người Stiêng nuôi trâu, còn người Khmer thì nuôi bò, không phải để ăn thịt mà để kéo xe. Việc lưu thông hàng hoá và phân phối vật phẩm là công việc thành thạo của người Khmer, ngoài việc làm rẫy, người Khmer thích buôn bán. Người Ta - mun là một nhóm người đặc biệt về những đặc trưng xã hội và tộc người. Có ý kiến cho rằng, họ là một nhóm người Stiêng cư trú tách biệt và chịu ảnh hưởng qua giao lưu văn hoá trực tiếp và thường xuyên với người Khmer. Ngôn ngữ, phong tục, tập quán, thậm chí cả một số đặc trưng nhân chủng người Ta - mun gần với người Châu - Ro ở Đồng Nai hơn là người Stiêng.

Trong quá trình cộng cư, các cộng đồng Việt - Hoa - Stiêng - Khmer, Ta - mun… sớm hoà hợp, tạo nên nét văn hoá thống nhất trong đa dạng trên đất Bình Dương.

6.1.2. Về đội ngũ lao động 

Sau thắng lợi mùa xuân 1975, cùng với cả nước, Bình Dương bước vào kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1976 - 1980) và tiếp sau đó là chặng đường đầu tiên gồm 5 năm (1981 - 1985) của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất, xây dựng nền văn hoá mới… đã tạo nhiều chuyển biến trong cơ cấu giai cấp xã hội Bình Dương. 

Trong thời kỳ này, ở Bình Dương, giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Ngoài số công nhân cao su và công nhân trong các nhà máy đã có từ trước, lực lượng công nhân còn được bổ sung thêm từ nhiều nguồn khác như: từ các nông trường quốc doanh ở phía Bắc vào (đặc biệt là lực lượng không có chuyên môn, nghiệp vụ cao), từ các địa phương trong tỉnh theo chỉ đạo bổ sung lực lượng cho các nông trường cao su của Trung ương… Công cuộc phục hoá, khai hoang do chính quyền và các nông trường quốc doanh thực hiện. Nhiều khu kinh tế mới được thành lập nhằm chuyển dân cư từ miền Bắc vào. Cuộc vận động đưa dân cư từ các đô thị (Thành phố Hồ Chí Minh, Thị xã Thủ Dầu Một) lên xây dựng vùng kinh tế mới… đã tạo nên những thay đổi to lớn mà mục đích là nhằm xác lập chế độ sở hữu tập thể đối với đất đai và tư liệu sản xuất khác, xác lập quan hệ sản xuất tập thể giữa những người lao động. Các cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế đã đưa đến việc xác lập hầu như chỉ với hai hình thức quốc doanh và hợp tác xã trong cơ cấu các thành phần kinh tế - xã hội.

Năm 1977, lao động trong khu vực nhà nước tiếp tục phát triển, nhiều tổ chức sản xuất, kinh doanh được xây dựng. Bộ máy quản lý nhà nước ở cấp tỉnh được sắp xếp lại, tăng cường thêm cán bộ có trình độ. Tổng số cán bộ, công nhân viên thuộc khu vực nhà nước do tỉnh quản lý là 15.731 người. Trong đó: khu vực sản xuất vật chất: 6.273 người (ngành công nghiệp 2.247 người, xây dựng 618 người, nông, lâm nghiệp 2.339 người, thương nghiệp, cung ứng vật tư 838 người, giao thông vận tải, bưu điện 231 người); khu vực không sản xuất vật chất: 9.458 người, gồm: phục vụ công cộng 66 người, y tế, thể dục thể thao, xã hội 1.207 người, giáo dục đào tạo 4.272 người, văn hoá nghệ thuật 203 người, khu vực quản lý nhà nước 3.284 người, đảng và các đoàn thể 426 người.

Để nâng cao chất lượng của người lao động, hai năm 1976 - 1977, các ngành trong tỉnh đều chú ý mở các lớp đào tạo tay nghề, các lớp đào tạo công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ kỹ thuật… với thời hạn từ 3 đến 6 tháng. Tổng số cán bộ, nhân viên được đào tạo đến năm 1977 là 4.500 người gồm các ngành tài chánh, thống kê, lâm nghiệp, thuỷ lợi, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, thông tin văn hoá, thiết kế… Năm 1984, khu vực lao động do nhà nước quản lý là 24.740 người, trong đó khu vực sản xuất vật chất là 11.850 người. Vấn đề xây dựng và xét duyệt lương khoán sản phẩm cho các đơn vị  sản xuất kinh doanh tiếp tục triển khai, mở rộng trả lương khoán xuống đến tận các huyện, thị theo quyết định 48/01 và thông tư 05/UB -LĐTL.

Về đào tạo, trong năm 1984, tổ chức đào tạo 4860 công nhân kỹ thuật và cán bộ nghiệp vụ, tăng 41% so với năm 1983. Trong đó, đào tạo công nhân kỹ thuật nông lâm nghiệp và kỹ thuật công nghệ 440 người, cán bộ hợp tác xã công nghiệp, tâïp đoàn sản xuất, hợp tác xã mua bán 480 người. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ các ngành văn hoá thông tin 150 người, tài chính thương nghiệp 600 người, cán bộ tư pháp 400 người.

6.1.3. Về các khu kinh tế mới

Xây dựng vùng kinh tế mới là một công tác quan trọng và mới mẻ nhằm phân bố lại sức lao động của cả nước. Với mục tiêu khai thác hợp lý nguồn tài nguyên và làm giàu cho đất nước, trong hai năm 1975 - 1976, tỉnh Sông Bé tiếp nhận 145.000 người từ Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 11.000 dân từ các thị xã, thị trấn trong tỉnh đi xây dựng các vùng kinh tế mới ở khu vực các huyện phía bắc của tỉnh. 

Để đảm bảo chỗ ăn ở, phương tiện sản xuất, sinh hoạt, học hành cho nhân dân, tỉnh đã xây dựng 37.611 căn nhà, 198 nhà công cộng, đào 7.911 giếng nước, xây dựng 44 trường học với 543 lớp học cho 22.951 học sinh. Tỉnh cũng cho đóng mới 250 bộ bàn ghế học sinh, 134 bộ bàn ghế giáo viên, 151 bảng đen. Ngành y tế xây dựng được 59 trạm xá xã với 197 cán bộ, nhân viên y tế và 437 giường bệnh. 

Sáu tháng đầu năm 1977, tỉnh tiếp nhận thêm 13.500 lao động mới từ thành phố và 2.500 lao động từ Thái Bình vào  xây dựng vùng kinh tế mới. Cuối tháng 6/1977, có 64 xã kinh tế mới được lập, trong đó 23 xã xây dựng hoàn chỉnh với số dân khoảng 5.000 người có cuộc sống ổn định.

Đồng bào đến định cư ở vùng kinh tế mới đều được cấp phát lương thực, dụng cụ, giống má. Trong năm 1976, tình hình sản xuất trong vùng kinh tế mới đạt được:

- Diện tích ruộng canh tác 498ha, thu hoạch được 1.242 tấn lúa 

- Diện tích rẫy: 2.145ha, thu hoạch được 5.282 tấn lúa

- Bắp: 1.627 ha, mì: 2.252ha, khoai lang 482.279 mét (?), đậu các loại 2.906kg giống.

Số dân kinh tế mới từ Thành phố Hồ Chí Minh lên phần lớn đều có quan hệ với bộ máy nguỵ quyền, được chính quyền cũ che chở, khi lên vùng kinh tế mới họ có thái độ trông chờ nguồn viện trợ của nhà nước, chây lười lao động và mang theo lên vùng đất mới nhiều tệ nạn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Một bộ phận trong họ tìm cách chạy trở về thành phố, một số không nhiều tìm cách xin chuyển đi nơi khác.

6.1.4. Về chính sách xã hội

Năm 1977, toàn tỉnh xác nhận được 9.700 liệt sĩ, giải quyết tiền tuất cho 5.173 gia đình, quy tập mồ mả và đưa về nghĩa trang 2.055 mộ liệt sĩ. Tổ chức trường nội trú nuôi dạy 381 con cháu gia đình liệt sĩ, cấp 812 khung nhà cho cán bộ và gia đình có công với cách mạng. Tổ chức cứu trợ cho 5.180 gia đình gặp khó khăn ở vùng Việt kiều hồi hương và kinh tế mới, cứu trợ thường xuyên cho 5.471 người. Tổng số tiền cứu trợ trong năm là 44.862 đồng, 84.055 kg gạo, 19.548kg bột mì, 6.070kg muối. Cứu trợ cho đồng bào dân tộc 44.586,8m vải trị giá 465.000 đồng.

Các năm 1979 - 1980, tỉnh tổ chức vận động nhân dân quy tập hài cốt liệt sĩ từ các nơi về các nghĩa trang tỉnh và huyện, hướng dẫn các địa phương tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ biên giới và các huyện. Năm 1982, tỉnh phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, vườn cây ao cá nghĩa tình. Các trại xã hội đảm bảo nuôi dưỡng 40 thương binh nặng và 250 người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 1984, giải quyết chính sách còn tồn đọng và mới cho 1764 thương binh, quân nhân phục viên, 1.790 cán bộ hưu trí mất sức. Tiếp tục quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang 4.000 mộ.

Năm 1985, ngành thương binh xã hội tiếp tục xây dựng củng cố các cơ sở hướng nghiệp, dạy nghề. Hoàn thành việc điều chỉnh chi lương theo tinh thần Nghị định 236/HĐBT cho 80% đối tượng thuộc ngành quản lý. Xét và đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho trên 200 gia đình liệt sĩ .

6.2   TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 1996

6.2.1. Đặc điểm về dân cư

Dân cư tỉnh Sông Bé giai đoạn 1986-1996 tăng nhanh về mặt cơ học dù tỉ lệ tăng dân số tự nhiên: 2,14 %, giảm hơn so với năm 1985 là 0,18 %. Điều này xảy ra do các cuộc chuyển cư từ nhiều tỉnh trong cả nước về Sông Bé lập nghiệp. Một phần do chính sách phát triển các vùng kinh tế mới và phần khác do quá trình di dân tự do của cư dân từ các tỉnh phía Bắc vào đã làm xáo trộn thành phần cư dân của tỉnh. Bên cạnh đó, tốc độ tăng dân số cơ học này đã tạo ra một áp lực lớn đối với công tác phân công, quản lý  lao động, đồng thời tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở Sông Bé trong giai đoạn này.

6.2.2. Về lao động và việc làm

Một đặc điểm lớn của Sông Bé là lao động trẻ chiếm tỷ lệ rất đông, số người trong độ tuổi 13 trở lên đã tham gia lao động trong các ngành kinh tế khác nhau. Trình độ dân trí nhìn chung còn thấp. Nhóm lao động có trình độ học vấn và chuyên môn cao chiếm tỷ lệ dưới 1%.

Từ năm 1986, tỉnh đã có quy định cụ thể về chính sách đối với người lao động. Ủy ban nhân dân các huyện, thị phối hợp với các đoàn thể bước đầu vận động thực hiện có kết quả, giải quyết việc làm cho 16.000 lao động vào làm việc trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, các đơn vị kinh tế của tỉnh và trung ương. Huy động được 14.154 lao động tham gia lao động xã hội chủ nghĩa, tương ứng với 231.000 ngày công. Tuy nhiên,  việc điều động lao động và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động nói chung thực hiện còn chậm, chưa huy động được nhiều nguồn vốn để giải quyết, chưa chú ý đến việc xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng để xây dựng các lâm trường vùng biên giới.

Năm 1987, tỉnh tiến hành sắp xếp lại lao động vào các ngành của tỉnh và trung ương được 1.130 lao động. Chuyển giao và nhận dân của các tỉnh khác theo sự phân bố của trung ương cho các công ty cao su Trung ương 32.620 nhân khẩu, trong đó điều động trong tỉnh 27.720 nhân khẩu, nhân dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Trị Thiên và tuyến lẻ là 4.900 nhân khẩu.

Năm 1988, việc điều động lao động cho các công ty cao su Trung ương đạt 81,8% kế hoạch chủ yếu là từ nguồn lao động tại chỗ. Điều động lao động cho các lâm trường địa phương đạt 40%. Ngoài ra tỉnh còn tuyển chọn 93 lao động nữ đi hợp tác lao động ngành  may mặc và dệt ở Liên Xô góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận tinh giảm biên chế và con em cán bộ công nhân viên.

Từ năm 1991, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các thành phần kinh tế đã thu nhận và giải quyết việc làm cho 19.000 lao động. Đã giải quyết 13.231 lao động ở các đơn vị sản xuất kinh doanh dôi ra được nghỉ việc theo quyết định 176/HĐBT. Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sắp xếp lại một bước bộ máy hành  chính các cấp theo quyết định 109/HĐBT. Bộ máy hành chính sự nghiệp chuyển sang có thu, giảm biên chế, giải quyết chính sách theo quyết định 111/HĐBT. Kết quả đã giảm được 2 đầu mối sở ngành tỉnh, 35 đầu mối phòng ban cấp huyện, thị, giảm 329 người trong biên chế hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, huyệân. Trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp giảm 8 đơn vị cấp tỉnh với 126 biên chế, riêng cấp huyện tăng 1273 biên chế do tiếp nhận số cô nuôi dạy trẻ từ các công ty cao su trung ương về địa phương (theo thông tư của Bộ Giáo dục). Kết quả sau khi tinh giảm, bộ máy gọn nhẹ, hiệu lực điều hành được nâng lên.

Năm 1992, với sự tham gia đóng góp của các thành phần kinh tế và của nhân dân đã giải quyết được việc làm cho 15.000 lao động trong tỉnh và phân bổ trên 2 tỷ đồng cho các dự án nhỏ giải quyết việc làm.

Năm 1995, giải quyết việc làm cho 29.436 lao động, đạt 98,12% kế hoạch. Riêng chương trình dự án nhỏ vay vốn từ quỹ Quốc gia thực hiện được 70 dự án với tổng số vốn cho vay là 6.407 triệu đồng và giải quyết việc làm cho 3.317 lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc. Chương trình di dân nội tỉnh đạt 539/500 hộ (đạt 107,8% kế hoạch). Chương trình 327 có 412/830 hộ, đạt 49,64% kế hoạch. Tiếp nhận ngoài tỉnh 100 hộ. Định canh định cư cho 754 hộ đồng bào dân tộc. Số dân di dân tự do vào tỉnh trong năm là 1793 hộ (tính từ năm 1990 đến 1995 có gần 20.000 hộ với trên 100.000 nhân khẩu đã nhập cư tự do vào địa bàn tỉnh).

Năm 1996, chương trình giải quyết việc làm thực hiện cả năm đạt 32.000 lao động, trong đó lao động các doanh nghiệp là 13.108 người. Cho vay vốn từ quỹ quốc gia, giải quyết việc làm đã qua thẩm định và cho vay 68 dự án với 4 tỷ 742 triệu đồng, đạt 64% kế hoạch, giải quyết việc làm cho 2714 lao động. Chương trình xoá đói giảm nghèo đã giải quyết cho 924 hộ nghèo vay 16 tỷ 849 triệu đồng. Ngoài ra, các hội, đoàn thể quần chúng vận động vay mượn không lãi suất hoặc lãi suất thấp với số tiền gần 11,5 tỷ đồng để trợ giúp cho 15.484 lượt người vay làm kinh tế gia đình.

6.2.3. Về đội ngũ công nhân 

Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, các ngành sản xuất kinh doanh trong tỉnh có sự phát triển nhanh, đặc biệt kể từ sau khi tỉnh quy hoạch 4 khu công nghiệp vào năm 1996. Thị trường lao động do đó được mở rộng và có nhu cầu gia tăng nhanh chóng, thu hút một lực lượng lao động lớn trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, tỉnh Bình Dương đã giải quyết được nhu cầu
 lao động cho hàng ngàn người có việc làm. Số lượng công nhân trong tỉnh tăng lên rất nhanh.

Công nhân công nghiệp qua các năm

	Năm
	1991
	1992
	1993
	1994

	Tổng số
	359.442
	402.732
	428.564
	444.370

	Công nhân công nghiệp
	21.044
	21.737
	30.352
	42.463


Nguồn: Tổng cục thống kê Bình Dương năm 1994

Nhìn vào số liệu này, ta thấy số lượng công nhân công nghiệp năm 1994 tăng gấp 2 lần so với năm 1991. Đến năm 1996, công nhân công nghiệp tăng lên 76.294 người. Điều này nói lên kinh tế trong tỉnh đã tăng trưởng mạnh, nhiều nhà máy, cơ sở, xí nghiệp được xây dựng và mở rộng hoạt động. Các dự án đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp tăng nhanh tạo ra bước chuyển biến mới trong kinh tế, đã giải quyết được lao động dư thừa trong tỉnh. Nếu như năm 1990, do khủng hoảng kinh tế vẫn chưa được đẩy lùi, một số đơn vị sản xuất kinh doanh không ký được hợp đồng sản xuất, nên có đến 59% công nhân thường xuyên mất việc (như xí nghiệp sửa chữa ôtô 30/4, xí nghiệp mực in…). Huyện Thuận An , số công nhân viên chức không có việc làm năm 1990 là 170 người, chiếm tỉ lệ 23% số công nhân viên chức của huyện. Thì ở những năm tiếp theo, số công nhân có việc làm ngày càng tăng.  Riêng các khu công nghiệp năm 1996 với 43 doanh nghiệp đầu tư vào, đã giải quyết việc làm cho 10.507 lao động. Số lao động đã đến tuổi nghỉ chế độ được giải quyết cho nghỉ, thay thế  vào đó là một đội ngũ công nhân trẻ, khỏe có trình độ ngày càng cao, kiến thức về lao động cũng ngày càng được nâng lên. Các máy móc thiết bị cũng dần được thay thế do các cơ sở làm ăn ngày càng có hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất nên nhu cầu về lao động ngày càng nhiều.  Năm 1990 thu nhập của công nhân trong tỉnh còn thấp (đối với khu vực sản xuất kinh doanh là 45 - 50.000 đồng/tháng, cá biệt có đơn vị đạt 80 - 100.000 đồng/tháng). Năm 1992, lương bình quân của công nhân tăng lên 160.000 đồng/tháng (trong đó khu vực sản xuất kinh doanh là 246.000 đồng/tháng, khu vực hành chính sự nghiệp là 90.000 đồng/tháng). Vào những năm đầu thập niên 90, có nhiều công ty còn gặp khó khăn (1 - 2 tháng chưa trả lương cho công nhân, nhất là trong các công ty cao su), đến năm 1996, bình quân lương công nhân trong tỉnh đã tăng lên 500.000 đồng, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của công nhân nếu người đó biết tổ chức và chi tiêu tốt.

Liên đoàn lao động tỉnh luôn chăm lo đến đời sống của công nhân nên thường xuyên tổ chức về các cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hiện đạt năng xuất cao cho từng đơn vị. Hàng năm, các cơ sở, xí nghiệp luôn tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5, 19/5, cách mạng tháng Tám, 20/10… phong trào thi đua đã được hưởng ứng sôi nổi ở hầu hết các đơn vị. Thực hiện chỉ thị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thi đua trong tất cả các ngành qua các phong trào cụ thể, thiết thực như: thi đua  lập thành tích cao, thi tay nghề giỏi… Hầu hết các đơn vị đều đăng ký tham gia đặc biệt là các công ty cao su luông là đơn vị dẫn đầu với số lượng công nhân, các bài tham gia dự thi. Ngay từ năm 1990, công nhân đã hăng hái thi đua sản xuất vượt mức kế hoạch như: Công ty Cao su Dầu Tiếng, cao su Phú Riềng, nhà máy giấy Bình An, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, phong trào thi đua về trước kế hoạch 1 - 2 tháng cũng được phát triển rộng rãi, nhiều công ty đều đã đạt được mục tiêu này. 

Trong năm 1990, các công ty cao su đưa 5000 công nhân đi thi tay nghề giỏi đồng thời phát động các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật, triệt để tiết kiệm… Từ đó, phong trào nhanh chóng được nhân rộng ra toàn tỉnh. Các ban, ngành trong tỉnh đã có nhiều sáng kiến được áp dụng vào sản xuất. Nổi bật qua phong trào thi đua là thành tích của ông Hữu Quyền – cán bộ nông trường Minh Hưng A ​​– Công ty Cao su Phú Riềng đã nghiên cứu làm đai chắn nước mưa miệng cạo cho 26.000 cây cao su đang khai thác thành công, giảm được thời gian chờ đợi, lượng mủ tăng so với thời gian trước. Sáng kiến này sau đó đã được nhân rộng trong toàn ngành cao su để ứng dụng trong thực tiễn. Ở các cơ sở, xí nghiệp khác trong tỉnh cũng có nhiều sáng kiến cải tiến kĩ thuật được áp dụng vào quy trình sản xuất, tạo ra năng xuất cao, giảm thời gian sản xuất. Năm 1994, đã có 159 sáng kiến kĩ thuật làm lợi cho nhà nước hàng tỉ đồng. Phong trào thi đua bàn tay vàng đã được triển khai rộng rãi trong toàn ngành cao su, nhiều đơn vị đã xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của cơ sở mình. Chị em phụ nữ cũng có phong trào thi đua “hai tốt”: giỏi việc nước, đảm việc nhà, các phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của chị em phụ nữ. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét duyệt các đơn vị sản xuất kinh doanh đạt danh hiệu xã hội chủ nghĩa, tặng bằng khen cho các đơn vị có phong trào hoạt động tốt. 

Phát triển sản xuất gắn liền với bảo vệ an ninh quốc phòng là một nhiệm vụ thường xuyên được quán triệt trong các cơ sở sản xuất và đội ngũ công nhân. Cán bộ công an đã phối hợp với công nhân bảo vệ an toàn xí nghiệp sản xuất, chống các hành vi tiêu cực. Công nhân cao su tham gia chống chặt phá cây, lấy cắp mủ cao su. Vấn đề bảo vệ an toàn chống cháy nổ, chống tham nhũng được quán triệt ở tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh. Kết quả của phong trào này đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hạn chế thất thoát tài sản, bảo vệ an toàn các đơn vị sản xuất.  Qua nhân rộng và biến thành mục tiêu hành động, phong trào này đã góp phần quan trọng vào vấn đề giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ tài sản, phối hợp với chính quyền địa phương xử lí nghiêm vi phạm, đặc biệt là các vụ phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa trong công nhân.

Liên đoàn Lao động tỉnh là cơ quan giữ vai trò đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân và nhân dân lao động trong tỉnh. Giai đoạn 1990 – 1996,  Liên đoàn tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp quốc doanh. Đồng thời quan tâm phát triển hệ thống tổ chức Công đoàn trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Các vấn đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn là:


Tuyên truyền, phổ biến Luật Lao động và Luật Công đoàn nhằm giúp người lao động hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của họ đối với nhà nước và với đơn vị lao động của chính họ; hiểu rõ những quyền lợi mà người lao động được hưởng theo chế độ của nhà nước quy định.


Chăm lo, bảo vệ đời sống của người lao động; giúp người lao động  ổn định công ăn, việc làm, có thu nhập ổn định, đủ sống. Bảo vệ quyền lợi của người lao động thông qua việc đại diện hoặc tư vấn cho người lao động trong việc ký kết các hợp đồng và thoả ước lao động. Vận động các đơn vị kinh tế đóng bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế cho người lao động. Quan tâm, hoà giải mâu thuẫn giữa tổ chức, cá nhân sử dụng lao động và người lao động. Những thành quả trong quá trình hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh có thể thấy rõ qua các lĩnh vực cụ thể dưới đây:

Vấn đề chăm lo, bảo vệ đời sống của công nhân – lao động: công nhân làm ở các đồn điền cao su hầu như đồng lương ít, trong khi giá cả lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm  ngày càng cao nên đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn. Ngay từ năm 1990, tỉnh đã tiến hành trợ cấp giá gạo 8.500 đồng/người. Nhiều đơn vị tổ chức được kinh tế tập thể, mở thêm sản xuất phụ để giải quyết thêm cho cán bộ công nhân từ 15-29.000 đồng/tháng. Các phong trào năm sau hoạt động ngày càng được nhân rộng hơn năm trước. Chương trình “xóa đói giảm nghèo” đã được tiến hành rộng khắp. Năm 1992 vốn trợ cấp khó khăn do ngân sách trung ương hỗ trợ, Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ là 5.677 suất với tổng số tiền là 170 triệu đồng; năm 1995, cấp 2,6 tỷ đồng cho công nhân lao động gặp nhiều khó khăn vay. Một số đơn vị linh hoạt trích từ quỹ phúc lợi xã hội để trợ cấp cho công nhân, như Công ty Dầu Tiếng đã chi thêm 84.400.000 đồng để trợ cấp khó khăn cho công nhân trong Công ty của mình. Nhìn chung, việc chi vay với lãi suất thấp đã tạo ra nguồn vốn cần thiết cho gia đình nghèo, tạo thêm thu nhập nâng cao đời sống cho người lao động. Chính sách này đã gây lòng tin của công nhân đối với Công đoàn. Ngoài ra, Công đoàn thường xuyên phát động phong trào làm kinh tế gia đình nhất là chăn nuôi trồng xen canh cây lương thực, cây công nghiệp dài ngày tăng thu nhập cho người công nhân, nhiều gia đình đã tăng nguồn thu nhập mỗi năm từ 5 - 10 triệu đồng từ chương trình này, nhờ vậy mà ổn định đời sống.

Các chương trình cấp đất đai, nhà cửa cho công nhân được quan tâm. Các cấp đã cùng với chính quyền cấp đất cho công nhân làm nhà, cung cấp nguyên vật liệu cho công nhân xây nhà, bán trả góp vật liệu xây dựng để công nhân có điều kiện làm nhà ở như các công ty sản xuất vật liệu xây dựng… Năm 1995, Công ty cao su Dầu Tiếng đã trích ra 6 tỷ đồng, công ty cao su Lộc Ninh chi 600 triệu, Phước Hòa 500 triệu để giải quyết nhà ở cho công nhân. Các thư khiếu tố khiếu nại của công nhân đã được tiếp thu giải quyết. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tiến hành tìm hiểu, điều tra những trường hợp công nhân khiếu nại từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời đã tạo cho người công nhân tin tưởng vào sự trong sạch của bộ máy chính quyền. 

Công tác tuyên truyền Luật Lao động và Luật Công đoàn cho công nhân được tổ chức rộng rãi. Nhiều công nhân chưa an tâm lắm về cuộc sống, việc làm của mình thì các cấp đã tổ chức tạo việc làm cho công nhân đồng thời cũng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổ chức cho công nhân nghe Nghị quyết bầu cử Quốc Hội, học Luật Lao động để hiểu rõ về lợi ích và quyền lợi của mình, phát biểu, bổ sung vào các nghị quyết của Công đoàn, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ với Công đoàn… đã thu hút nhiều lượt người dự thi và rất nhiều bài đăng kí dự thi. 

Nhằm ổn định đời sống, nâng cao tinh thần và nhiệt huyết cách mạng, các cấp Công đoàn đã phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, các buổi nói chuyện về kế hoạch hóa gia đình… cho người lao động. Vận động xây dựng nếp sống gia đình văn hóa trong các gia đình công nhân, tạo ra nếp sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định xã hội. Tờ tin Công nhân Sông Bé thường xuyên ra các số báo để đến tay người lao động, tuyên truyền cho công nhân biết về hoạt động của các cấp công đoàn cơ sở cũng như chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. 

Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị mở rộng cọâng tác viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ cho công nhân, giúp công nhân  nâng cao hiểu biết, nâng cao trình độ văn hóa của mình. Liên đoàn Lao động thường xuyên tổ chức xóa mù chữ ở các huyện, các công ty… thu hút hàng ngàn công nhân tham gia. Năm 1990, có 3.366/4000 người tham gia học đạt tỉ lệ 83,4%. Thực hiện chính sách cấp sổ bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh cho công nhân đạt hiệu quả cao, nhiều công nhân được khám chữa bệnh ở các bệnh viện theo bảo hiểm y tế khi mắc bệnh. Hàng năm, tổ chức cho các công nhân đi nghỉ mát, du lịch ở Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt…

Nhìn chung, công nhân tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 1991-1995 đã có những bước trưởng thành đáng kể. Số lượng công nhân tăng lên nhanh chóng, nhiều ngành nghề mới được hình thành tạo ra nhiều việc làm cho công nhân, nhất là khi các khu công nghiệp đi vào hoạt động đã thu hút nguồn nhân lực dồi dào không chỉ trong tỉnh mà còn ở các tỉnh lân cận. Công nhân trong tỉnh đã được nâng cao tay nghề, chuyên môn kỹ thuật do tiếp xúc với máy móc, công cụ hiện đại. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức các lớp dạy nghề, nâng cao tay nghề đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản xuất, đẩy mạnh hiệu quả kinh tế của tỉnh. Hàng năm, nguồn lao động của tỉnh được bổ sung một lực lượng lao động trẻ do tăng dân số hoặc con em của công nhân đã đến tuổi trưởng thành. Những công nhân này có nhiệt huyết, tinh thần lao động, có tay nghề nên làm chủ được máy móc, thiết bị, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thời kinh tế mở cửa. Đội ngũ công nhân trẻ có trình độ nên sẵn sàng hoà nhập cùng xu hướng phát triển chung, phát huy năng lực của mình để tạo ra năng suất cao,  chất lượng tốt. Tuy nhiên, phần đông công nhân - lao động vẫn còn thiếu tác phong công nghiệp, vẫn còn mang tư tưởng nông nghiệp, chậm thích nghi, tiếp thu cái mới. Nhiều công nhân vẫn chưa quen với tác phong làm việc của nước ngoài nên nhiều khi theo không kịp tiến trình lao động.

Trình độ văn hóa thấp cũng là một trở ngại trong tiến trình hội nhập của người lao động. Nhiều công nhân còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở, nhất là công nhân trong các nông trường cao su. Việc học tập nâng cao trình độ học vấn và tay nghề chưa thực sự trở thành nhu cầu thiết thân đối với người lao động do điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên họ ít có điều kiện học hành hơn. Đây là vấn đề lớn, nan giải đặt ra với các cấp chính quyền trong tỉnh, đòi hỏi phải có giải pháp tháo gỡ tích cực. Một bộ phận công nhân còn chưa tin vào các cấp lãnh đạo, vào vai trò của tổ chức Công đoàn nên trình độ giác ngộ giai cấp còn hạn chế.  

6.2.4. Về khu kinh tế mới

Khi chưa tách thành hai tỉnh mới (Bình Phước và Bình Dương), do quỹ đất rộng, nhiều vùng chưa đưa vào khai thác, trong khi đó một số khu vực trung tâm mật độ dân số khá cao, người lao động còn thiếu việc làm, vì vậy, tỉnh chủ trương vận động nhân dân ở các vùng có mức độ tập trung dân cao đi xây dựng các vùng kinh tế mới.

Năm 1986, toàn tỉnh vận động đi xây dựng vùng kinh tế mới được 40 lao động. Sang năm 1987, tỉnh tiếp tục vận động nhân dân Thuận An và thị xã Thủ Dầu Một tham gia xây dựng kinh tế mới được 340 nhân khẩu, trong đó có 170 lao động, bằng các nguồn vốn của tỉnh và huyện. Ở các khu kinh tế mới, chính quyền đảm bảo được một số cơ sở hạ tầng như: nhà ở, trường học, đường giao thông cho nhân dân, đồng thời vận động nhân dân đưa vào sử dụng hết diện tích đã khai hoang trong năm 1986. 

Năm 1991, điều động, giãn dân từ các vùng thị xã, thị trấn đông dân đến lập nghiệp ở các huyện phía bắc được 609 hộ với 2.710 nhân khẩu; tổ chức ổn định 4.272 hộ với 19.747 nhân khẩu từ các tỉnh phía bắc vào lập nghiệp không theo kế hoạch (di dân tự phát). Trung ương cũng hỗ trợ cho tỉnh hoàn thành dự án vùng kinh tế mới tổng hợp Đức Liễu và đã được Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt, đưa vào xây dựng từ năm 1992.

Đối với vùng cao và miền núi, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số chủ trương  phát triển kinh tế, xã hội; đầu tư gần 60% tổng số vốn đầu tư toàn tỉnh cho khu vực này; chuyển mạnh công tác định canh, định cư theo hướng đầu tư gọn, dứt điểm từng dự án và huy động sức mạnh tổng hợp của nhiều ngành cùng tham gia; tăng đầu tư giao thông, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục; xây dựng một số điểm gắn thuỷ lợi với thuỷ điện nhỏ; gắn sản xuất nông - lâm nghiệp với khôi phục rừng đầu nguồn, trồng rừng đặc dụng, rừng kinh tế, cây công nghiệp dài ngày; tiếp tục xoá mù chữ, duy trì hoạt động các trường dân tộc nội trú, tổ chức tốt các dịch vụ vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đồng bào dân tọâc… Nhờ đó, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội ở 5 huyện phía bắc bước đầu có chuyển biến. Một số vùng đồng bào dân tộc đã thực hiện định canh định cư, tách hộ lập vườn có hiệu quả. Ngân sách tỉnh dành 1 tỷ đồng cho việc thực hiện xoá đói giảm nghèo. Đời sống của nhân dân nhìn chung có phần ổn định và một bộ phận có chiều hướng phát triển khá hơn. Tình trạng đói giáp hạt ở một số đồng bào dân tộc giảm đáng kể.  

Kết quả điều tra tình hình di dân tự do thời kỳ 1994 - 1995 (tính đến ngày 31/12/1995) từ các tỉnh phía bắc vào cho biết có tới 21.387 hộ với 87.324 nhân khẩu nhập cư, trong đó số người trong độ tuổi lao động là 44.787 người. Năm 1996, điều tra sơ bộ ước khoảng hơn 3.000 hộ di dân tự do đến địa bàn tỉnh.

6.2.5. Về chính sách xã hội

Công tác thương binh - xã hội tiếp tục đẩy mạnh trong năm 1987. Tỉnh đã hoàn tất quy tập 430 mộ liệt sĩ về các nghĩa trang liệt sĩ. Tích cực giải quyết tốt các đối tượng được hưởng chính sách. Tổ chức các câu lạc bộ cho cán bộ hưu trí. Tổ chức công ăn việc làm và dạy nghề cho số người phục hồi nhân phẩm, chăm sóc người già không nơi nương tựa và trẻ mồ côi.

Trên lĩnh vực xã hội, trong năm 1988, các cấp ngành có nhiều hình thức hoạt động sôi nổi, huy động được các nguồn vốn xã hội. Cụ thể: vận động cán bộ công nhân viên đóng góp 3 ngày tiền lương, nhân dân đóng góp 3 ngày lao động xã hội chủ nghĩa để góp vốn xây dựng bệnh viện 512 giường của tỉnh; phát triển thêm các phòng khám bệnh khu vực; tăng định mức kinh phí cho giường bệnh… Nhằm phát triển giáo dục, tỉnh đầu tư 136 triệu đồng cho xây dựng và sửa chữa 292 phòng học. Một số chính sách mới như trợ cấp thêm lương cho cán bộ y tế và giáo viên; giải quyết chính sách cho cán bộ hưu trí, bán vật liệu xây dựng cho cán bộ công nhân viên; dành 70% tiền thu từ xổ số kiến thiết đầu tư xây dựng cho các công trình y tế, văn hóa, giáo dục… được thực hiện đã giải quyết được một số vấn đề bức bách trong đời sống xã hội.

Năm 1989, phong trào đền ơn đáp nghĩa vận động xây dựng nhà tình nghĩa tặng cho thương binh nặng và gia đình liệt sĩ có khó khăn về nhà ở được các cơ quan, xí nghiệp tích cực ủng hộ. Kết quả: các đơn vị đã đăng kí xây dựng 85 ngôi nhà và  đã bàn giao 15 căn với tổng số tiền 52.996.000 đồng. Tỉnh đã phân bố 413 triệu đồng từ nguồn xổ số kiến thiết và huy động nhân dân đóng góp 113,9 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục.

Phong trào chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng được các ngành các cấp quan tâm với tinh thần “nhà nước và nhân dân cùng lo” đã xây dựng được 149 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 650 triệu đồng vào năm 1991. Thăm hỏi tặng quà các gia đình khó khăn 130 triệu đồng. Một số chính sách xã hội được bổ sung sửa đổi từng bước như tiền trợ cấp cho ngành giáo dục, y tế và thương bệnh binh…

Năm 1992, các chính sách xã hội được quan tâm hơn trước, đã giải quyết đủ và kịp thời lương, phụ cấp lương cho các đối tượng chính sách. Xuất ngân sách và vận động nhân dân xây dựng và sửa chữa 212 nhà tình nghĩa, tặng 1180 sổ tiết kiệm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trong dịp lễ, tết trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Đối với vùng cao và miền núi, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số chủ trương  phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư gần 60% tổng số vốn đầu tư toàn tỉnh cho khu vực này. Nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội ở 5 huyện phía bắc bước đầu có chuyển biến. Một số vùng đồng bào dân tộc đã thực hiện định canh định cư, tách hộ lập vườn có hiệu quả. Ngân sách tỉnh dành 1 tỷ đồng cho việc thực hiện xoá đói giảm nghèo.

Năm 1995, tỉnh Bình Dương tổng kết 2 năm thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, kết quả đạt được: hỗ trợ vốn cho 9120 hộ nghèo (30,06%) với tổng số tiền 6.385 triệu đồng. Trong đó có 300 hộ dân tộc với số vốn 600 triệu đồng.

Cũng trong năm 1995, toàn tỉnh vận động xây dựng được 495 căn nhà tình nghĩa, 497 sổ tiết kiệm trị giá 14.359 triệu đồng. Tỉnh đã lập hồ sơ đệ trình lên trung ương và được trung ương xét tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 666 bà mẹ (trong đó có 242 bà mẹ còn sống). Các bà mẹ, ông cha Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị nhận đỡ đầu, phụng dưỡng suốt đời với mức bình quân 200 ngàn đồng/tháng.

Năm 1996, xây mới 249 căn nhà tình nghĩa, trị giá 3 tỷ 697 triệu đồng và tặng 67 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách. Chương trình xóa đói giảm nghèo đã giúp cho 9.924 người thoát nghèo, ổn định việc làm, gia tăng thu nhập

6.3.  TỪ NĂM 1997 ĐẾN NAY

6.3.1. Đặc điểm về dân cư

Tháng 11/1997, theo Quyết nghị của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Bình Dương được tách ra từ tỉnh Sông Bé. 

Diện tích toàn tỉnh: 2.716km2. Dân số: 699.656 người (tính đến 31/12/1998). Thành phần dân tộc: toàn tỉnh có 15 cộng đồng dân tộc sinh sống, trong đó đại bộ phận là người Kinh, kế đến là người Hoa; các thành phần tộc người khác có số lượng không đáng kể, như người Stiêng chỉ có 38 hộ. Mật độ dân số: 257,6 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số: 2,1%.

Phân bố lao động: 96% số người trong độ tuổi 15 – 35 biết chữ; lao động trong độ tuổi chiếm 52% dân số. Lao động trẻ có trình độ, lao động truyền thống có tay nghề chiếm tỷ lệ cao. Chất lượng lao động: công nhân kỹ thuật, trung học, cao đẳng và đại học chiếm 0,5% số lao động. Hàng năm có khoảng 15. 000 - 20.000 lao động trẻ tham gia lực lượng lao động. Đây là nguồn bổ sung lao động chủ yếu cho phát triển các khu công nghiệp.

Cơ cấu lao động: lao động trong công nghiệp, xây dựng chiếm 26%; lao động trong nông nghiệp, lâm nghiệp chiếm 57%; lao động trong các ngành dịch vụ khác chiếm 17%. Hành chính: tỉnh Bình Dương được chia thành 7 đơn vị hành chính gồm 1 thị xã, 6 huyện với 5 phường, 8 thị trấn và 66 xã.

6.3.2. Về lao động và việc làm

Từ sau khi tách tỉnh, Bình Dương là một trong số ít tỉnh, thành phố có sự phát triển nhanh chóng và toàn diện. Nhịp độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trong những năm sau tách tỉnh luôn duy trì ở mức 14%/năm, gấp đôi so với mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Công nghiệp tăng trưởng 31,6%, nông nghiệp 5,4%, dịch vụ 10,9%, xuất khẩu 21,5%… đều là mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá với tỷ trọng công nghiệp 58%, dịch vụ 25,1%, nông nghiệp 16,9% giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tỉnh. 

Thành tựu trên phản ánh bước phát triển năng động và nhảy vọt về trình độ lao động có hàm lượng khoa học và trí tuệ cao, đồng thời cũng tiếp tục đặt ra yêu cầu gắt gao trong phát triển chất lượng đội ngũ lao động cũng như sắp xếp hợp lý nguồn lao động trong tỉnh.

Chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương những năm gần đây luôn chú ý đến mối quan hệ kết hợp hài hoà giữa 3 yếu tố: phát triển - môi trường - xã hội. Vấn đề lao động việc làm là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của tỉnh nhằm đạt những mục tiêu trên.

Năm 1997, tỉnh đã tạo thêm việc làm cho khoảng 17.000 lao động. Thực hiện chương trình cho vay giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn đạt gần 4 tỷ đồng với 45 dự án, giải quyết hơn 1800 lao động. Tỉnh cũng lồng ghép các chương trình giải quyết vốn, hỗ trợ sản xuất, chương trình 327, chương trình cứu trợ xã hội, chương trình tín dụng cho người nghèo vào trong quá trình thực hiện và đã thu được những hiệu quả bước đầu. Trong năm 1997, tỉnh tiếp tục phấn đấu giải quyết việc làm cho 15.000 - 18.000 người và đảm bảo quyền lợi của người lao động; triển khai thực hiện quy hoạch về việc đầu tư  xây dựng khu nhà ở tập thể cho công nhân, nhà bán trả góp cho cán bộ công nhân viên và nhân dân có khó khăn về nhà ở.

Năm 1999,  tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 22.500 lao động, đạt 150% kế hoạch. Năm 2000, tỉnh tiếp tục giải quyết việc làm cho 25.000 lao động, đạt 138% kế hoạch. Chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm của tỉnh đã giải ngân được 5,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1800 lao động, đào tạo được 13.500 lao động, giới thiệu việc làm cho 2000 lao động. Thực hiện Luật Lao động, 78% số lao động của tỉnh đã thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động với các cơ sở sử dụng lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 3 - 10% so với năm 1999. Tuy vậy, tỉ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn cũng chỉ mới đạt 75,3%, một bộ phận lao động vẫn còn thất nghiệp.

Năm 2001, tỉnh triển khai quy hoạch mạng lưới dạy nghề của tỉnh thời kỳ 2001 - 2010. Việc tiếp nhận lao động từ các doanh nghiệp đạt 105% kế hoạch với trên 23.100 lao động; 104 dự án thuộc chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm đã được thực hiện với số vốn trên 7,5 tỷ đồng, trong đó, trung ương bổ sung 1,5 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 2500 lao động. Công tác bồi dưỡng, đào tạo nghề được tỉnh chú trọng. Các trung tâm, cơ sở dạy nghề đã đào tạo được 15.100 lao động và giới thiệu việc làm cho 2.800 lao động.

Năm 2002, 28.387 lao động được giải quyết việc làm, đạt 118,2% kế hoạch năm và 12.945 lao động được đào tạo, nâng cao tay nghề, dạy nghề, đạt 100% kế hoạch. Chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm thực hiện được 95 dự án với số vốn 8 tỷ 435 triệu đồng, đạt 105,4% kế hoạch năm. Trong năm này, tỉnh đã tổ chức ngày hội việc làm lần thứ nhất, thu hút được 17.000 lượt người lao động tham dự, có 1.456 lao động được tuyển. Hội chợ việc làm của cụm xã Tân Hiệp, An Linh, Phước Sang (thuộc hai huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng) cũng đã đựơc tổ chức, thu hút 833 lượt người tham dự và có 337 hồ sơ lao động được tiếp nhận. Tỉnh đã phê duyệt chương trình xuất khẩu lao động của tỉnh đến năm 2005 và tiến hành thủ tục xuất khẩu 100 lao động sang Malaysia trong năm 2002.

Năm 2003, giải quyết việc làm cho 33.030 lao động, đạt 117,96% kế hoạch năm. Tổ chức dạy nghề cho 13.600 lao động, đạt 102% kế hoạch. Chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm đã xét duyệt, giải quyết cho 144 dự án vay với tổng vốn 12 tỷ 298 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 2256 lao động.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, năm 2003, tỉnh chủ trương cấp sổ lao động cho 20.586 lao động (tính đến cuối năm 2003, tỉnh đã cấp được gần 100.000 sổ lao động, đạt 43,4% trên tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp của tỉnh). 

Cũng trong năm 2003, tỉnh đã tổ chức ngày hội việc làm của tỉnh lần thứ hai, thu hút trên 18.000 lượt người tham dự, có 2100 lao động được tuyển dụng tại chỗ. Chương trình xuất khẩu lao động đã tiếp nhận 513 hồ sơ dự tuyển, có 190 hồ sơ lao động đủ điều kiện và đã lập thủ tục xuất khẩu lao động. Tính đến cuối năm đã có 30 lao động đi làm việc tại Malaysia và Nhật.

6.3.3. Về chính sách xã hội

Năm 1997, đời sống kinh tế văn hóa của các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ đã được chú trọng cải thiện. Tỉ lệ hộ có mức sống khá, có phương tiện nghe nhìn, đi lại tăng lên.

Toàn tỉnh có 205 bà mẹ và 41 ông cha anh hùng còn sống đều được phụng dưỡng. Công tác chăm lo gia đình chính sách được tổ chức tốt: tỉnh đã vận động và sửa chữa 266 căn nhà tình nghĩa trị giá 3,7 tỷ đồng, tặng 386 sổ tiết kiệm trị giá 175 triệu đồng, phát hành vé số xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa thu được 1 tỷ 500 triệu đồng. “Hội đồng bảo trợ - quỹ bảo trợ trẻ em” đã được thành lập nhằm phát động phong trào toàn dân chăm sóc trẻ em và triển khai thực hiện chương trình hành động vì trẻ em.  Công tác bảo hiểm xã hội được quan tâm và ngày càng hướng hoạt động đi vào nề nếp. Trong năm 1997, có thêm 275 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội cho 13.000 lao động, ước tổng thu bảo hiểm xã hội cả năm là 47 tỷ 660 triệu đồng, đạt 132% kế hoạch.

Năm 1998, tỉnh tăng mức huy động các nguồn vốn đóng góp tài trợ xã hội cùng với vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo, định canh, định cư và hỗ trợ đồng bào dân tộc được đẩy mạnh, từng bước cải thiện và nâng dần điều kiện sống, mức sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa. Tỉnh tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất cho người nghèo giúp họ vươn lên tự đảm bảo được cuộc sống, không để xảy ra tình trạng tái đói, giảm tỉ lệ hộ nghèo còn 4 - 4,5%. Công tác điều tra về thực trạng trẻ em toàn tỉnh được xúc tiến, thực hiện xây dựng các dự án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 1999, công tác xóa đói giảm nghèo được chỉ đạo tập trung với sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân. Đã giải quyết cho gần 50.000 lượt hộ được vay vốn, riêng số hộ nghèo được vay vốn là 13.576 hộ (1,5-2 lượt hộ) nhờ đó tỉ lệ hộ nghèo giảm 2,9%. Đến cuối năm 1999, toàn tỉnh chỉ còn khoảng 6000 hộ nghèo chiếm khoảng 4,5% dân số.

Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo giải quyết chế độ đối với gia đình chính sách, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng. Đã xây dựng sửa chữa 120 căn nhà tình nghĩa, 176 căn nhà tình thương và tặng 107 sổ tiết kiệm, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. 

Các hoạt động xã hội từ thiện được cộng đồng tham gia ngày càng nhiều, với tổng mức quyên góp trong năm hơn 20 tỷ đồng. Hội chữ thập đỏ các cấp huy động được trên 5,5 tỷ đồng, Quỹ tình thương nhận được số tiền quyên góp gần 2,2 tỷ đồng. Phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt được nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Qua hai đợt phát động quyên góp, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 4,5 tỷ đồng và tổ chức được 5 đợt đi thăm và tặng quà cho nhân dân các tỉnh bị lũ lụt. Công tác bảo hiểm xã hội đã khai thác mới 73 đơn vị với gần 8000 lao động. Tổng thu bảo hiểm cả năm lên tới 84 tỷ 900 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch năm.

Năm 2000, công tác xóa đói giảm nghèo có thêm nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, do đó đã giảm được đáng kể số hộ nghèo. Cụ thể, trên toàn tỉnh chỉ còn 4600 hộ nghèo tương đương 2,78% dân số, tức đã giảm 1,7% so với năm 1999. Kết quả điều tra hộ nghèo theo hai định mức mới của tỉnh (150.000 đồng và 180.000 đồng), tỉ lệ hộ nghèo là 5,82% (9605/164.973 hộ).

Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được triển khai thực hiện tốt, toàn tỉnh đã xây dựng và sửa chữa 204 ngôi nhà tình nghĩa, 560 căn nhà tình thương (đã bàn giao 460 căn) và tặng 74 sổ tiết kiệm với tổng giá trị trên 8 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục cân đối ngân sách cho các huyện thị xây dựng thêm 356 căn nhà tình nghĩa với tổng dự toán 5,3 tỷ đồng.

Công tác bảo hiểm xã hội, các hoạt động từ thiện, cứu trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng được nâng lên. Trong năm, hưởng ứng các cuộc vận động quyên góp, nhân dân trong tỉnh đã quyên góp trên 6 tỷ đồng và nhiều hiện vật có giá trị, giúp đỡ cho các đối tượng tàn tật cơ nhỡ, người già cô đơn, học sinh nghèo, trẻ mồ côi và đồng bào bị lũ lụt trong và ngoài tỉnh. Hoạt động của các trung tâm: nuôi dưỡng trẻ mồ côi, nuôi dưỡng người già neo đơn luôn được cộng đồng quan tâm.

Năm 2001, chương trình xoá đói giảm nghèo đã xóa được 3.407 hộ nghèo trong toàn tỉnh. Số hộ nghèo chỉ còn 5.573 hộ chiếm 3,46% tổng số hộ. Tỉnh thực hiện cấp 100% thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nghèo. Ngân hàng phục vụ người nghèo đã giải quyết cho trên 11.550 lượt tổ và hội vay vốn với tổng số tiền 31 tỷ 912 triệu đồng. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng được đẩy mạnh. Tỉnh đã xây dựng thêm 463 căn nhà tình nghĩa và tặng 57 sổ tiết kiệm; xây dựng 5 nhà bia ghi tên liệt sĩ; tiếp nhận 60 hài cốt liệt sĩ, đưa vào nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; thành lập Quỹ đền ơn - đáp nghĩa. Tỉnh cũng đã lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu cho 22 mẹ Việt Nam Anh hùng, tổng hợp danh sách các trường hợp được khen thưởng nhưng chưa hưởng chế độ, người hoạt động kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần, liệt sĩ tham gia Cách mạng tháng 8 đề nghị khen thưởng huân chương bậc cao…

Việc vận động đóng góp kinh phí qua các hoạt động từ thiện, bảo trợ xã hội đạt 9,3 tỷ đồng. Đã sửa chữa và xây dựng 491 nhà tình thương với kinh phí 1,8 tỷ đồng và cứu trợ đồng bào đồng bằng sông Cửu Long và hai tỉnh miền Trung bị lũ lụt trên 1,5 tỷ đồng.

Công tác bảo hiểm xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: thời gian tiếp nhận giải quyết hồ sơ, chính sách nhanh, đảm bảo ngày chi trả lương hưu ổn định và kịp thời. Số thu bảo hiểm xã hội năm 2001 là 141 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch và tăng 27% so với năm 2000. Tỉ lệ các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội đạt 86,2%.

Năm 2002, tiếp tục chăm lo các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng. Tỉnh đã điều chỉnh trợ cấp cho các đối tượng chính sách và chi trả trợ cấp một lần cho 913 người hoạt động kháng chiến; xây dựng mới 393 căn nhà và sửa chữa 26 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách với kinh phí 7,5 tỷ đồng; cấp 8352 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách với tổng số tiền là 631,4 triệu đồng. Tỉnh đã tiếp nhận và đưa vào an táng 100 hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được công nhận làm tốt công tác chính sách. Quỹ đền ơn - đáp nghĩa đã huy động được 1,3 tỷ đồng từ các nguồn khác nhau. 

Công tác xóa đói giảm nghèo: ngân hàng phục vụ người nghèo đã giải ngân vốn cho 12.246 hộ vay vốn với tổng dư nợ 41,6 tỷ đồng; mua bảo hiểm y tế cho 26.233 người nghèo với kinh phí 852,6 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 50.000 lượt người nghèo. Trong năm, có 2919 hộ thoát nghèo, số hộ nghèo hiện nay còn 2861 hộ, chiếm tỉ lệ 1,8% tổng số hộ toàn tỉnh. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành cải tiến quy trình thẩm định và cấp sổ bảo hiểm xã hội. Có 21.396 lao động đã được cấp bảo hiểm, bằng 75,4% số lao động được giải quyết việc làm trong năm, đạt 103% kế hoạch năm. Tỉnh cũng đã thông qua đề án thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện trong nhân dân và bảo hiểm y tế cho 100% trẻ em từ 6 tuổi trở xuống. Các hoạt động từ thiện, bảo trợ xã hội quyên góp được gần 11 tỷ đồng cho các quỹ: Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo vệ trẻ em… Nhờ đó, có 251.892 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn được hỗ trợ, giúp đỡ 527 gia đình có nhà tình thương, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ về nhà ở, điều kiện học hành, chăm sóc sức khoẻ, trong đó có 137 trẻ em được tập huấn và hỗ trợ vừa học  vừa làm, 300 trẻ bị ảnh hưởng chất độc hóa học được theo dõi chăm sóc.

Năm 2003, đã điều chỉnh trợ cấp cho các đối tượng chính sách và chi trả trợ cấp 1 lần cho 10 trường hợp hoạt động kháng chiến; xây dựng 171 căn, sửa chữa 43 căn nhà tình nghĩa và tặng 17 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách với tổng kinh phí 3 tỷ 353 triệu đồng. Cấp 8.040 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách với tổng số tiền là 840 triệu đồng và trên 1000 thẻ bảo hiểm y tế cho các cán bộ hoạt động kháng chiến, tù đày. Tiếp nhận và đưa vào an táng 24 hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chính sách thương binh liệt sĩ - người có công.

Về công tác xóa đói giảm nghèo: ngân hàng chính sách đã giải ngân cho 5984 lượt hộ nghèo vay với số vốn là 29 tỷ đồng, tăng 26,5% so với năm 2002, nâng tổng dư nợ là 65 tỷ 500 triệu đồng với 14.877 hộ vay (dư nợ bình quân là 4,1 triệu đồng/hộ, tăng 1,2 triệu đồng/hộ so với năm 2002). Đã mua, cấp bảo hiểm y tế cho 15.949 người nghèo, với tổng số kinh phí 837,3 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2158 lượt người nghèo. Trong năm, có 1318 hộ thoát nghèo, số hộ nghèo hiện nay còn 1533 hộ,  chiếm tỉ lệ 0,9% tổng số hộ toàn tỉnh; 54/79 xã, phường, thị trấn không còn hộ nghèo.

Hoạt động từ thiện, bảo trợ xã hội: tổng kinh phí vận động đóng góp hoạt động từ thiện, bảo trợ xã hội được 13 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2002) xây dựng Quỹ vì người nghèo (5 tỷ 124 triệu đồng và 700 USD), Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em. Tổ chức thăm, tặng quà, khám chữa bệnh, tặng học bổng, xây dựng 654 căn nhà tình thương; trao tặng 109 xe lăn, thẩm định 197 dự án học nghề… cho trên 250.000 lượt đối tượng là người nghèo, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6.3.4. Về đội ngũ công nhân công nghiệp 

Từ khi tách tỉnh (năm 1997), công nhân Bình Dương chủ yếu là lao động công nghiệp.  Do cơ cấu kinh tế của tỉnh đã có những thay đổi phù hợp với tình hình phát triển chung của đất nước. Thu hút đầu tư tăng nên đã tạo được nhiều việc làm cho công nhân - lao động:

	Năm
	Lao động (người)
	Năm trước (%)
	Năm 1996 (%)

	1997
	76.294
	116.69
	116.69

	1998
	84.820
	111.17
	129.73

	1999
	101.937
	120.18
	155.91

	2000
	117.827
	115.59
	180.22


Nguồn : Cục Thống kê Bình Dương tháng 12/2000

Nhìn vào bảng trên ta thấy, số công nhân có bước tăng truởng đáng kể nhưng không phải cao lắm vì trong lúc này một tỉnh mới tách đang trên đường thay đổi mọi mặt đời sống xã hội, máy móc thiết bị trong các nhà máy cũng đang tiến hành thay thế cho hiện đại, các khu công nghiệp cũng phát triển theo chiều quy hoạch, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mọi mặt đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa hoạt động hết khả năng, nên chưa thực sự thu hút công nhân. Đến năm 2000, tỉnh đã có bảy khu công nghiệp được cấp giấy phép hoạt động, các nguồn vốn đầu tư trong tỉnh do vậy tăng cao, nên bắt đầu có sự gia tăng nhanh đội ngũ lao động.

 Năm 2001, tỉnh thu hút được 116 dự án đầu tư với  tổng số vốn là 240,69 USD, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động. Công nhân lao động công nghiệp năm 2001 tăng lên 152.734 người đến năm 2003 tăng lên 231.365 người, số công nhân lao động đã tăng gần gấp 1.5 lần so với năm 2000.

Một đặc điểm nổi bật và khác với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước là Bình Dương phát triển kinh tế trên hầu hết các địa phương trong tỉnh. Huyện nào cũng có công nhân lao động công nghiệp hoạt động ở nhiều ngành, nghề khác nhau. Do đó, trong khoảng ba năm trở lại đây, Bình Dương là tỉnh có sự thu hút rất cao nguồn lao động từ các tỉnh trong cả nước đến tìm cơ hội việc làm và bổ sung vào nguồn lao động trong tỉnh. Huyện Thuận An hiện đang là huyện có sự thu hút lao động đứng đầu tỉnh do sự phát triển rất nhanh của các khu công nghiệp, khu chế xuất. Số lượng công nhân làm việc ở huyện Thuận An trong các năm 2000 - 2003 tăng nhanh:

Công nhân làm việc ở huyện Thuận An

	Năm
	2000
	2001
	2002
	2003

	Số công nhân
	40.970
	55.317
	78.313
	88.879


Nguồn: Cục Thống kê Bình Dương năm 2004

Mức độ tập trung công nhân – lao động ở các huyện phía nam nhiều hơn các huyện phía bắc do các khu công nghiệp hầu như tập trung ở các huyện phía nam, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa. Các huyện phía bắc, do giao thông không thuận lợi cùng với địa hình đất đai chỉ phù hợp để trồng các loại cây công nghiệp nên công nhân ở đây không nhiều (năm 2003, huyện Phú Giáo có 1.240 công nhân trong khi huyện Thuận An có 88.879 công nhân, gấp 8 lần). Tuy nhiên, với đà gia tăng các khu công nghiệp và  chủ trương phát triển kinh tế đều ở tất cả các huyện của tỉnh hiện nay, lực lượng công nhân ở khu vực này dự báo cũng  sẽ tăng nhanh. 

Hiện tại, lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh hơn là lao động có vốn đầu tư trong nước. Số liệu thống kê dưới đây cho thấy rõ đặc điểm này:

Sự phân bố lao động ở khu vực nhà nước và đầu tư nước ngoài

	Năm
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	Lao động
	84.820
	101.937
	126.682
	152.734
	203.741
	231.365

	Khu vực nhà nước
	62.803
	74.130
	83.336
	91.380
	118.256
	111.537

	Khu vực đầu tư nước ngoài
	22.017
	27.807
	43.346
	61.344
	95.485
	119.828


Nguồn : Cục Thống kê Bình Dương 2000, 2004.

Lao động của tỉnh Bình Dương trong thời kì này chủ yếu là lao động trong các khu công nghiệp. Nguồn vốn đầu tư vào khu công nghiệp gia tăng nhanh qua các năm: năm 1997 đã kêu gọi được 62 dự án đầu tư trong đó có 37 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số là 134.210.000USD và 25 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 123.774 triệu đồng, giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động; năm 2000 đã có 191 dự án đầu tư trong đó có 115 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 503.314.624,75USD, đầu tư trong nước có 76 dự án với tổng số vốn đầu tư là 1.053.985.841.000 đồng, nâng cao số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp lên 31.317 lao động. Năm 2004, đội ngũ lao động tăng lên 98.855 lao động trong 11 khu công nghiệp. Như vậy, đội ngũ  lao động của Bình Dương tăng lên chủ yếu là do hoạt động hiệu quả của các khu công nghiệp. Số lao động này sẽ còn tiếp tục tăng lên cao nữa.

Lao động tăng, thu nhập của công nhân cũng tăng, mỗi năm lao động công nghiệp trên địa bàn tăng 5,2%. Năm 1997, bình quân lao động công nghiệp của công nhân Việt Nam trong các khu công nghiệp là 670.000đồng/người/tháng. Năm 2004 thu nhập bình quân là 820.000đồng/người/tháng, trong đó lao động ở các ngành khai thác đá và khai thác mỏ, sản xuất thuốc lá, sản xuất máy móc thiết bị điện, thiết bị truyền thông… mức thu nhập bình quân trên một triệu đồng/người/tháng; lao động ở các ngành sản xuất hóa chất, sản phẩm hoá chất có mức thu nhập bình quân trên hai triệu đồng/người/tháng; sản xuất và phân phối điện cao nhất với mức ba triệu/người/tháng; thấp nhất là lao động trong các ngành sản xuất vali, túi xách, giày dép với mức thu nhập 800.000/tháng. Với mức thu nhập như vậy, đời sống của công nhân có phần được đảm bảo, nhiều công nhân đã trang bị được cho mình phương tiện đi lại như xe, điện thoại và còn giúp đỡ những người thân của mình trong cuộc sống. Ngày càng có nhiều công nhân tin vào khả năng tự sống bằng nghề của mình, gắn bó hơn với xí nghiệp, công ty.

Trong các cơ sở sản xuất để tăng năng suất, tạo ra sự hăng say trong lao động, sản xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua như sản xuất giỏi, cải tiến kĩ thuật… được đông đảo các tầng lớp công nhân – lao động tham gia. Công nhân ở các doanh nghiệp nhà nước đã hăng hái tham gia đông hơn cả chiếm 30%, bởi các cơ sở nhà nước đã có phong trào thi đua từ trước; công nhân trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tham gia ít nhất, vì phần lớn công nhân ở đây là lao động làm thuê nên công nhân tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ sở, khác với lao động trong các cơ quan nhà nước, người lao động được làm chủ sản xuất hơn. Hầu hết các đơn vị sản xuất đều tham gia các phong trào thi đua sản xuất giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật… Mỗi năm có hàng trăm sáng kiến được đưa vào ứng dụng, tạo năng suất cao trong sản xuất.

Công nhân cũng tham gia đấu tranh đòi quyền lợi của mình vì có cơ sở kéo dài thời gian làm việc một năm 400 giờ là quá cao, cá biệt có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã kéo dài ngày làm 14 tiếng đồng hồ, thời gian học việc của công nhân kéo dài, lương thấp… Do đó,  công nhân đã thực hiện những vụ đình công. 

Dưới đây là số liệu các cuộc đình công của công nhân trong khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài qua các năm:

Các cuộc đình công của công nhân

	Năm
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	Tổng số vụ đình công
	12
	8
	0
	6
	19
	19
	31
	15


Nguồn : Báo cáo số 43/BD – TLĐ ngày 19/6/2000 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhìn vào bảng trên, ta thấy năm 2001 số vụ đình công xảy ra nhiều nhất, do năm 2001 đầu tiên bước vào thế kỉ XXI, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh theo kế hoạch (2001-2010), nhiều đơn vị xí nghiệp đã thực hiện đẩy mạnh sản xuất nên có thể là giờ tăng ca nhiều không bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho công nhân. Ngoài ra, còn do hành vi xúc phạm nhân phẩm, đối xử thô bạo của một số chuyên gia nước ngoài và có thể còn do công nhân tuổi còn trẻ, xuất thân từ nông thôn chưa có tác phong công nghiệp, chưa nắm được luật lao động, chưa tạo ra hiệu quả cao trong lao động.

6.3.5. Về hoạt động của các tổ chức Công đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thành lập Công đoàn ở tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh, kể cả khu vực kinh tế quốc doanh và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt là ở tất cả các xí nghiệp của khu công nghiệp. Những xí nghiệp này mới được hình thành và có vốn đầu tư của nước ngoài. Mục đích của việc vận động thành lập các tổ chức Công đoàn là để cho công nhân được bảo vệ quyền lợi của họ trong lao động. Năm 1998 đã có 9 doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn với số Công đoàn viên là 2500 người, nâng tổng số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn lên 23 (chiếm 47% doanh nghiệp đang hoạt động), với số đoàn viên là 6.415 người (chiếm 50% lao động trong nước ở khu công nghiệp). Đến năm 2003 đã có 132 đơn vị sản xuất kinh doanh với số đoàn viên là 28.186 người. Các tổ chức công đoàn đã thực hiện việc thúc đẩy thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước; quan hệ người lao động với người sử dụng lao động ngày càng chặt chẽ; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các phong trào công nhân tham gia bảo vệ nhà máy sạch sẽ, khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp, được phát động. Công nhân thường xuyên thực hiện các phong trào vệ sinh khu công nghiệp. Phong trào chống trộm cắp tài sản, bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng ứng rộng rãi trong công nhân. 

Thực hiện các chính sách xã hội, các cấp công đoàn đã phát động các cuộc ủng hộ lũ lụt ở miền Trung, trợ giúp người nghèo và đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của các tầng lớp công nhân. Nhiều công nhân đã ủng hộ cả một ngày công của mình. Năm 1999, cả tỉnh ủng hộ được gần một tỷ đồng và vật dụng quần áo cho nhân dân các tỉnh miền Trung.

Các  phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong các cơ sở sản xuất thường xuyên được tổ chức ở các khu công nghiệp, như phong trào văn nghệ chào mừng 5 năm ngày thành lập Ban quản lí khu công nghiệp, chào mừng các ngày lễ lớn… Qua hoạt động thể thao đã xây dựng được các sân bóng đá, bóng chuyền để công nhân luyện tập sau giờ làm việc. Các buổi giáo dục, nói chuyện về những chính sách mới của Đảng và Tỉnh uỷ như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh quá trình gia nhập AFTA…

 Khả năng mở cửa nền kinh tế  và cạnh tranh cao trong giai đoạn hiện nay đã giáo dục công nhân biết trong sản xuất lao động có sự cạnh tranh quyết liệt. Từ đó, công nhân phải giác ngộ giai cấp, phải thấy tầm quan trọng và khả năng làm việc của mình bằng cách hiểu biết về Luật Lao động… Ý thức chính trị của công nhân ngày càng rõ nét. Một điều nổi rõ là  công nhân ở thời kì này hầu hết đều trẻ, trình độ học vấn cao hơn, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông cũng cao hơn thời kì trước nên khả năng nắm bắt và hiểu biết, nhạy bén với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng nhanh hơn. Ý thức giai cấp của công nhân đã rất phát triển, có nhiều công nhân trở thành đảng viên trong quá trình hoạt động ở địa phương trước khi vào các xí nghiệp để làm việc.

6.3.6. Đặc điểm công nhân trong giai đoạn 1997 đến nay

+Công nhân thời kì này đã có trình độ, tay nghề cao hơn. Số công nhân có trình độ chuyên môn kĩ thuật đạt 16%. Đây là bước tăng khá cao do hệ thống các trường dạy nghề của tỉnh được mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng đào tạo, nên đã tổ chức được các lớp học thu hút học viên tham gia học tập ngày càng đông. Qua đó,  hàng năm cung ứng cho thị trường  lao động trong tỉnh khoảng 1.500 lao động có kĩ thuật, tay nghề.

Lao động trong tỉnh đã được chăm lo đời sống tốt hơn, các công trình phúc lợi đã có hầu hết ở các cơ sở để chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Nhiều công nhân đi làm đã có xe đưa rước của công ty, khắc phục được tình trạng thiếu phương tiện đi lại. Công nhân đã được xây dựng khu nhà ở tập thể như ở khu công nghiệp Đồng An với quy mô một trệt, ba lầu diện tích sử dụng với tổng số vốn đầu tư là 34 tỷ đồng. Công nhân đã gắn bó với nhà máy, xí nghiệp, tin tưởng vào nơi mình làm việc. 

Công nhân thời kì này hầu như là lao động nhập cư ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào, lao động trong tỉnh chiếm tỉ lệ rất nhỏ dưới 10% lao động. Nên vấn đề đặt ra về an toàn lao động, an ninh trật tự rất cao.

Công nhân thời kì này chủ yếu là công nhân công nghiệp. Ở các khu công nghiệp số lượng công nhân tăng nhanh do mở rộng diện tích quy hoạch các khu công nghiệp, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng thu hút công nhân tăng mạnh.

Công nhân ở tỉnh Bình Dương rất hăng hái thi đua phong trào đạt năng suất cao, sản phẩm tốt. Những đóng góp đó đã làm tăng năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao mức sống của người lao động.

Các cấp Công đoàn đã hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt nhiều cơ quan xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã giải quyết được nạn đình công của công nhân, để công nhân tiếp tục đi làm việc.

Công nhân Bình Dương đã từng bước trưởng thành qua các giai đoạn phát triển. Điều đó được thể hiện qua các số liệu của Cục Thống kê tỉnh trong những năm qua. Công nhân đã dần trưởng thành về mọi mặt, trong đời sống xã hội không những chỉ là số lượng đông ở một ngành nghề mà thể hiện sự đa dạng ngành nghề. Những ngành kĩ thuật cao đã có mặt ở trong tỉnh, yêu cầu phải có những công nhân có trình độ khoa học kĩ thuật, tay nghề để vận hành quy trình sản xuất.

Số lượng tăng lên nhanh chóng: năm 1991, lao động công nghiệp trên toàn tỉnh là 21.044 người đến năm 1996 tăng lên 61.919 người. Sự gia tăng số lượng và chất lượng đội ngũ công nhân phần nào thể hiện chỉ số phát triển kinh tế của tỉnh những năm sau cao hơn năm trước. Trong những năm đầu thế kỉ XXI thực hiện nghị quyết của TW Đảng phát triển kinh tế, các kế hoạch đến 2010, 2020 đưa nước ta thành một nước công nghiệp, Tỉnh Bình Dương cũng đã hoạch định chủ trương, chính sách, tổ chức nhiều biện pháp nhằm đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Quy mô và tốc độ tăng trưởng các khu công nghiệp, khu chế xuất tăng mạnh, nên số lượng công nhân đã phát triển vượt bậc. Lao động công nghiệp năm 2004 đã lên tới 234.365 người. Công nhân ở khu vực sản xuất tư nhân tăng nhanh: năm 1997 là 6.431 người đến năm 2000 tăng lên 9.684 người, năm 2003 tăng lên 14.442 người. Mỗi năm tăng bình quân hơn 1000 người. Bên cạnh đó, lao động ở khu vực tập thể ngày càng giảm: năm 2000 là 234 người, đến năm 2003 giảm xuống còn 175 người và trong những năm tiếp theo thì cơ cấu này còn thay đổi nữa theo xu hướng phát triển chung của đất nước cũng như của tỉnh nói riêng.

 Công nhân đã có mặt ở nhiều loại hình ngành, nghề. Trong giai đoạn 1991-1996 khi còn là tỉnh Sông Bé, công nhân chủ yếu ở các ngành vật liệu xây dựng, sành sứ, giấy, thiết bị máy móc, lâm - thuỷ sản, sau thời kì tách tỉnh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nhân đã có mặt ở hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp hiện có ở nước ta, cơ cấu ngành nghề đa dạng, nhiều ngành kĩ thuật cao đã có mặt trong tỉnh như ngành điện tử, viễn thông… Tuy nhiên, một bộ phận khá đông lao động Bình Dương có trình độ văn hóa khá thấp. Số lao động có trình độ từ lớp 7 đến lớp 9 chiếm đa số, lại chưa qua đào tạo nghề nên không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của khu công nghiệp. 

Cơ cấu lao động nữ trong tỉnh chiếm số lượng nhiều hơn nam. Do nhu cầu của các ngành sản xuất cần làm những công việc nhẹ, tỉ mỉ, khéo tay. Chỉ tính riêng ở các khu công nghiệp, năm 1999, trong 20.718 lao động thì lao động nữ chiếm 75,96%. Về cơ cấu lao động trực tiếp, doanh nghiệp trong nước có 8.864 lao động (trong đó nữ chiếm 75%) doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nữ chiếm 71% trong tổng số 11.834 lao động. Năm 2004, trong tổng số 98.555 lao động thì lao động nữ chiếm 65%. Lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước là 24.542 người, chiếm 24,86%. Lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 74.313 người, chiếm 75%.  Mấy năm gần đây lao động nữ đã giảm nhưng không đáng kể trong thành phần lao động của khu công nghiệp. Nhu cầu sử dụng lao động nữ vẫn còn cao, do lao động nữ cần cù, siêng năng, làm những công việc tỉ mỉ đó là bản chất truyền thống của phụ nữ Việt Nam, cũng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng hơn. Các khu công nghiệp hầu như là những ngành công nghiệp nhẹ nên nam giới khó kiếm được việc làm hơn nữ giới. 

Độ tuổi tuyển dụng thông thường từ 18 đến 35, vì vậy dù tất cả các lao động trên địa bàn Bình Dương được chấp nhận vào lao động ở các khu công nghiệp cũng không đáp ứng đủ, mỗi năm trung bình tỉnh thiếu khoảng 5000 - 6000 lao động.

Trình độ tay nghề công nhân ngày càng được nâng cao, công nhân lao động trong các cơ sở sản xuất công nghiệp phải tự rèn luyện, học hỏi để nâng cao tay nghề của mình, để sử dụng máy móc, áp dụng những thành tựu khoa học vào sản xuất. Công nhân đã ý thức rất rõ ràng để đạt được hiệu quả năng suất cao thì tay nghề phải vững vàng, do vậy, ngày càng có nhiều công nhân tự đi học nghề tại cơ sở sản xuất hoặc các trung tâm dạy nghề. Năm 1997 đến 2000, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã dạy nghề dài hạn cho 755 lao động và 8.542 lao động ngắn hạn. Toàn tỉnh hiện đã có 22 trường dạy nghề. Đây là điều kiện thuận lợi để đào tạo nguồn nhân công cung cấp cho các cơ sở, xí nghiệp trong tỉnh. Vì vậy hàng năm đã cung cấp cho các khu công nghiệp 15.000 lao động có tay nghề.  Đặc biệt, trường Công nhân Kỹ thuật Việt Nam – Singapo có đầy đủ thiết bị hiện đại để đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề như bảo trì điện, bảo trì cơ khí, cơ khí chế tạo, điện tử. Năm 2001-2005, trường đào tạo được 75.000 công nhân kĩ thuật, đào tạo lại 26.000 công nhân kĩ thuật. Tỉnh thực hiện chủ trương mở rộng mạng lưới đào tạo xuống cấp cơ sở, huyện thị để cân đối nguồn lao động, cũng như để chất lượng lao động trong tỉnh được nâng lên. Đến năm 2003, theo điều tra ở các khu công nghiệp có 76% lao động phổ thông; lao động qua đào tạo chiếm 12,5%; lao động có trình độ trung cấp chiếm 7,4%, trình độ cao đẳng và đại học trở lên chiếm 4,4% so với lao động của tỉnh.

Khảo sát chọn mẫu 140 doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế và ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh có vị trí, triển vọng phát triển, có khả năng đóng góp vào phát triển kinh tế của tỉnh gần đây cho biết:

Về trình độ văn hóa lao động tốt nghiệp cấp 2 trở lên chiếm 79,23% lao động đang làm việc (tốt nghiệp trung học cơ sở là 39,42%, phổ thông trung học là 39,81%), trong đó khu vực quốc doanh chiếm tỷ lệ 88,25%, thấp nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 59,84%.

Về nhóm tuổi: độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi chiếm tỷ lệ cao là 40,29% tổng số lao động đang làm việc tại tỉnh, trong đó khu vực ngoài quốc doanh chiếm tỉ lệ cao nhất 48,64%, đầu tư nhà nước chiếm tỉ lệ 46,9%, khu vực quốc doanh thấp nhất 21,42%

Trình độ chuyên môn kĩ thuật: lao động qua đào tạo chiếm 56,59% số lao động đang làm việc, trong đó cao nhất là khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 73,98%, doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 39,92%. Đầu tư nước ngoài chiếm 61,3%. Công nhân kĩ thuật chiếm 3,14% số lao động đang làm việc, cao nhất là khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 52,03%,  doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 30,9%, doanh nghiệp quốc doanh 48,97%. Mặc dù vậy nhưng giai cấp công nhân trong tỉnh vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển ngày càng cao của kinh tế. Số lao động có trình độ phổ thông vẫn chiếm cao hơn với tỉ lệ 70%. Điều này có nghĩa là lao động chưa đạt hiệu quả và năng suất cao. Vì vậy phải tiếp tục đào tạo để nâng cao tay nghề cho công nhân, thu hút hơn nữa lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao vào làm việc trong tỉnh. Nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với máy móc thiết bị hiện đại. 

Để bước vào thế kỉ XXI, thế kỉ của phát triển thì chất lượng của đội ngũ công nhân cần phải được nâng cao hơn nữa mới đưa kinh tế của tỉnh đi lên.

Đời sống của công nhân: với mức lương ngày càng cao đã phần nào đáp ứng được những nhu cầu của công nhân. Các khu nhà ở của công nhân đã được đảm bảo tốt hơn. Nhiều gia đình công nhân đã sắm sửa được những vật dụng tốt hơn cho gia đình mình, bữa cơm đã được cải thiện đáng kể, mức sống được nâng lên. Nhìn chung, cuộc sống của công nhân ở các khu công nghiệp đã phần nào được ổn định hơn.

Do hầu hết các công nhân xuất thân từ miền quê nông thôn đến, nhiều nhất là miền Bắc, miền Trung, nên điều kiện ăn ở phụ thuộc vào sự trợ cấp của nhà nước hoặc người tuyển dụng. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn khi thuê các nhà trọ không được ổn định thoải mái, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn do chỉ có ở trong một phòng. 

 Lao động chủ yếu là nữ nên cũng có nhiều phức tạp trong cuộc sống, an ninh trong các khu nhà trọ vẫn chưa được đảm bảo dẫn đến người công nhân không có yên tâm trong sản xuất.

Công nhân đến từ nhiều vùng khác nhau nên khi đến làm việc trong tỉnh mang theo nét đặc trưng văn hóa của quê mình nên rất khó hoà đồng vào lối sống của nhau.

 Lao động nước ngoài ở trong tỉnh ngày càng cao, năm 2004 có 1886 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Họ là những lao động khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ, điều kiện sinh hoạt nên khi sống ở trong tỉnh cũng còn nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi các cấp phải giải quyết. 

6.4.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế với tốc độ cao đang diễn ra có nhiều tác động đến lĩnh vực phát triển xã hội. Bên cạnh đó, do lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài nên trong các khu công nghiệp và các khu đô thị của Bình Dương cũng đã phát sinh một số vấn đề phức tạp. Đó là các vấn đề khó tránh khỏi ở các vùng lãnh thổ và quốc gia đang phát triển.

Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra những tiến bộ xã hội và những tiến bộ xã hội đã tỏ ra đi song song, cùng chiều với tăng trưởng kinh tế trong những năm đầu hợp tác, hội nhập. Nhưng phát triển xã hội phức tạp hơn nhiều so với tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế cũng không nhất thiết đi liền với tiến bộ xã hội. Bình Dương đang phải đứng trước thách thức về tình trạng mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Đặc biệt là ở khu vực nông thôn đang chuyển nhanh sang quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá.

Nghèo và lạc hậu vẫn đang là một thách thức phát triển đối với Bình Dương. Điều này có nguồn gốc xã hội từ nhiều thập kỷ chiến tranh và những năm tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bằng hình thức quốc doanh hóa và tập thể hóa. Khái niệm nghèo gồm có nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối. Nghèo tuyệt đối là bộ phận dân cư không được hưởng những nhu cầu cơ bản tối thiểu để duy trì cuộc sống. Nghèo tương đối là bộ phận dân cư  có mức sống dưới mức trung bình của cộng đồng địa phương. Hiện tại, Bình Dương vẫn còn một bộ phận không nhỏ những hộ gia đình có mức sống dưới mức trung bình của cộng đồng. Trong khi đó, tốc độ gia tăng dân số của Bình Dương vẫn còn khá cao. 

Tác động của nền kinh tế thị trường đối với khu vực nông thôn bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ những tác động tiêu cực về mặt xã hội như sự phân tầng, phân hóa diễn ra nhanh và bộc lộ sự bất hợp lí. Trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, một số diện tích đất canh tác tất yếu phải chuyển thành đất đô thị, đất chuyên dùng hoặc đất xây dựng. Một bộ phận dân giàu lên nhanh chóng do bán đất hoặc nhận tiền bồi thường. Song, cũng từ đó nảy sinh một bộ phận lao động thiếu việc làm hoặc không có việc làm do không kịp thích ứng với yêu cầu lao động và việc làm mới. Thách thức trong lĩnh vực văn hoá tinh thần và sự vận hành các quan hệ cộng đồng cũng là những vấn đề lớn đặt ra đối với cư dân gốc nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Một vấn đề xã hội khác đã và đang diễn ra khá phức tạp trong các khu vực sản xuất, đặc biệt là khu vực sản xuất có yếu tố nước ngoài đó là vấn đề tranh chấp lao động tập thể. Năm 1998, xảy ra 19 vụ tranh chấp lao động tập thể trong các khu công nghiệp và doanh nghiệp. Năm 2000 số vụ tranh chấp giảm còn 15 vụ. Nguyên nhân của tình trạng tranh chấp là do người sử dụng lao động không thực hiện đầy đủ các quy định về tiền công, tiền thưởng, tăng giờ lao động… Công tác bảo hộ lao động chưa được thực hiện nghiêm túc, đúng luật.

Năm 2002, trong tỉnh đã xảy ra 17 vụ đình công, lãn công, do các doanh nghiệp vi phạm luật lao động và các quy định về sử dụng lao động. Tình trạng thiếu đơn đặt hàng hoặc không có đơn đặt hàng của các doanh nghiệp cũng tác động không nhỏ đến  lao động - việc làm - đời sống của người lao động. Năm 2002, có 8 công ty trong tỉnh phải hoạt động cầm chừng và 1 công ty phải giải thể vì lý do này. Vấn đề phân chia hạn ngạch xuất khẩu cũng có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và tất yếu tác động đến người lao động. Năm 2003, riêng ngành dệt may và da giày, có tới 17 doanh nghiệp ở Bình Dương hoạt động cầm chừng và 20 doanh nghiệp khác phải tạm ngưng hoạt động.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội Bình Dương có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được mở rộng và phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như điện, đường, trường, trạm, thông tin liên lạc… được đầu tư đồng bộ, hiện đại đã cơ bản bảo đảm nhu cầu phát triển kinh - tế xã hội. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng trong 7 năm qua đã làm thay đổi bộ mặt thành thị và nông thôn, tạo nên những biến động  trong các quan hệ xã hội. Dưới tác động của đô thị hoá, tầng lớp thị dân ngày càng tăng. Gắn liền với sự lớn mạnh của lớp thị dân mới là lối sống mới hoà nhập với thị trường, là văn hoá thị dân ngày càng văn minh hơn, thực tế hơn, là sự năng động nhạy bén trước những đổi thay của thời cuộc. Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp tác động mạnh mẽ đến dân cư, lao động, việc làm. Tạo áp lực lớn trong vấn đề nhập cư và tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh chóng góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 2000 - 2010 của tỉnh Bình Dương đã xác định rõ:  Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, mở rộng và phát triển các đô thị: thị xã Thủ Dầu Một giữ vai trò trung tâm, tập trung các cơ sở kinh tế - kỹ thuật chủ yếu tạo ra động lực phát triển của toàn tỉnh; phát triển các đô thị độc lập hoặc vệ tinh lân cận là các thị trấn công nghiệp, hình thành chùm đô thị Nam Bình Dương. Động lực chủ yếu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bình Dương là phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ.

TỔNG LUẬN

((((
I. 

Bình Dương về mặt diên cách đúng như tên gọi của nó, đó là một vùng “bình nguyên xanh” an bình của miền Đông Nam Bộ. Cách đây khoảng 200 triệu năm, Bình Dương cũng như các tỉnh khác ở Việt Nam nằm trong vùng chịu sự vận động kiến tạo của vỏ trái đất. Khi vỏ trái đất phía Thái Bình Dương chuyển động cắm xuống dưới, vỏ lục địa Châu Á hình thành trượt phía trên, các vỉa móng đá vôi được hình thành từ đại tân sinh dần dần nâng lên  thành dãy Trường Sơn và tạo nên hình thành vùng đất Nam Bộ Việt Nam. Thời Neogen, các hoạt động kiến tạo vỏ trái đất có xu hướng dời xa, hạ lún, toạc nứt, biển Đông xuất hiện và bán đảo Đông Dương tách ra khỏi quần đảo Philipin, Kalimanta, để rồi bước sang kỷ Pleistoxen, vùng đất Nam Bộ Việt Nam bị ngập chìm trong nước biển. Các vật liệu rửa trôi do sông suối ở vùng đất thuộc Bình Dương ngày nay ứ đọng, tích tụ và làm cho dòng chảy giảm dần, các lớp trầm tích hình thành. Đến khi biển thoái để lại một thềm phù sa cổ, những thềm sông, bãi bồi, những cánh đồng phù sa – nét đặc trưng của địa hình Bình Dương ngày nay. Do vậy, đất đai ở Bình Dương tươi tốt, màu mỡ, phù hợp với nền nông nghiệp lúa nước, các loại cây hoa màu, vườn cây ăn trái, đặc biệt là cây công nghiệp như tiêu, điều, cao su… Điều đó giải thích tại sao, Bình Dương là vùng đất được nhiều lớp dân cư chọn làm nơi tụ cư lập nghiệp và là một trong những địa bàn được người Pháp chọn để phát triển ngành công nghiệp cao su.

Trải qua hàng chục triệu năm tiếp theo, các chu kỳ biển tiến, biển thoái  diễn ra liên tục làm cho thềm phù sa cổ ngày một dày thêm. Tiếp đó thềm phù sa cổ chịu sự hoạt động xâm thực, bào mòn, cắt xẻ thành sông suối, bãi bồi, thung lũng. Trong quá trình đó, các lớp trầm tích hòa trộn, phần nặng chìm xuống theo từng thớ lớp, phần nhẹ nổi lên rồi đông cứng. Tất cả quá trình đó tạo cho địa hình Bình Dương ngày nay có những mỏ tài nguyên lớn như đá, cát, sỏi cuội kết, cao lanh, sét trắng… quí nổi tiếng. Từ thời khai hoang lập làng cho đến ngày nay, nguồn tài nguyên khoáng sản thiên nhiên đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nghề thủ công hình thành phát triển, đặc biệt là nghề gốm sứ nổi tiếng khắp cả vùng lục tỉnh Nam Kỳ.

Với sự đa dạng về địa hình, Bình Dương-Nam bộ lại nằm gọn trong vùng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo, mỗi năm khí hậu phân hoá thành 2 mùa rõ rệt, nên Bình Dương có lắm sông, nhiều suối, “rừng cây rậm rạp, chim kêu, vượn hú vang trời”. Lịch sử ghi nhận rằng, từ thế kỷ XVI trở về trước, Bình Dương là một vùng rừng nhiệt đới bạt ngàn, nổi tiếng nhất nước về nhiều loài gỗ quí như cẩm, giáng hương, căm xe, bằng lăng, sao… đặc biệt các cây họ dầu chiếm đến 30% các loài cây lấy gỗ. Là rừng nhiệt đới nhiều lớp, ngoài những loài cây lớn, rừng Bình Dương còn có nhiều loài dược thảo quí hiếm và nhiều loài mây, song, tre, nứa là nguyên liệu cho các ngành nghề thủ công truyền thống. Khi những nhóm lưu dân đầu tiên đến đây lập nghiệp, rừng là nguồn lợi chính để duy trì cuộc sống của họ ở vùng đất mới như khai thác gỗ, đóng thuyền, làm đồ mộc tinh xảo và phát triển nghề sơn mài. 

Rừng Bình Dương xưa còn có nhiều loài động vật quí hiếm nổi tiếng cả Nam Bộ như chim ưng, ó đen, vàng anh, hổ, báo, kỳ đà… và hàng trăm loài côn trùng khác. Từ thời cổ sử, nhiều lớp cư dân đã chọn Bình Dương làm nơi lập nghiệp để thuận tiện trong việc hái lượm và săn bắt. Hơn nữa, năm 1861, sau khi đánh chiếm và bình định Nam Kỳ, thực dân Pháp chọn Thủ Dầu Một – Bình Dương vừa là địa bàn trọng điểm để xúc tiến công cuộc khai thác thuộc địa, khai thác gỗ, lâm thủy sản vừa làm nơi vui chơi săn bắn. Vì nơi đây, có “trâu rừng hàng ngàn con, họp từng bầy trên đồng cỏ”, “hổ báo đầy rừng”1. Trịnh Hoài Đức còn cho biết “mãnh hổ vào cả nhà người dân” “kêu gào dữ tợn” 4. Điều này minh chứng rằng, thiên nhiên đã ban tặng cho Bình Dương xưa một tài nguyên thiên nhiên đa dạng, giàu có. Tuy nhiên, do quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, nguồn tài nguyên thiên nhiên của Bình Dương ngày một cạn kiệt. Đặc biệt, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược (1945-1975), bom đạn, chất độc hóa học và sự khốc liệt của những cuộc chiến đã phá hủy hầu hết các khu rừng nguyên sinh của tỉnh Bình Dương. Rừng mất, môi trường sinh thái - mất cân bằng nghiêm trọng, các chủng loại động vật cũng dần dần bị tiêu diệt.

Sau năm 1975, số rừng tự nhiên còn lại rất ít, chủ yếu là rừng tái sinh, rừng chồi. Đứng trước thực trạng đó, nhân dân Bình Dương bắt tay vào trồng rừng, khôi phục lại những khu rừng nguyên sinh, và phủ xanh lên những vết sẹo của chiến tranh. Dù diện tích rừng hiện nay không còn nhiều, các loài động vật quí hiếm chỉ còn là những hoài niệm, nhưng nhiều người vẫn cho rằng, Bình Dương là mảnh đất yên bình giống như chính quê hương của các nàng tiên nữ.

II. 

"Đất lành chim đậu", Bình Dương – Nam Bộ chính là nơi cư trú của nhiều lớp dân cư cổmàđến nay nhiều dấu tích vẫn còn được lưu giữ. Khảo cổ học đã chứng minh rằng cách ngày nay hàng chục ngàn năm, một bộ phận thuộc lớp cư dân đầu tiên tham gia khai phá vùng đất Nam Bộ đã chọn Vườn Zdũ - Bình Dương làm nơi tụ cư. Hàng ngàn năm sau, nhiều lớp cư dân cổ khác lại chọn vùng đất Gò Đá – Cù Lao Rùa, Dốc Chùa, Phú Chánh để tham gia xây nên nền văn minh Nam Bộ.

Theo thời gian, cùng với sự lan tỏa của văn hóa Đông Sơn – Việt cổ, sự giao lưu văn hóa của các cư dân bản địa cùng với văn hóa của các cư dân hải đảo Đông Nam Á, Ấn Độ… cư dân cổ ở Bình Dương đã góp sức mình cùng dựng nên văn minh sơ sử ở vùng đất Nam Bộ – Việt Nam. Từ đó đến thứ VI sau công nguyên, mảnh đất Bình Dương chính là hành lang nối từ dải đất Xuân Lộc, Suối Chồn, Phú Hòa, Suối Đá, Dầu Giây, Long Bửu là địa bàn xuất quân của các lớp cư dân cổ tiến xuống khai phá vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long và dựng nên văn hóa Óc Eo nổi tiếng. Như vậy, có thể nói rằng, cư dân cổ Bình Dương trong 7 thể kỷ đầu công nguyên đã tham gia quan trọng và góp phần vào việc xây nên vương quốc Phù Nam vang bóngmột thời. Rồi Bình Dương cũng lànơi "tiếp nhập" những lớp cư dân "phù sa cổ"sau đại hoạn tan rã của Phù Nam để tiếp tục duy trì cuộc sống trên địa bàn cư trú quen thuộc trước đây.

Đây cũng là thời kỳ văn hoá Ấn Độ theo chân các thương nhân và tăng lữ xâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của cư dân cổ ở Nam Bộ. Dù trên địa bàn Bình Dương hiện nay, khảo cổ học chưa tìm thấy nhiều các di vật của thời kỳ này, tuy nhiên với vị trí địa lý chuyển tiếp từ cao nguyên xuống đồng bằng sông Cửu Long, Bình Dương chắc chắn nằm trong vùng lan tỏa, hội tụ văn hóa của cư dân Phù Nam. 

Đến thế kỷ thứ VI, sau khi vương quốc Phù Nam sụp đỗ, cư dân Phù Nam phần bị chết, phần bị đồng hoá, phần tự hòa nhập vào các cộng đồng tôïc người bản địa khác. Hơn nữa, do các chu kỳ biển thoái, biển tiến làm cho nhiều vùng ở Đông Nam Bộ bị ngập nước, vùng đất Bình Dương - Nam Bộ hầu như hoang hóa cho đến tận cuối thế kỷ thứ XVI. Trong thời gian này, vùng đất rộng lớn Bình Dương chỉ có một số ít cư dân Stiêng, Châu ro, Mạ, Mnông, Khmer sinh sống, cư trú theo phương thức du canh, du cư. 

Từ thế kỷ XVI, chế độ phong kiến Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Các cuộc nội chiến diễn ra liên tiếp giữa các tập đoàn phong kiến Lê – Mạc, Trịnh – Nguyễn. Cùng với việc bắt phu, bắt lính, chính quyền phong kiến còn ra sức vơ vét vật lực, tài lực của nhân dân để đổ vào cuộc nội chiến tàn khốc, vừa để thỏa mãn lối sống xa hoa, quý tộc của chúng. Sự vơ vét, bóc lột nặng nề bằng sưu thuế của bọn vua quan triều đình, sự nhũng nhiễu; ức hiếp của quan lại địa phương; sự cướp đoạt ruộng đất của địa chủ phong kiến... đã đẩy nông dân lao khổ đến chỗ khốn cùng. Trong tình cảnh lao lúng đó, một bộ phận dân nghèo người Việt đã rời bỏ quê hương tiến về phương Nam tìm đất sống, để rồi đối mặt với rừng sâu, thú dữ. Trong đó, địa bàn Bình Dương xưa trở thành một trong những địa điểm lý tưởng, hội đủ các yếu tố cần thiết cho quá trình tụ cư, lập làng nên đã trở thành vùng “đất hứa” cho dân lưu tán người Việt, người Hoa lựa chọn, tìm đến. Điều này vừa chứng minh sự hấp dẫn mạnh mẽ của “vùng đất lành Bình Dương” vừa là nguồn gốc hình thành nên các lớp cư dân ở vùng đất mới Bình Dương - Nam Bộ.

Cùng với sự có mặt ngày càng đông của người Việt, năm 1679, vùng đất Bình Dương lại tiếp nhận thêm một nhóm người Hoa đến tụ cư. Họ chính là những di thần nhà Minh do Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch cầm đầu sang thần phục chúa Nguyễn và được chúa Nguyễn cho vào khai khẩn ở vùng đất Đàng Trong. Nhóm người Hoa do Trần Thượng Xuyên lãnh đạo ban đầu định cư lập nghiệp tại Biên Hoà, dần dần phát triển và khẩn hoang tới cả vùng Tân Uyên – Bình Dương. Và đó cũng chính là quá trình góp phần đặt nền móng hình thành nên cộng đồng cư dân Bình Dương.

Ở đất mới, dân xiêu tán hầu như không chịu bất kỳ áp lực, ảnh hưởng nào bởi thiết chế chính trị của triều đình phong kiến. Họ cũng ít bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng nho giáo và sự khắt khe của phép nước, luật làng. Giáo lý, giáo luật của các tôn giáo ở đây cũng hầu như ít khắt khe hơn đối với họ. Do vậy, tính bộc trực, ngang tàng, phóng khoáng của dân “tứ chiếng” được củng cố, nhân lên, lặp đi, lặp lại và trở thành tính cách. Bên cạnh đó, các xóm ấp trong buổi đầu khai dựng vốn thưa thớt nơi rừng hoang, núi thẳm, nên người dân xiêu tán phải dựa vào nhau, đoàn kết để chống lại thiên nhiên hoang dã. Điều đặc biệt là, được sự ưu đãi hào phóng của tài nguyên thiên nhiên, làm cho dân xiêu tán cởi mở hơn, hòa đồng hơn, thân thiện hơn, phóng khoáng hơn... Và những đặc điểm đó dần dần được tích lũy, rồi hằn sâu trong lối sống của họ và trở thành tính cách của người dân Bình Dương - Nam Bộ. 
Cùng với quá trình tăng dân số tự nhiên ở vùng đất mới, sự tăng dân số cơ học cho vùng đất Bình Dương được thực hiện diễn ra, đặc biệt là khi triều Nguyễn được thiết lập. Các vua triều Nguyễn từ Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị đến Tự Đức… đều tích cực củng cố quyền lực giai cấp, xác lập quyền sở hữu về địa giới hành chánh, về thần dân và về tài nguyên thiên nhiên ở vùng đất mới. Điều này diễn ra bởi nhiều lý do, nhưng tựu chung có hai lý do chính. Một là: nền kinh tế đất nước ngày càng lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng bởi hậu quả của các cuộc nội chiến phong kiến kéo dài; trong khi đó, Nam Bộ là nơi có quỹ đất dồi dào, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú mà nhân lực khai phá thì lại quá ít ỏi, thưa vắng Hai là, do phải đối phó với các cuộc nội chiến trong nước, nên vấn đề biên cương phía tây nam  chưa ổn định, ma ølại không được chú trọng đúng mức. Do vậy, việc đẩy mạnh khẩn hoang vùng đất Nam Bộ các vua triều Nguyễn là một chính sách đúng đắn, vừa làm ra của cải, vừa xác lập quyền quản lý cương vực lãnh thổ của đất nước. Điều này được thể hiện nhất quán qua các triều đại nhà Nguyễn. Nếu chỉ tính từ năm 1802 đến năm 1855, nhà Nguyễn đã ban hành 16 Quyết định áp dụng riêng cho Nam Bộ về việc tổ chức khẩn hoang.

Việc ban hành các Quyết định tổ chức khẩn hoang vùng đất Nam Bộ đã bổ sung đông đảo dân cư cho làng xã ở Bình Dương xưa. Bên cạnh đó, vào những năm cuối của thế kỷ XVIII, sau khi quân Tây Sơn bị thất bại, nhiều binh sĩ Tây Sơn đã chọn tổng Bình An làm nơi ẩn cư. cũng không thể loại trừ, trong số binh lính ẩn cư đó, cũng có một số binh lính của Nguyễn Ánh – những người chán ghét chiến tranh, đã tự động bỏ ngũ, rồi “trốn” ở vùng Bình Dương xưa để hy vọng tìm kiếm một cuộc sống an bình hơn. Và nữa, chính trong thời gian này, cộng đồng cư dân Bình An còn được bổ sung một số lượng người Hoa từ  Cù lao Phố chuyển tới khi nơi này bị tàn phá vào năm 1776 trong cuộc tiến công quân Nguyễn Ánh của nghĩa quân Tây Sơn. 

Có thể nói rằng, dù mười năm chiến tranh ác liệt giữa nghĩa quân Tây Sơn với Nguyễn Ánh, vùng đất Gia Định nói chung, tổng Bình An nói riêng có nhiều xáo trộn lớn về mặt kinh tế – xã hội, nhưng chính nó đã cung cấp thêm nguồn dân cư cho Bình An, làm cho bức tranh dân cư Bình An thời gian này đông đảo hơn, đa sắc hơn.  

Năm 1858, thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam. Năm 1862, vùng đất Bình Dương rơi vào ách thống trị của thực dân Pháp. Sau khi bình định xong Nam Kỳ, thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa, trên cơ sở đó hệ thống đồn điền cao su lần lượt ra đời. Lúc này, trong tổng số 4 công ty cao su lớn nhất của Pháp ở Việt Nam thì đã có 3 công ty có mặt tại Thủ Dầu Một. Cùng ở sự ra đời của hệ thống đồn điền cao su, thực dân Pháp tiến hành mộ phu công tra từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Campuchia, Lào đưa đến Bình Dương - Nam Bộ. Dưới tác động trực tiếp của chính sách thực dân, cùng với công cuộc khai thác thuộc địa, nông dân Việt Nam hầu như bị cướp hết ruộng đất và trở thành nguồn cung cấp nhân lực rẻ mạt cho các đồn điền cao su. Nông dân từ các tỉnh Bắc Kỳ, Trung Kỳ có mặt tại Thủ Dầu Một từ năm 1905, khi đồn điền cao su An Lộc và Xa Trạch được thành lập. Từ sau năm 1910 trở đi, số lượng công nhân gia tăng nhanh chóng và có lúc  lên tới con số 1 vạn người. 

Năm 1885, theo Hòa ước Thiên Tân được ký kết giữa Pháp với chính quyền Mãn Thanh, quân Thanh rút khỏi Bắc Kỳ; ngược lại, thực dân Pháp cho triều đình Mãn Thanh hưởng một số quyền lợi về nhưỡng địa, tô giới và cho phép thần dân của nhà Mãn Thanh được phép di dân, cư trú tại các thuộc địa của Pháp theo chế độ "kiều dân". Trên cơ sở đó, hàng vạn lượt người Hoa đã đến Việt Nam, trong đó một số đông người Hoa đã đến vùng Thủ Dầu Một – Nam Kỳ lập nghiệp. Được các điều khoản của Hòa ước Thiên Tân ủng hộ, đông đảo người Hoa đã đến khai phá vùng đất màu mỡ Lái Thiêu, Búng, Chánh Nghĩa, Phú Cường… Để rồi sau đó, làng xóm người Hoa hình thành ở vùng đất mới với những nét đặc trưng đậm nét của kinh tế – văn hóa người Hoa ở Thủ Dầu Một – Bình Dương.

Trong thời kỳ cận hiện đại, cư dân Bình Dương không ngừng thay đổi. Giai đoạn 1954 - 1975, bắt đầu là đợt di cư của đồng bào Thiên chúa giáo vào Nam và tiếp theo là chính sách dinh điền của chế độ Sài Gòn đã làm cho cư dân Bình Dương tăng lên nhanh chóng. Giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay, dân số Bình Dương liên tục tăng do lực lượng dân xiêu tán trong chiến tranh hồi hương, do những người kháng chiến định cư, do lực lượng di dân đi làm "kinh tế mới" theo chủ trương phân bố tương xứng lại dân cư, lao động để xây dựng các vùng kinh tế mới và do người từ các địa phương khác đến Bình Dương - Sông Bé lập nghiệp. 

Sự đa đạng về nguồn gốc và thành phần cư dân làm cho bức tranh dân cư Bình Dương thêm đa sắc, tuy nhiên, chiếm đông đảo vẫn là cư dân người Việt, tiếp đến là cư dân người Hoa, rồi đến các cộng đồng dân cư dân tộc ít người khác như Stiêng, Khmer, Tà mun, Chăm… 

Được thừa hưởng tư chất của dân “tứ chiếng”, dám vượt biển, trèo đèo đối mặt với hùm beo, thú dữ ở vùng đất mới; được thừa hưởng sự phóng khoáng, mộc mạc, đến chân thành mà tài nguyên thiên nhiên phương Nam ban tặng; được thừa hưởng nền văn hóa truyền thống giàu bản sắc trong quá trình giao thoa văn hóa giữa nhiều miền trong nước và khu vực; được tôi luyện khắt khe trong suốt tiến trình lịch sử khốc liệt dựng và giữ nước; trải qua nhiều thế hệ, nhiều năm tháng, gian truân vất vả, tất cả được tích tụ, lắng đọng rồi kết tinh thành tính cách, lối sống, sự năng động, nhạy cảm, chịu thương, chịu khó… Tất cả chính là những thành tố tôn tạo nên văn hóa Bình Dương, cốt cách người Bình Dương xưa và nay.

*

*     *

Lịch sử Bình Dương được nhắc đến từ thời kỳ vận động kiến tạo vỏ trái đất cách ngày nay hàng trăm triệu năm. Nói đến cư dân Bình Dương, người ta tính từ thời kỳ nguyên sơ khi các lớp cư dân cổ đến vùng đất này tụ cư lập nghiệp và dựng nên nền văn minh Nam Bộ cách ngày nay hàng chục ngàn năm. Nhưng khi xét về địa lý hành chánh, Bình Dương cũng như các tỉnh Nam Bộ khác là "vùng đất mới" của đất nước được hình thành chỉ cách ngày nay hơn 300 năm. 

Do tác động của lịch sử, kể từ khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lý, xác lập địa lý hành chánh cho đến ngày nay, địa lý hành chánh Bình Dương luôn luôn thay đổi. Năm 1698, phủ Gia Định được thiết lập, thì địa bàn Bình Dương ngày nay mới chỉ là những phần đất thuộc địa bàn hai huyện: Phước Long và Tân Bình. Từ đó trở đi, nhà Nguyễn nhiều lần thay đổi địa giới hành chánh nhưng hình hài tỉnh Bình Dương vẫn chưa được định hình rõ. Đến năm 1837, nhà Nguyễn thành lập huyện Bình An (Thủ Dầu Một) trên cơ sở tách ra từ huyện Bình An(84) thuộc tỉnh Biên Hòa, tuy nhiên địa phận tỉnh Bình Dương ngày nay vẫn không nằm trọn trong địa bàn huyện Bình An xưa.

 Sau khi đánh chiếm và bình định xong Nam Kỳ, Pháp đặt cả phần đất Lục Tỉnh dưới sự trực trị của Pháp. Tiếp đó, Pháp tiến hành chia tách địa phận, lập lại các đơn vị hành chánh trên toàn cõi Nam Kỳ. Tuy vậy, từ năm 1863 đến năm 1876, sau 3 lần chia tách, sáp nhập, hạt tham biện Thủ Dầu Một mới hình thành. Năm 1889, thực dân Pháp đổi tên hạt Thủ Dầu Một thành tỉnh Thủ Dầu Một với địa phận thuộc huyện Bình An (phủ Phước Long) cộng thêm địa bàn tổng Dương Hòa Hạ thuộc huyện Bình Dương (phủ Tân Bình). Danh xưng tỉnh Thủ Dầu Một chính thức ra đời và ranh giới hành chính này tồn tại cho đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Về phía chính quyền kháng chiến, sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Ủy ban nhân dân và sau đó là Ủy ban Kháng chiến Hành chính được thành lập. Đến tháng 5/1951, để thuận lợi trong việc lãnh đạo toàn dân tham gia kháng chiến chống Pháp, Trung ương Cục miền Nam phân chia lại chiến trường Nam Bộ, thành Phân liên khu miền Đông và Phân liên khu miền Tây, đồng thời sáp nhập một số tỉnh, trong đó tỉnh Thủ Dầu Một được sáp nhập với tỉnh Biên Hòa thành tỉnh Thủ Biên. 

Trong thời kỳ chống Mỹ, năm 1954 sau khi nắm quyền ở miền Nam Việt Nam, Mỹ - Diệm không chịu hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước như Hiệp định Genève đã qui định. Ngày 22/10/1956, Chính quyền Sài Gòn ra sắc lệnh số 143NV nhằm thay đổi địa giới hành chính trên khắp địa bàn miền Nam Việt Nam. Trong bối cảnh chung đó, ranh giới hành chính các tỉnh ở miền Nam Việt Nam có nhiều xáo trộn, riêng địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một, từ năm 1957 đến 1959 chia làm 3 tỉnh: Bình Dương, Bình Long và Phước Long. 

Là một địa bàn có hình thái địa quân sự quan trọng, lực lượng cách mạng và Chính quyền quân sự Sài Gòn luôn luôn giành giật nhau ở thế da beo, khó kiểm soát. Nên từ năm 1959 đến 1969, Chính quyền Sài Gòn chia địa bàn tỉnh Bình Dương thành 4 tỉnh: Bình Dương, Bình Long, Phước Long, Phước Thành để dễõ kiểm soát hơn. Tuy nhiên, trước sự tấn công liên tục của quân giải phóng, tỉnh Phước Thành chỉ tồn tại đến tháng 7/1965 thì giải thể. Bên cạnh đó, tháng 10/1963, Chính quyền quân sự Sài Gòn thành lập tỉnh Hậu Nghĩa, đây là vùng đất nằm giữa các tỉnh: Gia  Định, Long An, Bình Dương và Tây Ninh. Đến năm 1970, tỉnh Bình Dương có diện tích 2.031 km2, gồm 6 quận: Bến Cát, Lái Thiêu, Phú Hòa, Châu Thành, Phú Giáo và quận Trị Tâm. Ranh giới địa lý hành chính này ổn định cho đến năm 1975.

Về chính quyền cách mạng, sau khi Mỹ - Diệm phá hoại Hiệp định Genève, tháng 5/1955, theo yêu cầu thực tế của chiến trường đánh Mỹ, Chính quyền cách mạng tách tỉnh Thủ Biên thành hai tỉnh: Biên Hòa và Thủ Dầu Một. Từ tháng 9/1960, tỉnh Biên Hòa lại tách thành hai tỉnh: Biên Hòa và Long Khánh. Tiếp đó cũng trong năm 1960, tỉnh Thủ Biên được lập lại trên cơ sở sáp nhập tỉnh Thủ Dầu Một với tỉnh Biên Hòa mới và tồn tại cho đến tháng 7/1961. Đến tháng 7 năm 1961, tỉnh Thủ Biên được tách thành ba tỉnh gồm Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Phước Thành. Tháng 10/1967, Khu Miền Đông giải thể, các phân khu được thành lập để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, theo đó, Thủ Dầu Một trực thuộc phân khu 5. Từ tháng 5/1971 đến tháng 10 năm 1972, U1 (Biên Hòa) sáp nhập với phân khu 5 lập thành phân khu Thủ Biên. Đến tháng 6 năm 1973, phân khu Thủ Biên giải thể và phân khu 5 tồn tại cho đến năm 1975.

Nếu xét về mặt ý nghĩa, việc chia cắt, sáp nhập, thành lập ranh giới địa lý hành chánh diễn ra trong thời gian này nhằm tạo điều kiện thuận lớùi cho việc kiểm soát, quản lý về mặt quân sự, hay còn gọi là địa lý hành chánh quân sự, chứ không đơn thuần phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thủ Dầu Một – Bình Dương.

Ngày 20/9/1975, Trung ương Cục ra quyết định số 16/QĐ.75 nhằm giải thể các khu, phân khu, lập lại các đơn vị hành chính mới. Lúc này, tỉnh Bình Thủ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Thủ Dầu Một với Bình Long và Phước Long. Ngày 2/7/1975, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định thành lập tỉnh Sông Bé trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bình Thủ với 3 xã An Bình, Bình An, Đông Hòa thuộc huyện Thủ Đức. Như vậy tỉnh Sông Bé lúc này gồm: Bình Dương, Bình Long, Phước Long cùng hai huyện Dĩ An, Tân Uyên của tỉnh Biên Hòa. Ngày 6/11/1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra quyết định tách tỉnh Sông Bé thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Trên cơ sở đó, ngày 1/1/1997, tỉnh Bình Dương chính thức được thành lập gồm 7 huyện thị và tồn tại cho đến ngày nay.

Sự thiếu ổn định về địa giới hành chánh của tỉnh Bình Dương trong suốt tiến trình lịch sử 300 năm minh chứng rằng Bình Dương là mảnh đất sôi động và đầy ắp những biến cố lịch sử. “An cư mới lạc nghiệp”, do vậy, sự thay đổi về địa giới hành chánh dù được dựa trên những cứ liệu khoa học cụ thể của từng giai đoạn lịch sử nhưng đã gây những trở ngại không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa cho vùng đất Bình Dương trong suốt hơn 300 năm qua. Từ năm 1997, đến nay, trên sơ sở ổn định về cương vực địa giới hành chánh, Bình Dương đang có những tiến nhanh, vững chắc đến một xã hội thịnh vượng và văn minh. 

*

*     *

Xét về mặt địa lý hành chính, Bình Dương là vùng đất trẻ, mới chỉ hình thành, phát triển hơn 300 năm qua. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về xã hội, các nhà xã hội học không thể không nhắc đến xã hội Bình Dương thời nguyên sơ cho đến ngày nay. 

Thời tiền sử, khảo cổ học đã chứng minh rằng, xã hội của những lớp người từ Vườn Dzũ, Cù Lao Rùa, Gò Đá ở Bình Dương mang đầy đủ các yếu tố điển hình của xã hội người nguyên thủy thuộc hậu kỳ đá cũ, đầu thời kỳ đá mới. Thời kỳ này, cuộc sống của họ chủ yếu là săn bắt, hái lượm, làm rẫy để mưu sinh. Đến hậu kỳ đá mới, nghề trồng lúa nước bắt đầu xuất hiện và đây cũng là thời kỳ mà các lớp dân cư cổ bắt đầu mở rộng địa bàn cư trú nhằm tìm kiếm môi trường sống thích hợp hơn. Hướng di chuyển dân cư thời kỳ này chủ yếu từ những vùng rừng núi rậm rạp tiến dần về vùng trung du, đồng bằng ven sông. 
Bước sang thời sơ sử, Bình Dương đã là một trong những trung tâm quan trọng thuộc nền văn hoá Đồng Nai và có mối quan hệ rộng rãi với các nền văn hoá xung quanh, đặc biệt là văn hoá Sa Huỳnh. Thời kỳ này, xã hội cư dân Dốc Chùa, Phú Chánh có một nền nông nghiệp trồng lúa nước và cạn cạn không dùng sức kéo. Đặc biệt, họ đã biết trồng rau, đậu, cây có quả bằng phương pháp đốt nương, làm rẫy, đồng thời thuần hoá động vật hoang dã, phát triển chăn nuôi. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các loại hình kinh tế săn bắn, hái lượm và đánh bắt tôm, cá trên sông, nước; các nghề thủ công tiếp tục phát triển như nghề chế tác đá, đúc  đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt vải… và chế tác đồ trang sức. Vào giai đoạn cuối của nền văn hoá sơ sử, kim loại đã thực sự chiếm vị trí quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống của cư dân, góp phần mở rộng những vùng canh tác và cư trú, củng cố mối liên hệ kinh tế - văn hoá - xã hội nội vùng, tạo nên những điều kiện tập trung của cải, phân hoá giàu nghèo và cố kết quyền lực trung tâm, hình thành một cơ cấu xã hội mới - cơ cấu xã hội có giai cấp và nhà nước vào những thế kỷ đầu công nguyên. 

Ở bảy thế kỷ đầu công nguyên, xã hội Bình Dương phát triển đến đỉnh cao của thời đại kim khí và bước vào giai đoạn phân hoá giai cấp. Tính cộng đồng của xã hội công xã nguyên thuỷ đã không thể tiếp tục tồn tại, thay vào đó là sự phân hoá thành những lớp người giàu và người nghèo. Cũng vào thời kỳ này, văn hoá Ấn Độ theo chân các thương nhân và tăng lữ Ấn Độ, Đông Nam Á xâm nhập mạnh mẽ vào Nam Bộ. Để củng cố quyền lực, tầng lớp trên trong xã hội Nam Bộ đã chủ động tiếp nhận một phần thiết chế chính trị và chế độ đẳng cấp để hỗn dung với văn hoá bản địa. Kết quả là một nhà nước sơ kỳ với những đặc trưng văn hoá bản địa dựa trên sự phát triển cao của kỹ thuật kim khí và sự tiếp thu chọn lọc văn hoá Ấn Độ để thiết lập nên nhà nước Phù Nam - một xã hội mang đậm dấu ấn chế độ mẫu quyền.

Sau khi vương quốc Phù Nam tan rã, theo thư tịch cổ cho biết, vào thế kỷ thứ VII, tương ứng với đời Vĩnh Huy (650 - 655) nhà Đường, tại địa bàn miền Đông Nam Bộ, nước Bà Lò hình thành. Đây có thể là một trong số những nhà nước thuộc giai đoạn hậu Óc Eo đã được thiết lập ở vùng trung lưu và cả thượng lưu Đồng Nai. Và Bình Dương, nguyên là vùng đất thuộc về nước Bà Lò, phía đông nam có nước Chiêm Thành, phía nam có nước Thù Nại. Nhưng thực ra, các tài liệu, thư tịch cổ về xã hội Bình Dương thời kỳ này cho đến thế kỷ XV rất mờ nhạt. Các nhà khoa học đến nay vẫn chưa tìm thấy thêm bằng chứng về xã hội Bình Dương thời kỳ này. Có thể nói đây là một khoảng trắng lịch sử mà các nhà khoa học cần phải tiếp tục nghiên cứu, làm rõ. 

Bình Dương thời khai phá, từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, xét về mặt tổng thể, xã hội Bình Dương đã tạo dựng được cuộc sống tương đối đa dạng. Những sắc thái kinh tế – xã hội được qui định từ nền sản xuất nông nghiệp lúa nước trên cơ sở của một vùng đất trù phú, màu mỡ và với điều kiện tự nhiên thuận lợi đã giúp cư dân Bình Dương xưa có thêm những hoạt động nghề nghiệp chuyên biệt, dù các nghề chưa tách khỏi đời sống nông nghiệp lúa nước. Tuy nhiên, nền nông nghiệp ở đây không khép kín hoàn toàn theo kiểu tự cấp tự túc mà theo khuynh hướng của nền sản xuất hàng hóa. Cùng với nông nghiệp là những hoạt động mạnh mẽ của thủ công nghiệp, dần định hình cho xã hội Bình Dương một “lối sống công nghiệp” manh nha hình thành ngay từ những ngày mở đất. Chính yếu tố trao đổi thương mại và thị trường đã làm cho xã hội Bình Dương có sắc thái riêng, một phương thức sản xuất riêng vượt qua giới hạn của lịch sử cổ điển, cố hữu đã từng bám rễ sâu trong tư duy người Việt trong một giai đoạn lịch sử dài của dân tộc. Ở đây, cũng giống như nhiều vùng nông thôn khác, trong làng cũng có họ, nhưng làng không có ruộng công của làng, họ không có ruộng công của họ. Làng ở đây không mang tàn dư của công xã, không khép kín trong lũy tre xanh với giếng nước, gốc đa, mái đình mà là làng thông với “miệt”, thông thương với “vùng” trong quan hệ “mở” của kinh tế thị trường sơ khai.
Trong quá trình chinh phục vùng đất mới Gia Định, làng xã ở Bình Dương đã vượt lên trên điểm xuất phát của chính mình, đã cách tân lối sống cổ truyền dân tộc để hình thành những đặc thù riêng của xã hội Bình Dương. Có thể nói, sự canh tân đó là “một cuộc cách mạng”. Một cuộc cách mạng xã hội dựa trên gốc nền “phương thức sản xuất Châu Á” nhưng đã cố vươn lên cởi bỏ phương thức sản xuất ấy sớm hơn, bởi xem nó như một phương thức sản xuất lỗi thời, không còn phù hợp với vùng đất vừa mới vừa được khai phá. Người Bình Dương ở đây, dù là cư dân “tứ chiếng”, với đủ thành phần, tầng lớp, giai cấp xã hội nhưng chỉ với một mục đích cộng đồng chứ không phải đặc quyền, đặc lợi của một giai cấp nào. Họ ước muốn duy nhất là sự ổn định và phồn vinh cho cuộc sống mới mà trước mắt còn nhiều bất trắc. 

Từ khi thực dân Pháp xâm lược đến năm 1945, cơ cấu kinh tế - xã hội Bình Dương có sự thay đổi rõ nét. Bên cạnh kinh tế nông nghiệp lúa nước, nơi đây đã xuất hiện kinh tế vườn, kinh tế đồn điền... Cùng với sự xuất hiện của các loại giống mới, phân bón, máy móc và các thành tựu khoa học kỹ thuật được áp dụng vào nông nghiệp. Các thế mạnh của nghề rừng, khai thác lâm sản dần dần được thay thế bằng thế mạnh của nghề thủ công truyền thống, công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp với đặc điểm của nền sản xuất hàng hóa. 
Kết cấu kinh tế - xã hội đó làm cho quan hệ giai cấp và đặc điểm xã hội Bình Dương giai đoạn này thay đổi rõ nét. Bên cạnh các giai cấp, giai tầng  có sẵn, Bình Dương còn có thêm tầng lớp tư sản thương nghiệp mới và sự ra đời của lực lượng công nhân. Nhưng như đặc điểm chung của Việt Nam, giai cấp công nhân Bình Dương ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc,  nó qui định những nét đặc thù, riêng biệt về sự vận động và phát triển của kinh tế – xã hội ở các giai đoạn sau. 

Thời kỳ 1954 –1975, nền kinh tế - xã hội Bình Dương có phát triển hơn các giai đoạn trước đó, nhưng về bản chất đó là nền kinh tế - xã hội chủ yếu phục vụ cho mục đích chiến tranh trong thời chiến. Sự thay đổi rõ nét nhất là khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào Bình Dương, trong số viện trợ khổng lồ của Mỹ, ngoài vũ khí, trang thiết bị quân sự còn có một phần là hàng hóa. 

Ở vùng tạm bị chiếm, lực lượng tư sản thương nghiệp, mại bản Bình Dương phát triển nhanh chóng. Các cơ sở kinh doanh, công xưởng, nhà máy, xí nghiệp... lần lượt ra đời và đã kéo theo một lực lượng lớn công nhân lao động làm thuê đến sống và làm việc tại các thị xã, thị trấn. Lực lượng tư sản lớn mạnh, nhu cầu thị trường tiêu thụ hàng hóa tăng cao, làm cho lực lượng tiểu thương và những người buôn bán nhỏ tăng lên về số lượng. Cùng với sự thay đổi mạnh mẽ của đời sống chính trị, quân sự, kinh tế đã kéo theo sự thay đổi về đời sống văn hóa xã hội. Lúc này, từ thành thị đến nông thôn, bên cạnh nếp văn hóa tuyền thống thì văn hóa ngoại lai xuất hiện, gái điếm, sòng bạc, ma túy và nhiều loại sản phẩm văn hóa phản động khác nảy sinh. Tất cả không phải dần dần mà ồ ạt xuất hiện, không chỉ hiện riện tràn lan ở thị xã Thủ Dầu Một mà còn tràn về cả những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh như minh chứng cho lối sống Mỹ, văn hóa ảnh hưởng khá sâu đậm đến xã hội Bình Dương suốt từ 1954-1975. 

Những thay đổi nhanh chóng về kiến trúc thượng tầng xã hội đã làm nảy sinh những bất ổn sâu sắc trong lòng xã hội Bình Dương suốt thời kỳ 1954-1975. Đó là những mâu thuẫn có tính đối kháng gay gắt giữa Mỹ – ngụy với những người có quyền lợi gắn chặt với Pháp; mâu thuẫn giữa những tổ chức chính trị, đảng phái được Mỹ – ngụy sủng ái với những tổ chức chính trị, đảng phái bị Mỹ – ngụy ruồng bỏ; mâu thuẫn giữa lực lượng tư sản dân tộc với lực lượng tư sản thương nghiệp, mại bản; mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giới chủ tư bản; mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ; mâu thuẫn giữa những người yêu nước với bè lũ cướp nước và bán nước ... Cùng với những mâu thuẫn mang tính đối kháng đó là sự phân hóa xã hội diễn ra một cách sâu sắc quyết liệt ngay trong nội tại của từng giai cấp, giai tầng xã hội và giữa các giai cấp, giai tầng xã hội với nhau... Tất cả làm cho xã hội Bình Dương trong giai đoạn 1954-1975 trở nên phức tạp và rối reng hơn bao giờ hết. Sự phức tạp rối reng của xã hội phản ánh đúng bản chất của chế độ Sài Gòn trước 1975, xã hội thực dân mới kiểu Mỹ ở Bình Dương.

        Ở chiến khu, vùng giải phóng, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, hình thái kinh tế – xã hội kháng chiến được xác lập nhưng vận hành chưa hoàn chỉnh, liên tục. Ở đó, nền kinh tế vận hành theo những qui luật riêng, đôi lúc mang dáng dấp của nền kinh tế bao cấp, nhưng cũng có lúc đó là nền kinh tế hàng hóa. Nhiều lúc, những giao dịch, buôn bán, sinh hoạt xã hội diễn ra trong chiến khu vùng giải phóng sầm uất không kém gì vùng địch tạm chiếm. Tuy nhiên, kinh tế vùng chiến khu, vùng giải phóng chỉ dừng lại ở mức đủ để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, và nhân dân nhằm giải quyết nạn thiếu đói trong điều kiện chiến tranh khốc liệt.

Về xã hội, trước cuộc xâm lăng ồ ạt của chủ nghĩa thực dân mới trên các mặt trận chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, tâm lý, gián điệp…, suốt từ 1954-1975, Chính quyền cách mạng tỉnh đề ra công tác “tuyên - văn – giáo”, xây dựng nền giáo dục, văn hóa, văn nghệ cách mạng, “khôi dậy truyền thống, ý thức dân tộc”, phục vụ công cuộc kháng chiến giải phóng đất nước. Tuyên – văn - giáo cách mạng của tỉnh hình thành ở chiến khu, vùng giải phóng và khắc họa những nét cơ bản về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khốc liệt với khát vọng chiến thắng của người dân yêu nước, đồng thời góp phần đắc lực vào việc củng cố vùng giải phóng, cung cấp tài lực, vật lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi cuối cùng. 

Chiến tranh vừa dứt, nhân dân Bình Dương bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Bằng sự cần mẫn, nghị lực, trí tuệ đến phi thường, cộng đồng cư dân Bình Dương đã vượt qua muôn vàn khó khăn, từng bước biến Sông Bé - Bình Dương thành một điểm sáng trong tứ giác kinh tế trọng điểm phía nam Tổ quốc. Nếu những năm đầu giải phóng, cơ cấu kinh tế của Bình Dương được xác định là nông lâm nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thì trong quá trình phát triển của mình, Bình Dương đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Vào thời điểm cuối năm 2004, Bình Dương đã có cơ cấu kinh tế: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng 60%, 30% và 10%. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Bình Dương chủ yếu hướng nền kinh tế hàng hóa - xuất khẩu. Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp, từ khá sớm, Bình Dương đã phá bỏ thế độc canh cây lương thực và đi vào sản xuất hàng hóa với các loại cây - con được dùng làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến.            Chính trong quãng đường 30 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ấy, các nhà máy, xí nghiệp, các công trình xây dựng, đường sá, đô thị… đang mọc lên đều thấm đượm máu, nước mắt, công sức, trí tuệ của các tầng lớp cư dân Bình Dương, đặc biệt là của nhiều người con ưu tú được tôn danh anh hùng lao động và nhiều danh hiệu cao quí khác.
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� . Bức xạ tổng cộng (Q) và cân bằng bức xạ (R) trung bình tại khu vực Đông Nam Bộ (Kcal/cm2).





� . TB: nhiệt độ trung bình. CNTB: nhiệt độ cao nhất trung bình; TNTB: nhiệt độ thấp nhất trung bình; CN: nhiệt độ cao nhất tuyệt đối; TN: nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối.





� . Ghi chú: (-)  diện  tích giảm; (+) diện tích tăng





� . E.Rolas, 1983.


� . N.Wiener.


� . Gagnepain (1943)


� . Chaâu Quang Hieàn, 1987


�.Maurand, 1968.


� . Lebrun vaø Gilbert, 1954.


� . Gourou, 1943.


� . Symington, 1930.


� . Nam Tề thư - thư tịch cổ Trung Quốc


� . Ngô Quân tuyển tập - thư tịch cổ Trung Quốc


� . Như trên, q.I, tờ 44a.


� . Christofo Borri – Relation de la nouvelle mission des peøres de la Compagnie de Jeùsus au Royanme de Cochinchine. Lille, 1631.  


� . Trịnh Hoài Đức- Gia Định thành thông chí, tập trung và tập hạ, bản dịch Tu Trai Nguyễn Tạo, Sài Gòn, 1972, tr. 12,30,43.


� . Trịnh Hoài Đức – Gia Định Thành thông chí. Tập trung. Bản dịch tiếng Việt. Sài Gòn, 1972, các trang 12, 43, 30.


�  Tổng Bình An bao gồn phần đất tỉnh Bình Dương và Bình Phước ngày nay.


� . “Việt sử xứ Đàng Trong”- Phan Khoang, Nxb. Văn học, 2001, tr. 371.


� . Thuế đầm hồ, chợ đò, vàng bạc, sắt muới và các thứ thuế lễ tết, lễ cơm mới, vận chuyển…


� . Lê Quý Đôn – Phủ Biên Tạp Lục. Q.VI, tr.441.


Đến năm 1836, dưới triều Minh Mạng, mới chính thức tiến hành việc đo đạc, lập địa bạ, ghi rõ diện tích, đất thực canh của từng thôn, danh tính các chủ điền và diện tích ruộng đất mà họ chiếm hữu.


� . Trịnh Hoài Đức – Gia Định Thành thông chí. Tập trung. Bản dịch tiếng Việt.   


� . Nay là hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước.


� . Lê Quý Đôn – Phủ Biên Tạp Lục. Q.II, tờ 105b - 106a


� . Nguyễn Đình Đầu – Nghiên cứu địa bạ Triều Nguyễn – Biên Hòa. Nhà xuất bản TP.HCM, 1994 


� . Nguyễn Đình Đầu – Nghiên cứu địa bạ Triều Nguyễn – Biên Hòa. Nhà xuất bản TP.HCM, 1994 


� . Nguyễn Đình Đầu, sđd, tr. 183 – 235.





� . Quân  là lính thường trực, tráng có độ tuổi từ 18 đến 55, còn gọi là đinh, lão là người già từ  55 tuổi trở lên, tật là người tàn tật, cố là người làm thuê, cùng là người nghèo đói, đào  là lính đào ngũ, nhi  là trẻ em.


� . Báo cảm tử – cơ quan ngôn luận của Tổng công đoàn Nam Bộ. 


� . Trường Quân chính Khu 7.


� . Tỉnh Thủ Biên gồm tỉnh Thủ Dầu Một thêm huyện Thủ Đức của Gia Định, riêng huyện Xuân Lộc của Biên Hòa tách về Bà Chợ.


� . Lời tuyên bố của Bùi Văn Lượng – Bộ trưởng Bộ Nội vụ chính quyền Sài Gòn tại lớp tập huấn dân vệ khóa 2, 3 ở Vĩnh Long, ngày 7/5/1962.


� . Số đất được cấp không quá 3 hecta.


� . Tỉnh Bình Thủ được thành lập dựa trên địa bàn hành chánh cũ trong thời kỳ chống Mỹ.


� . Tỉnh Bình Phước gồn  Bình Long và Phước Long.


� . Theo thống kê dân số năm 1979.


� . Trịnh Hoài Đức – Gia Định Thành thông chí. Tập trung. Bản dịch tiếng Việt. Sài Gòn, 1972, các trang 12, 43, 30.


� . An Thạnh Lái Thiêu có 5 lò, Hưng Định có 8 lò, Tân Thới có 1 lò, ở Phú Cường có 14 lò, ở Bình Chuẩn  có 3 lò và ở Tân Phước Khánh có 9 lò. Đầu thế kỷ XX, tại Thủ Dầu Một có 3 làng gốm, đó là Phú Cường, Tân Phước Khánh và Lái Thiêu với trên 1.000 thợ và nghệ nhân.


�  Tổng hợp theo số liệu thống kê số liệu dân tộc thiểu số Bình Dương năm 2003, 2004.


�  Tổng Bình An bao gồm phần đất tỉnh Bình Dương và Bình Phước ngày nay.


� . “Việt sử xứ Đàng Trong”- Phan Khoang, Nxb. Văn học, 2001, tr. 371.


� . Nay là hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước.


� . Theo Đại Nam thực lục.


� . Theo Kinh tế – xã hội Việt Nam dưới các vua Triều Nguyễn của Nguyễn Thế Anh.


� . Nguồn: Con số và sự kiện tỉnh Bình Dương 4 năm 1997-2000, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương năm 2000.


� . Nguồn: Con số và sự kiện tỉnh Bình Dương 4 năm 1997-2000, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương.


� . Nguồn: Kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 1999, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Dương, tháng 12/2002.


�  Nguồn: Con số và sự kiện tỉnh Bình Dương 4 năm 1997-2000, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương.


�  Nguồn: Thủ Dầu Một - Bình Dương đất lành chim đậu, tr.338,339.





� . Bình Dương đất lành chim đậu, sđd, tr 67.


� . Sñd tr 72.


� . Sñd tr 74.


(53) 


(54)  Quốc sử quán triều Nguyễn – Đại Nam nhất thống chí. Lục tỉnh Nam Việt (Tu Trai Nguyễn Tạo dịch), Nxb Văn Hóa Sài Gòn, tập thượng, tr.2; Gia Định Thành thông chí, sđd, tr.43.


(55)  4 quan chức này đều là quan chức đứng đầu phủ. Nhưng có phân biệt là đối với các phủ có người dân tộc nhiều thì cử quan chức người dân tộc làm chức An phủ sứ để vỗ về dân địa phương, chẳng hạn như phủ Ba Xuyên lúc đầu cử người dân tộc Khơme là Nguyễn Văn Tồn làm An phủ sứ cho đến khi chết mới cử người Kinh làm Tri phủ. Quản phủ là người đứng đầu phủ về quân sự.


(56)  Bảo cử là người đứng ra đề cử và bảo lãnh về khả năng và sự liêm khiết của đương sự.


(57)  Theo tự dạng chữ Hán, nhiều chữ đồng âm nhưng tự dạng lại khác nhau, không giống như chữ Quốc ngữ. Ví du,ï chữ Phú là giàu và chữ Phú là thu thuế, một thể văn gọi là phú đọc giống nhau, nhưng viết khác nhau, còn chữ Quốc ngữ thì Phú nào cũng viết với 3 chữ cái P – H – U và dấu sắc, không có phân biệt.


(58)  Thông thường chúng ta chỉ nghe nói đến Cai tổng và Phó tổng. Ở  đây lại ghi: “Ngoại ủy phó tổng” hơi lạ. Chính Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Giác là cựu công chức cao cấp Nam triều cũng không rõ tính cách hay chức vụ của người này thế nào. Cứ lối duy danh định nghĩa chúng tôi nghĩ rằng, chức này không thuộc trong ngạch số, được chọn để làm phụ tá cho Cai, Phó tổng, với tính cách tập sự cho quen việc, để khi cần có thể điền khuyết chức Phó tổng hay Cai tổng thiệt thọ. 


(59)  Số dân trong mỗi cơ được ấn định là 500 người. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải đồn điền nào cũng có đủ số như thế. Nguyễn Tri Phương cũng thừa nhận là chỉ những nơi có đất tốt, dân ứng mộ đông mới có thể lập được các cơ đồn điền với đủ số dân qui định. Theo Pallu de Barrìere, phần đông các cơ đồn điền không quá 300 người, các đội không quá 30 người (Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ, GS Huỳnh Lứa chủ biên, tr.223).


(60)  Căn cước: ý nói đã định cư bén rễ ở chỗ ( ấy, không còn có ý tưởng đi tìm nơi khác làm ăn nữa.


(61)  Tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II TP. HCM. Về các chức hương này chỉ có ở Nam Kỳ. Tháng giêng năm 1964 Triều đình Huế mới đặt chức Hương thân ở các xã, thôn ở miền Trung và miền Bắc (theo Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858 – 1896) của Dương Kinh Quốc, tập 1, tr. 57).


(62) BOC 1863, số 1, tr.8. không thấy nhắc tới tổng Chánh Thiện có lẽ đã bị giải thể và nhập địa bàn vào tổng gốc là tổng Binh Điền.





(63)  Cao Huy Thuần trích dẫn theo sách Contribution à Ỉhistoire de la nation vietnamienne trong luận văn Tiến sĩ Quốc gia khoa chính trị Đại học Paris: Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam, tr.172.


(64)  Người Pháp có chủ trương đặt tên các hạt Thanh tra cũng như về sau các tỉnh, quận theo tên nơi đặt trụ sở hầu hêt là các trợ lớn. các tên này đều là những tên dân chúng quen gọi nôm na. Cho nên ngày 27/2/1868, Phó Thủy sư bộ Đô đốc De Lagrandìre ra quyết định thành lập ủy ban với nhiệm vụ lập một danh sách các trung tâm chính  (les principaux centres) toàn Nam Kỳ, viết sao cho thật sát với cách thường gọi của trung tâm, bởi vì theo tục lệ của Nam triều, tên gọi đơn vị hành chính theo từ Hán Việt, còn nơi đóng trụ sở lại là tên gọi của một cái chợ theo cách gọi dân dã. Ví dụ như Bình An (từ Hán Việt) là tên huyện, mà tên huyện lỵ lại là Băng Bột, Búng hay Thủ Dầu Một.


(65)  Không hiểu sao các tổng còn lại thuộc vùng đồng bằng lại không có trong danh sách này là Bình Chánh, Bình Điền, Bình Phú, Bình Thiện.


(66)  Bấy giờ các thôn đã đổi gọi là làng, nhưng ở các làng ban hội tề vẫn quen gọi đơn vị mình là thôn.


(67) 


(68) 


(69)  Các thôn của tổng này phiên âm theo tiếng dân tộc, nên về sau có thể phiên âm khác, tùy theo người viết.


(70)  Lịch sử Đảng bộ tỉnh sông Bé, Sđd, tr.203 – 206.


(71)  Đáng lý gọi là tỉnh Bình An mới đúng, vì đây là đất cũ của huyện Bình An. Có lẽ người đề xuất đã tưởng lầm đây là địa bàn cũ của huyện Bình Dương bấy giờ thuộc địa bàn tỉnh Gia Định.


(72) 


(73)  Do nhập 2 làng Lai Uyên và An Long cũ.


(74) Bình Long


(75) Phước Long


(76) Châu Đạt Quan – Chân Lạp phong thổ ký, bản dịch của Lê Hương, Sài Gòn, 1970, tr.80.


(77)  Lê Quý Đôn – Phủ biên tạp lục, Hà Nội, 1977.





(78) Trịnh Hoài Đức - Gia Định thành thông chí, sđd, tr.155.


(79) Nguyễn Đình Đầu -  Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn, Biên Hoà, Tr. 126.





(80)  Lịch sử Đảng bộ Sông Bé, tập I (1930 –1945), tr.44.


(81)  Dẫn lại từ Ngô Văn Hòa – Dương Kinh Quốc. Giai cấp công nhân Việt Nam trước khi thành lập Đảng, KHXH, HN, 1978, tr.312.


(82)  A. Viollis, Indochine SOS. Les editeurs Francais Reunis, Paris, 1949, P.115 – 116.


(83) Địa chí Sông Bé, sđd, tr. 470-471.





(84) . Năm 1832, với sự kiện Lê Văn Khôi dấy binh chống lại triều đình nhà Nguyễn, vua Minh Mạng liền bãi bỏ Thành Gia Định, chia toàn Nam Kỳ thành Lục Tỉnh gồm Biên Hòa, Phiên An ( năm 1836 Phiên An đổi thành Gia Định), Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Địa bàn tỉnh Bình Dương lúc này thuộc huyện Bình An - tỉnh Biên Hòa. Mãi đến năm 1837, huyện Bình An chia thành 2 huyện: Bình An (Thủ Dầu Một) và Ngãi An (Thủ Đức). 
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